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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
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MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 
NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách 
đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
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(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
 
 
NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ VÀ CÁC 
NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ ĐƯỢC BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC 

MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở 
Thoả ước Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký NHHH hoặc ngày đăng bạ theo thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu hàng hoá 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn: nhãn tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu hàng hoá 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
 
(11) 25687 
(21) 1-2007-01311 (51) 7 A23J 3/30 
(22) 02.07.2007 (43) 25.04.2011 
(71) Hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đỗ Việt Hà (VN), Chu Phạm Ngọc Sơn (VN), Phạm Thị ánh (VN), Nguyễn Xích Liên 

(VN) 
(54) Quy trình sản xuất nước tương bằng cách sử dụng axít 

sunfuric (H2SO4) để thuỷ phân đạm 
  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nước tương bằng cách sử dụng axit 

sunfuric(H2SO4) làm chất xúc tác thủy phân xác đậu nành khô hoặc đậu phộng khô đã 
tách một phần dầu. Sản phẩm được tạo ra có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn thực 
phẩm Việt Nam, hạn chế tối đa các axít vô cơ tồn tại trong sản phẩm, đặc biệt có hàm 
lượng chất monoclopropan - 1,2 điol (3-MCPD) nhỏ hơn 20 phần tỷ(<20ppb).Chất lượng 
mùi, vị của sản phẩm hấp dẫn tương đương với sản phẩm được sản xuất bằng phương 
pháp sử dụng HCl để thủy phân. 
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(11) 25688 
(21) 1-2008-01042 (51) 7 A01N 43/653, 47/24, 25/32 
(22) 06.11.2006 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2006/068103  06.11.2006 (87) WO2007/054471 18.05.2007 
(30) 60/735,195       10.11.2005 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.05.2008 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) YPEMA, Hendrik  (US), HOPF, Andreas  (DE), FROESE, Nathan  (CA), STIERL, 

Reinhard  (DE) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Chế phẩm chứa pyraclostrobin và triticonazol và hạt chứa 

chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm bao gồm các thành phần hoạt tính  

(1) pyraclostrobin có công thức I  
 

  
 

và 
(2) triticonazol có công thức II  

 

  
 

hoặc muối hoặc sản phẩm cộng của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hạt chứa 
chế phẩm này.  
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(11) 25689 
(21) 1-2008-01080 (51) 7 A23L  1/30,  1/29,  1/308, A23C  

9/20, A61K  35/74, A61P  1/00 
(22) 20.10.2006 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2006/010159  20.10.2006 (87) WO2007/045502 26.04.2007 
(30) 05023029.1       21.10.2005 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.05.2008 
(71) N.V. NUTRICIA  (NL) 

Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM Zoetermeer (NL) 
(72) BOEHM, Gunther (DE), STAHL, Bernd (DE), KNOL, Jan  (NL) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Chế phẩm để sử dụng qua đường ruột đối với trẻ được sinh ra 

bằng cách mổ lấy thai, phương pháp sản xuất và lọ chứa chế 
phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để sử dụng qua đường ruột cho trẻ được sinh ra bằng 
cách mổ lấy thai, chế phẩm này chứa a) ít nhất hai vi sinh vật khác nhau, hoặc b) ít nhất 
một vi sinh vật và ít nhất một oligosacarit khó tiêu hoá, hoặc c) ít nhất hai loài, loài phụ 
hoặc chủng Bifidobacteria khác nhau. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
chất dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh được sinh ra bằng cách mổ lấy thai và lọ chứa chế phẩm 
này. 
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(11) 25690 
(21) 1-2008-02560 (51) 7 A23K  1/16,  1/18, A61K  31/197, 

A61P  43/00 
(22) 21.03.2006 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2006/060926     21.03.2006 (87) WO2007/107184 27.09.2007 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2009 
(71) TAMINCO  (BE) 

Pantserschipstraat 207, B-9000 Gent, Belgium 
(72) JANSSENS, Geert (BE), KALMAR, Isabelle (BE), ROOSE, Peter (BE), SEGERS, 

Steven (BE), VANNESTE, Piet (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thức ăn cho gia cầm chứa hợp chất glyxin và phương pháp làm 

giảm tốc độ chuyển hoá thức ăn để nuôi gia cầm 
  (57)     Sáng chế này đề xuất phương pháp làm giảm tốc độ chuyển hóa thức ăn được sử dụng để 

nuôi gia cầm. Phương pháp này bao gồm việc dùng ít nhất một hợp chất glyxin cho gia 
cầm qua đường miệng, mà hợp chất glyxin có công thức (I) sau đây hoặc muối của nó: 
trong đó R1 và R2 độc lập là alkyl, alkenyl hoặc gốc hyđroxyalkyl có từ 1 đến 18, tốt hơn 
là từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon hoặc trong đó R1 và R2 cùng với nguyên tử N tạo thành 
vòng có 5 hoặc 6 cạnh dị vòng. Hợp chất glyxin tốt hơn là N, N-đimetylglyxin (DMG). 
Sáng chế cũng đề xuất thức ăn cho gia cầm chứa một lượng hợp chất glyxin đó.  
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(11) 25691 
(21) 1-2008-02751 (51) 7 A01N 43/38, 47/06 
(22) 09.05.2007 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2007/004093 09.05.2007 (87) WO2007/131681 22.11.2007 
(30) 10 2006 022 821.9 12.05.2006 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2009 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) FISCHER, Reiner (DE), BRUECK, Ernst (DE), VAN WAETERMEULEN, Xavier, 

Alain, Marie (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất tetramic để sử dụng trong việc kiểm soát côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) 
 

  
 

để kiểm soát các côn trùng từ bộ bọ cánh cứng (Coleoptera), bộ bọ trĩ (Tysanoptera), bộ 
cánh nửa (Hemiptera), bộ ruồi (Diptera), bộ sâu bọ cánh nửa (Auchenorrhyneha) và các 
họ muỗi năng (Cecidomyiidae), họ sâu ăn lá (Gracillariidae), họ sâu cuốn lá 
(Tortricidae) và họ ong cắn lá (Tenthredinidae)  
trong đó A, B, G, W, X, Y và Z có các nghĩa như được nêu trong phần mô tả.   
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(11) 25692 
(21) 1-2009-00202 (51) 7 C08G  63/48,  63/20, C09D  167/08,  

5/03 
(22) 28.06.2007 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2007/005725  28.06.2007 (87) WO/2008/000470 03.01.2008 
(30) 06013596.9       30.06.2006 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2009 
(71) DSM IP ASSETS B.V.  (NL) 

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The Netherlands  
(72) URMANOVA, Antonia (BG), VAN DEN BERG JETHS, Robert (NL), BUIJSEN, 

Paulus, Franciscus, Anna  (NL), SCHUTTE, Marcellinus, Hermanus, Johannes (NL), 
BEETSMA, Jochum  (NL) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Polyeste có chức axit mạch nhánh, chế phẩm kết dính chứa 

polyeste này, chế phẩm phủ dạng bột chứa chất kết dính này, 
nền được phủ bằng chế phẩm phủ dạng bột này và lớp phủ đã 
hóa rắn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất kết dính chứa chất liên kết ngang và polyeste có chức axit, 
được khử chức một phần, mạch nhánh dựa trên cơ sở: a. ít nhất một thành phần đa chức; 
b. ít nhất một thành phần hai chức có khả năng phản ứng với nhóm chức trên thành phần 
đa chức; và e. ít nhất một thành phần đơn chức; trong đó polyeste có nhiệt độ chuyển 
hóa thủy tinh là 40oC hoặc lớn hơn.  
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm phủ chứa chất kết dính, lớp phủ thu được sau khi 
hoá rắn chế phẩm phủ và nền được phủ chế phẩm phủ này. 
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(11) 25693 
(21) 1-2009-00212 (51) 7 F16L  55/168,  55/175,  55/17,  55/18
(22) 24.06.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/MY2008/000058       24.06.2008 (87) WO2009/157748 30.12.2009 
(71) MERIT TECHNOLOGIES SDN BHD  (MY) 

NO. 12A, JALAN PJU 3/44, SEKSYEN 12, SUNWAY DAMANSARA, 47810 
PETALING JAYA, MALAYSIA 

(72) RICHARD DE JONG, JEFFREY (NL) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sửa chữa và/hoặc gia cố các đường ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sửa chữa và/hoặc gia cố đường ống. Phương pháp này 
bao gồm: làm sạch vùng bề mặt đường ống bị ảnh hưởng để tạo ra bề mặt được làm sạch 
của bề mặt đường ống ở vùng cần sửa chữa; quấn dải băng liên tục xung quanh đường 
ống từ phần phía trước tới vùng bị ảnh hưởng và cho phép dải băng liên tục kéo dài phần 
phía sau vùng bị ảnh hưởng. Dải băng liên tục tạo ra ống bọc ngoài hình xoắn ốc có 
khoảng cách với bề mặt đường ống để tạo ra khoảng không hình khuyên giữa bề mặt 
đường ống và ống bọc ngoài hình xoắn ốc. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị dùng để 
quấn dải băng liên tục để sửa chữa vùng bề mặt bị ảnh hưởng của đường ống bao gồm ít 
nhất hai phần mỗi phần này có nhiều con lăn để dẫn hướng dải băng liên tục bao quanh 
và ở phía trên vùng bị ảnh hưởng của đường ống để tạo thành ống bọc ngoài hình xoắn 
ốc kéo dài ít nhất trên phần độ dài dọc trục của vùng bề mặt đường ống bị ảnh hưởng; và 
thiết bị cấp dải băng để gắn vào ít nhất một phần của thiết bị quấn, thiết bị cấp dải băng 
bao gồm ít nhất một con lăn dẫn động để cấp băng liên tục vào ít nhất một phần của 
thiết bị quấn.  
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(11) 25694 
(21) 1-2009-01061 (51) 7 A23K  1/18,  1/00,  1/16 
(22) 25.10.2007 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/NO2007/000379  25.10.2007 (87) WO2008/051091 02.05.2008 
(30) 20064871       25.10.2006 NO 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2009 
(71) 1. EWOS INNOVATION AS  (NO) 

N-4335 Dirdal, Norway 
2. CHEMOFORMA LTD,  (CH) 
Rheinstrasse 28-32, CH-4302 Augst, Switzerland 

(72) GONZALEZ VECINO, JosÐ, L (NO), WADSWORTH, Simon (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thức ăn nuôi cá, phương pháp khắc phục hoặc làm giảm tác 

dụng dinh dưỡng ở cá được nuôi bằng thức ăn chứa protein 
thực vật và phương pháp tăng cường quá trình tạo sắc tố và 
đồng hóa sắc tố ở cá 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thức ăn nuôi cá có tác dụng tăng cường quá trình tăng trưởng của 
cá. Chính xác hơn là sáng chế đề cập đến việc làm giảm tác dụng dinh dưỡng bất lợi của 
khô dầu đậu nành bằng cách bổ sung manna-oligosacarit (MOS) vào khẩu phần. Ngoài 
ra quá trình sinh trưởng được cải thiện khi MOS được cho ăn kết hợp với các nucleotit và 
các chất kích thích miễn dịch. Sáng chế cũng đề cập đến việc tăng cường quá trình hấp 
thu sắc tố ở cá được nuôi bằng chế phẩm theo sáng chế.  
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(11) 25695 
(21) 1-2009-02025 (51) 7 A61K  9/28,  36/282 
(22) 25.09.2009 (43) 25.04.2011 
(71) KOREA UNITED PHARM, INC.  (KR) 

154-8 Nonhyeon-dong, Gangnam-Gu, Seoul 135-10, Republic of Korea 
(72) JUNG, Won Tae (KR), CHOI, Youn Woong  (KR), PARK, Sang Man  (KR), KIM, Se 

Ra  (KR), KIM, Do Hyung (KR), AHN, Seong Woo (KR), CHOI, Jeong Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Viên nén được bao màng mỏng chứa chất chiết từ cây thanh 

hao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén được bao màng mỏng chứa viên nén chưa được bao và hỗn 

hợp bao màng mỏng, và trong đó viên nén chưa được bao này chứa chất chiết đặc từ cây 
thanh hao trong etanol 95%, canxi silicat, magie aluminometasilicat và xenluloza vi tinh 
thể. Viên nén được bao màng mỏng theo sáng chế có tốc độ hòa tan nhanh trong đường 
dạ dày-ruột.  
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(11) 25696 
(21) 1-2009-02032 (51) 7 A44C  27/00 
(22) 25.09.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2009 
(75) Nguyễn Mạnh Thắng  (VN) 

77/443 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình xử lý sơ  bộ ngọc trai 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình xủ lý sơ bộ ngọc trai bao gồm các bước: phân loại, khoan, 
đánh bóng ngọc trai thô vừa thu hoạch; làm biến tính màu để xử lý các vết bẩn, các chất 
tạo màu xỉn và đục của ngọc trai; xử lý làm sạch các vết bẩn, các chất tạo màu xỉn và 
đục của ngọc trai, khác biệt ở chỗ, bước làm biến tính màu được thực hiện bằng cách sấy 
khô hoàn toàn ngọc trai bằng tủ sấy.  
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(11) 25697 
(21) 1-2009-02039 (51) 7 B29C  47/00 
(22) 28.09.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2009 
(71) KUO HUI HIN ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 10, Aly. 5, Ln. 95. Huayuan Rd., Cangshan Township, Kaoshiung County, 
Taiwan 

(72) Kuo-Chen WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu ép đùn dùng cho thiết bị đun sôi và tạo hơi 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu ép đùn dùng cho thiết bị đun sôi và tạo hơi bao gồm môđun 
truyền động, bộ phận ép đùn chính, bộ phận ép đùn phụ thứ nhất, bộ phận ép đùn phụ 
thứ hai và bộ phận ép đùn phụ thứ ba. Bộ phận ép đùn phụ thứ hai có chi tiết xoắn ốc có 
các ren ngoài trên mặt ngoài có hai khe cắt đối nhau, và bộ phận ép đùn phụ thứ ba có 
bộ phận xoắn ốc có các ren ngoài trên mặt ngoài có ba khe cắt đối nhau, vì thế khi 
nguyên liệu đi vào lỗ nạp của vỏ nạp ở một phía của bộ phận ép đùn chính và được 
khuấy, được ép đùn và được ép về phía trước nhờ bộ phận ép đùn chính, bộ phận ép đùn 
phụ thứ nhất, bộ phận ép đùn phụ thứ hai và bộ phận ép đùn phụ thứ ba để lần lượt cán, 
ép đùn và ép về phía trước, hai khe cắt và ba khe cắt trên chi tiết xoắn ốc và bộ phận 
xoắn ốc có thể tạo ra chức năng cắt trong khi các công đoạn ép đùn và ép về phía trước 
được thực hiện.  
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(11) 25698 
(21) 1-2009-02087 (51) 7 E06B 3/12 
(22) 05.10.2009 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Khải Thiên 

Nam  (VN) 
82C Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Hoàng Nam (VN) 
(54) Quy trình sản xuất cửa kéo bằng hợp kim nhôm 

  (57)     Sáng chế sáng chế đề xuất quy trình sản xuất cửa kéo bằng hợp kim nhôm, với mục đích 
là sản xuất được loại cửa có tuổi thọ lâu, khi sử dụng sẽ giảm thiểu tiếng ồn, dễ dàng vận 
chuyển do trọng lượng nhẹ, giá thành rẻ, quy trình này gồm các bước : Nhôm thỏi nhập 
khẩu, luyện hợp kim cắt thoải, cho vào máy đùn ép nhôm, tạo thanh nhôm định hình, 
sơn tĩnh điện, sấy khô nhôm thanh thành phẩm, lắp ráp, đóng gói cửa nhôm thành phẩm.  
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(11) 25699 
(21) 1-2009-02108 (51) 7 H01L 21/56 
(22) 27.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/CN2009/072030  27.05.2009 (87) WO 2010/099673 10.09.2010 
(30) 61/158,170       06.03.2009 US 

61/166,547       03.04.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2010 
(71) KAIXIN INC.   (VG) 

3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, P.O.Box 362, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(72) LI, Tung Lok  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ linh kiện mạch tích hợp không dây có các tiếp điểm mật độ 

cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ linh kiện mạch tích hợp không dây (IC) bao gồm chíp IC trên 

khung dây kim loại và các tiếp điểm điện được nối điện với chíp IC. Chíp IC, các tiếp 
điểm điện này, và một phần của khung dây kim loại được phủ một hỗn hợp đóng kín, với 
các phần của các tiếp điểm điện nằm nhô ra từ mặt đáy của hỗn hợp đóng kín.  
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(11) 25700 
(21) 1-2009-02115 (51) 7 E04B  2/72,  2/84 
(22) 07.10.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2009 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

A201 nhà M3 M4, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xây dựng nhà dân dụng bằng bê tông nhẹ 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xây dựng nhà dân dụng bằng bê tông nhẹ (100), bao gồm 
bước 1, dựng các cốt thép (120) để tạo ra cột của nhà (100) trên nền móng (110) đã được 
xây dựng trước; bước 2, chuẩn bị và bố trí các túi khí (130) đã bơm căng khí vào các vị 
trí định trước theo thiết kế, trong đó giữa các túi khí (130) có các khe hở; bước 3, dựng 
hệ cốp pha (140) bao quanh bên ngoài các túi khí (130) sao cho giữa hệ cốt pha và các 
túi khí có khe hở; bước 4, chuẩn bị và bố trí lưới cốt thép (150) để tạo ra tấm sàn lên trên 
mặt trên của các túi khí (130) và liên kết với các cột thép (120) ở các điểm giao nhau; 
bước 5, đổ vữa bê tông nhẹ vào trong các khe hở mà được tạo ra giữa các túi khí (130) 
và các khe hở mà được tạo ra giữa hệ cốp pha và các túi khí, và cốt thép của cột nhà và 
lưới cốt thép của tấm sàn; và bước 6, tháo hệ cốp pha (140), các túi khí (130) bằng cách 
xả khí khỏi các túi khí (130) và hoàn thiện.  
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(11) 25701 
(21) 1-2009-02149 (51) 7 A43B 13/00 
(22) 12.10.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2009 
(75) WEN-CHANG CHEN  (TW) 

No. 4, Yongchun St., Siaogang Dist., Kanhsiung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày bao gồm đế giày (1) có mặt đáy (111), và bộ phận bàn chải (2) 
được tạo ra liền khối ở mặt đáy (111) và kéo dài xuống phía dưới từ mặt đáy (111).  
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(11) 25702 
(21) 1-2009-02168 (51) 7 B65D  77/06 
(22) 14.10.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2009 
(75) 1. Lê Thành Trung  (VN) 

222/16 Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu 
2. ERIK L.J. BOHEZ  (TH) 
Km 42 Paholyothin Highway, Klong Luang, Pathumthani 12120 ThaiLand 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm vật liệu và hộp chứa chất lỏng được chế tạo từ tấm vật 

liệu này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới tấm vật liệu và hộp chứa chất lỏng được chế tạo từ tấm vật liệu này 

bao gồm lớp vật liệu thứ nhất bằng bìa cứng có hình dạng được làm thích ứng để tạo 
thành hộp chứa chất lỏng bằng khuôn dập và ít nhất một lỗ thông khí được tạo ra ở vị trí 
thích hợp sao cho sau khi chế tạo hộp chứa chất lỏng, lỗ thông khí này nằm ở phía trên 
hộp chứa chất lỏng; lớp vật liệu thứ hai bằng vật liệu mềm dẻo có các phần gấp xếp 
chồng sao cho tổng diện tích khai triển của lớp vật liệu thứ hai lớn hơn tổng diện tích 
của lớp vật liệu thứ nhất; và các lớp vật liệu thứ nhất và lớp vật liệu thứ hai này được gắn 
chặt với nhau tại các phần mép ngoài theo chiều dọc của chúng.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
25 

(11) 25703 
(21) 1-2009-02228 (51) 7 A23K 1/00 
(22) 20.10.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2009 
(75) 1. Đặng Thị Hòe  (VN) 

292 đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định 
2. Trần Thị Kim Anh  (VN) 
292 đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(54) Chế phẩm sinh học có tác dụng tăng cường sức đề kháng, giảm 
tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp và bệnh đường tiêu hoá, dùng 
trong chăn nuôi lợn, gà 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi lợn, gà, có tác dụng tăng 
cường sức đề kháng, giảm tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp, giảm tỷ lệ mắc bệnh đường tiêu 
hoá, bao gồm các thành phần sau (tỷ lệ % theo trọng lượng khô):  
Trứng gà:   8  
Chanh:  12  
Bột đậu tương:  20  
Bột sắn:  60.  
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(11) 25704 
(21) 1-2009-02266 (51) 7 B62J 1/06 
(22) 23.10.2009 (43) 25.04.2011 
(75) Nguyễn Văn Hải  (VN) 

520/95 quốc lộ 13, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(54) Yên phụ xe tay ga đa năng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tính năng gấp, sự tiện dụng và cần thiết của chiếc yên phụ xe tay ga 

đa năng nhất là những gia đình có em bé ở lứa tuổi đi mẫu giáo. 
Yên này có bốn móc cài, khi móc vào xe hoặc tháo ra rất nhanh chóng và dễ dàng. 

Phía trước yên nệm có hai mối nối (13) để dương hoặc hạ yên, phía sau yên có hai lỗ ở 
thanh đỡ yên về hai bên, để hai chốt cài (4) của hai thanh chống yên (5) cài vào hoặc 
tách ra với cũng một động tác bóp vào hai tay chốt cài (3). Muốn dương yên lên ta bóp 
hai tay chốt cài (3) vào đưa hai chốt cài vào đúng lỗ hai bên của thanh đỡ yên (2) là 
xong. Muốn hạ yên ta bóp hai tay chốt cài (3) vào để hai chốt cài (4) tách ra khỏi đế yên 
rồi hạ yên nệm (1) xuống.  

Yên phụ xe tay ga đa năng dễ sử dụng, cất giữ cũng như bảo quản hoặc lưu kho. 
Yên đơn giản, gọn nhẹ, đẹp hình khối, tiện ích, chắc chắn và an toàn.  
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(11) 25705 
(21) 1-2009-02400 (51) 7 E02D  027/12 
(22) 09.11.2009 (43) 25.04.2011 
(30) 98218350 06.10.2009 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2009 
(71) 1. TIEN-SHANG CHANG  (TW) 

No. 81, Qijia 5th St., Guiren Township, Tainan County, Taiwan 
2. CHENG-KUN CHANG  (TW) 
No. 81, Qijia 5th St., Guiren Township, Tainan County, Taiwan 
3. CHER-WEI KAO  (TW) 
13F, No. 125, Lane 43, Donghu Rd., Neihu Dist, Taipei, Taiwan 

(72) Cheng-Kun CHANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị chỉnh hướng thẳng đứng dùng cho dầm thép được sử 

dụng trong phương pháp xây dựng từ trên xuống dưới 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị chỉnh hướng thẳng đứng dùng cho dầm thép được sử dụng 

trong phương pháp xây dựng từ trên xuống dưới có giá lắp, cụm tấm tiếp giáp và xi lanh 
dầu. Cụm tấm tiếp giáp được lắp trên giá lắp có hai thanh nối và tấm tiếp giáp. Xi lanh 
dầu được lắp trên giá lắp và được nối với tấm tiếp giáp. Tấm tiếp giáp này có bề mặt ép 
để ép vào dầm thép một cách chắc chắn. Giá lắp, hai thanh nối và tấm tiếp giáp tạo nên 
cấu trúc bốn thanh liên kết có kết cấu khỏe và bền.  
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(11) 25706 
(21) 1-2009-02415 (51) 7 A23G 1/02, C12M 1/00, 1/02 
(22) 12.11.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2009 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Văn Việt Mẫn (VN), Huỳnh Trung Việt (VN), Lại Quốc Đạt (VN) 
(54) Thiết bị và phương pháp lên men ca cao để sản xuất hạt ca cao 

thương phẩm 
  (57)     Sáng chế này nhằm mục đích nâng cao chất lượng hạt ca cao thương phẩm và bảo dảm 

sức khỏe cho người lao động làm việc trong phân xưởng lên men hạt ca cao. Thiết bị lên 
men gồm có tủ điều khiển, thùng ủ, máy nén không khí, bộ lọc khí, bộ phận gia nhiệt 
không khí, bộ phận gia nhiệt nước và bơm nước. Hạt ca cao tươi được tách từ quả ca cao 
sẽ được qua quá trình làm ráo trong khoảng 2-2,5 giờ rồi được cho vào thiết bị lên men. 
Trong thời gian lên men, hạt ca cao được đảo trộn bằng phương pháp cơ giới hóa và thổi 
khí hai lần với lưu lượng và thời gian phù hợp. Quá trình lên men kết thúc sau 120 giờ. 
Hạt ca cao lên men được tháo ra khỏi thiết bị bằng phương pháp cơ giới hóa.  
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(11) 25707 
(21) 1-2009-02838 (51) 7 C05G  3/00 
(22) 26.09.2007 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/SG2007/00323       26.09.2007 (87) WO2009/041913 02.04.2009 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2009 
(71) THORSSON LIMITED  (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola British Virgin 
Islands 

(72) LIM, Kun Yi  (SG), TAM, Timothy Tin Lok (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc cây trồng, phương pháp sản xuất vi hạt 

keo và phương pháp sử dụng chế phẩm vi hạt keo 
  (57)    Sáng chế đề cập đến một chế phẩm keo chứa một vi hạt keo như một phân bón dùng 

trong nông nghiệp và trồng trọt. Sáng chế còn đề cập đến các phương pháp sản xuất và 
sử dụng chế phẩm keo cho việc chăm sóc an toàn, thân thiện với hệ sinh thái và có độ 
tương thích cao trong quy mô canh tác rộng bằng cách tăng tốc độ tăng trưởng và năng 
suất.  
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(11) 25708 
(21) 1-2010-00156 (51) 7 A01N  55/08, A61K  31/69 
(22) 19.06.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2008/067550 19.06.2008 (87) WO/2008/157726 24.12.2008 
(30) 60/945,294      20.06.2007 US 

61/041,178      31.03.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2010 
(71) ANACOR PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

1020 East Meadow Circle Palo Alto, CA 94303, USA 
(72) BAKER, Stephen, J. (US), HERNANDEZ, Vincent, S. (US), SHARMA, Rashmi (IN), 

NIEMAN, James, A. (CA), AKAMA, Tsutoma  (JP), ZHANG, Yong-Kang (US), 
PLATTNER, Jacob, J. (US), ALLEY, Michael, Richard, Kevin (US), SINGH, 
Rajeshwar (CA), XIA, Yi  (US), ZHOU, Huchen (CN), MOHAMMAD, Rahim (CA), 
KERAMANE, El Mehdi (CA), LU, Xiaosong (CA), HA, Minh (CA), PHILLIPS, 
James G. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất chứa boron có phân tử nhỏ và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất, trong số các thứ khác, hợp chất chứa boron có phân tử nhỏ hữu dụng 

để điều trị bệnh nhiễm khuẩn, dược phẩm chứa hợp chất này, cũng như hỗn hợp các hợp 
chất này với ít nhất một chất điều trị bệnh khác.  
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(11) 25709 
(21) 1-2010-00242 (51) 7 A01N  41/06, A61K  31/18 
(22) 28.07.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2008/071392 28.07.2008 (87) WO2009/018233 05.02.2009 
(30) 11/830,733      30.07.2007 US 

61/034,466      06.03.2008 US 
61/034,464      06.03.2008 US 
61/044,886      14.04.2008 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(71) ARDEA BIOSCIENCES, INC.  (US) 

4939 Directors Place, San Diego, CA 92121, U.S.A. 
(72) VERNIER, Jean-michel (US), ROWLINGS, Colin Edward (US), GIRARDET, Jean-

luc (US), DIMOCK, Stuart (US), QUART, Barry (US), MINER, Jeffrey N.  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dẫn xuất của n - (arylamino) sulfonamit bao gồm các dạng 

như các chất ức chế melalin cũng như các hợp chất của 
chúng, phương pháp sử dụng và các phương pháp điều chế 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất N-(2-arylamino)arylsulfonamit, là các chất ức chế 
MEK, bao gồm các dạng tinh thể đa hình, có hình ảnh nhiễu xạ tia X theo phương pháp 
bột và/hoặc và đường biểu diễn nhiệt lượng quét vi sai đặc trưng. Sáng chế cũng đề cập 
đến các dược phẩm chứa các hợp chất được mô tả trong sáng chế, cũng như các phương 
pháp sử dụng các hợp chất và các dược phẩm này, bao gồm việc sử dụng trong điều trị 
và/hoặc dự phòng bệnh ung thư, các bệnh tăng sinh quá mức và các bệnh viêm. Sáng chế 
cũng đề cập đến các phương pháp sản xuất các hợp chất và các dược phẩm nêu trên. 
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(11) 25710 
(21) 1-2010-00362 (51) 7 A44B 18/00 
(22) 10.02.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 098135856 22.10.2009 TW 
(71) FORMOSA SAINT JOSE CORP.   (TW) 

1st F1., No. 319, Jia Shing Street, Taipei 106, Taiwan  
(72) Yang Minh-Shun  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu chống trượt giữ chặt khi tiếp xúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu chống trượt giữ chặt khi tiếp xúc bao gồm một lớp nền dệt 
và các sợi tổng hợp mà được gắn chặt cùng nhau bằng cách được dệt chung trong lớp 
nền. Lớp nền được tạo ra bằng cách dệt sợi cơ bản mềm và sợi tổng hợp thành sợi kép. 
Các sợi tổng hợp được dệt thành vòng dạng chữ U và các sợi cơ bản được dệt giữa các 
sợi đơn liền kề của sợi tổng hợp đã được dệt để tạo ra vải điện tích lớn. Vải này có thể ở 
dạng mặt phẳng không có các phần hở rỗng hoặc có các phần hở để tạo điều kiện thuận 
lợi cho độ thấm không khí. Các vòng của sợi tổng hợp có các chân kéo dài ra khỏi lớp 
nền với chiều dài định trước và các sợi tổng hợp có độ bền cứng, nhờ đó vật liệu chống 
trượt giữ chặt khi tiếp xúc có tính mềm dẻo, đàn hồi, trọng lượng nhẹ và chi phí thấp 
được tạo ra.  
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(11) 25711 
(21) 1-2010-00394 (51) 7 C07D 209/40, 209/08, 401/12, 

211/26, A61K 31/454, A61P 3/04, 
A61K 31/496, A61P 3/10, 3/00 

(22) 14.08.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/FR2008/001190  14.08.2008 (87) WO2009/056707 07.05.2009 
(30) 07/05858       16.08.2007 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2011 
(71) SANOFI-AVENTIS   (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) BARONI Marco  (IT), PULEO Letizia  (IT) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất indol-2-on được thế 2 lần ở vị trí 3, quy trình điều 

chề chúng, thuốc và dược phẩm chứa chúng  
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất indol - 2 - on được thế 2 lần ở vị trí thứ 3, có công 

thức chung (I) trong đó ~, R1, R2, R3, R4, R5, Ar và n như được xác định trong điểm 1. 
Đồng thời, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế các hợp chất và thuốc chứa 
hợp chất này có thể dùng để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh béo phì, bệnh tiểu đường, rối 
loạn tiêu hóa và thừa cân.  
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(11) 25712 
(21) 1-2010-00399 (51) 7 A45C 13/10, H01F 7/02 
(22) 12.07.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/DE2008/001162   12.07.2008 (87) WO2009/010049 22.01.2009 
(30) 10 2007 033 277.9        17.07.2007 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2010 
(71) FIDLOCK GMBH  (DE) 

Prinzenstrasse 10a, D-30159 Hannover, Germany 
(72) FlEDLER, Joachim  (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu nối bằng cơ khí và từ tính 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu nối bằng cơ khí và từ tính, nghĩa là kết cấu khoá cơ khí nhờ 
sự trợ giúp của lực từ, kết cấu này đặc biệt thích hợp đối với các cơ cấu đóng được sử 
dụng trên túi, ba lô và các đối tượng tương tự, trong đó kết cấu nối này bao gồm: cơ cấu 
khoá liên động có ít nhất một chi tiết khoá lò xo (9) có thể di chuyển theo một hướng (y) 
và được bố trí ở một trong hai mô đun nối, và có chi tiết chặn (5) để khoá liên động các 
mô đun nối, chi tiết chặn (5) này được bố trí ở mô đun nối kia, và có chi tiết mở khoá di 
động (40) với mặt trượt đi lên làm lệch hướng lực (40a) cũng được bố trí ở mô đun nối 
kia, và cụm nam châm- phần ứng có ít nhất một nam châm (4) được bố trí ở một trong 
hai mô đun nối, và ít nhất một phần ứng (8) được bố trí ở mô đun nối kia.  
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(11) 25713 
(21) 1-2010-00413 (51) 7 H04W 36/02 
(22) 18.07.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2008/070528 18.07.2008 (87) WO/2009/015034 29.01.2009 
(30) 60/951,176      20.07.2007 US 

60/971,500      11.09.2007 US 
60/972,722      14.09.2007 US 
60/973,095      17.09.2007 US 
12/175,382      17.07.2008 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED   (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America  

(72) AGASHE, Parag Arun  (US), PAREKH, Nileshkumar J.  (US), 
TINNAKORNSRISUPHAP, Peerapol  (TH), GILLIES, Donald William  (US), 
ULUPINAR, Fatih  (US), KAPOOR, Rohit  (IN), PRAKASH, Rajat  (IN), 
AGRAWAL, Avneesh  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo điều kiện phân phối đúng thứ tự 

các gói dữ liệu khi chuyển vùng trong mạng truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị, hệ thống và phương tiện đọc được bằng máy 

tính để tạo điều kiện phân phối đúng thứ tự các gói dữ liệu khi chuyển vùng. Sáng chế 
tạo điều kiện phân phối đúng thứ tự khi chuyển đổi trạm cơ sở cải tiến (eBS : evolved 
Base Station) phục vụ liên kết thuận/điểm kết nối dữ liệu (FLSE/DAP : Forward Link 
Serving Evolved base station/Data Attachment Point) và khi chuyển đổi trạm eBS phục 
vụ liên kết ngược/điểm kết nối dữ liệu ((RLSE/DAP : Reverse Serving Evolved base 
station/Data Attachment Point). Nhờ vậy, sáng chế đạt được hiệu quả nâng cao đáng kể 
năng suất của các ứng dụng, như ứng dụng dựa trên giao thức điều khiển truyền (TCP : 
Transmission Control Protocol), khi chuyển vùng, trong mạng như mạng thông tin di 
động có dải thông siêu rộng (UMB : Ultra Mobile Broadband) và tương tự. 
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(11) 25714 
(21) 1-2010-00467 (51) 7 F16B  1/00 
(22) 26.02.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 2009-224072 29.09.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2010 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Takeshi KADOWAKI (JP), Nobuyuki KUNIHIRO (JP), Katsumi IMANAKA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khung động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung động cơ bao gồm: tấm thứ nhất tạo ra phần trung tâm của 
vách ngăn; tấm thứ hai tạo ra phần bên phía trục cam hoặc phần bên phía xả của vách 
ngăn; và tấm trượt được bố trí ở giữa tấm thứ nhất và tấm thứ hai. Tấm trượt dẫn hướng 
đầu cốp. Tấm thứ nhất và tấm thứ hai được bố trí trên một mặt phẳng. Tấm thứ nhất và 
tấm trượt được bố trí hình dạng chữ T. Tấm thứ hai và tấm trượt được bố trí hình dạng 
chữ T. Tỷ lệ A/B của độ dày A của tấm trượt so với độ dày B của tấm thứ hai là bằng 
hoặc lớn hơn 1,5. 
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(11) 25715 
(21) 1-2010-00549 (51) 7 B29C  43/02 
(22) 08.08.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2008/072567  08.08.2008 (87) WO/2009/032473 12.03.2009 
(30) 60/970,544       07.09.2007 US 

12/187,604       07.08.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2011 
(71) LRM INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC  (US) 

135 Gus Hipp Blvd. Rockledge, FL 31955, United States of America 
(72) Dale E. POLK Jr. (US), Victor WOLYNSKI (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vật phẩm đúc, thiết bị tạo hình tấm và 

cơ cấu xử lý dịch lỏng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo thành tấm nhựa dẻo nhiệt đã được định hình gồm 

bước tạo thiết bị đúc khuôn gồm phần khuôn thứ nhất có bề mặt khuôn phía trong được 
tạo đường viền và được đục lỗ, và gờ quanh chu vi. ít nhất một vòng kẹp tấm gắn vào bề 
mặt trên của khung bao quanh ít nhất một phần của gờ quanh chu vi phần khuôn thứ 
nhất. Mỗi vòng kẹp tấm gồm phần kẹp có thể được định vị so với gờ quanh chu vi của 
phần khuôn thứ nhất. Với phần thứ nhất của tấm nhựa dẻo nhiệt đã gia nhiệt được giữ 
trong phần kẹp, bước của phương pháp gồm việc dịch chuyển một cách độc lập, ngược 
chiều và ở phía bên cạnh mỗi vòng kẹp tấm, về phía và/hoặc ra khỏi gờ quanh chu vi của 
phần khuôn thứ nhất. Việc bố trí vòng kẹp tấm cho phép việc điều khiển được định xứ 
cho tiếp xúc của bề mặt khuôn phía trong và các độ đáy của tấm nhựa dẻo nhiệt nhờ đó 
điều khiển chiều dày của các phần khác nhau của vật phẩm đúc thành phẩm.  
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(11) 25716 
(21) 1-2010-00605 (51) 7 B62J 35/00, 37/00, B62K 11/10 
(22) 30.07.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/003623    30.07.2009 (87) WO2010/013479 04.02.2010 
(30) 2008-200110    01.08.2008 JP 

2009-036395    19.02.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2010 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan  
(72) HUANG, Chingyu  (JP), OOHIRA, Masaru  (JP), WANG, Hsing-yang  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu scutơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu scutơ (1) gồm có khung thân phương 
tiện giao thông (2), giá để chân (27), bình nhiên liệu (60), và phần cung cấp nhiên liệu. 
Khung thân phương tiện giao thông (2) gồm có ống cổ (3), khung trước (4), các khung 
bên trái và bên phải (5, 6). Giá để chân (27) được bố trí bên trên các khung bên trái và 
bên phải (5, 6). Bình nhiên liệu (60) được bố trí bên dưới giá để chân (27). ít nhất một 
phần bình nhiên liệu (60) gối lên khung bên trái (5) hoặc khung bên phải (6) trên hình 
chiếu cạnh của phương tiện giao thông. Hơn nữa, phần trước của khung bên trái (5) được 
làm chếch nhiều đối với đường tâm của phương tiện giao thông vuông góc với phương 
ngang của phương tiện giao thông so với khung bên phải (6), và đươc nối với khung 
trước (4) ở vị trí cao hơn so với phần trước của khung bên phải (6). Hơn nữa, phần cung 
cấp nhiên liệu được nối với bình nhiên liệu (60) ở phía sau hơn của khung trước (4) trên 
hình chiếu cạnh của phương tiện giao thông, bên dưới khung bên trái (5), và giữa khung 
bên phải (6) và khung bên trái (5) trên hình chiếu bằng của phương tiện giao thông.  
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(11) 25717 
(21) 1-2010-00610 (51) 7 G07F 11/00, 13/10 
(22) 12.03.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 10-2009-0090849   25.09.2009 KR 

10-2009-0090850   25.09.2009 KR 
10-2009-0128851   22.12.2009 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2010 
(71) HEE SO CHOI  (KR) 

191-2, Insa-dong, Chongno-gu, Seoul 110-290 Republic of Korea  
(72) Hee So CHOI  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy bán đồ uống tự động sử dụng túi trà hoặc túi lọc và 

phương pháp vận hành máy này 
  (57)     Sáng chế đề cập máy bán đồ uống tự động sử dụng túi trà hoặc túi lọc và phương pháp 

vận hành máy bán đồ uống tự động. Máy bán đồ uống tự động bao gồm bộ phận trưng 
bày được lắp trong thân máy bán đồ uống tự động, trong đó nhiều túi trà hoặc túi lọc 
được sắp xếp thành một hoặc nhiều cột hoặc hàng, cơ cấu chuyển túi trà hoặc túi lọc để 
chuyển một trong các túi trà hoặc túi lọc được lựa chọn từ bộ phận trưng bày đến cơ cấu 
tách chiết, cơ cấu chuyển cốc sử dụng một lần để chuyển nhiều cốc sử dụng một lần xếp 
chồng lên nhau, và cơ cấu tách chiết để tách chiết đồ uống bên trong túi trà hoặc túi lọc 
bằng cách bơm nước nóng vào trong túi trà hoặc túi lọc và do đó, tạo ra áp suất bên 
trong túi trà hoặc túi lọc.  
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(11) 25718 
(21) 1-2010-00677 (51) 7 A01N 63/00 
(22) 16.09.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2008/062279  16.09.2008 (87) WO2009/037242 26.03.2009 
(30) 07116844.7       20.09.2007 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2011 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) SCHOEFL, Ulrich  (DE), SCHERER, Maria  (DE), HADEN, Egon  (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần diệt nấm gồm chủng diệt nấm và hoạt chất diệt nấm, 

chất diệt nấm và phương pháp khống chế nấm hại gây bệnh 
  (57)     Hợp phần có tác dụng diệt nấm, gồm  

1) chủng diệt nấm (I) được chọn từ  
a) chủng Bacillus substilis có số nộp lưu NRRL B -21661, và  
b) chủng Bacillus pumilus có số nộp lưu NRRL B-30087,  
hoặc thể đột biến của các chủng này có tất cả các đặc tính nhận diện của chủng tương 
ứng, hoặc chất chuyển hóa được sinh ra bởi chủng tương ứng mà có hoạt tính kháng nấm 
gây bệnh cây,  
và  
2) ít nhất một hợp chất hóa học II, được chọn từ nhóm hoạt chất từ A) đến F):  
A) azol;  
B) strobilurin;  
C) carboxamit;  
D) hợp chất dị vòng;  
E) carbamat;  
F) thuốc diệt nấm khác;  
với lượng hữu hiệu để tạo ra tác dụng hiệp đồng, phương pháp để khống chế nấm hại 
bằng cách sử dụng hợp phần của thành phần 1) và 2) và cũng đề cập đến chất diệt nấm 
và hạt chứa hợp phần này.  
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(11) 25719 
(21) 1-2010-00741 (51) 7 A61B  19/02,  19/08,  19/10, A61F  

13/00,  13/02,  15/00, A61M  25/02 
(22) 01.08.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/IB2008/002009  01.08.2008 (87) WO2009/027778 05.03.2009 
(30) 60/966,428      27.08.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2011 
(71) JAYMORE ENTERPRISES LIMITED  (CY) 

HE 158410, J. Kennedy Str., Iris Tower - Office 740B, Limassol, Cyprus 
(72) PANOTOPOULOS Christos (GR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dụng cụ kẹp ống thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ để kẹp dụng cụ y học xâm nhập vào cơ thể người bệnh như 
ống thông chẳng hạn. Nói chung, dụng cụ này kết hợp (1) bề mặt dính chặt, trong đó, bề 
mặt dính chặt này gắn dụng cụ vào da và (2) chi tiết móc cài linh hoạt để nắm chặt ống 
thông và có thể hẹp hoặc tháo nó ra khỏi dụng cụ nêu trên.  
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(11) 25720 
(21) 1-2010-00841 (51) 7 B62J  35/00,  37/00 
(22) 30.07.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/003624      30.07.2009 (87) WO2010/013480 04.02.2010 
(30) 2008-200112      01.08.2008 JP 

2009-036380      19.02.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2010 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) MOCHlZUKI, Kan (JP), OOHIRA, Masaru (JP), WANG, Hsing-yang (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu scutơ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu scutơ mà nhờ đó dễ dàng cung ứng 
nhiên liệu và một khoảng không lớn dành cho chân của người điều khiển có thể được 
đảm bảo. Trong phương tiện giao thông kiểu scutơ, khung trước (12) kéo dài chếch 
xuống phía dưới và về phía sau từ ống cổ (11). Các khung sau (13, 14) kéo dài về phía 
sau từ phần dưới cùng của khung trước (12). Yên 5 được bố trí ở các phần trên của các 
khung sau (13, 14). Giá để chân (25) được bố trí ở phía trước của yên (5) trong khi được 
bố trí ở vị trí thấp hơn so với yên (5). Bình nhiên liệu (44) được bố trí bên dưới giá để 
chân (25) và chứa nhiên liệu. Tấm che chân (24) kéo dài lên phía trên từ phần trước của 
giá để chân (25) và che phía sau của khung trước (12). Phần tiếp nhiên liệu (51) có 
miệng tiếp nhiên liệu (52) để cung ứng nhiên liệu cho bình nhiên liệu (44) và được bố trí 
trong tấm che chân (24). Miệng tiếp nhiên liệu (52) được bố trí vào bên cạnh của khung 
trước (12) và ở bên trên giá đỡ dưới (16). Miệng tiếp nhiên liệu (52) còn được bố trí bên 
dưới phần nối giữa ống cổ (11) và khung trước (12).  
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(11) 25721 
(21) 1-2010-00855 (51) 7 C07H  307/42, C10L  1/00,  1/02 
(22) 05.09.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2008/007423 05.09.2008 (87) WO2009/030509 12.03.2009 
(30) 07075777.8      07.09.2007 EP 

08075504.4      19.05.2008 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2011 
(71) FURANIX TECHNOLOGIES B.V  (NL) 

Zekeringstraat 29, NL-1014 BV Amsterdam (NL) 
(72) GRUTER, Gerardus, Johannes, Maria (NL) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp điều chế 2-(alkoxymetyl)furan được thế ở vị trí 5 

và hỗn hợp nhiên liệu chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp để điều chế 2-(alkoxymetyl)furan được thế ở vị trí 5 

(hoặc hỗn hợp của các furan này) bằng cách cho nguyên liệu ban đầu bao gồm ít nhất 
một furfural được thế ở vị trí 5 phản ứng với hydro với sự có mặt của rượu và hệ xúc tác. 
Sáng chế cũng đề cập đến hỗn hợp nhiên liệu chứa các 2-(alkoxymetyl)furan được thế ở 
vị trí 5 này. 
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(11) 25722 
(21) 1-2010-00856 (51) 7 C07H  307/46, C10L  1/00 
(22) 05.09.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2008/007414  05.09.2008 (87) W02009/030508 12.03.2009 
(30) 07075776.0       07.09.2007 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2011 
(71) FURANIX TECHNOLOGIES B.V  (NL) 

Zekeringstraat 29, NL-1014 BV Amsterdam (NL)  
(72) GRUTER, Gerardus, Johannes, Maria (NL), MANZER, Leo, Ernest (US) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất hỗn hợp của các 5-

hydroxymetylfurfural (5-(hydroxymetyl)-2-furaldehyt ete 
và hỗn hợp nhiên liệu chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất hỗn hợp của các 5- hydroxymetylfurfural (5-
(hydroxymetyl)-2-furaldehyt ete bằng cách cho nguyên liệu gốc chứa hexoza hoặc HMF 
phản ứng với các rượu hỗn hợp với sự có mặt của chất xúc tác axit, ngoài ra sáng chế 
còn đề cập đến hỗn hợp nhiên liệu chứa chúng.  
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(11) 25723 
(21) 1-2010-00946 (51) 7 B62J  35/00,  23/00 
(22) 30.07.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/003625     30.07.2009 (87) WO2010/013481 04.02.2010 
(30) 2008-200111     01.08.2008 JP 

2009-036396    19.02.2009  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2010 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) WANG, Hsing-yang (JP), OOHIRA, Masaru (JP), MOCHIZUKI, Kan (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu scutơ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu scutơ gồm có: cần điều khiển (20), 
khung thân phương tiện giao thông (2), yên (26), giá để chân (27), bình nhiên liệu (60), 
và tấm bảo vệ bình nhiên liệu (61). Khung thân phương tiện giao thông (2) bao gồm ống 
cổ (3), khung trước (4) và khung bên (5,6). Giá để chân (27) được bố trí bên trên khung 
bên và cho phép người điều khiển ngồi trên yên (26) đặt chân của mình theo kiểu chân 
để hai bên. Bình nhiên liệu (60) được bố trí bên dưới giá để chân (27). Tấm bảo vệ bình 
nhiên liệu (61) được bố trí bên dưới ít nhất một phần của bình nhiên liệu (60). Hơn nữa, 
phần dưới của khung trước (4) được bố trí ở phía trước phần thân chính của bình nhiên 
liệu. Tấm bảo vệ bình nhiên liệu (61) được bố trí một phần ở phía trước của phần thân 
chính của bình nhiên liệu (60) và ở bên dưới ít nhất một phần của phần đầu dưới của 
khung trước (4). Khung trước (4) và tấm bảo vệ bình nhiên liệu (61) có cơ cấu hấp thụ 
rung động để hấp thụ ngoại lực tác động lên khung thân phương tiện giao thông (2).  
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(11) 25724 
(21) 1-2010-00964 (51) 7 B23K  35/30,  101/10,  101/12,  

103/04,  35/32 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2011 
(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY  (US) 

1545 Route 22 East, P.O. Box 900, Annandale, NJ 08801-0900 (US) 
(72) AYER, Raghavan (US), THIRUMALAI, Neeraj, S. (US), LILLIG, Daniel, B. (US), 

FORD, Steven, J. (US), FAIRCHILD, Douglas, P. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kết cấu vật liệu được hàn, phương pháp nối kết cấu vật liệu 

được hàn và phương pháp hàn kết cấu này 
  (57)     Đề xuất các kết cấu kim loại và các phương pháp tạo thành các kết cấu này  

dùng trong các ứng dung trong ngành dầu, khí và/hoặc hoá dầu được nối bằng các chế 
phẩm kim loại hàn không chứa sắt hoặc các chế phẩm kim loại hàn chứa hợp kim cao. 
Các kết cấu kim loại được hàn gồm có hai hoặc nhiều đoạn cá chi tiết chứa sắt hoặc 
không chứa sắt, và cá mối hàn chảy, các mối hàn ma sát xoay hoặc tổ hợp của chúng để 
liên kết các đoạn liền kề của các chi tiết với nhau, trong đó các mối hàn bao gồm có chế 
phẩm kim loại hàn không chứa sắt hoặc chế phẩm kim loại hàn chứa hợp kim cao nó 
khác biệt cơ bản với chế phẩm kim loại của hai hoặc nhiều chi tiết. Các kết cấu tạo 
thành do được hàn thể hiện sự cải tiến trong độ bền mỏi, độ dai, khả năng biến dạng, độ 
bền, sức chịu nứt ăn mòn do ứng suất, và sức chịu giòn do hydro so với các chế phẩm 
hàn dựa vào sắt truyền thống. Các kết cấu và các phương pháp tạo thành các kết cấu này 
có lợi thế trong việc nối các chi tiết kim loại trong các ứng dụng cho lưu trữ và vận 
chuyển khí tự nhiên, trong sự hoàn thiện và sản xuất giếng dầu và khí, và trong các nhà 
máy lọc dầu và khí và các nhà máy hoá chất. 
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(71) SREE RAMCIDES CHEMICALS PVT LTD  (IN) 

7 Duraisamy Road, T. Nagar, Chennai-600 017, Tamil Nadu, India  
(72) SUNDARESAN, S.  (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm chứa melamin để thúc đẩy quá trình quang hợp và 

quy trình điều chế sản phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm làm tăng cường hiệu quả của quá trình quang hợp và do 

đó làm tăng năng suất trong nông nghiệp và trong nghề làm vườn, có chứa 5 đến 90% 
melamin, 10% đến 80% axit octophosphoric, 8% kali hydroxit, 8% natri hy®roxit, và 
kali sulphat hoặc kali clorua lên đến 30% với 0,5% ®ietyl aminoetyl hexanot, 5% kẽm 
sulphat monohyđrat, 5% magie sulphat khan, 10% octoborat, 8 đến 15% chất nhũ hóa 
đặc biệt IGSURF 6000 và 5% đến 10% chất làm ẩm, 2-4-D để thu được sản phẩm làm 
thúc đẩy quá trình quang hợp dưới dạng lỏng, dạng bột hòa tan được và dạng hạt và quy 
trình điều chế sản phẩm này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2011 
(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE  (FR) 

41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, France 
(72) JUSTEN, Peter  (FR), BORREILL, Dominique, Marie, Noelle (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất manoprotein, mỹ phẩm và chế phẩm chứa hợp chất 

này dùng để chăm sóc da 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất mannoprotein và mỹ phẩm hoặc chế phẩm chứa hợp chất 

này dùng để chăm sóc da. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp thẩm mỹ 
dùng mỹ phẩm hoặc chế phẩm chứa manoprotein để chăm sóc da. 
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(11) 25727 
(21) 1-2010-01097 (51) 7 A23J  3/14,  3/22, A23L  1/314 
(22) 01.11.2007 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/MX2007/000133    01.11.2007 (87) WO2008/054189 08.05.2008 
(30) NL/A/2006/000083         01.11.2006 MX 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2010 
(71) SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.  (MX) 

Ave. Gãmez MorÝn 1111, Col. Carrizalejo, C.P. 66254, San Pedro Garza Garcia, Nuevo 
Leãn, Mexico 

(72) ESPELETA VEGA, Alicia  (MX), MORA CASTILLO, CÐsar, Dalmacio  (MX) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Sản phẩm thực phẩm thay thế thịt, quy trình sản xuất sản 

phẩm này, bột nhão dùng để sản xuất sản phẩm này và quy 
trình sản xuất bột nhão này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm thực phẩm thay thế thịt, bao gồm các 
bước: hydrat hóa trong chân không ít nhất một protein thực vật đã trộn với nước và ít 
nhất một chất tạo màu; trộn ít nhất một sản phẩm thịt với hỗn hợp protein thực vật đã 
hydrat hóa và tạo màu; trộn chất tạo hương vị và chất tạo cấu trúc với hỗn hợp gồm các 
sản phẩm thịt và protein thực vật đã hydrat hóa và tạo màu để thu được bột nhão sơ chế; 
nấu bột nhão sơ chế này; và tạo hình bột nhão đã nấu để tạo ra vẻ bề ngoài của sản phẩm 
giống như sản phẩm thịt. Sản phẩm thực phẩm thay thế thịt thu được theo sáng chế có vẻ 
bề ngoài của, ví dụ, thịt nướng, cốt lết, hông bò nướng, thịt nướng xông khói, cốt lết bê 
có rắc vụn bánh mì, hông bò nướng có rắc vụn bánh mì, thịt bê tẩm bột rán, thịt băm, 
thịt xay, thịt miếng, thịt thái sợi hoặc thịt viên. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2010 
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2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) WANG, Hsing-yang (TW), OOHIRA, Masaru (JP), MOCHIZUKI, Kan (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu scutơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu scutơ trong đó khoảng không để chân 
có thể được giữ lớn mà không cần tăng khoảng cách giữa hai bánh xe. Trong phương 
tiện giao thông kiểu scutơ nêu trên, khung trước (4) một phần bao gồm phần thẳng. 
Khung trước (4) kéo dài xuống phía dưới trong khi đầu trên của nó được ghép với ống cổ 
(3). Chiều dài (L1) của khung trước (4) theo phương dọc trục của phương tiện giao thông 
là ngắn hơn so với chiều dài (L2) của ống cổ (3) theo phương dọc trục của phương tiện 
giao thông. Trên hình chiếu cạnh thể hiện thân phương tiện giao thông, giao điểm (X) 
giữa trục tâm của ống cổ (3) và phần kéo dài của trục tâm của phần đường thẳng của 
khung trước (4) được bố trí cao hơn so với tâm theo phương thẳng đứng (M) của ống cổ 
(3). Các khung sau (5, 6) được kéo dài về phía sau trong thân phương tiện giao thông 
trong khi các đầu trước của nó được ghép với phần đáy của khung trước (4). Các phần 
ghép (7, 8) ghép các khung sau (5, 6) với khung trước (4). Các phần ghép (7, 8) ít nhất 
một phần được bố trí ở phía trước của đầu sau của ống cổ (3).  
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(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) SMORENBURG, Hermanus Ebertus (NL), Theresa Ayitsoo YAMSON (GH) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Viên bột canh được tăng cường hợp chất sắt, thực phẩm ăn sẵn 

chứa viên này và các quy trình điều chế chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên bột canh chứa NaCl với lượng nằm trong khoảng từ 30 đến 

70% trọng lượng, mononatri glutamat với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 45% trọng 
lượng, ngoài ra còn chứa thêm ít nhất một hợp chất sắt được chọn từ nhóm gồm natri sắt 
III EDTA, sắt III được khử, lactat sắt II, xitrat sắt III, pyrophotphat sắt III, monohydrat 
sunphat sắt II, amom xitrat sắt III màu nâu, sao cho viên bột canh chứa một lượng Fe2+ 
và/hoặc Fe3+ cùng với nhau từ ít nhất là 0,01% trọng lượng đến không quá 2% trọng 
lượng, tốt hơn là từ 0,025% trọng lượng và không quá 1,6% trọng lượng, tốt hơn nữa là 
từ 0,05% trọng lượng đến không quá 1% trọng lượng, tính theo trọng lượng của viên bột 
canh này.  
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(71) 1. INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE 

MEDICALE)  (FR) 
101, rue de Tolbiac F-75654 PARIS DEDEX 13, France 
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(72) VANMECHELEN, Eugeen (BE), GROGNET, Pierre (BE), SERGEANT, Nicolas 
(FR), GOMPEL, Marie  (FR), DELAGOURTE, AndrÐ (FR), BUEE, Luc (FR), 
PRADIER, Laurent (FR), BLANCHARD-BREGEON, VÐronique (FR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể đặc hiệu của peptit beta-amyloit, quy trình điều 

chế và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng gắn kết đặc hiệu với vùng N-tận cùng của 

peptit Aβ8-X, x = 11 đến 42 và không nhận dạng Aβ8-40 cũng như Aβ8-42 và thể hiện ái lực 
cao đối với Aβ8-X peptit. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế kháng thể này và 
dược phẩm chứa chúng. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2010 
(75) LIN, CHEN-FENG  (TW) 

No. 9-3, Mayuan Street, Sansia Township, Taipei County, TAIWAN 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Khóa có bộ gờ chặn để điều chỉnh độ mở của cánh cửa sổ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới khoá có gắn bộ gờ chặn để điều chỉnh độ mở rộng của cánh cửa sổ 
được lắp tại phần khung phía trong phòng, trên cánh cửa sổ ngoài - loại cửa đẩy ngang 
hoặc tại phần khung phía trong phòng cho loại cửa kéo rèm ngoài. Có thể lợi dụng sự 
linh hoạt của khối gờ chặn lắp bên trong ổ trung tâm của thân bản khoá khi bật lên, tạo 
ra vật chặn khiến độ mở rộng của hai cánh cửa được hạn chế lại. Ngoài ra, có thể lắp 
một then đẩy với một đầu trượt tì vào đầu kia của khối gờ chặn khiến nó được định vị 
lại. Ngoài ra, trên then đẩy này còn lắp một chốt khoá, có thể khiến then đẩy ở trạng thái 
khoá chặt không thể dịch chuyển. Khi muốn giải phóng khối gờ chặn này để cánh cửa 
khôi phục công năng mở hoàn toàn thì cần phải mờ khoá cố định cho chốt khoá trên 
khiến cho then đẩy ở trạng thái mở và có thể dịch chuyển để làm cho khối gờ chặn rút về 
bên trong ổ của thân bản khoá.  
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(54) Kháng thể đơn dòng gắn kết yếu tố kích thích khuẩn lạc đại 

thực bào - bạch cầu hạt của người (hGM-CSF) và dược phẩm 
chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng kháng hGM-CSF và các phần gắn kết kháng 
nguyên của kháng thể này, có khả năng làm trung hoà hoạt tính hGM-CSF được cải 
thiện. Sáng chế còn đề xuất dược phẩm bao gồm kháng thể hoặc mảnh gắn kết kháng 
nguyên này. Sáng chế là hữu ích để điều trị nhiều bệnh khác nhau liên quan đến sự biểu 
hiện bất thường của hGM-CSF.  
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Pingchen (US), FISHER, Benjamin (CA), FU, Jiasheng (CA), LI, Kexue (CN), Ll, 
Zhihong (CN), MCGEE, Lawrence, R. (US), SHARMA, Rajiv (US), WANG, 
Xiaodong (CN), MCMINN, Dustin (US), MIHALIC, Jeffrey (US), DEIGNAN, Jeffrey  
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyriđin, pyrimiđin và triazin ngưng tụ dùng làm hợp 

chất ức chế chu trình tế bào và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyriđin, pyrimiđin và triazin ngưng tụ và chứa chúng hữu 

ích trong điều trị rối loạn do kinaza phụ thuộc xyclin (CDK4) gây ra, ví dụ : ung thư. 
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(11) 25734 
(21) 1-2010-01513 (51) 7 C07K  16/32, A61K  39/395, A61P  

35/00, C12N  5/10, C12P  21/08 
(22) 14.11.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2008/070739       14.11.2008 (87) WO2009/063965 22.05.2009 
(30) 2007-297168       15.11.2007 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2011 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 1158543 JAPAN 
(72) KITAZAWA, Takehisa (JP), SUZUKI, Tsukasa (JP), NAGAHASHI, Shigehisa (JP), 

MIYAMOTO, Hajime (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể kháng gen anexelekto và chế phẩm chứa kháng 

thể này 
  (57)     Các tác giả sáng chế đã tạo ra thành công các kháng thể kháng AXL có nhiều chức năng 

đặc biệt. Các tác giả sáng chế cũng phát hiện ra rằng các kháng thể có tác dụng ức chế 
quá trình tạo mạch mới và tác dụng kháng u, và nhờ đó hoàn thành sáng chế. Các kháng 
thể kháng AXL theo sáng chế hữu dụng dưới dạng chất ức chế quá trình tạo mạch mới 
và chất tạo ra hoặc ức chế quá trình phosphoryl hóa.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
57 

(11) 25735 
(21) 1-2010-01568 (51) 7 C07C  233/51, A61K  31/165, C07C  

235/34 
(22) 19.12.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2008/068065 19.12.2008 (87) WO2009/080769 02.07.2009 
(30) 07123882.8       20.12.2007 EP 
(71) PHARMA MAR, S.A.  (ES) 

Avda. de los Reyes, 1, PolÝgono Industrial La Mina-Norte, E-28770 Colmenar Viejo - 
Madrid, Spain 

(72) RODRÝGUEZ VICENTE, Alberto (ES), GARRANZO GARCÝA-IBARROLA, MarÝa; 
(ES), MURCIA PÐREZ, Carmen (ES), S¸NCHEZ SANCHO, Francisco (ES), CUEVAS 
MARCHANTE, MarÝa, del, Carmen (ES), MATEO URBANO, Cristina  (ES), DIGãN 
JU¸REZ, Isabel  (ES) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất có tác dụng điều trị khối u và dược phẩm chứa chúng

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I)  
 

 
  
trong đó, R11, R12, R13, R14, R15, W, Y, R1, R2, R3, R4, R5 và R6 có ý nghĩa như được xác 
định trong bản mô tả nhau được dùng để điều trị bệnh ung thư. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 25736 
(21) 1-2010-01573 (51) 7 A23L 1/221, 1/212 
(22) 19.12.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2008/068052 19.12.2008 (87) WO2009/080763 02.07.2009 
(30) 07124025.3       21.12.2007 EP 

07124003.0       21.12.2007 EP 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands  
(72) Sander DUBBELMAN  (NL), Nikolos MAVROUDIS  (GR), Leandro OLIEHOEK  

(NL), Peter RAVESTEIN  (NL) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tăng vị umami, phần hoạt tính umami, thực phẩm 

chứa chúng và phương pháp điều chế 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tăng vị unami chứa ít nhất là một hợp chất tăng vị unami, 

chế phẩm nêu trên (a) có khả năng đi qua màng siêu lọc có ngưỡng khối lượng phân tử 
250 kDa, (b) chủ yếu không có lycopen, (c) chứa một hợp chất nhỏ hơn 250kDa, và (d) 
có khả năng tăng vị unami. Các sản phẩm chưng cất cà chua hoạt tính chứa những chế 
phẩm này và phương pháp điều chế chúng cũng được nêu. Các sản phẩm chưng cất như 
vậy và các chế phẩm thích hợp để điều chế các sản phẩm thực phẩm. Sáng chế cũng đề 
cập đến thực phẩm chứa chế phẩm hoạt tính umami và phương pháp điều chế chúng.  
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(11) 25737 
(21) 1-2010-01594 (51) 7 C07D 471/04, A61K 31/4188, A61P 

35/00, 29/00 
(62) 1-2007-02720   
(22) 18.05.2006 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2006/004725 18.05.2006 (87) WO2006/122806 23.11.2006 
(30) 0510390.8       20.05.2005 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2007 
(71) NOVARTIS AG   (CH) 

Lichtstrasse 35, 4056, Basel, Switzerland  
(72) GARCIA-ECHEVERRIA, Carlos  (ES), STAUFFER, Frederic  (CH), FURET, Pascal 

(FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất imidazoquinolin làm chất ức chế lipit kinaza và quy 

trình điều chế chúng 
  (57)     

  
 

Sáng chế đề cập đến hợp chất hữu cơ có công thức (I) và quy trình điều chế chúng.  
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(11) 25738 
(21) 1-2010-01614 (51) 7 A61L 9/01, A01N 59/16, C09D 

183/08 
(22) 26.11.2007 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/SG2007/000407    26.11.2007 (87) WO2009/070123 04.06.2009 
(71) ANTIBAC LABORATORIES PTE LTD   (SG) 

53 Ubi Avenue 1, #05-55 Paya Ubi Industrial Park, Singapore 408934  
(72) LOW, Wah Boon  (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất nền kháng khuẩn, phương pháp điều chế chất nền kháng 

khuẩn để sử dụng làm tấm lọc và thiết bị xử lý không khí 
chứa tấm lọc này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều chế chất nền kháng khuẩn để sử dụng cho tấm lọc 
kháng khuẩn bao gồm các bước : ngâm vật liệu xốp trong chất keo hạt nano bạc; và phủ 
vật liệu xốp được gắn hạt nano bạc với polyme silan amoni bậc bốn để làm giảm sự mất 
hạt nano bạc. Sáng chế cũng đề xuất chất nền kháng khuẩn và thiết bị xử lý không khí 
chứa tấm lọc kháng khuẩn. 
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(11) 25739 
(21) 1-2010-01617 (51) 7 C02F 1/32 
(22) 10.09.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2008/075904  10.09.2008 (87) WO2009/042406 02.04.2009 
(30) 11/862,631       27.09.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2011 
(71) WATER OF LIFE, LLC   (US) 

320 Linfield Drive, Menlo Park, California 94025, United States of America  
(72) YENCHO, Stephen, A.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống lọc nước bằng tia tử ngoại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lọc nước xách tay dựa trên tia tử ngoại-C (UVC) bao gồm 
một dãy tấm ngăn mới để làm tăng hiệu suất trên mỗi đơn vị năng lượng tia UVC khi 
diệt trừ các tác nhân gây bệnh trong nước. Sự hồi tiếp vòng khép kín cho phép giám sát 
việc áp dụng năng lượng tia UVC để đảm bảo việc diệt trừ các tác nhân gây bệnh ở các 
mức độ cao. Hệ thống này có thể diệt trừ ở phạm vi rộng các loại vi khuẩn, virut, động 
vật nguyên sinh, giun sán, nấm men, và nấm mốc sinh ra trong nước ở các nguồn nước 
tự nhiên trên khắp thế giới. Bằng cách bổ sung các bộ lọc trước hoặc sau, hệ thống này 
có thể loại bỏ các hợp chất hữu cơ gây hại, các thuốc trừ dịch hại, các hợp chất vô cơ và 
các kim loại nặng. Hệ thống cũng có thể được sử dụng để diệt trừ các tác nhân gây bệnh 
trong các chất lỏng không phải nước. Một dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế là hệ thống 
liên lạc có thể tiếp cận tới các vùng dân cư được phân bố về mặt địa lý với giá thành thấp 
mà không cần lắp đặt kết cấu hạ tầng thông tin liên lạc hữu tuyến đắt đỏ được kết hợp 
với và được cấp nguồn điện bởi hệ thống lọc nước. Theo một phương án, hệ thống radio 
theo gói được đề xuất để tạo ra các nút trong hệ thống thông tin liên dạng lưới không 
dây để tạo ra sự liên lạc bằng giọng nói, dữ liệu, video và internet nhờ sử dụng dãy các 
bộ lọc nước để tạo ra mạng lưới không dây. 
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(11) 25740 
(21) 1-2010-01674 (51) 7 C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 

29/00, C07D 487/04 
(22) 20.11.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2008/084149 20.11.2008 (87) WO2009/070485 04.06.2009 
(30) 60/990,960      29.11.2007 US 

61/047,957      25.04.2008 US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH   (DE) 

Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Germany  
(72) LEMIEUX, Rene M.  (CA), BARBOSA, Antonio Jose Del Moral  (US), BENTZIEN, 

Joerg Martin  (DE), BRUNETTE, Steven Richard  (US), CHEN, Zhidong  (CN), 
COGAN, Derek  (US), GAO, Donghong A.  (CN), HEIM-RIETHER, Alexander  (DE), 
HORAN, Joshua Courtney  (US), KOWALSKI, Jennifer A.  (US), LAWLOR, Michael 
David  (US), LIU, Weimin  (CN), MCKIBBEN, Bryan  (US), MILLER, Craig Andrew  
(CA), MOSS, Neil  (CA), ISCHANTZ, Matt Aaron  (CN), XIONG, Zhaoming  (CN), 
YU, Hui  (CN), YU, Yang  (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất amit của axit 6,7-dihydro-5H-imidazol[1,2 ]-imidazol-3- 

carboxylic 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất amit của axit 6,7- dihydro-5H-imidazo[1,2-α]imidazol-3-

carboxylic, quy trình tổng hợp các hợp chất này. Hợp chất này là hữu hiệu trong việc 
điều trị bệnh viêm. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 25741 
(21) 1-2010-01708 (51) 7 A61P 29/00, A61K 31/437, A61P 

19/10, C07D 471/04, C07F 5/04, 
A61P 35/00, C07F 7/08, A61P 9/00 

(22) 31.12.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/FR2008/001836 31.12.2008 (87) WO2009/106750 03.09.2009 
(30) 0800005      02.01.2008 FR 
(71) SANOFI-AVENTIS   (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) PEYRONEL Jean-Francois  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất 6-heteroxyclic-imidazo[l,2-a]pyridin-2-

carboxamit, quy trình điều chế chúng, thuốc và dược phẩm 
chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I):  
 

  
 

trong đó :  
X là nhóm phenyl tùy ý được thế; R1 là nguyên tử hydro, halogen, nhóm (C1-C6)alkoxy, 
nhóm (C1-C6)alkyl hoặc nhóm NRaRb; R2 là nhóm dị vòng tùy ý được thế; R3 là nguyên 
tử hydro, nhóm (C1-C6)alkyl, nhóm (C1-C6)alkoxy hoặc nguyên tử halogen; R4 là nguyên 
tử hydro, nhóm (C1-C4)alkyl, nhóm (C1-C4)alkoxy hoặc nguyên tử flo, ở dạng bazơ hoặc 
muối cộng axit. Sáng chế còn đề cập đến thuốc và dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 25742 
(21) 1-2010-01772 (51) 7 C07K 16/18 
(22) 09.12.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2008/067138 09.12.2008 (87) WO/2009/074583 18.06.2009 
(30) 0724185.4      11.12.2007 GB 

0806230.9      04.04.2008 GB 
61/043,839      10.04.2008 US 

(71) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England  

(72) ALARD, Philippe, Marc, Louis  (BE), ELLIS, Jonathan, Henry  (GB), FORD, 
Susannah, Karen  (GB), GERMASCHEWSKI, Volker  (DE), LEWIS, Alan, Peter  
(GB), SODEN, Peter, Ernest  (GB), THOMAS, Pamela, Joan  (GB), WATTAM, 
Trevor, Anthony, Kenneth  (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết kháng nguyên có tác dụng điều trị nhận biết 

epitop của peptit beta-amyloit  và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến protein liên kết kháng nguyên mà liên kết với peptit β-amyloit, cụ 

thể là peptit β-amyloit người; các phương pháp điều trị bệnh hoặc rối loạn được đặc 
trưng bởi các mức β-amyloit, đặc biệt là bệnh Alzheimer và bệnh hoặc rối loạn ảnh 
hưởng đến mắt hoặc thần kinh thị giác được đặc trưng bởi mức β-amyloit tăng lên hoặc 
sự lắng đọng β-amyloit, bao gồm bệnh thoái hoá điểm vàng tuổi già và các bệnh typ 
glôcôm và sự hình thành đục thuỷ tinh phụ thuốc β-amyloit, bằng cách sử dụng protein 
liên kết kháng nguyên này. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa protein liên kết 
kháng nguyên này; và phương pháp sản xuất dược phẩm đó. 
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(11) 25743 
(21) 1-2010-01803 (51) 7 A23L 2/04, 2/06 
(22) 29.01.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/032433 29.01.2009 (87) WO2009/105319 27.08.2009 
(30) 12/035203      21.02.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2010 
(71) TROPICANA PRODUCTS, INC.  (US) 

1001 13th Avenue E, Bradenton, Florida 34208, United States of America  
(72) SHIN, Jin-E  (KR), STEPHEN, Jeanette  (US), IBRAHIM, Amenah I.  (US), 

HITCHCOCK, Bryan (US), JORDAN, Rachel L.  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Phương pháp sản xuất và đóng gói nước ép và nước ép được sản 

xuất theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nước ép có giá trị dinh dưỡng và giá trị cảm 

quan được nâng cao bằng cách chiết nước ép trong môi trường khí có nồng độ oxi hơn 
khoảng 10% và nước ép được sản xuất theo phương pháp này. 
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(11) 25744 
(21) 1-2010-01855 (51) 7 H04W  84/18 
(22) 14.02.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/IB2009/000263      14.02.2009 (87) WO/2009/101522 20.08.2009 
(30) 12/070,097      14.02.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2010 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4 FIN-02150 Espoo, Finland 
(72) NEFEDOV, Nikolai (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo liên lạc cải tiến trong các mạng 

không dây phi tập trung 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương án thực hiện làm ví dụ cho phép tự tổ chức các chức 

năng phi tập trung trong các mạng không dây, như các phần có tôpô ngẫu nhiên (ví dụ, 
các mạng nhận diện rađio), sử dụng liên lạc không liên tục, như liên lạc dựa trên gói. 
Trong một phương án thực hiện làm ví dụ của sáng chế, phương pháp bao gồm bước : 
tạo ít nhất một quyết định hoặc thực hiện phép đo khả dụng tại chỗ bằng thiết bị thứ 
nhất; và thực hiện trao đổi thông tin tại chỗ giữa thiết bị thứ nhất và ít nhất một thiết bị 
thứ hai nằm trong mạng liên lạc không dây phi tập trung sử dụng ít nhất một phần liên 
lạc dựa trên gói, trong đó việc trao đổi tại chỗ thông tin cho phép phối hợp giữa thiết bị 
thứ nhất và ít nhất một thiết bị thứ hai trong việc tạo quyết định tổng hợp, mà một phần 
dựa trên quyết định hoặc phép đo tại chỗ. 
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(72) ILKONEN, Petri  (FI), KUKKONEN, Janne (FI), PARSSINEN, Aarno (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để thu phổ trong môi trường nhận 

diện radio 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc tìm kiếm các khe tần số mà qua đó radio nhận biết có thể gửi 

sự truyền cơ hội, phổ dải rộng được tìm kiếm với độ phân giải thấp hơn để xác định các 
phiến dải thông có các mức tín hiệu thấp hoặc không có các mức tín hiệu. Các phiến dải 
thông được nhận diện được tìm kiếm với độ phân giải cao hơn và các phiến tần số ứng 
viên được chọn làm các phiến dải thông có các mức tín hiệu nhỏ nhất sau khi tìm kiếm 
độ phân giải cao hơn, và được xếp hạng từ mức tín hiệu thấp nhất đến cao nhất. Thuật 
toán phát hiện phổ được thực hiện trên các phiến tần số ứng viên được chọn theo thứ tự 
xếp hạng cho tới khi nó được quyết định là một trong số chúng có đủ phổ tự do. Sau đó, 
việc truyền được gửi tận dụng cơ hội trên phiến tần số ứng viên được quyết định. Tiếp 
tục tìm kiếm, các tín hiệu đứt đoạn được phát hiện và dải gần chúng được tìm kiếm với 
độ phân giải thấp hơn để xác định nếu dải gần tín hiệu đứt đoạn được phát hiện là phiến 
dải thông được xác định.  

 

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
68 

(11) 25746 
(21) 1-2010-01885 (51) 7 A23L  1/305, A23C  9/154,  19/09, 

A23J  3/30,  3/34, A23K  1/16, A23L  
1/05 

(22) 22.12.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/NL2008/050845 22.12.2008 (87) WO2009/082229  02.07.2009 
(30) 2001123      21.12.2007 NL 

08156298.5      15.05.2008 EP 
(71) FRIESLAND BRANDS B.V.  (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, The Netherlands 
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Johanna Henriette  (NL), VENEMA, Paul (NL), VAN DER GOOT, Atze Jan  (NL) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần tiền sợi nhỏ và sợi nhỏ, phương pháp sản xuất hợp 

phần tiền sợi nhỏ và hợp phần sợi nhỏ có protein và sản phẩm 
thực phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế mô tả hợp phần chúa các peptit dẫn xuất từ sự thủy phân trong môi trường axit 
dưới tác dụng của nhiệt độ hoặc sự thủy phân enzym của protein được lựa chọn từ nhóm 
gồm chế phẩm protein nước sữa chứa có B- lactoglobulin, chế phẩm protein đậu tương 
chứa giycinin, patatin, và hỗn hợp của chúng. Hợp phần này có khả năng kết tụ dạng sợi 
khi chịu dưới môi trường có độ pH axit. Vì vậy, hợp phần tiền sợi nhỏ này được đề xuất 
có nhiều dạng sử dụng. Vì vậy, chúng có thể được sử dụng để tạo thành các sợi nhỏ mà, 
lần lượt, có cấu trúc đa dạng và sử dụng để giữ nước, hoặc chúng có thể được sử dụng 
như thức ăn hoặc chất phụ gia phi thực phẩm. Đặc biệt có lợi trong thức ăn kiêng cho 
người và động vật để kiểm soát trọng lượng, vì các tiền sợi nhỏ peptit này thực chất 
không ảnh hưởng đến cảm nhận hay vị giác của thức ăn, trong khi đó sự kết tụ dạng sợi 
trong dịch vị sẽ làm gia tăng cảm giác thỏa mãn.  
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(72) NOTTÐ Patrick (BE), JOHNSON Tessa  (BE), DEVAUX Albert  (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý nước 

  (57)    Phương pháp đảm bảo cho việc sử dụng môi trường nước hầu như loại trừ sự ảnh hưởng 
của ion kim loại được đề xuất. Hợp chất axit phosphonic chứa: gốc phosphonat được 
chọn và gốc được chọn từ nhóm các hợp chất được giới hạn; hoặc các mạch 
hyđrocacbon chứa các phần tử thay thế aminoalkylen axit phosphonic; hoặc các axit 
alkylamino alkylen phosphonic chứa gốc hoạt tính bao gồm N, O, và S. Phương pháp 
này có thể, bằng cách minh hoạ, được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm thu hồi 
dầu thứ cấp, sự ức chế cáu cặn, xử lý nước công nghiệp, tẩy trắng bột giấy, xử lý phân 
tán, ứng dụng chelat hoá, tránh mất độ sáng và xử lý bột giấy.  
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67056 Ludwigshafen, Germany 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị khống chế loài gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khống chế loài gây hại; và việc sử dụng thiết bị khống chế 
loài gây hại. Thiết bị gồm nơi ở rỗng (250) tạo thành ít nhất một đường vào (260, 265) 
cho các loài gây hại cần được kiểm soát; pheromon (165) của loài gây hại cần được 
kiểm soát; và thuốc trừ sâu tiếp xúc (165) cho các loài gây hại cần được kiểm soát, 
thuốc trừ sâu tiếp xúc được tạo ra bên trong nơi ở rỗng, và nơi ở rỗng được thiết kế để 
ngăn không cho các loài gây hại nằm lại trong nơi ở rỗng mà không tiêu tốn năng lượng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thức ăn cho trẻ sơ sinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thức ăn cho trẻ sơ sinh, phương pháp tăng cường sự phát triển của 
hệ miễn dịch ở trẻ sơ sinh và phương pháp giảm đáp ứng viêm dị ứng ở trẻ sơ sinh. Thức 
ăn cho trẻ sơ sinh này bao gồm nguồn protein, nguồn chất béo, nguồn carbohyđrat, axit 
rumenic, DHA và ít nhất một gangliosit. Hai phương pháp này đều bao gồm việc cho trẻ 
sơ sinh dùng chế phẩm bao gồm axit rumenic, DHA và ít nhất một gangliosit.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm dạng liều đơn vị chứa chất nền dạng màng mỏng 

tan trong nước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ dược phẩm dạng liều đơn vị chứa chất nền dạng màng mỏng tan 

trong nước, trong đó chất nền dạng màng nêu trên chứa : 
a) polyme đồng trùng hợp rượu polyvinylic polyetylen glycol (đồng trùng hợp PVA-
PEG) là polyme tan trong nước; 
b) hoạt chất là steroit trong đó các vị trí 6 và 7 của bộ khung steroit đều là -CH2- R;  
và  
chất nền dạng màng phủ này có độ dày nhỏ hơn 300 μm.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
73 

(11) 25751 
(21) 1-2010-01956 (51) 7 G01N  21/956,  21/86,  33/34, B65H  

23/00, G01N  21/47 
(22) 17.12.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/SE2008/000710 17.12.2008 (87) WO 2009/093936 30.07.2009 
(30) 0800154-7       23.01.2008 SE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2011 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA   (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland  
(72) PALM, Lars  (SE), BENKO, Gabor  (SE), DAHL, Magnus  (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển sự cân chỉnh giữa mẫu được in và mẫu 

ba chiều trên vật liệu bao gói 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị dùng để điều khiển sự cân chỉnh giữa mẫu 

in và các cấu trúc ba chiều, như các nếp gấp (2) trong việc tạo nên bao gói. Sáng chế 
cũng đề cập đến sử dụng của phương pháp và/hoặc thiết bị dùng để điều khiển bộ phận 
để lỗ cắt hoặc lỗ kim được lặp lại trên băng giấy nguyên liệu (1) mà băng giấy này tạo 
nên các bao gói. Trong việc điều khiển, chùm tia sáng hội tụ có cường độ cao như đường 
laze (4) được nằm theo hướng cắt đôi đối với các nếp gấp (2) liên quan. Vị trí của nếp 
gấp (2) hoặc các nếp gấp (2) được xác định bằng cách phát hiện độ lệch của đường laze 
(4) được chiếu. Tia sáng phân tán từ đường laze (4) có thể được sử dụng để cân chỉnh vị 
trí của dấu cân chỉnh (3). Nếu sự chênh lệch giữa dấu cân chỉnh (3) và nếp gấp (2) khác 
so với giá trị được định trước, dụng cụ tạo nếp gấp và/hoặc máy in được tự động điều 
chỉnh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu van, chi tiết điều khiển dòng chảy và vỏ đựng dùng cho 

cơ cấu van này và phương pháp vận hành cơ cấu van này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến van chất lưu mở ra trong một khoảng thời gian định trước trước khi 

tự động đóng lại. Van (101) kết hợp phương tiện điều khiển có khoang điều khiển (103), 
đường dẫn thứ nhất/cửa nạp (102) và đường dẫn thứ hai/cửa xả (120). Chi tiết điều khiển 
dòng chảy (104) được bố trí trong một đường dẫn trong số các đường dẫn (102) hoặc 
(120). Phương tiện đẩy (117) đẩy vuông góc van tới vị trí thứ nhất/đóng. Phương tiện 
kích hoạt (113) được làm thích ứng để dịch chuyển chi tiết điều khiển dòng chảy (104) 
tới vị trí được kích hoạt trong đó dòng chảy của chất lưu được duy trì trong một khoảng 
thời gian định trước.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm cơ sở, thiết bị người sử dụng và phương pháp điều khiển 

truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông radio, trong đó các độ rộng dải truyền tín 

hiệu chuẩn được xác định đối với tần số hệ thống. Các dải và các độ rộng dải tín hiệu 
chuẩn có cấu trúc hình cây phân cấp được xác định đối với mỗi độ rộng dải truyền tín 
hiệu chuẩn sao cho độ rộng dải tín hiệu chuẩn nhỏ hơn độ rộng dải tín hiệu chuẩn mực 
cao nhất là khoảng chia của độ rộng dải tín hiệu chuẩn mức cao hơn. Trạm cơ sở lưu trữ 
thông tin về độ rộng tín hiệu chuẩn chỉ báo độ rộng dải tín hiệu chuẩn có cấu trúc hình 
cây phân cấp đối với mỗi dải tần hệ thống; phát rộng thông tin về độ rộng dải tín hiệu 
chuẩn ứng với độ rộng dải truyền tín hiệu chuẩn sử dụng bởi trạm cơ sở; thiết lập độ 
rộng dải nhảy tần dùng cho tín hiệu mốc; thông báo cho thiết bị người sử dụng, độ rộng 
dải nhảy tần và độ rộng dải tín hiệu chuẩn là thông tin về độ rộng dải truyền tín hiệu 
mốc; thiết lập dải tần truyền tín hiệu chuẩn bên trong độ rộng dải nhảy tần trên cơ sở 
thông tin về độ rộng dải tín hiệu chuẩn và thông tin về độ rộng dải truyền tín hiệu chuẩn 
đã định; và thu tín hiệu chuẩn từ thiết bị người sử dụng.  
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(11) 25754 
(21) 1-2010-02026 (51) 7 A01N  43/04, A61K  31/70 
(22) 14.08.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2008/009703 14.08.2008 (87) WO/2009/023232 19.02.2009 
(30) 60/955,939      15.08.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.12.2010 
(71) REATA PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

2801 Gatewau Drive, Suite 150, Irving, TX 75063-2648, United States of America 
(72) WALLING, John (US), PARENT, Stephan, D.  (US), JONAlTIS, David, T. (US), 

KRAL, Robert, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dạng thuỷ tinh rắn của hợp chất metyl 2-xyano-3,12-

®ioxoleana-1,9(11)-®ien-28-oat (CDDO-metyl este) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất triterpenoit, metyl 2-xyano-3,12- đioxoleana-1,9(11)-đien-

28-oat (CDDO metyl este), có dạng thủy tinh rắn, không kết tinh và dạng tinh thể không 
ngậm nước, các dạng này có thể được điều chế, ví dụ, từ dung dịch metanol bão hòa. 
Dạng thủy tinh thể hiện độ sinh khả dụng được tăng cường so với dạng tinh thể không 
ngậm nước. Mỗi dạng của CDDO metyl este là ứng viên tốt để sử dụng, thông thường ở 
dạng liều rắn, để điều trị nhiều tình trạng bệnh khác nhau, các tình trạng bệnh này 
thường có liên quan đến chứng viêm.  
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(11) 25755 
(21) 1-2010-02046 (51) 7 B63H  25/38, F16D  1/092 
(22) 09.01.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/NO2009/000009    09.01.2009 (87) WO/2009/102209 20.08.2009 
(30) 20080155         09.01.2008 NO 
(71) ROLLS-ROYCE MARINE AS  (NO) 

Sjogata 98, N-6067 Ulsteinvik, Norway 
(72) ELVESTAD, Stig (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu để lắp bánh lái tàu thủy, bánh lái tàu thủy và phương 

pháp tháo lắp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp lắp bánh lái tàu thủy vào trục bánh lái (1). 

Trục bánh lái (1) bao gồm phần trụ (2) theo sau bởi phần bích mở rộng (3) có phần trụ 
(4), theo sau là phần côn (5) của trục bánh lái (1); bánh lái bao gồm phần bánh lái (6) và 
phần bích (8) để lắp vào phần bánh lái (6), trong đó phần bích (8) bao gồm phần trục 
trong (9) để ghép cặp, trượt và bao kín phần trụ (2) của trục bánh lái (1) và phần trụ 
trong (7) để trượt cấu trúc ghép đôi xung quanh phần trụ (4) của phần bích (3) của trục 
bánh lái; các kênh để tác dụng áp suất thủy lực vào giữa trục bánh lái (1) và phần bích 
(8) ở vùng giữa phần trụ (2) của trục bánh lái (1) và phần trụ của phần bích mở rộng (3); 
và phương tiện (10) để xiết chặt phần bích (8) vào phần bánh lái (6). Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến trục bánh lái (1) cho bánh lái tàu thủy, bánh lái tàu thủy có miệng côn và 
đề cập đến phương pháp tháo bánh lái tàu thủy khỏi trục bánh lái (1).  
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(11) 25756 
(21) 1-2010-02056 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/4355,  

31/4365,  31/437,  31/4375,  31/5377, 
A61P  35/00, C07D  487/04,  493/04,  
495/04,  498/04 

(22) 14.10.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2008/011724 14.10.2008 (87) WO/2009/091374 23.07.2009 
(30) 12/009,123      15.01.2008 US 
(71) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, United States of 
America 

(72) ALBRECHT, Brian K. (US), BAUER, David  (FR), BELLON, Steven  (US), BODE, 
Christiane M. (US), BOOKER, Shon (US), BOEZIO, Alessandro (CA), CHOQUETTE, 
Deborah (US), D'AMICO, Derin (US), HARMANGE, Jean-Christophe (FR), HIRAl, 
Satoko  (JP), HUNGATE, Randall, W. (US), KIM, Tae-Seong (US), LEWIS, Richard 
T. (GB), LIU, Longbin (US), LOHMAN, Julia (US), NORMAN, Mark H. (US), 
POTASHMAN, Michelle (US), SIEGMUND, Aaron C. (US), SPRINGER, Stephanie 
(US), STEC, Markian (US), XI, Ning  (US), YANG, Kevin  (US), PETERSON, Emily, 
A. (US), ROMERO, Karina  (PE), COPELAND, Katrina, W. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng ngưng tụ dùng làm hợp chất ức chế thụ thể 

yếu tố tăng trưởng tế bào gan (c-Met) và dược phẩm chứa 
chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng ngưng tụ hữu hiệu để phòng ngừa và điều trị bệnh, 
như bệnh do yếu tố tăng trưởng tế bào gan gây ra. Sáng chế còn đề cập đến hợp chất 
tương tự, tiền dược chất và muối dược dụng của hợp chất nêu trên, dược phẩm chứa 
chúng để phòng ngừa và điều trị bệnh và chứng bệnh hoặc tình trạng bệnh khác bao gồm 
ung thư và dạng tương tự. Sáng chế còn đề cập tới quy trình điều chế hợp chất này cũng 
như hợp chất trung gian hữu ích trong quy trình này.  
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(11) 25757 
(21) 1-2010-02100 (51) 7 A23J 3/04, 3/34, A23L 1/015, 1/30, 

2/52 
(22) 09.02.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/052186     09.02.2009 (87) WO2009/101923 20.08.2009 
(30) 2008-032491     13.02.2008 JP 
(71) LOTTE CO., LTD.   (JP) 

20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023, Japan  
(72) Masanori ITO  (JP), Taichi ITAMI  (JP), Masayuki YUGI (JP), Katsumasa SHIMIZU  

(JP), Chiharu TAKAMATSU  (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp khử mùi cho colagen peptit, thực phẩm, đồ uống 

và chế phẩm chứa colagen peptit đã được khử mùi 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp khử mùi cho colagen peptit để khử mùi colagen, và thực 

phẩm, đồ uống và chế phẩm chứa chất này. Hiệu quả khử tuyệt vời mùi đặc trưng vốn có 
trong colagen đạt được nhờ colagen peptit được điều chế bằng cách gia nhiệt dung dịch 
colagen peptit thoái biến và tốt hơn là còn bao gồm việc xử lý giảm áp dung dịch này.  
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(11) 25758 
(21) 1-2010-02154 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

15/00,  11/00,  19/00 
(22) 25.02.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2009/052198  25.02.2009 (87) WO2009/106531 03.09.2009 
(30) 08102052.1       27.02.2008 EP 
(71) NYCOMED GMBH  (DE) 

Byk-Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz, Germany 
(72) STADLWIESER, Josef (AT), SCHMIDT, Beate (DE), BERNSMANN, Heiko (DE), 

SUDAU, Alexander (DE), DUNKERN, Torsten (DE), MARX, Degenhard (DE), 
DIEFENBACH, Jorg (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrolopyrimidincarboxamit và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  

 

  
 
trong đó R1, R21, R22, R23, R24, Y và R3 có ý nghĩa như được nêu trong phần mô tả, 
muối của chúng, hoặc chất đồng phân lập thể của hợp chất, hoặc muối của chúng làm 
chất ức chế hữu hiệu phosphodiesteraza typ 5.  
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(11) 25759 
(21) 1-2010-02155 (51) 7 C12N  1/20, C11D  3/386, C12N  

15/09,  15/56,  9/46,  9/62, C12S  
11/00, D06B  11/00, D06L  3/11, 
D06M  16/00, C12R  1/66,  1/69 

(22) 19.02.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/CN2009/070471 19.02.2009 (87) WO/2009/103237 27.08.2009 
(30) 61/029,665      19.02.2008 US 
(71) NOVOZYMES A/S  (DK) 

Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark 
(72) WU, Guifang (CN), TETER, Sarah, A. (US), HARRIS, Paul (US), LAI, Weijian (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tạo sự thay đổi mật độ màu trên vải xenluloza 

được nhuộm và phương pháp đánh bóng sinh học cho vải chứa 
xenluloza  nhờ sử dụng endoglucanaza 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến phương pháp tạo sự thay đổi mật độ màu khu trú trên bề mặt 
của vải xenluloza được nhuộm với sự nhuộm màu trở lại giảm, với chế phẩm chứa 
xenluloza có trình tự axit amin của SEQ ID NO:2 hoặc có trình tự axit amin có ít nhất 
75% trình tự đồng nhất với SEQ ID NO:2. Sáng chế này cũng đề cập đến phương pháp 
đánh bóng sinh học cho vải chứa xenluloza bằng việc sử dụng endoglucanaza mới.  
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(11) 25760 
(21) 1-2010-02168 (51) 7 A01N  43/68,  47/36,  43/80,  43/54,  

43/12, A01P  13/00, A01N  47/38,  
43/90,  43/56,  43/40,  41/10 

(22) 12.02.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2009/000962  12.02.2009 (87) WO2009/103451 27.08.2009 
(30) 08003156.0       21.02.2008 EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-StraBe 50, D-40789 Monheim, Germany 
(72) HACKER, Erwin (DE), HESS, Martin (DE), HILLS, Martin, Jeffrey (GB), BONFIG-

PICARD, Georg (DE), AULER, Thomas  (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp chất diệt cỏ từ nhóm diamino-s-triazin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chất diệt cỏ chứa một lượng hữu hiệu hợp phần A và hợp 
phần B, trong đó hợp phần A là một hoặc nhiều hợp chất có hoạt tính diệt cỏ có công 
thức (I) hoặc các muối của nó  
 

  
 
trong đó  
R1 là H hoặc nhóm có công thức CZ1Z2Z3, trong đó Z1, Z2, và Z3 được xác định như điểm 
1 yêu cầu bảo hộ,  
R2 và R3 được chọn độc lập trong nhóm gồm H, (C1-C4)-alkyl, (C1-C4)- haloalkyl, (C3-
C4)-alkenyl, (C3-C4)-haloalkenyl, (C3-C4)-alkynyl, (C3-C4)- haloalkynyl hoặc gốc axyl,  
R4 là H, (C1-C6)-alkyl hoặc (C1-C6)-alkoxy,  
R5, R6, R7 và R8 được chọn độc lập trong nhóm gồm H, (C1-C4)-alkyl, (C1- C3)-haloalkyl, 
halogen, (C1-C3)-alkoxy, (C1-C3)-haloalkoxy hoặc cyano và  
A là nhóm hóa trị hai có công thức CH2 hoặc O hoặc liên kết trực tiếp,  
và  
hợp phần (B) là một hoặc nhiều hợp chất có hoạt tính diệt cỏ (B) được chọn từ nhóm bao 
gồm  
(B1) thiencarbazon, tembotrion, SYN-523, pyroxsulam, penoxsulam, SYN-449,  
(B2) pyrasulfotol, trifloxysulfuron, saflufenaxil, aminopyralid, ethofumesat, 
aminoxyclopyrachlor, và  
(B3) pyroxasulfon (KIH-485).  
thích hợp dùng để phòng ngừa thực vật gây hại hoặc điều tiết quá trình sinh trưởng của 
cây cối.  
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(11) 25761 
(21) 1-2010-02173 (51) 7 C07K  16/36, C12N  15/13, A61K  

39/395, A61P  7/02 
(22) 22.01.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/IB2009/000124    22.01.2009 (87) WO2009/093138 30.07.2009 
(30) 61/023,025    23.01.2008 US 

61/044,787   14.04.2008 US 
(71) GLENMARK PHARMACEUTICALS S.A.  (CH) 

Chemin de la Combeta, 5, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Switzerland 
(72) LAZARIDES, Elias (US), WOODS, Catherine (US), FAN, Xiaomin (CN), HOU, 

Samuel (NZ), MOTTL, Harald (DE), BLEIN, Stanislas  (FR), BERTSCHINGER, 
Martin (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể tương thích với người đặc hiệu với yếu tố Von 

Willebrand, phương pháp sản xuất nó, chế phẩm và kit chứa 
nó, axit nucleic phân lập mã hóa nó, vật truyền và tế bào chủ 
chứa axit nucleic phân lập này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể tương thích với người hoặc đoạn gắn kết của chúng 
đặc hiệu với yếu tố Von Willebrand (vWF), phương pháp sản xuất chúng, chế phẩm và 
kit chứa chúng, axit nucleic phân lập mã hoá chúng, vật truyền và tế bào chủ chứa axit 
phân lập này. 
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(11) 25762 
(21) 1-2010-02178 (51) 7 A01D  44/00 
(22) 20.08.2010 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2010 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lộc Nam  (VN) 

Thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 
(72) Hồ Văn Luyện (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Thiết bị và tàu cắt vớt bèo tây 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị cắt, vớt và thu lấy bèo tây làm sạch các dòng chảy cho sản xuất 
nông nghiệp và lấy bèo tây làm nguyên liệu chế biến phân hữu cơ vi sinh, thiết bị vớt cắt 
bèo tây này bao gồm:  
- cơ cấu băng chuyền (1) có gắn các xẻng múc (2) để vớt bèo tây và chuyển bèo tây theo 
băng chuyền (1) vào cơ cấu cắt bèo tây (3), trong đó xẻng múc (2) có hệ thống răng (21) 
dễ dàng vớt và giữ bèo tây;  
- cơ cấu nâng hạ (4) điều chỉnh độ sâu của các xẻng múc (2) cho phù hợp với độ dày của 
bèo tây;  
- cơ cấu cắt bèo tây (3) có các cánh dao cắt bèo tây thành các mẩu nhỏ hơn, trong đó các 
cánh dao của máy cắt quay quanh trục và có cấu tạo sao cho vừa cắt vừa đẩy bèo về phía 
cơ cấu ép (5);  
- cơ cấu ép bèo tây (5) gồm hai trục ép (51) có gắn các cánh gạt quay ngược chiều nhau 
sao cho khi bèo từ cơ cấu cắt bèo tây (3) đi vào cơ cấu ép (5) thì sẽ được các trục ép (51) 
ép xuống phía dưới, không để bèo quay trở lại đồng thời ép nước ra khỏi thân bèo tây, 
sau đó đưa bèo tây ép vào cơ cấu ép xén (6);  
- cơ cấu ép xén (6) gồm trục xoắn quay quanh ống hình trụ, sao cho khi trục xoắn này 
quay thì cơ cấu ép xén (6) vừa có tác dụng cắt vừa có tác dụng ép bèo tây, sau đó đẩy 
bèo tây theo trục xoắn ra khu vực thành phẩm;  
- cơ cấu bong (7) đế đỡ thiết bị cắt vớt bèo tây này nổi trên mặt nước; và  
- cơ cấu gạt bèo tây (8) ở phía trước máy vớt cắt bèo tây để bèo tây cản trở hướng di 
chuyển thiết bị cắt vớt bèo tây. 
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(71) 3RD BRAND PTE-LTD. (COMPANY REGISTRATION NO. 200719143G)  (SG) 

100 Beach Road, #25-06 Shaw Towers, Singapore 189702, Singapore 
(72) UNDERWOOD, John Anthony (GB), KEYS, Christopher Edward (GB), KERO, 

Markku (FI), LEINONEN, Rainer (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống nhắn tin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống nhắn tin bao gồm ít nhất một máy chủ được thiết kế để 
nhận tin nhắn từ thiết bị tạo nguồn để chuyển tới ít nhất một thiết bị nhận qua kênh 
chuyển thứ nhất; và trong đó ít nhất một máy chủ cũng được thiết kế để chọn lọc kênh 
chuyển thay thế trong trường hợp việc chuyển của tin nhắn qua kênh chuyển thứ nhất 
không thể thực hiện được. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp định tuyến tin nhắn 
bao gồm bước nhận tại máy chủ tin nhắn từ thiết bị tạo nguồn để chuyển tới ít nhất một 
người nhận; chuyển tiếp tin nhắn tới ít nhất một thiết bị nhận qua kênh chuyển thứ nhất; 
chờ để nhận tin nhắn thừa nhận từ ít nhất một thiết bị nhận, và trong trường hợp không 
nhận được tin nhắn thừa nhận, thì ít nhất một máy chủ gửi lại tin nhắn tới ít nhất một 
thiết bị nhận qua kênh chuyển thay thế.  
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(86) PCT/EP2009/052494  03.03.2009 (87) WO2009/109570 11.09.2009 
(30) 08450027.1       03.03.2008 EP 
(71) GMI - GREGOR MENDEL - INSTITUT FUR MOLEKULARE 

PFLANZENBIOLOGIE GMBH  (AT) 
Dr. Bohr-Gasse 3, A-1030 Vienna, Austria 

(72) JONAK, Claudia (AT), ROZHON, Wilfried (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất có hoạt tính ức chế truyền tín hiệu brasinosteroit, 

phương pháp điều chế và chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó X là F, Cl, Br hoặc I; R1 là CH3, 

C2H5, C2H4R
3, C2H3R

3R4, C3H7, C3H6R hoặc C3H5R
3R4; R là H, CH3, C2H5, C2H4R

3 hoặc 
C2H3R

3R4; và R3 và R4 độc lập là X, OH, hoặc NH2 dùng để xử lý cây trồng, làm tăng 
quá trình sinh trưởng của cây.  

 

  
 

Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế và chế phẩm chứa hợp chất này.  
 

 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
87 

(11) 25765 
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(22) 13.03.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/054944      13.03.2009 (87) WO2009/119351 01.10.2009 
(30) 2008-076514      24.03.2008 JP 
(71) 1. CHIYODA CORPORATION  (JP) 

12-1, Tsurumi-Chuo 2-chome, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa , 230-8601, 
Japan 
2. TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-8666, Japan 

(72) SHINOHARA Masayo (JP), KAWAMURA Kazushige (JP), OGI Satoshi (JP), 
KOSHIZUKA Hiromi (JP), TAKABATAKE Hiroo (JP), UEMURA Tadahiro (JP), 
TANIGUCHI Masahide (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm sạch nước phụ phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm sạch nước phụ phẩm để tạo ra nước thích hợp cho 
nhiều mục đích khác nhau, trong đó nước 
phụ phẩm được tạo ra dưới dạng sản phẩm 
phụ của hỗn hợp hyđrocacbon hoá lỏng 
theo phương pháp Fischer-Tropsch, và 
mong muốn tiết kiệm chi phí thiết bị và chi 
phí vận hành được giảm xuống.  
Bằng cách tiến hành bước xử lý (1) chưng 
cất nước phụ phẩm được tách từ sản phẩm 
phản ứng của quy trình sản xuất 
hyđrocacbon bằng cách sử dụng khí tổng 
hợp, thu được nước đã qua xử lý lần đầu. 
Sau đó, bằng bước (2) dùng màng bán 
thấm tách nước đã qua xử lý lần đầu theo 
kiểu dòng ngang, thu được nước sạch. 
Nước sạch này có thể được xả ra sông hoặc 
biển, v.v., nhưng tốt hơn là được sử dụng 
làm nước dùng trong công nghiệp, nước 
tưới, nước uống, v.v. Ngoài ra, nước cặn 
được tạo ra từ bước (2) - tách bằng màng 
bán thấm được xử lý sinh học và bước tách 
chất rắn-lỏng cũng được tiến hành để làm 
sạch nước cặn. Ngoài ra, nước thu được 
sau khi xử lý sinh học có thể được chuyển 
sang bước (2) - tách bằng màng bán thấm 
và được xử lý lại.  
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1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan  
(72) Hidetake SHIIRE  (JP), Nobuyuki ASHIKAGA  (JP), Tomoaki KIUCHI  (JP), Shinobu 

MONIWA  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống tái sinh nguồn tài nguyên có giá trị và phương pháp 

khai thác hệ thống này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống tái sinh nguồn tài nguyên có giá trị là hệ thống bao gồm 

cụm cấp bột kỹ thuật là cụm cấp bột kỹ thuật vào nước thải (bột kỹ thuật có thể hấp thụ 
nguồn tài nguyên có giá trị và có thể được giải hấp bột kỹ thuật), cụm khuấy trộn là cụm 
khuấy trộn nước thải được cấp với bột kỹ thuật, cụm tách bột kỹ thuật là cụm tách bột kỹ 
thuật ra từ nước thải được khuấy trộn bởi cụm khuấy trộn, cụm gom bột kỹ thuật là cụm 
gom bột kỹ thuật được tách ra bởi cụm tách bột kỹ thuật và cụm giải hấp-tái chế là cụm 
giải hấp nguồn tài nguyên có giá trị từ bột kỹ thuật được gom bởi cụm gom bột kỹ thuật 
để tái chế bột kỹ thuật và nguồn tài nguyên có giá trị. Theo hệ thống, nguồn tài nguyên 
có giá trị có thể được giải hấp từ bột kỹ thuật và sau đó được tái chế. 
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(72) VASILACHE, Adriana  (RO), LAAKSONEN, Lasse  (FI), RAEMOE, Anssi  (FI), 

TAMMI, Mikko  (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp đánh chỉ số và giải chỉ số cho vectơ có độ phức 

tạp giảm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đánh chỉ số vectơ đầu vào nằm trong tập hợp các 

vectơ trong số nhiều tập hợp các vectơ. Phương pháp đánh chỉ số gồm bước thực hiện, 
trong trường hợp vectơ đầu vào nằm trong tập hợp các vectơ của nhóm được xác định 
trước của một hoặc nhiều nhóm gồm các vectơ trong số nhiều tập hợp các vectơ, xử lý 
cụ thể được làm thích ứng với đặc điểm của các tập hợp gồm các vectơ trong nhóm được 
xác định trước của các tập hợp của các vectơ và chỉ có thể áp dụng trong trường hợp các 
vectơ đầu vào nằm trong các tập hợp gồm các vectơ có đặc điểm đó. Phương pháp đánh 
chỉ số còn gồm bước thực hiện trong trường hợp vectơ đầu vào không nằm trong tập hợp 
các vectơ cúa nhóm được xác định trước của các tập hợp của các vectơ, xử lý chung. 
Sáng chế còn đề cập đến bước xác định theo đó vectơ đích nằm trong tập hợp các vectơ 
trong số nhiều tập hợp các vectơ dựa trên chỉ số được kết hợp với vectơ đích đó.  
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(72) ATHALYE, Sanjeev Arvind (IN), AGRAWAL, Avneesh (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị quản lý công suất trong hệ thống 

truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hệ thống và phương pháp để hỗ trợ quản lý thông lượng công 

suất trong hệ thống truyền thông không dây. Theo sáng chế, mối quan hệ được xác định 
trước giữa các vị trí theo dải tần hệ thống và các thông số hồi tiếp công suất tương ứng 
được dùng để hạn chế sự phát sai bên ngoài dải tần hệ thống và/hoặc nhiễu do, ví dụ, 
việc kết hợp các vị trí gần một hoặc nhiều đường biên của dải tần cho phép với các 
thông số hồi tiếp công suất cao. Ngoài ra, mối quan hệ được xác định trước có thể được 
biết trước so với trạm cơ sở và thiết bị đầu cuối di động mà hồi tiếp công suất.  
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(72) PHATTARANAWIK, Jirachote (TH), LEIKNES, Tor Ove (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và bể phản ứng để xử lý nước thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bể phản ứng xử lý nước thải có đặc điểm là xử lý bằng cả quy trình 
thiếu oxy/yếm khí lẫn quy trình ưa khí trong một một khu vực phản ứng. Vùng phản ứng 
thiếu oxy/yếm khí được tách biệt với vùng phản ứng ưa khí bằng thiết bị tách cũng hoạt 
động như thiết bị tách thuỷ lực nằm giữa hai vùng phản ứng. Bể phản ứng này làm cho 
dòng thải có phần dưới gồm các chất rắn lơ lửng và đồng thời tạo ra ít bùn hơn bể phản 
ứng đối chứng. Bể phản ứng này còn có liệu quả năng lượng cao hơn bể phản ứng của 
tình trạng kỹ thuật. Một vài bể phản ứng theo sáng chế có thể được bố trí song song sao 
cho cửa xả nước cần xử lý có thể được xử lý theo kiểu mô đun và vì vậy cho phép giảm 
nhẹ việc bảo dưỡng từng đơn nguyên.  

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
92 

(11) 25770 
(21) 1-2010-02257 (51) 7 C07K  14/50, A61K  38/18, C12N  

15/62 
(22) 26.01.2009 (43) 25.04.2011 
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(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) GLASS, David (US), HU, Shou-Ih (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Polypeptit dung hợp chứa miền ngoại bào Klotho và nhân tố 

sinh trưởng nguyên bào sợi, dược phẩm chứa polypeptit dung 
hợp này, axit nucleic, tế bào chủ và vectơ mã hoá polypeptit 
dung hợp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit dung hợp bao gồm: (a) polypeptit chứa ít nhất một miền 
ngoại bào của protein Klotho, và (b) polypeptit chứa nhân tố sinh trưởng nguyên bào sợi. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa polypeptit dung hợp và chất mang dược 
dụng. Sáng chế còn đề cập đến axit nucleic chứa trình tự mã hóa polypeptit dung hợp, tế 
bào chủ chứa axit nucleic, và vectơ chứa axit nucleic để điều trị hoặc ngăn ngừa tình 
trạng liên quan đến tuổi, các rối loạn trao đổi chất, chứng tăng phosphat huyết, chứng 
ngấm vôi, bệnh thận mạn tính, hỏng thận mạn tính, ung thư và chứng teo cơ ở cá thể.  
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(71) GENENTECH, INC.  (US) 
1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 

(72) CHEN, Yvonne  (US), DENNIS, Mark (US), DORNAN, David (GB), ELKINS, Kristi 
(US), JUNUTULA, Jagath, Reddy (IN), POLSON, Andrew (US), ZHENG, Bing  (CN) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Kháng thể kháng CD79b sinh xystein, hợp chất tiếp hợp kháng 

thể-dược chất, phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa hợp 
chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm hữu ích để điều trị khối u tế bào tạo huyết ở động vật có 
vú. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến kháng thể kháng CD79b sinh xystein, hợp chất tiếp 
hợp kháng thể-dược chất, phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(72) SCHEFFNER Christian (DE), KRAY Bernd (DE), LAUFER Wilhelm  (DE), 

UESTUENBAS Serdar  (TR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) 2-(1,1-dimetyletyl)-6-[[3-(1,1-dimetyletyl)-2-hydroxy-5-

metylphenyl]metyl-4-metylphenyl] acrylat, chế phẩm keo 
nóng chảy chứa hợp chất này, quy trình sản xuất chế phẩm 
này và quy trình làm ổn định màu cho keo nóng chảy ở dạng 
nóng chảy 

  (57)  Sáng chế đề cập đến 2-(1,1-dimetyletyl)-6-[[3-(1,1-dimetyletyl)-2-hydroxy-5- 
metylphenyl]metyl-4-metylphenyl] acrylat để làm ổn định màu cho keo nóng chảy ở 
dạng nóng chảy, các chế phẩm keo nóng chảy bao gồm ít nhất là hợp chất này ở dạng 
chất chống oxy hoá và ít nhất một hợp chất carbodiimit, các quy trình sản xuất các chế 
phẩm này và các quy trình làm ổn định màu cho keo nóng chảy ở dạng nóng chảy.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
95 

(11) 25773 
(21) 1-2010-02341 (51) 7 A01N  37/44, A01G  7/06, A01N  

37/42,  43/40,  43/653, A01P  21/00 
(22) 26.03.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/001349     26.03.2009 (87) WO2009/139105 19.11.2009 
(30) 2008-126017     13.05.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2010 
(71) COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8528, Japan 
(72) Yasutomo TAKEUCHI  (JP), Shigeyuki FUNADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tác nhân và phương pháp làm tăng khả năng sinh trưởng của mạ 

  (57)    Sáng chế đề xuất tác nhân làm tăng khả năng sinh trưởng của mạ, có tác dụng nuôi mạ 
khỏe mạnh, như tăng số chồi, tăng trọng lượng rễ, tăng màu xanh, và tăng độ dày của 
thân.  
Tác nhân làm tăng khả năng sinh trưởng của mạ này chứa hoạt chất là axit 5 -
aminolevulinic có công thức (1), dẫn xuất của nó hoặc muối của axit hoặc dẫn xuất này, 
và chất ức chế sinh tống hợp giberelin:        
            R2R1NCH2COCH2CH2COR3 (1)  
trong đó mỗi nhóm R1 và R2 độc lập là nguyên tử hydro, nhóm alkyl, nhóm axyl, nhóm 
alkoxycacbonyl, nhóm aryl hoặc nhóm aralkyl; và R3 là nhóm hydroxyl, nhóm alkoxy, 
nhóm axyloxy, nhóm alkoxycacbonyloxy, nhóm aryloxy, nhóm aralkyloxy hoặc nhóm 
amino.  
Sáng chế còn đề xuất phương pháp làm tăng khả năng sinh trưởng của mạ.  
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Kingdom 

(72) James Francis CALLAHAN (US), Guoliang LIN (CN), Zehong WAN (CN), Hongxing 
YAN (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất đối kháng có dược tính kép PDE4 - muscarin và dược phẩm 

chứa chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất mới của công thức (I)  
 

  
 

hữu ích trong điều trị các bệnh đường hô hấp, gồm các bệnh dị ứng và kháng viêm như 
là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), bệnh hen suyễn, bệnh viêm mũi (chẳng hạn 
bệnh viêm mũi dị ứng), bệnh vảy nến hoặc viêm da dị ứng.  
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Hongxing (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất đối kháng có dược tính kép PDE4 - muscarin 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất mới của công thức (I) và các muối có thể chấp nhận được 
về mặt dược học của chúng,  
 

  
 
các dược phẩm và việc sử dụng của chúng là các dược tính kép có hoạt tính ức chế chống 
lại PDE4 và các thụ thể axetylcolin muscarinic (muscarinic acetylcholine receptors - 
mAChRs), và do đó hữu ích để điều trị các bệnh đường hô hấp.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất đối kháng có dược tính kép PDE4- muscarrin và dược phẩm 

chứa chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I),  
 

  
 

hữu ích trong quá trình điều trị bệnh, ví dụ làm các chất ức chế phosphodiesteraza kiểu 
IV (PDE4) và làm các chất đối kháng của các thụ thể axetylcolin muscarinic 
(muscarinic axetylcholine receptors - mAChRs), nhằm điều trị và/hoặc phòng ngừa các 
bệnh về đường hô hấp bao gồm các bệnh kháng viêm và/hoặc dị ứng như là bệnh phổi 
tắc nghẽn mãn tính (COPD), bệnh hen suyễn, bệnh viêm mũi (chẳng hạn như viêm mũi 
dị ứng), bệnh vảy nến hoặc viêm da dị ứng và các dược phẩm chứa hợp chất này.  
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TAYGERLY, Joshua Paul Gergely  (US) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Pyridinon và pyridazinon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất 5-phenyl-1H-pyridin-2-one và 6- phenyl-2H-
pyridazin-3-one theo công thức chung I-III: 
 

  
 
trong đó, các biến số R, X, Y1, Y2, Y3, Y4, n và m là như được xác định ở trên, nó ức chế 
Btk. Các hợp chất đề cập ở đây được sử dụng để điều biến hoạt tính của Btk và điều trị 
các bệnh liên quan đến hoạt tính Btk thừa. Các hợp chất còn được sử dụng để điều trị các 
bệnh viêm và tự miễn dịch liên quan đến quá trình tăng sinh tế bào B sai lệch như bệnh 
viêm đa khớp dạng thấp. Sáng chế cũng đề cập đến các chế phẩm chứa các hợp chất có 
công thức I-III và ít nhất một chất mang, chất pha loãng hoặc tá dược.   

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
100 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2010 
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No. 35, Wan Hsing St., Sanmin District, Kaohsiung City 807, Taiwan  
(72) KUO, Yuh-Chyi  (TW), CHEN, Chia-Ching  (TW), LU, Hui-Min  (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Đồng hồ đo hiển thị tốc độ xe máy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồng hồ đo hiển thị tốc độ, trong đó đồng hồ này bao gồm: thân 
đồng hồ, khung và nắp, xung quanh của thân đồng hồ này có bộ phận cố định, ở bề mặt 
của thân đồng hồ có bộ phận hiển thị, khung được bao quanh bởi bộ phận hiển thị của 
thân đồng hồ, nắp được đặt ở phía trên của khung và được cố định với thân đồng hồ, khu 
vực hiển thị tốc độ của thân đồng hồ có bản hiển thị chia độ, ở trên bản chia độ thứ nhất 
có thiết kế kim chỉ, trong đó, ở kim chỉ này có phần kim chỉ tốc độ thứ nhất và bộ phận 
hiển thị thứ 2, ở trên kim chỉ còn thiết kế mâm chia độ thứ 2, ở mâm chia độ thứ 2 được 
đặt ở trong rãnh, đường rãnh này dùng để bộ phận thứ 2 của kim chỉ xuyên qua, khi đó 
kim chỉ dựa theo tốc độ để quay, ở bộ phận hiển thị thứ 2 không thể che lấp chia độ trên 
mâm chia độ thứ 2, từ đó đọc được tốc độ hiển thị.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)    Vật dụng thấm hút được bố trí với thân thấm hút (1002) được hình thành ở tấm bề mặt 
trên thấm hút dịch (1003), tấm bề mặt phía dưới không thấm hút dịch (1004), và thân 
thấm hút (1005) được bố trí giữa tấm bề mặt phía trước (1003) và tấm bề mặt dưới 
(1004), để thấm hút và giữ dịch; khi bị bóc bởi người sử dụng, nó có vùng phía sau, vùng 
đũng, và vùng bụng được mở rộng theo hướng chiều dọc từ cạnh phía sau lên phía bụng, 
và vật dụng thấm hút cũng được bố trí với cặp phía trái và phải của các cánh phía bên 
(1010) được bố trí trên đối diện theo hướng chiều rộng (W). Bề mặt dưới của thân thấm 
hút (1002) và các chi tiết của tấm bề mặt dưới (1004) được đặt ở các cánh phía bên 
(1010) được cấu tạo là cấu trúc đơn nhất liên tục. Phần của mỗi cánh phía bên (1010) 
được đặt giữa mép bên của cánh phía bên (1010) và mép của cánh phía bên (1010) trên 
cạnh thân thấm hút có vùng thấm hút ẩm cao (1006) có khả năng thấm hút ẩm cao hơn 
bề mặt thấp hơn của thân thấm hút (1002).  
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1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8528, Japan  
6. NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.   (JP) 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý dầu tổng hợp Fischer-Tropsch dùng để sản 

xuất nguyên liệu gốc dầu diezen và phương pháp xác định tỉ lệ 
cracking trong quá trình hydrocracking phân đoạn sáp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý dầu tổng hợp Fischer-Tropsch để sản xuất 
nguyên liệu gốc dầu diezen, phương pháp bao gồm các bước : (a) tách phân đoạn, trong 
bộ tách phân đoạn, dầu tổng hợp Fischer-Tropsch thu được bằng phương pháp tổng hợp 
Fischer-Tropsch thành ít nhất hai phân đoạn là phân đoạn trung gian có chứa thành phần 
có khoảng điểm sôi tương ứng với dầu nhiên liệu diezen và phân đoạn sáp có chứa thành 
phần sáp nặng hơn phân đoạn trung gian; (b) đưa phân đoạn sáp tiếp xúc với chất xúc 
tác hydro cracking trong lò phản ứng hydro cracking  để thu được sản phẩm được hydro 
cracking; (c) tách thành phần khí từ sản phẩm đã được hydro cracking để sản xuất dầu 
đã được hydro cracking trong bộ tách khí-lỏng được bố trí phía sau lò phản ứng hydro 
cracking được sử dụng trong bước (b); (d) đo hợp phần của thành phần khí được tách 
trong bước (c); (e) tính toán tỷ lệ cracking trong phản ứng hydro cracking dựa trên hợp 
phần của thành phần khí được đo trong bước (d); và (f) điều khiển điều kiện hoạt động 
của lò phản ứng hydro cracking sao cho tỷ lệ cracking được tính trong bước (e) phù hợp 
với tỷ lệ cracking mục tiêu. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất phương pháp xác định tỷ lệ 
cracking trong việc hydro cracking phân đoạn sáp thu được bằng cách tách phân đoạn 
dầu tổng hợp Fischer-Tropsch trong bộ tách phân đoạn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất trừ vật hại, quy trình khống chế vật hại và chế phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực thuốc trừ vật hại và quy trình ứng dụng chúng để khống 

chế vật hại. Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức sau và chế phẩm chứa chúng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị định dạng phần đầu cho tải dữ liệu trong 

hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị định dạng phần đầu cho các gói dữ liệu bên 

trong khung truyền thông để sử dụng trong hệ thống truyền thông không dây. Bước định 
dạng phần đầu bao gồm bước xác định kích thước của khung truyền thông không dây, và 
định dạng tải dữ liệu và phần đầu gắn với nó bên trong khung truyền thông theo kích 
thước định trước. Bước định dạng này bao gồm bước bố trí các phần đầu ở chỗ bắt đầu 
của khung trước các gói dữ liệu tương ứng với các phần đầu để tối ưu hóa việc xử lý 
phần đầu ở bộ thu. Bước định dạng này cũng có thể bao gồm bước định dạng phần đầu 
theo định dạng thứ nhất bên trong khung khi kích thước khung xác định được ở dưới 
mức kích thước định trước để tối ưu hóa kích thước của các phần đầu, và định dạng theo 
định dạng thứ hai bên trong kích thước khung cho gói dữ liệu khi kích thước được xác 
định bằng hoặc lớn hơn kích thước định trước để tối ưu hóa tiến trình xử lý khung có gói 
dữ liệu lớn.  
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4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8333 (JP)  
(72) KAMATA, Takeshi  (JP), SUGIMURA, Keigo  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị và phương pháp nhuộm màu dây điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất một thiết bị và một phương pháp nhuộm màu một dây điện tại đó vật 
liệu màu được làm khô nhanh và bị ngăn không rơi ra khỏi mặt ngoài của dây điện để 
xác định rõ ràng các dây điện, và mẫu màu để được thay đổi. 
Các phương án giải quyết các vấn đề : Một thiết bị nhuộm màu 1 nhuộm màu một mặt 
ngoài 5a của một dây điện 5 di chuyển theo một hướng di chuyển P của dây điện 5. 
Thiết bị nhuộm màu 1 bao gồm một con lăn bộ phận 31, và các bộ phận phun từ một 
đến mười hai từ 40A đến 40L. Một mặt ngoại biên bên ngoài 31a của con lăn bộ phận 
31 tiếp xúc với mặt ngoài 5a của dây điện 5 và quay khi dây điện 5 được di chuyển. Các 
bộ phận phun từ một đến mười hai từ 40A đến 40L có thể phun các vật liệu màu có các 
màu sắt khác nhau lên trên bề mặt ngoại biên bên ngoài 31a của con lăn bộ phận 31. 
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Số 295 đường Nguyễn Trãi, phường Hùng Vương, thị xã Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(54) Thiết bị phân loại rác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phân loại rác có kết cấu bao gồm:  
thân (2) có dạng hình trụ nằm ngang; trục (4) được bố trí chính giữa và chạy dọc theo 
thân (2), trên trục này có bố trí hệ thống lưỡi cắt (5); Cửa nạp (1); khoang chứa rác hữu 
cơ (13); khoang chứa rác vô cơ (14); mô tơ điện và hệ thống truyền động.  
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(72) CHOI, Youn-Woong  (KR), CHO, Sang-Min (KR), HA, Dae-Chul (KR), AN, Seung-

Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Viêm nang mềm chứa axeclofenac dùng qua đường miệng có 

độ ổn định được cải thiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nang mềm chứa axeclofenac có độ ổn định được cải thiện và 

phương pháp bào chế nó, và cụ thể hơn là đề cập đến phương pháp bào chế viên nang 
mềm bằng cách hòa tan hoặc phân tán axeclofenac, là chất không ổn định trong dung 
dịch nước, trong dầu hoặc hỗn hợp các dầu. Viên nang mềm chứa axeclofenac, trong đó 
axeclofenac ở dạng hỗn hợp lỏng được bào chế bằng cách trộn và hòa tan axeclofenac, 
dầu và tác nhân tạo hỗn dịch. Viên nang mềm này có thể duy trì độ ổn định trong 3 năm 
hoặc lâu hơn và có sự hòa tan hoạt chất được cải thiện so với các viên nang mềm hiện 
nay, do đó làm tăng độ sinh khả dụng của hoạt chất.  
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61/139,361      19.12.2008 US 

(71) AMGEN INC.   (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320, United States of America

(72) BOONE, Thomas, C.  (US), OLINER, Jonathan, D. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể phân lập, phương pháp tạo ra kháng thể này và 

dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể phân lập, liên kết với angiopoietin-1 và/hoặc 

angiopoietin-2. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ra kháng thể này và dược 
phẩm chứa kháng thể này. 
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(72) CHOWDHURY, Sultan (CA), DALES, Natalie (US), FONAREV, Julia  (CA), FU, 
Jianmin (US), HOU, Duanjie (CA), JIA, Qi  (CA), KODUMURU, Vishnumurthy 
(CA), POKROVSKAIA, Natalia (CA), SUN, Shaoyi (CA), ZHANG, Zaihui (CA) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất dị vòng ức chế stearoyl-CoA desaturaza và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng có công thức (I) điều biến hoạt tính stearoyl-CoA 

desaturaza và dược phẩm chứa chứng.  
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(71) 1. FUNAI ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 
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2. FUNAI ELECTRIC ADVANCED APPLlED TECHNOLOGY RESEARCH 
INSTITUTE INC   (JP) 
7-1, Nakagaito 7-chome, Daito-shi, Osaka, Japan 

(72) Rikuo TAKANO (JP), Kiyoshi SUGIYAMA (JP), Toshimi FUKUOKA (JP), 
Masatoshi ONO (JP), Ryusuke HORIBE (JP), Fuminori TANAKA  (JP), Hideki 
CHOUJI (JP), Takeshi INODA (JP) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ micrô, thiết bị thu giọng nói kiểu nói gần, hệ thống xử lý 

thông tin, và phương pháp sản xuất bộ micrô 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ micrô (1) bao gồm hộp chứa (10) có không gian bên trong (100) 

phần ngăn (20) được bố trí trong hộp chứa, và ít nhất có một phần bao gồm màng rung 
(30), chia không gian bên trong thành không gian bên trong thứ nhất (102) và không 
gian bên trong thứ hai (104), và mạch cấp tín hiệu điện (40) đề cấp tín hiệu điện trên cơ 
sở rung của màng rung. Lỗ thông thứ nhất (12) qua đó không gian bên trong thứ nhất 
(102) và không gian bên ngoài của hộp chứa được nối thông với nhau, và lỗ thông thứ 
hai (14) qua đó không gian bên trong thứ hai (104) và không gian bên ngoài của hộp 
chứa được nối thông với nhau được tạo ra trong hộp chứa (10). Theo sáng chế, có thể tạo 
ra bộ micrô chất lượng cao có kích thước nhỏ và có khả năng thực hiện loại bỏ nhiễu 
hoàn toàn.  
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Nathalie  (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất 2-heteroaryl-6-phenyl-imidazo[L,2-A] pyridin 

được thế nhiều lần, quy trình điều chế, thuốc và dược phẩm 
chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới các hợp chất có công thức (I) : 
 

  
 

trong đó R1 là nhóm heteroaryl hoặc nhóm dị vòng, tuỳ ý được thế bằng một hoặc nhiều 
nguyên tử hoặc nhóm; X là từ 1 đến 4 phần tử thế, giống hoặc khác nhau và được chọn 
từ nguyên tử hydro, nguyên tử halogen, (C1-C10)alkyl, halo(C1-C10)alkyl, (C1-C10)alcoxy, 
NRaRb, nitro, hoặc xyano, nhóm (C1-C10)alkyl có thể tuỳ ý được thế bằng một hoặc 
nhiều nhóm được chọn từ halogen, (C1-C10)alcoxy, (C1-C10)halogenoalcoxy, NRaRb, 
hoặc hydroxyl; R, ở vị trí 3, 4, 7, hoặc 8 của Fimidazo[1,2-α]pyridin, là từ 1 đến 4 phần 
tử thế, giống hoặc khác nhau và được chọn từ nguyên tử hydro, nguyên tử halogen, (C1-
C10)alkyl, halo(C1-C10)alkyl, hoặc (C1-C10)alcoxy; R2 và R3, lần lượt là nguyên tử hydro 
hoặc nhóm (C1-C10)alkyl tuỳ ý được thế bằng nhóm Rf, hoặc nhóm aryl tuỳ ý được thế; 
R4 là nguyên tử hydro, nhóm (C1-C10)alkyl tuỳ ý được thế bằng nhóm Rf, hoặc nhóm 
aryl tuỳ ý được thế khi là bazơ hoặc muối cộng axit vào. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp tổng hợp hợp chất này. 
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(75) TIEN-CHIH YU   (TW) 

No. 63-4, Meiyanshan St., Gongliao Township, Taipei County, Taiwan  
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Lưới cứu hộ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lưới cứu hộ có lưới, dây nối, bộ phận nổi, vật dằn và hai dây kéo. 
Lưới có mép trên, mép dưới và phần bề mặt. Dây nối và bộ phận nổi được gắn vào mép 
trên của lưới. Vật dằn và các dây kéo được gắn vào mép dưới của lưới. Bộ phận nổi tạo 
ra sức nổi, vật dằn tạo ra lực nhấn chìm nhờ đó lưới có thể nổi trên mặt nước và phần bề 
mặt của lưới nằm theo chiều dọc. Các nhân viên cứu hộ điều chỉnh lưới gần tử thi và sau 
đó kéo các dây kéo để trục vớt tử thi ở trạng thái nguyên vẹn nhờ đó công việc cứu hộ 
hiệu quả hơn.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
113 

(11) 25791 
(21) 1-2010-02526 (51) 7 A01N  43/40,  43/54 
(22) 26.02.2009 (43) 25.04.2011 
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(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG   (CH) 

Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel, Switzerland  
(72) PETTA, James F.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tăng cường hoạt tính phòng trừ cỏ thủy sinh của 

diquat 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng cường hoạt tính của diquat trong việc phòng trừ 

cỏ thủy sinh bằng cách sử dụng dạng kết hợp diquat và axibenzola-S-metyl để phòng trừ 
cỏ thủy sinh.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy 

  (57)   Sáng chế đề xuất xe máy trong đó việc tháo trục được thực hiện một cách dễ dàng và 
nhanh chóng ngay cả khi bộ giảm âm khí xả nằm ở vị trí mà tại đó trục chồng lên khi 
nhìn trên hình chiếu cạnh.  
Để đạt được mục đích nêu trên, xe máy theo sáng chế có bánh sau ( 14) được đỡ bởi 
trục (15) ở đầu sau của chạc sau (16) và bộ giảm âm khí xả (23) nằm chồng lên trục 
(15) khi nhìn trên hình chiếu cạnh. Giảm sóc sau (20) được nối ngang qua giá đỡ giảm 
sóc (17) nằm ở đầu sau của chạc sau (16) và thanh đỡ (18) của khung sau (12). Vòng 
đệm gắn tạm thời (50) nằm ở bề mặt dưới của chạc sau (16) và phía trước giá đỡ giảm 
sóc (17). Khi bánh sau (14) được tháo ra hoặc lắp lại, thì phần lắp dưới (22) của giảm 
sóc sau (20) được tháo ra khỏi giá đỡ giảm sóc (17) và gắn tạm thời với vòng đệm gắn 
tạm thời (50). Điều này cho phép đầu sau của chạc sau (16) xoay lên phía trên bộ giảm 
âm khí xả (23), sao cho phần đầu (15a) nằm bên trên bộ giảm âm khí xả (23). Điều này 
cho phép tháo phần đầu (15a) với cả hai tay mà không cần giữ chạc sau (16) và các bộ 
phận kết hợp bằng tay.  
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(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN  
(72) Hiroyuki SEKI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu bố trí của thiết bị xử lý nhiên liệu bay hơi của xe kiểu 

ngồi để chân sang hai bên 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu bố trí của thiết bị xử lý nhiên liệu bay hơi của xe kiểu ngồi 

để chân sang hai bên, trong đó cho phép lắp bầu lọc với thân xe theo cách chắc chắn 
trong khi vẫn đảm bảo thuận lợi cho hiệu suất nạp và hiệu suất làm sạch của bầu lọc.  
Chụp dưới (26) được lắp ở phía trước phần dưới của động cơ (14), và bầu lọc (41) được 
bố trí bên dưới động cơ (14) và bên trong chụp dưới (26).  
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(11) 25794 
(21) 1-2010-02569 (51) 7 F02D  41/14, F02M  25/08 
(22) 28.09.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 2009-227936 30.09.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2010 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan  
(72) Kenta ONISHI  (JP), Hiroshi TANAKA  (JP), Yuki TAKANO  (JP), Nobuhiro 

SHIMADA  (JP), Toshiya NAGATSUYU  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển tỷ lệ không khí-nhiên liệu dùng cho động 

cơ đốt trong 
  (57)   Sáng chế đề cập tới thiết bị điều khiển chỉ thị tỷ lệ không khí nhiên liệu bao gồm: van 

phun nhiên liệu, van phun nhiên liệu này phun nhiên liệu vào trong đường nạp; bầu hút 
hơi tạo ra giữa bình nhiên liệu và đường nạp nối thông với đường nạp để tách khí hóa hơi 
vào trong đường nạp; cảm biến oxy, cảm biến oxy này đo nồng độ của oxy còn dư trong 
khí xả đi qua đường xả; và cụm điều khiển, cụm điều khiển này thực hiện việc điều 
khiển tỷ lệ không khí nhiên liệu dựa vào giá trị đo được bởi cảm biến oxy, tiến dần đến 
tỷ lệ không khí nhiên liệu tối ưu, và nhờ đó điều khiển lượng phun nhiên liệu từ van 
phun nhiên liệu. Trong khi khí hóa hơi được tính toán để được đưa vào trong đường nạp 
(17) từ bầu hút hơi (24), cụm điều khiển C xác định giới hạn lượng nhiên liệu giảm khi phun 
nhiên liệu, lượng giảm này được xác định dựa trên nồng độ oxy đo được tại đường xả. 
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(11) 25795 
(21) 1-2010-02596 (51) 7 A23F 3/06, 3/14, 3/34, A23L 1/03, 

2/38 
(22) 29.09.2010 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2010 
(71) Công ty cổ phần công nghệ sinh học  (VN) 

814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Trị (VN) 
(54) Quy trình sản xuất trà sinh học từ hạt gạo lức  

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất trà sinh học từ gạo lức hữu cơ bao gồm các công 
đoạn ngâm hạt gạo lức hữu cơ trong nước sạch, rang gạo lức trong lò rang ở nhiệt độ 
85oC± 2oC trong thời gian 60 phút để thu được hạt gạo lức có màu cánh gián, xay hạt 
gạo lức tới kích thước ≤1mm, trộn gạo lức vụn với chất bảo quản tự nhiên đường hải tảo 
và đóng gói tạo sản phẩm trà, trong đó gạo lức này là gạo lức thu được từ hạt lúa được 
trồng theo phương pháp nông nghiệp hữu cơ chỉ dùng toàn phân phức hợp hữu cơ vi sinh 
Fitohoocmon được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích HI-0201 với số lượng 3 tấn/ha 
và không dùng thuốc trừ sâu hoá học. 
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(11) 25796 
(21) 1-2010-02605 (51) 7 C07D  498/04, A61K  31/4985 
(22) 09.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/040070 09.04.2009 (87) WO/2009/126806 15.10.2009 
(30) 61/044,349      11.04.2008 US 

61/149,129      02.02.2009 US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.   (BE) 

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgium 
(72) BACANI, Genesis, M. (US), WIENER, John, J. M. (US), SEPASSI, Kia  (US), 

LANDRY-BAYLE, Adrienne, M.  (US), GRICE, Cheryl, A.  (US), LEE-DUTRA, 
Alice  (US), ZINSER, Hartmut (DE), CHEUNG, Eugene, Y. (CA), GOMEZ, Laurent  
(FR), CHROVIAN, Christa, C.  (US), LOCHNER, Susanne  (DE), BROGGINI, Diego  
(CH), MANI, Neelakandha, S.  (US), FOURlNE, Anne, M.  (ZA), LIANG, Jimmy, T.  
(US), DENG, Xiaohu  (CN), SANTILLAN, Alejandro (US), WICKBOLDT, Alvah, T. 
(US), TANIS, Virginia, M.  (US), KEARNEY, Aaron, M.  (US), SAPPEY, Kathleen, C. 
(US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiazolopyridin-2-yloxy-phenyl và thiazolopyrazin-2-yloxy-

phenyl amin dùng làm chất điều biến leukotrien A4 
hydrolaza, dược phẩm chứa chúng và phương pháp điều chế 
chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến các hợp chất amin thiazoiopyridin-2-yloxy-phenyl và 
thiazolopyrazin-2-yloxy-phenyl hữu ích làm các chất điều biến lackotrien A4 hydrolaza 
(LTA4H). Các hợp chất này có thể được sử dụng trong việc bào chế dược phẩm, phương 
pháp điều biến đối với LTA4H và dùng cho việc điều trị các tình trạng bệnh, các chứng 
rối loạn và các tình trạng do hoạt tính LTA4 hydrolaza gây ra.  
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(11) 25797 
(21) 1-2010-02617 (51) 7 F23C  10/00,  10/18,  10/20 
(22) 30.09.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 12/571,187 30.09.2009 US 
(71) BABCOCK & WILCOX POWER GENERATION GROUP, INC.  (US) 

20 S. Van Buren Avenue, Barberton, OH 44203, U.S.A. 
(72) Maryamchik, Mikhail (US), Alexander, Kiplin C. (US), Godden, Mark C. (US), Kraft, 

David L. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống cấp chất oxy hóa sơ cấp cho nồi hơi tầng sôi tuần 

hoàn và phương pháp vận hành hệ thống này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống cấp chất oxy hoá sơ cấp cho nồi hơi tầng sôi tuần hoàn 

(CFB) đốt oxy. Hệ thống này bao gồm các cụm mũ bọt, mỗi cụm bao gồm một thân và 
một mũ bọt với ít nhất một lỗ ra, mỗi mũ bọt được nối qua một thân với ít nhất một 
khoang gió, khoang gió chứa ít nhất một ống góp. Các đường ống được bố trí, mỗi 
đường ống được bố trí trong cụm mũ bọt với đầu hở được bố trí ở, bên trên hoặc bên 
dưới các lỗ ra của các mũ bọt và đầu đối diện nối với ống góp nằm bên trong mỗi 
khoang gió. Khí tuần hoàn được dẫn bằng đường ống vào khoang gió, đến thân, và ra 
khỏi các lỗ ra nằm ở mũ bọt vào trong CFB. Oxy được dẫn bằng đường ống vào trong 
ống góp, qua các đường ống và đi ra qua các lỗ ra nằm trong mũ bọt. Đường ống có thể 
còn có bộ phận được bố trí ở đầu hở của nó, để ngăn chặn hạt nóng ngẫu nhiên đi vào 
đường ống, như cơ cấu chắn mảnh vụn được bố trí bên trên và gần với đầu hở của đường 
ống hoặc bằng cách có đầu hở được bố trí theo hướng đi xuống. Khe cách ly bất kỳ cũng 
có thể được bố trí trong mũ bọt để làm giảm độ dẫn nhiệt giữa bề mặt bên ngoài mũ bọt 
mà tiếp xúc với vật liệu tầng nóng và bề mặt bên trong của mũ bọt đang tiếp xúc với oxy.  
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(11) 25798 
(21) 1-2010-02618 (51) 7 F23C  10/00,  10/02, F28D  13/00 
(22) 30.09.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 12/571,279 30.09.2009 US 
(71) BABCOCK & WILCOX POWER GENERATION GROUP, INC.  (US) 

20 S. Van Buren Avenue, Barberton, OH 44203, U.S.A.  
(72) Maryamchik, Mikhail (US), Alexander, Kiplin C. (US), Godden, Mark C. (US), Kraft, 

David L. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nồi hơi tầng sôi tuần hoàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nồi hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) bao gồm khoang phản ứng, trong 
đó tầng sôi bọt (BFB) được chứa trong vỏ bao ở phần dưới của khoang phản ứng và chứa 
bộ trao đổi nhiệt trong tầng (IBHX) mà chiếm một phần của sàn khoang phản ứng. Các 
vòi phun không khí thứ cấp trong tầng bao gồm các ống mà được tập hợp lại cùng nhau 
và chạy qua chiều rộng của BFB giữa thành vỏ bao BFB và thành ngoài của CFB. Các 
vòi phun được bố trí để ngăn sự lệch hướng của chất rắn rơi lên BFB từ CFB bởi các tia 
không khí thứ cấp trong khi tránh được kết cấu phức tạp mà sẽ cản trở sự di chuyển khí 
và/hoặc chất rắn trong lò. Các lỗ xả vòi phun là ngang bằng, hoặc gần như ngang bằng, 
với thành vỏ bao BFB.  
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(11) 25799 
(21) 1-2010-02619 (51) 7 C22B  1/00, B22F  9/04, B03B  5/28, 

B03C  1/00 
(22) 28.08.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/IN2009/000474 28.08.2009 (87) WO2010/023692 04.03.2010 
(30) 1141/KOL/08      30.08.2008 IN 
(71) TATA STEEL LIMITED  (IN) 

Research & Development and Scientific, Services Division, Jamshedpur 831 001, India
(72) KUMAR, C., Raghu (IN), GHOSHI, Tamal, Kanti (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất quặng tuyển sắt thích hợp cho quy 

trình sản xuất sắt và thép 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất quặng tuyển sắt bao gồm các bước: nghiền 

quặng nghèo, bùn quặng và các khoáng sản khác để tạo ra hạt quặng sắt có cỡ hạt nhỏ 
hơn 1,5 mm; xử lý các hạt nói trên bằng bước tách chọn lọc để phân tách khoáng vật 
chứa sắt khỏi quặng mạch; và thu được quặng được tuyển quặng với hàm lượng sắt cao 
nằm trong khoảng từ 60% đến 67% bằng cách sử dụng thiết bị tách từ tính cường độ 
thấp (low intensity magnetic separator-LIMS) và thiết bị tách từ tính cường độ mạnh 
(high intensity magnetic separator-HIMS). 
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(11) 25800 
(21) 1-2010-02620 (51) 7 F23C  10/00,  10/30, F28D  13/00 
(22) 30.09.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 12/570,823 30.09.2009 US 
(71) BABCOCK & WILCOX POWER GENERATION GROUP, INC.  (US) 

20 S. Van Buren Avenue, Barberton, OH 44203, U.S.A. 
(72) Maryamchik, Mikhail (US), Alexander, Kiplin C.  (US), Godden, Mark C.  (US), Kraft, 

David L.  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nồi hơi tầng sôi tuần hoàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nồi hơi tầng sôi tuần hoàn có khoang phản ứng. Tầng sợi bọt (BFB) 
được chứa trong vỏ bao ở phần dưới của khoang phản ứng và chứa bộ trao đổi nhiệt 
trong tầng (IBHX) mà chiếm một phần của sàn khoang phản ứng. ít nhất một van phi cơ 
học, mà có lỗ hở giữa CFB và BFB và bộ phận tạo tầng sôi được kiểm soát độc lập nằm 
cả ở phía trước và phía sau lỗ hở được sử dụng để kiểm soát sự truyền nhiệt đến IBHX 
bằng cách kiểm soát sự xả chất rắn từ BFB đến CFB. Độ cao so với đáy của lỗ hở là ở 
hoặc bên trên độ cao của bộ phận tạo tầng sôi. Bộ phận ngăn kiểm soát dòng có thể nằm 
ở phía sau lỗ hở.  
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(11) 25801 
(21) 1-2010-02625 (51) 7 A61K  39/395,  45/06, A61P  35/00, 

A61K  31/517 
(22) 06.03.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/036314 06.03.2009 (87) WO2009/111691 11.09.2009 
(30) 61/034,446      06.03.2008 US 

61/044,438      11.04.2008 US 
(71) GENENTECH, INC.   (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America  
(72) FILVAROFF, Ellen  (US), MERCHANT, Mark  (US), YAUCH, Robert, L.  (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Tổ hợp chất đối kháng c-Met và chất đối kháng thụ thể nhân 

tố tăng trưởng biểu bì dùng để điều trị bệnh ung thư 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực sinh học phân tử và điều hòa nhân tố tăng trưởng. Cụ thể 

hơn, sáng chế đề cập đến các tổ hợp chất đối kháng c-Met và chất đối kháng thụ thể 
nhân tố tăng trưởng biểu bì (EGFR-epidermal growth factor receptor) để điều trì tình 
trạng bệnh lý như bệnh ung thư.  
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(11) 25802 
(21) 1-2010-02640 (51) 7 B65G  21/00,  23/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2011 
(71) TOYOKANETSUSOLUTIONS KABUSHIKA KAlSHA  (JP) 

19-20, Higashisuna 8-chome, Kohtoh-ku, Tokyo 136-8666 Japan 
(72) Yukimitsu IMAIZUMI (JP), Hiroki SHINOHARA (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Băng tải dạng đai và thiết bị băng tải dạng đai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến băng tải dạng đai và thiết bị băng tải dạng đai trong đó tiếng ồn do 
phần nối giữa các bộ phận đỡ dây đai để vận chuyển đối tượng cần vận chuyển được loại 
bỏ, giảm được các hư hại cho dây đai và đối tượng cần được vận chuyển và đồng thời, 
trạng thái và vị trí của đối tượng được vận chuyển có thể ổn định với tốc độ vận chuyển 
cao. Để thực hiện được mục đích nêu trên, băng tải dạng đai (1) bao gồm: dây đai (4) để 
vận chuyển đối tượng (P) cần được vận chuyển theo hướng vận chuyển được định trước 
(hướng mũi tên X trên hình vẽ); nhiều tấm trượt (2) đỡ mặt dưới của dây đai; và tấm 
đệm (5) được bố trí giữa dây đai (4) và các tấm trượt (2), tấm đệm che phủ tất cả khe hở 
(2a) tại các phần nối giữa các tấm trượt (2).  
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27/10, D21F  3/00, D21H  27/18 
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70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) PERSSON, Ake (SE), JONASSON, Katarina (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cán ép dùng để ép băng giấy của giấy bồi hoặc bìa cứng

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cán ép dùng để ép màng (120) vào băng giấy của giấy bồi 
(110) bao gồm trục cán kẹp (150) và trục cán làm mát (160). Giữa các trục cán (150, 
160) có tạo nên vùng kẹp mà ép màng (120) và băng giấy của giấy bồi (110) có lớp 
polime nóng chảy nằm giữa (130) hoặc lớp bám dính được bố trí giữa màng (120) và 
băng giấy của giấy bồi (110) với nhau. Màng, giấy bồi và polime nóng chảy nằm, phía 
sau vùng kẹp, tiếp giáp với trục cán làm mát trong khoảng cách góc nào đó. Theo sáng 
chế, trục cán kẹp (150) là trục cán loại ép trượt, bao gồm cả thanh ép có một vài các 
phần tử ép hoạt động thủy lực, và bao gồm một hoặc một vài các thanh ép cố định.  
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(11) 25804 
(21) 1-2010-02672 (51) 7 C07D  401/04,  403/04, A01N  43/58
(22) 08.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/039840  08.04.2009 (87) WO2009/126672 15.10.2009 
(30) 61/123,379       08.04.2008 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC   (US) 

9330 Zionsville Road, IndianapoIis, IN 46268-1054, United States of America  
(72) KELLY, Martha  (US), ROSS, Ronald  (US), YOUNG, David  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 2-alkynyl-6-pyriđin-2-yl-pyriđazinon, 2-alkynyl-6-pyriđin-

2-yl-®ihy®ropyri®azinon, 2-alkynyl-6-pyrimi®in-2-yl-pyri®azinon  
và 2-alkynyl-6-pyrimiđin-2-yl-đihyđropyriđazinon, chế phẩm 
diệt nấm chứa hợp chất này và phương pháp khống chế nấm 
gây bệnh trên thực vật và động vật có vú 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất 2-alkynyl-6-pyriđin-2-yl-pyriđazinon, 2- alkynyl-6-
pyri®in-2-yl-®ihy®ropyri®azinon, 2-alkynyl-6-pyrimi®in-2-yl- pyri®azinon và 2-akynyl-
6-pyrimiđin-2-yl-đihyđropyriđazinon, chế phẩm diệt nấm chứa các hợp chất này và 
phương pháp khống chế nấm gây bệnh trên thực vật và động vật có vú.  
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(11) 25805 
(21) 1-2010-02682 (51) 7 B07B  9/00 
(22) 07.10.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 10-2009-0095020 07.10.2009 KR 
(75) GWON-HYU LEE  (KR) 

101, Wongwang Apt., 149-13, Bupyeong-dong, Bupyeong-gu, Incheon 403-010 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống thu gom bụi nhựa phế liệu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống thu gom bụi nhựa phế liệu, bao gồm phễu được bố trí có 

lỗ vào được tạo ra ở một phía của đầu trên của phễu để nhận nhựa phế liệu, khoang tách 
hình trụ được lắp nối với phần dưới của phễu và được bố trí có bảng đục lỗ ở mặt đáy 
của khoang tách sao cho bụi có thể rơi xuống qua đó và lỗ thoát nhựa phế liệu dược tạo 
ra ở một phía của đầu dưới của khoang tách này, bộ gom nhựa phế liệu được lắp nối với 
lỗ thoát nhựa phế liệu để nhận nhựa phế liệu thoát ra bằng cách mở khóa, khoang tập 
hợp bụi được lắp nối với đầu dưới của khoang tách và được bố trí có lỗ thoát bụi được 
tạo ra ở đầu dưới của khoang này để tập hợp bụi rơi xuống từ khoang tách, và khung để 
đỡ khoang tách trên mặt đất.  
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(11) 25806 
(21) 1-2010-02683 (51) 7 H04W  16/00 
(22) 07.10.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 61/278,591 07.10.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2010 
(71) JOHN ZINK COMPANY, LLC.  (US) 

11920 E. Apache, Tulsa, Oklahoma 74116, United States of America 
(72) Roger L. POE (US), Joseph COLANNINO (US), Jianhui HONG (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống, thiết bị và phương pháp cảm biến hình ảnh để điều 

khiển thiết bị đốt 
  (57)    Theo một khía cạnh, sáng chế đề xuất hệ thống điều khiển tự động bao gồm thiết bị 

chụp ảnh quang học như một phần của hệ thống tạo ảnh. Theo một khía cạnh khác, sáng 
chế đề xuất hệ thống tạo ảnh có thể điều khiển hệ thống tạo lửa bằng cách sử dụng thiết 
bị chụp ảnh quang học cùng với hệ thống máy tính, bao gồm phần mềm (và các thuật 
toán tương ứng), và thiết bị có liên quan nếu cần. Hệ thống có thể được sử dụng để điều 
khiển các mặt khác nhau của thiết bị tạo lửa như đuốc, các vòi đốt, các bộ phận mồi và 
thiết bị đốt khác. Các phân tích định lượng và định tính của các ngọn lửa, ví dụ, có thể 
được thực hiện. Theo một khía cạnh khác, sáng chế đề xuất hệ phương pháp cụ thể để sử 
dụng hệ thống điều khiển cảm biến hình ảnh theo sáng chế.  
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(11) 25807 
(21) 1-2010-02687 (51) 7 F25D  17/08 
(22) 07.10.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 2009-233381 07.10.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2010 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
3. TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) Katsuhisa AMAO (JP), Koji SASAGAWA (JP), Takahiro YOSHIOKA (JP), Kazuaki 
GONO (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tủ lạnh bao gồm bề mặt bên trong bộ phận ống dẫn được bố trí 
trong ngăn bảo quản lạnh để che ống dẫn không khí lạnh, bộ quạt gió thổi không khí 
lạnh vào ống dẫn và dẫn không khí lạnh sao cho các luồng không khí lạnh từ mặt thấp 
hơn hướng về phía mặt cao hơn của ống dẫn, đầu ra cao hơn được tạo ra ở phần giữa của 
phần trên của ống dẫn sao cho không khí lạnh chảy dọc theo ống dẫn được cấp vào trong 
ngăn bảo quản lạnh, đầu ra ở giữa được bố trí ở phần giữa bên trên của ống dẫn để kéo 
dài sao cho không khí lạnh được cấp vào trong ngăn bảo quản lạnh, và bộ phận dẫn 
hướng không khí lạnh được bố trí trên mặt sau của bề mặt bên trong ống dẫn sao cho bị 
hẹp dần lên phía trên, nhờ đó dẫn không khí lạnh sao cho không khí lạnh được tụ hợp 
gần đầu ra ở giữa.  
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(11) 25808 
(21) 1-2010-02695 (51) 7 B65D  85/804, A47J  31/06,  31/48 
(22) 10.03.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/001504  10.03.2009 (87) WO2009/114119 17.09.2009 
(30) 61/068,811       10.03.2008 US 
(71) GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS  (US) 

33 Coffee Lane Waterbury, VT 05676, United States of America 
(72) NOVAK Thomas J. (US), LEE Laurence (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp đồ uống 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hộp đồ uống (102) và phương pháp tạo ra đồ uống. Hộp có thể bao 
gồm bình chứa (116) có thể tích trong với tiền chất đồ uống tan được đáng kể (112) đặt 
bên trong bình chứa. Tiền chất đồ uống có thể được tạo ra từ các hạt trong đó ít nhất là 
60% các hạt có kích thước lớn nhất lớn hơn vào khoảng 200 micrômét và nhỏ hơn vào 
khoảng 700 micrômét. Hộp có thể được kín nước, và có thể có phần lọc. Chất lỏng (118) 
có thể được đưa vào trong bình chứa ở tốc độ dòng chảy theo thể tích ít nhất là 0,03 
aoxơ/giây (0,85gam/giây) để hòa tan tiền chất đồ uống để tạo ra đồ uống.  
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(11) 25809 
(21) 1-2010-02709 (51) 7 F25D  23/02 
(22) 08.10.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 2009-235250 09.10.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2010 
(71) 1. KABUSHIKI KAlSHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
3. TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATlON  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) Hidehisa IDE (JP), Kiichi SHIMAZAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)   Sáng chế đề cập đến tủ lạnh bao gồm buồng chứa được làm lạnh bằng cách đặt vào 
không khí lạnh được cấp; cửa để đóng và mở phần hở phía trước của buồng chứa; tấm 
đệm được trang bị trên mép theo chu vi của bề mặt phía sau của cửa hướng vào buồng 
chứa và được làm thích ứng để được tiếp xúc với mép theo chu vi của phần hở phía trước 
của buồng chứa để tạo sự bịt kín giữa cửa và mép theo chu vi của phần hở phía trước của 
buồng chứa, và tấm bịt kín được trang bị ít nhất tại phần dưới của mép trong theo chu vi 
của cửa để kéo dài dọc theo tấm đệm, và nhô ra từ cửa để kéo dài dọc theo mặt trong của 
buồng chứa.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
132 

(11) 25810 
(21) 1-2010-02710 (51) 7 A61K  9/20,  9/50,  31/4439 
(22) 10.03.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/054983    10.03.2009 (87) WO 2009/113703 17.09.2009 
(30) 2008-061673    11.03.2008  JP 

2008-334920     26.12.2008 JP 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) KURASAWA, Takashi (JP), WATANABE, Yasuko (JP), OMACHl, Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm rắn phân rã trong miệng và phương pháp ức chế sự 

vỡ vụn trong quá trình sản xuất chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm rắn phân rã trong miệng như viên nén được tạo ra bằng cách 

nén các hạt mịn thể hiện sự giải phóng có kiểm soát thành phần dược tính và chất phụ 
gia, và tương tự, và chế phẩm rắn phân rã trong miệng chứa các hạt mịn được phủ bằng 
lớp phủ chứa polyme tạo màng đúc có độ dãn dài kéo nằm trong khoảng từ 100% đến 
700%. Với chế phẩm, sự vỡ của các hạt mịn trong quá trình tạo viên nén có thể được ức 
chế để điều chế chế phẩm rắn phân rã trong miệng chứa các hạt mịn thể hiện sự giải 
phóng có kiểm soát thành phần dược tính.  
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(11) 25811 
(21) 1-2010-02711 (51) 7 C09D  127/16, C08K  5/42, C08L  

33/06,  33/24,  61/32 
(22) 30.03.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/038722 30.03.2009 (87) WO/2009/126467 15.10.2009 
(30) 12/101,481      11.04.2008 US 

12/178,942      24.07.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2010 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) AMBROSE, Ronald, R. (US), ZHOU Hongying (US), SENEKER, Carl A. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ chứa polyme flocacbon 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ dựa trên sự khuếch tán không có nước của các hạt 
polyme flo rắn trong dung dịch hữu cơ chứa polyme acrylic. Chế phẩm phủ này chứa : 
(1) polyme flocacbon; (2) dung môi hữu cơ; và (3) polyme phụ trợ.  
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(11) 25812 
(21) 1-2010-02720 (51) 7 C02F  1/00 
(22) 11.10.2010 (43) 25.04.2011 
(30) JP2009-238689 15.10.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2010 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan 
(72) Mii FUKUDA (JP), Takasshi MENJU (JP), Taizo UCHIMURA (JP), Tokusuke 

HAYAMI (JP), Yasushi YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống phân tách chất rắn-lỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống phân tách chất rắn-lỏng bao gồm bình kết tụ có một dẫy 
hai bản mỏng được xếp song song bên trong đó, và đường nước chảy uốn khúc được 
thiết kế sao cho, khi nước chưa qua xử lý được đưa vào, sẽ uốn cong đường nước chảy 
của nước chưa qua xử lý chảy qua đó và nước chưa qua xử lý ở đầu ra có các khối kết tụ 
được hình thành trong đó, đường nước chảy uốn khúc bao gồm đường nước chảy được 
tạo thành bởi và giữa hai bản mỏng được xếp theo cặp, và đường nước chảy được tạo 
thành bởi và giữa thành của bình kết tụ và đầu cuồi của bản mỏng được đặt cách thành 
bình ở các khoảng cách nhỏ hơn khoảng cách giữa hai bản mỏng được xếp thành cặp, và 
thiết bị phân tách chất rắn-lỏng được thiết kế sao cho, khi nước chưa qua xử lý đi ra từ 
bình kết tụ được đưa vào, sẽ phân tách các khối kết tụ là các chất rắn từ nước chưa qua 
xử lý, sử dụng lực ly tâm.  
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(11) 25813 
(21) 1-2010-02726 (51) 7 B23K  9/16 
(22) 12.10.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 12/577,507 12.10.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2010 
(71) J. RAY MCDERMOTT, S.A  (US) 

757 N. Eldridge Pkwy., Houston, Texas 77079 
(72) Thomas Edward Doyle (US), Terry Louis Breaux (US), Clyde David Noel (US), Paul 

Berbakov (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mỏ hàn hồ quang khí kim loại có rãnh hẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỏ hàn GMAW rãnh hẹp dùng để hàn các đoạn dày khắc phục 
được các vấn đề của các mỏ hàn thông thường. Phần thân chính có khối tích năng lượng 
có các kết nối điện, kết nối dây hàn cấp vào, kết nối làm nguội bằng nước, và kết nối khí 
chắn và một đầu tiếp xúc. Chất điện môi được gắn với phần thân chính và có cửa xả khí 
chắn sơ cấp. Tấm chắn khí được gắn với chất điện môi tạo ra một vành giữa chúng có 
chức năng làm tấm chắn khí thứ cấp. Cửa xả khuếch tán khí trên chất điện môi phân 
phối khí chắn tới vùng hàn. Đầu tiếp xúc được gắn với khối tích năng lượng có kết cấu 
để đỡ và điều chỉnh độ cong của dây hàn cấp vào.  
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GUPTA, Rajarshi (IN), ULUPINAR, Fatih (US), AGASHE, Parag, A. (US), 
TINNAKORNSRISUPHAP, Peerapol (TH), PRAKASH, Rajat (IN), HORN, Gavin, B. 
(CA), GIARETTA, Gerardo (IT), AHMAVAARA, Kalle, I. (FI), SONG, Osok (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật chuyển mạng cục bộ được cung cấp bởi một hoặc nhiều 
nút (ví dụ, điểm truy nhập cục bộ và/hoặc cổng 
nối cục bộ) trong mạng không dây để tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc truy nhập vào một hoặc 
nhiều dịch vụ cục bộ. Cùng với kỹ thuật 
chuyển mạng cục bộ, nhiều điểm nhập mạng IP 
liên quan đến các mức dịch vụ khác nhau có 
thể được cung cấp cho điểm truy nhập. Ví dụ, 
một điểm nhập mạng có thể liên quan đến dịch 
vụ cục bộ, còn điểm nhập mạng khác có thể 
liên quan đến dịch vụ mạng lõi. Điểm nhập 
mạng IP có thể được nhận dạng cho gói truyền 
qua không gian để chỉ báo điểm kết thúc của 
gói. Ngoài ra, chức năng quản lý di động khác 
có thể được cung cấp ở các nút khác trong hệ 
thống, nhờ đó chức năng quản lý di động cho 
một nút nhất định có thể được cung cấp bởi nút 
khác cho các loại lưu lượng khác nhau. Do vậy, 
đầu cuối truy nhập có thể hỗ trợ nhiều nấc 
NAS. Ngoài ra, các loại nhắn tin khác nhau có 
thể được cung cấp cho các loại lưu lượng khác 
nhau. Hơn nữa, các thông báo gắn với một giao 
thức có thể được vận chuyển trên một giao thức 
khác để giảm độ phức tạp trong hệ thống.  
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(72) Sadao Nogi (JP), Norikazu Yoshida (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Bộ truyền động biến thiên liên tục và xe dạng yên ngựa được 

trang bị bộ truyền động này 
  (57)    Sáng chế đề xuất bộ truyền động biến thiên liên tục trong đó góc nghiêng (θ2) (θ4) của 

bề mặt của phần theo chu vi ngoài thứ nhất (42b), thứ hai (43b) so với mặt phẳng vuông 
góc với đường trục của phần puli không dịch chuyển (42), phần puli dịch chuyển (43) 
lớn hơn góc nghiêng (θ1) (θ3) của bề mặt của phần theo chu vi trong thứ nhất (42a), 
(43a) so với mặt phẳng vuông góc với đường trục của phần puli không dịch chuyển (42), 
phần puli dịch chuyển (43). Hơn nữa, ở tỷ số truyền giảm tốc tối đa, bề mặt theo phương 
nằm ngang thứ nhất (39a) của đai hình thang (39) sẽ tiếp xúc với phần theo chu vi trong 
thứ nhất (42a) mà không tiếp xúc với phần theo chu vi ngoài thứ nhất (42b), còn bề mặt 
theo phương nằm ngang thứ hai (39b) của đai hình thang (39) sẽ tiếp xúc với phần theo 
chu vi trong thứ hai (43a) mà không tiếp xúc với phần theo chu vi ngoài thứ hai (43b).  
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(72) BATEMAN, Nicola, Frances (GB), GELLERT, Paul, Richard (GB), HILL, Kathryn, 
Jane (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa muối hydro sulphat của (2-hydroxy-etoxy) 

amit của axit 6-(4-brom-2-clo-phenylamino)-7-flo-3-metyl-3H-
benzoimidazol-5-carboxylic và quy trình bào chế dược phẩm 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa muối hyđro sulphat của (2-hyđroxy- etoxy)-amit 
của axit 6-(4-brom-2-clo-phenylamino)-7-flo-3-metyl-3H-benzoimi®azol- 5-carboxylic 
và các solvat, dạng tinh thể và dạng vô định hình của muối này, để điều trị bệnh ung thư; 
và quy trình bào chế dược phẩm này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2011 
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ChaussÐe de La Hulpe, 166 B-1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort), Belgium 
(72) COSTER, Dominique (BE), SCHUTZ, Alain (BE), JACOT, Pieter (BE), RUELLE, 

Jean-Francois (BE), DOGNIES, Xavier (BE), DECROUPET, Daniel (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nền kiểu thủy tinh trong suốt được phủ bằng các lớp mỏng và 

phương pháp sản xuất nền này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nền kiểu thủy tinh trong suốt được phủ bằng các lớp mỏng, để dùng 

làm nền dẫn điện cho pin mặt trời, cụ thể là pin mặt trời. Sáng chế đề cập đến phương 
pháp sản xuất nền này.  
Các lớp mỏng theo sáng chế bao gồm ít nhất là:  
- lớp lót,  
- lớp dẫn điện có độ dày nằm trong khoảng từ 2 nm đến 1000nm,  
- lớp ngoài của nó có chỉ số khúc xạ nằm trong khoảng từ 1,45 đến 2,2 và độ dày nằm 
trong khoảng từ 5nm đến 300nm.  
Tổ hợp nền và các lớp phủ này có độ mờ nhỏ hơn 5%, hệ số truyền của ánh sáng có 
bước sóng nằm trong khoảng từ 450nm đến 850nm trừ đi độ mờ tốt hơn nếu lớn hơn 
70% hoặc bằng 74%.  
Nền này kết hợp được các đặc tính dẫn điện và quang học trái ngược: độ dẫn điện cao, 
với sự có mặt của lớp đệm và khả năng truyền ánh sáng và năng lượng mặt trời cao.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống phân tách chất rắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phân tách chất rắn bao gồm vòi phun chất kết tụ (6) phun, 
vào nước chưa qua xử lý, chất kết tụ để kết tụ chất rắn trong nước chưa qua xử lý hình 
thành cụm xốp, máy khuấy chất kết tụ (7) hoạt động với sự trợ giúp của dòng chảy có 
mô men, để khuấy và đẩy ra nước chưa qua xử lý với chất kết tụ đã được phun trong đó, 
bể kết tụ (15) khuấy dòng nước chưa qua xử lý đưa vào, để chứa dòng nước chưa được 
xử lý cư trú trong đó, hình thành cụm xốp, và đẩy ra với sự trợ giúp của các dòng chảy, 
máy tách ly tâm (16) làm việc với nước chưa qua xử lý chứa cụm xốp, để hoạt động với 
sự trợ giúp của các dòng chảy, làm xoáy dòng nước chưa qua xử lý, tách ly tâm thành 
cụm xốp như chất chất rắn và nước đã qua xử lý, bể chứa bùn (18) tích lũy các cụm xốp 
được tách bởi máy tách lý tâm, để chứa bùn, và đường ống tuần hoàn (L) trộn bùn được 
lưu giữ trong bể chứa bùn, với dòng nước chưa qua xử lý được phun bởi vòi phun chất 
kết tụ.  
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(JP), Hideyuki TSUJI (JP), Tatsuoki KOHNO (JP), Arisa YAMADA (JP), Nobuyuki 
ASHIKAGA (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thu hồi polyme hữu cơ 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp thu hồi polyme hữu cơ, gồm: việc bổ sung các chất hút 
bám, mỗi chúng gồm có các hạt lõi từ và tầng hấp thu được hình thành quanh các hạt lõi 
từ, bên trong nước thải chứa polyme thứ nhất với tính tan dễ dàng trong nước và polyme 
hữu cơ thứ hai với tính tan thấp trong nước để hút bám polyme thứ hai. Phương pháp 
cũng gồm việc thu hồi polyme thứ hai bằng chất hút bám từ nước thải bằng các phương 
pháp tách từ tính, do đó thu được dung dịch chứa polyme thứ nhất; và tái sử dụng dung 
dịch.  
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Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort, The Netherlands 
(72) TE BIESEBEKE, Rob (NL), DE VRIES, Ynte Piet (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm thực phẩm chứa vi khuẩn có lợi có hạn sử dụng lâu 

dài và bào tử vi khuẩn có lợi được dùng làm thành phần 
trong sản phẩm thực phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến sản phẩm thực phẩm như là sản phẩm chế biến từ sữa hoặc sản 
phẩm thực phẩm từ quả có hạn sử dụng lâu dài tự nhiên (tức là nó có thể được bảo quản 
không cần làm lạnh trong thời gian dài) và tạo hoạt tính có lợi cho người dụng. Hoạt 
tính có lợi cho người dùng này thu được bằng cách bổ sung bào tử vi khuẩn có lợi vào 
sản phẩm. Cụ thể là sản phẩm này được chọn từ nhóm bao gồm các sản phẩm chế biến 
từ sữa và các thành phần thực phẩm được chế biến từ sữa), đồ uống từ quả, hoặc nước 
quả đậm đặc. 
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(IN), GRILLI, Francesco (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị hỗ trợ mạng tự tổ chức và thiết bị 

truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp hỗ trợ việc quản lý và tối ưu hóa mạng. 

Mạng và thiết bị truyền thông với mạng có thể trao đối thông tin quản lý mạng, nhờ đó 
hỗ trợ kiến trúc SON (mạng tự tổ chức) để việc quản lý mạng và tối ưu hóa mạng được 
cải thiện. Giao thức tầng NAS (phổ không truy cập) và/hoặc ứng dụng IP kết hợp với tập 
các thông báo quản lý mạng gắn kèm có thể được sử dụng để trao đổi thông tin quản lý 
mạng giữa thiết bị và mạng. Rất nhiều thủ tục có thể được sử dụng để cài đặt chính sách 
SON đến thiết bị để xác định hành vi của thiết bị cho hoạt động, chẳng hạn như thu thập 
và báo cáo thông tin liên quan đến việc quản lý mạng. Ngoài ra, tập các sự kiện chuẩn 
hóa có thể được xác định, dựa trên đó thiết bị có thể phát hiện được sự xuất hiện của một 
sự kiện và báo cáo sự xuất hiện này đến mạng gắn với nó.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy có hốc đựng vật dụng ở bên trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe máy (1) gồm hốc vật dụng ở bên trong (20) được bố trí quanh 
ống cổ (2a), tấm che trước (16) được gắn vào để che các phần trước của ống cổ và khung 
trước, và tấm che hốc (18) được nối vào tấm che trước (16) để kéo dài về phía sau từ tấm 
che trước (16) và tạo nên vách ngoài (18a) của hốc đựng vật dụng ở bên trong (20). Mặt 
của tấm che trước (16) và mặt của tấm che hốc (18) gần như nằm trên cùng một mặt 
phẳng. Tấm che trước (16) gồm đường nóc chắn nước (16a) nằm ở vị trí phía trước của 
biên (phần nối (18c)) giữa tấm che trước (16) và tấm che hốc (18). Đường nóc chắn 
nước (16a) gồm đường nóc (L1) kéo dài về phía sau và lên trên và đường nóc (L2) kéo 
dài về phía sau và xuống dưới từ dầu trước (L1a) của đường nóc (L1). Hốc dựng vật 
dụng ở bên trong (20) có dung tích lớn và nước mưa không có khả năng đi vào trong hốc 
đựng vật dụng ở bên trong (20).  
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(11) 25823 
(21) 1-2010-02781 (51) 7 H01H  77/06 
(22) 19.10.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 10-2009-0099891 20.10.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2010 
(71) LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO., LTD.  (KR) 

1026-6, Hogye-dong, Dongan-gu, Anyang, Gyeonggi-do, Korea 
(72) Ki Ho PAEK (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị ngắt mạch vỏ đúc có cơ cấu ngắt mạch tức thời 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị ngắt mạch vỏ đúc có cơ cấu ngắt mạch tức thời, trong đó cơ 
cấu này có khả năng ngắt mạch tức thời khi xuất hiện dòng điện sự cố. Thiết bị ngắt 
mạch theo sáng chế bao gồm: bộ phận mạch chính nằm trong khoang dưới của thiết bị 
ngắt mạch vỏ đúc, và được làm thích ứng để mở hoặc đóng mạch nhờ có bộ tiếp điểm cố 
định và bộ tiếp điểm di động có thể quay được tới trạng thái tiếp xúc với hoặc tách rời ra 
khỏi bộ tiếp điểm cố định; cơ cấu chuyển mạch nằm trong khoang trên của thiết bị ngắt 
mạch vỏ đúc, và có vị trí mở tại đó cơ cấu chuyển mạch được nối với bộ phận mạch 
chính để dẫn động bộ phận mạch chính thực hiện mở mạch, và vị trí đóng tại đó cơ cấu 
chuyển mạch dẫn động bộ phận mạch chính thực hiện đóng mạch; cơ cấu ngắt mạch tức 
thời nằm trong khoang trên, và vận hành nhờ lực hút điện từ để đáp lại sự xuất hiện của 
dòng điện sự cố trên mạch nhằm kích hoạt cơ cấu chuyển mạch tới vị trí mở; và tấm 
chắn cách điện trung gian được lắp giữa khoang trên và khoang dưới để cách điện bằng 
cách ngăn cách khoang dưới có bộ phận mạch chính và khoang trên có cơ cấu ngắt mạch 
tức thời và cơ cấu chuyển mạch.  
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(11) 25824 
(21) 1-2010-02782 (51) 7 H04L  27/26 
(22) 19.10.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 10-2009-0099082 19.10.2009 KR 

10-2009-0106328 05.11.2009 KR 
10-2010-0092019 17.09.2010 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2010 
(71) ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE  (KR) 

161, Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon 305-350, Republic of Korea 
(72) LIM, Jong Soo (KR), LEE, JiBong (KR), YUN, Joungil (KR), BAE, Byungjun (KR), 

KIM, Kwang-Yong (KR), SONG, Yun Jeong (KR), LEE, Soo In (KR), HWANG, 
Seungku (KR), AHN, Chieteuk (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền và nhận tín hiệu truyền quảng 

bá 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền tín hiệu truyền quảng bá của thiết bị truyền tín 

hiệu truyền quảng bá. Theo phương pháp này, tín hiệu lớp cơ sở bao gồm nhiều kênh con 
mà bao gồm ký hiệu lớp cơ sở được tạo ra, và tín hiệu lớp tăng cường bao gồm ký hiệu 
lớp tăng cường được tạo ra. Trong kênh con thứ nhất tương ứng với đoạn trong đó tín 
hiệu lớp tăng cường có dữ liệu trong số nhiều kênh con, ký hiệu điều biến phân cấp được 
tạo ra bằng cách điều biến phân cấp ký hiệu lớp cơ sở và ký hiệu lớp tăng cường theo chỉ 
số điều biến phân cấp. Trong kênh con thứ hai tương ứng với đoạn trong đó tín hiệu lớp 
tăng cường không có dữ liệu trong nhiều kênh con, ký hiệu lớp cơ sở được đưa ra. Tín 
hiệu truyền quảng bá bao gồm ký hiệu điều biến phân cấp của kênh con thứ nhất và ký 
hiệu lớp cơ sở của kênh con thứ hai được truyền đi.  
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(21) 1-2010-02784 (51) 7 F01M 1/06 
(22) 19.10.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 098135398 20.10.2009 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Kuo-Nan WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu đường dẫn dầu bôi trơn dùng cho động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu đường dẫn dầu bôi trơn dùng cho động cơ có hộp trục khuỷu 
bên trái và hộp trục khuỷu bên phải. Hộp trục khuỷu bên trái có mặt gài thứ nhất, và 
phần nhô lên được làm nhô lên liền khối từ bên trong vùng được bao quanh bởi mặt gài 
thứ nhất. Hộp trục khuỷu bên phải có mặt gài thứ hai, khoang dầu bôi trơn, và lỗ xả dầu 
hộp trục khuỷu. Mặt gài thứ hai được gài tương ứng với mặt gài thứ nhất, và vùng được 
bao quanh bởi mặt gài thứ hai được tạo hõm liền khối với rãnh kéo dài. Rãnh kéo dài 
được nối thông với khoang dầu bôi trơn và lỗ xả dầu hộp trục khuỷu, và phần nhô lên 
che rãnh kéo dài. Nhờ đó, năng suất lắp ráp động cơ được cải thiện, hiệu quả sử dụng 
khoảng trống được gia tăng, và số bộ phận cần được sử dụng được giảm bớt.  
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(11) 25826 
(21) 1-2010-02786 (51) 7 B62D  21/02,  65/04 
(22) 20.10.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 098135618 21.10.2009 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2010 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan 
(72) Wang, I-Jung (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xe được dẫn động bởi động cơ kiểu môđun 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe được dẫn động bởi động cơ kiểu môđun bao gồm hai khung thứ 
nhất (2) và thứ hai (3), và cụm giữ (4). Khung trước (2) gồm cần đỡ thẳng đứng (22), và 
vòng giữ (23) được nối cố định vào cần đỡ (22). Khung sau (3) gồm đế nối (32). Cụm 
giữ (4) gồm thân chính (41) được bố trí cố định trên đế nối (32), thanh giữ (42) lắp vào 
thân chính (41) và kéo dài qua vòng giữ (23), chi tiết có thể tháo ra (6) được di chuyển 
trên thân chính (41) giữa vị trí giữ mà ngăn không cho thanh giữ (42) khỏi vòng giữ (23) 
để tạo ra vòng giữ (23) giữa thanh giữ (42) và chi tiết có thể tháo ra (6), nhờ đó giữ các 
khung trước (2) và sau (3) trên mỗi khung này, và vị trí tháo mà sự dịch chuyển của 
thanh giữ (42) khỏi vòng giữ (23) là được phép để tháo vòng giữ (23) khỏi thanh giữ 
(42) và chi tiết có thể tháo ra (6), nhờ đó cho phép tách các khung trước (2) và sau (3) 
khỏi nhau, và chi tiết đẩy (5) để đẩy chi tiết có thể tháo ra (6) về phía vị trí giữ.  
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12/411,616      26.03.2009 US 
(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD.  (CH) 

Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland 
(72) BAIRLEY Donald W. (US), MASTRONARDE Thomas P. (US), BAUVER II Wesley 

P. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị bốc hơi để làm bay hơi chất lỏng dùng trong lò hơi 

liên tục có buồng cân bằng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bốc hơi (10) để làm bay hơi chất lỏng bao gồm các giàn 

(20) bố trí bên trong ống dẫn hoặc buồng sao cho dòng chất lỏng được làm nóng (22) (ví 
dụ, khí hoặc khí ống lò được làm nóng) đi qua mỗi dãy các giàn liên tiếp (20) của thiết 
bị bốc hơi (10). Mỗi giàn (20) bao gồm ống góp dưới (24), các ống dưới (26), buồng cân 
bằng trung gian (28), các ống trên (30), và ống góp trên (32). Các ống dưới (30) nối 
thông chất lỏng với ống góp dưới (24) và kéo dài lên trên theo phương thẳng đứng từ ống 
góp dưới. Các đầu trên của các ống dưới (26) nối thông chất lỏng với buồng cân bằng 
(28). Các ống trên (30) nối thông chất lỏng với buồng cân bằng (28) và kéo dài lên trên 
theo phương thẳng đứng từ buồng cân bằng. Các đầu trên của các ống trên (30) nối 
thông chất lỏng với ống góp trên (32).  
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Ryoji MATSUMURA (JP), Masahito UEMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cấp nước nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp nước nóng bao gồm sợi nung (13) đun nóng nước, phần 
vận hành ở đầu ra điều chỉnh công suất của sợi nung (13), phần xả (đầu vòi hoa sen) (5) 
mà từ đó nước nóng được đun bởi sợi nung (13) được xả, và thao tác khởi động chuyển 
mạch nóng/lạnh (10) để phun ra luân phiên hai loại nước nóng có các nhiệt độ khác 
nhau, và khi chuyển mạch nóng/lạnh (10) được vận hành để khởi động thao tác tắm 
nóng/lạnh, công suất của nguồn nhiệt được điều chỉnh sao cho nhiệt độ được phát hiện 
bởi bộ cảm biến nhiệt độ (31) trở nên bằng nhiệt độ mà được đặt bởi bộ phận thao tác 
nhiệt độ trong thời gian định trước thứ nhất và nước nóng được phun ra, và sau khi thời 
gian định trước thứ nhất trôi qua, hai loại nước nóng có các nhiệt độ khác nhau được 
phun luân phiên, giảm tải trọng lên tim khi tắm bằng vòi hoa sen, và tăng cảm giác thỏa 
mái.  
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(30) 2009-244815 23.10.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2010 
(71) PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD.  (JP) 

1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japan 
(72) Takasi YONEDA (JP), Takatoshi TATSUMI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chuyển mạch 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị chuyển mạch bao gồm đế, các bản cực và chi tiết chuyển 
mạch. Bản cực thứ nhất và bản cực thứ hai được bố trí cạnh nhau dọc chiều ngang của 
đế. Bản cực thứ ba được bố trí theo chiều dọc của đế. Bản cực thứ nhất được tạo ra bằng 
cách ép tấm kim loại. Bản cực thứ nhất bao gồm phần nối dây kéo dài theo chiều lên-
xuống vuông góc với chiều ngang và chiều dọc và luôn tiếp xúc với một trong số các 
dây điện, phần kéo dài phía trên được uốn từ đầu trên theo chiều lên-xuống của phần nối 
dây để kéo dài theo chiều dọc, phần nhánh được uốn từ mép ngoài theo chiều ngang của 
phần kéo dài phía trên để kéo dài xuống phía dưới dọc theo chiều lên-xuống và phần 
tiếp điểm được uốn từ đầu theo chiều dọc của phần nhánh để kéo dài vào phía trong của 
chiều ngang.  
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(11) 25830 
(21) 1-2010-02807 (51) 7 H02G 3/10 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2010 
(71) PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD.  (JP) 

1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japan 
(72) Takasi YONEDA (JP), Takatoshi TATSUMl (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ chuyển mạch có cực hình trụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chuyển mạch có cực hình trụ bao gồm vỏ, cực hình trụ mà dây 
điện được gắn cơ học và được nối điện với nó, cực tiếp điểm cố định nối điện với cực 
hình trụ, nút bộ chuyển mạch; và tiếp điểm bộ chuyển mạch khoá liên động với nút bộ 
chuyển mạch để tạo ra chuyển động lắc theo hướng xác định. Cực tiếp điểm cố định bao 
gồm phần thân nối với cực hình trụ, tiếp điểm cố định để tiếp xúc với tiếp điểm bộ 
chuyển mạch, phần cầu để nối liền phần thân và tiếp điểm cố định và phần gắn cố định 
gắn cố định với vỏ. Phần cầu có tác dụng mềm dẻo theo cùng hướng như hướng chuyển 
động lắc của tiếp điểm bộ chuyển mạch.  
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3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) SCOTT, MATTHEW S. (US), ZAWACKY, STEVEN R. (US), SYPUT, RICHARD F. 

(US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng kim loại và chế phẩm mạ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến Vật dụng kim loại ít nhất được mạ một phần bởi lớp mạ hỗn hợp đa 
thành phần bao gồm: (a) lớp mạ lót giàu kẽm tối màu; và (b) lớp mạ điện tối màu được 
mạ lên ít nhất một phần của lớp mạ lót giàu kẽm.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các chế phẩm mạ và các chế phẩm mạ giàu 
kẽm tối màu như các chế phẩm mạ lót, thích hợp để tạo lớp bảo vệ chống ăn mòn các 
vật dụng kim loại.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
154 

(11) 25832 
(21) 1-2010-02811 (51) 7 H01B  17/14, H02H  9/06 
(22) 26.03.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/RU2009/000142   26.03.2009 (87) WO 2009/120114 01.10.2009 
(30) 2008111577        27.03.2008 RU 

2008115790        24.04.2008 RU 
(71) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO "NPO "STREAMER"  (RU) 

pl. Stachek 5, pom. A-A1, Sankt-Petersburg, 198095, RUSSIA 
(72) PODPORKIN, Georgy Viktorovich (RU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ cách điện cao áp và đường dây truyền tải điện cao áp 

(HELP) sử dụng bộ cách điện này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới bộ cách điện cao áp và đường dây truyền tải điện cao áp (HEPL) sử 

dụng bộ cách điện này. Theo sáng chế, bộ cách điện cao áp để đảm bảo an toàn cho dây 
dẫn cao áp trong một trạm điện hoặc trên một đường dây truyền tải điện bao gồm lõi 
cách điện, đầu thứ nhất của nó được sử dụng để nối cơ khí với một dây dẫn điện áp cao 
và/hoặc với phương tiện nối của nó, đầu thứ hai có chi tiết gá cố định bằng kim loại để 
cố định bộ cách điện vào cột đỡ, chẳng hạn một tháp. Để tạo ra đặc tính bảo vệ chống 
sét đánh cho bộ cách điện, bộ cách điện này còn có hệ thống đa điện cực (MES) bao 
gồm m điện cực được gắn chặt bằng cơ khí vào lõi cách điện và được bố trí giữa các đầu 
của chúng. Các điện cực này được bố trí theo cách cho phép hỗ trợ sự tạo thành trạng 
thái phóng điện giữa các điện cực liền kề, giữa điện cực liền kề đầu thứ nhất của lõi cách 
điện và tới dây dẫn điện áp cao hoặc tới phương tiện nối, và giữa điện cực liền kề đầu 
thứ hai của lõi cách điện và chi tiết gá cố định bằng kim loại được gắn chặt vào tháp. Bộ 
cách điện có phương tiện bù suy giảm khoảng cách rò của bộ cách điện gây ra bởi hệ 
thống đa điện cực. Đường dây truyền tải điện sử dụng bộ cách điện kiểu này không đòi 
hỏi bộ chống sét bất kỳ.  
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Weena 455, 3013 AL Rotterdam,The Netherlands 
(72) Stephen Norman BATCHELOR (GB), Jayne Michelle BIRD (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hạt thuốc nhuộm màu tạo độ bóng và chế phẩm tẩy giặt dạng 

hạt chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm tẩy giặt dạng hạt chứa hạt thuốc nhuộm màu tạo độ bóng, 

hạt thuốc nhuộm màu nêu trên chứa thuốc nhuộm màu tạo độ bóng, polyme vận chuyển 
thuốc nhuộm và các thành phần tuỳ ý. Chế phẩm tẩy giặt dạng hạt nói trên còn chứa 10 
đến 50% trọng lượng là chất hoạt động bề mặt anion.  
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(72) KWON, Hyug-Bae (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Két an toàn trên xe chở tiền 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu két an toàn trên xe chở tiền để chuyên chở các đồ giá trị khi 
vận chuyển giữa nơi cấp và nơi nhận. Kết cấu theo sáng chế bao gồm khung ngoài để tạo 
ra khoảng trống ở phần sau xe, khung trong tách rời ra khỏi khung ngoài, đệm được 
chèn ở giữa khung ngoài và khung trong, cửa có thể quay và được gắn chặt vào khung 
ngoài, cửa sổ được tạo ra bằng cách đục xuyên qua khung ngoài và khung trong sao cho 
người lái xe có thể quan sát bên trong khoảng trống, tấm bảo vệ có nhiều lỗ nhìn được 
tạo ra trên tấm và được gắn chặt vào cửa sổ, bộ báo cháy được lắp trên mặt trên của 
khung trong, và camêra có thể ghi hình bên trong khoảng trống và được lắp trên khung 
trong.  
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(72) SAMBHWANI, Sharad, Deepak (US), ZHANG, Weijiang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị báo cáo thông tin sử dụng kênh cho 

bộ điều khiển mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ báo 

thông tin sử dụng tài nguyên kênh để nhận tài nguyên 
kênh bổ sung trong mạng không dây. Điểm truy cập có 
thể thu tập hợp tài nguyên kênh từ bộ điều khiển mạng 
để cung cấp truy nhập mạng không dây cho một hoặc 
nhiều thiết bị. Điểm truy cập có thể cấp và/hoặc từ chối 
cấp đối với các yêu cầu một hoặc nhiều tài nguyên kênh 
từ nhiều thiết bị và có thể phản hồi cho bộ điều khiển 
mạng thông tin về việc cấp/từ chối này. Bộ điều khiển 
mạng có thể xác định tải trọng ở điểm truy cập dựa ít 
nhất một phần vào thông tin phản hồi và điều chỉnh cấp 
phát tài nguyên kênh dựa vào tải trọng. Do vậy, khi 
điểm truy cập đã cấp tài nguyên gần bằng dung lượng 
cho một hoặc nhiều thiết bị, bộ điều khiển mạng có thể 
cung cấp tài nguyên bổ sung cho điểm truy cập dựa vào 
thông tin phản hồi thu được liên quan đến tài nguyên 
được cấp.  
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(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây xác định 

khoảng công suất liên kết lên khi truyền kênh chuyên dụng 
nâng cao ở trạng thái CELL_FACH 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tạo điều kiện báo cáo giá trị đo khoảng 
công suất liên kết lên (UPH : Uplink Power 
Headroom) khi truyền kênh chuyên dụng nâng 
cao (E-DCH : Enhanced Dedicated Channel) ở 
trạng thái CELL FACH. Để truyền kênh E-
DCH, khoảng thời gian đo rút ngắn có thể được 
sử dụng để báo cáo giá trị đo UPH. Cụ thể là, 
khoảng thời gian do rút ngắn có thể nhỏ hơn 
100 miligiây. Giá trị đo UPH có thể được 
truyền dựa vào việc thu được kênh chỉ báo tiếp 
nhận (AICH : Acquisition Indication Channel) 
AICH/E-AICH và truyền kênh điều khiển vật lý 
chuyên dụng (DPCCH : Dedicated Physical 
Control CHannel) trong số khung vô tuyến cấu 
hình được. Giá trị do UPH có thể là dựa vào 
công suất truyền trước khi thực sự truyền dữ 
liệu. Ngoài ra, giá trị do UPH có thể được đưa 
vào trong phần thông tin lập lịch biểu ở phần 
đầu điều khiển truy nhập phương tiện (MAC : 
Medium Access Control).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sơ đồ mã hoá cho các tín hiệu chuẩn liên kết xuống truyền thông 
không dây. Ví dụ, tín hiệu chuẩn riêng được ánh xạ lên tài nguyên của kênh không dây 
theo hàm số phụ thuộc vào ký hiệu nhận dạng (ID : IDentifier) của ô mà ở đó tín hiệu 
chuẩn được truyền. Hàm số này có thể giống như các hàm ánh xạ áp dụng cho tín hiệu 
chuẩn chung, hoặc có thể khác với các hàm đó. Lấy ví dụ cho trường hợp thứ hai, hàm 
ánh xạ tín hiệu chuẩn riêng có thể được dịch chuyển về thời gian hoặc tần số so với hàm 
ánh xạ tín hiệu chuẩn chung. Nhờ sử dụng hàm ánh xạ dựa vào ID ô, tạp nhiễu do các 
tín hiệu chuẩn truyền đồng thời gây ra có thể giảm xuống theo cách được xác định dễ 
dàng bởi các thiết bị đầu cuối trong mạng không dây.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xây dựng và giải mã các khối dữ liệu 

gói 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị xây dựng các khối dữ liệu gói (PDU-packet 

data unit), phương pháp này bao gồm các bước nhận và lưu trữ các đơn vị dữ liệu dịch vụ 
(SDU-service data unit), truy nhập giá trị độ dài cho PDU sẽ xây dựng và giá trị ràng 
buộc, thu thập liên tục các SDU dự trữ không vượt quá giá trị độ dài, và xác định để thực 
hiện việc phân đoạn SDU cuối cùng và làm đệm PDU để đạt được giá trị độ dài dựa vào 
việc so sánh phần còn lại của PDU với giá trị ràng buộc. 
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Young, C. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị truyền thông không dây và nhận dạng 

vùng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp hỗ trợ việc quản lý danh sách điểm truy cập 

ở phía thiết bị. Danh sách đen các điểm truy 
cập không thích hợp để cung cấp truy cập mạng 
đến thiết bị di động có liên quan có thể được 
duy trì cũng như danh sách trắng các điểm truy 
cập. Các danh sách này có thế được quản lý 
bằng cách sử dụng giao tiếp được cung cấp ở 
thiết bị di động. Ngoài ra, danh sách này có thể 
được sửa đổi theo các cập nhật trên mạng. 
Ngoài ra, các danh sách này cũng có thể có 
kích thước cực đại sao cho các mục vào cũ có 
thể được xóa bỏ khi chèn các mục vào mới hơn 
dựa trên một số yếu tố. Ngoài ra, việc xóa các 
mục theo định thời cũng có thể được thực hiện. 
Các điểm truy cập trong các danh sách có thể 
được lưu giữ và thể hiện theo các định danh liên 
quan đến các điểm truy cập này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp làm tăng tối đa khoảng cách ơclit để truyền tín 

hiệu báo nhận và phủ nhận và thiết bị truyền thông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến làm kỹ thuật tăng tối đa khoảng cách ơclit để truyền tín hiệu báo 

nhận (ACK; ACKnowledgement) theo hàm 
số phụ thuộc vào số bit trong tín hiệu ACK 
theo cơ chế yêu cầu truyền lại tự động lai 
(HARQ : Hybrid Automatic Repeat- 
reQuest) và bậc điều biến. Bước mã hoá bao 
gồm bước đưa các dãy ký tự lệnh vào trong 
tín hiệu HARQ-ACK, trong đó số dãy ký tự 
lệnh là dựa vào số bit và bậc điều biến. 
Nhiều khối tín hiệu ACK mã hoá được kết 
hợp thành dãy vectơ để dồn kênh với dữ liệu 
mã hoá và đan xen, chẳng hạn như theo cách 
"ưu tiên thời gian". Bước xáo trộn được thực 
hiện theo hàm số phụ thuộc vào kích thước 
và bậc điều biến. Với tín hiệu ACK 1-bit, 
bước xáo trộn được thực hiện để thu được hai 
điểm góc bất kỳ trong chòm điểm bất kỳ để 
truyền tín hiệu ACK. Với tín hiệu ACK 2-bit, 
bước xáo trộn được thực hiện để thu được 
bốn điểm góc bất kỳ trong chòm điểm bất kỳ 
để truyền tín hiệu ACK.  
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(22) 24.03.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/055738       24.03.2009 (87) WO2009/119534 01.10.2009 
(30) 2008-079901       26.03.2008 JP 
(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) UTO, Yoshikazu  (JP), KARASAWA, Hiroshi (JP), TAKAISHI, Kiyosumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất tetrahydroisoquinolin và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất hoặc muối dược dụng của nó có tác dụng ức chế DGAT và 
tác dụng kìm hãm sự thèm ăn hiệu quả. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hợp chất có 
công thức chung (I), hoặc muối dược dụng của nó:  
 

  
 
trong đó,  
R1 là nhóm phenylaminocarbonyl mà có thể được thế bằng từ 1 đến 5 nhóm độc lập 
được chọn từ nhóm thế A, nhóm benzoxazol-2-yl mà có thể được thế bằng từ 1 đến 3 
nhóm độc lập được chọn từ nhóm thế A, hoặc các nhóm tương tự khác, R2 độc lập lâ 
nhóm C1-C6 alkyl, R3 là nhóm có công thức -C(=O)-O-R4 hoặc nhóm tương tự khác; R4 
là nguyên tử hydro, nhóm C1-C6 alkyl mà có thể được thế bằng từ 1 đến 3 nhóm độc lập 
được chọn từ nhóm thế B, hoặc nhóm tương tự khác; X là nguyên tử oxy, nhóm metylen, 
hoặc nhóm có công thức -NH-, hoặc nhóm tương tự khác ; L là liên kết đơn, nhóm 
metylen, hoặc tương tự; ký hiệu --- là liên kết đơn hoặc liên kết đôi; m là 1 hoặc 2; n là 
số nguyên từ 0 đến 5; nhóm thế A là nguyên tử halogen, nhóm C1-C6 alkyl, nhóm C1-C6 
alkyl halogen hoá, nhóm C1-C6 alkoxy, hoặc các nhóm tương tự khác; và nhóm thế B là 
nhóm C1-C6 xycloalkyl, nhóm phenyl, nhóm carboxyl, hoặc các nhóm tương tự khác.  
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(21) 1-2010-02873 (51) 7 B01D  29/00, C02F  1/32 
(22) 03.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/002093  03.04.2009 (87) WO/2009/123749 08.10.2009 
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(72) DELANO, Roger, A. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống xử lý nước 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống xử lý nước di động được lắp trên toa moóc của xe tải. Hệ 
thống này có bộ lọc đầu vào, ống đầu vào, bơm hoặc nhiều bơm để nạp và cấp nước qua 
khắp hệ thống, bộ phận lọc có thể bao gồm bộ lọc cát và/hoặc túi hoặc các loại khác của 
các bộ lọc, bộ phận xử lý ozon sau các bộ lọc, thùng chứa nằm sau bộ phận ozon, bộ 
phận xử lý UV nằm sau thùng chứa, và thùng khử trùng bằng clo. Sau đó, nước có thể 
được cấp tới thiết bị chứa nước hoặc nơi khác nếu muốn. Hệ thống bao gồm máy phát 
điện để cấp điện để chạy hệ thống, và bộ phận điều khiển để hệ thống. Bộ phận ozon 
khiến cho có thể sử dụng vòi phun sương mù đề làm tăng thời gian tiếp xúc ozon, và làm 
giảm sự phá vỡ ozon. Bộ phận UV khiến cho sử dụng bảng hơi nghiêng xuống với các 
bóng UV và các bộ phản xạ bên trên nó, và tốt hơn được lắp trên hệ thống cân bằng. 
Phương pháp xử lý nước sử dụng hệ thống di động.  
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(86) PCT/CN2008/001800  24.10.2008 (87) WO/2009/152654 23.12.2009 
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(72) WU, Shaohua (CN), QIN, Ming (CN), SUN, Shaozeng (CN), QIN, Yukun (CN), LIU, 

Hui (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị đốt cháy định hướng nằm ngang lắp trên thành bên 

dùng cho than nghiền 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đốt cháy định hướng nằm ngang lắp trên thành bên dùng 

cho than nghiền có lò (5) với bốn thành làm mát bằng nước (6). Một số các đầu vòi (1) 
dùng cho dòng giàu nhiên liệu của không khí sơ cấp và than, một số các đầu vòi (2) 
dùng cho dòng nghèo nhiên liệu của không khí sơ cấp và than và một số các đầu vòi (3) 
dùng cho không khí thứ cấp được bố trí trên các thành làm mát bằng nước (6) của lò (5) 
để tạo thành cụm các đầu đốt (7). Một số các đầu vòi (4) dùng cho không khí quá lửa 
được bố trí ở mỗi góc lò (5) hoặc trên mỗi thành làm mát bằng nước (6). Đầu vòi (4) 
dùng cho không khí quá lửa được bố trí phía trên đầu đốt (7). Góc tạo giữa đường tâm 
của đầu vòi (3) dùng cho không khí thứ cấp và thành làm mát bằng nước (6) cạnh quả 
cầu lửa của nó nằm trong khoảng từ 54 đến 127 độ.  
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(72) SMITH, Brian, David, Vincent (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống nhận dạng xe ôtô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống nhận dạng xe ôtô. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến hệ thống 
nhận dạng xe ôtô bằng cách đọc biển số xe và mã vạch trên xe ôtô. Cụ thể hơn, sáng chế 
đề cập đến hệ thống nhận dạng xe ôtô bao gồm : biển số xe (16) gắn được trên xe ôtô 
(100) và có các ký tự chữ và số biểu thị số đăng ký của xe ôtô (18); mã vạch (14) gắn 
được trên xe ôtô (100), mã vạch (14) mã hoá số đăng ký của xe ôtô (18) trên biển số xe 
(16), ít nhất một máy ghi hình (12) được bố trí để ghi lại một hoặc nhiều hình ảnh biển 
số xe (16) và mã vạch (14); và bộ phận phân tích được bố trí để tiếp nhận (các) hình ảnh 
và tự động suy ra số đăng ký của xe ôtô (18) từ biển số xe (16) được thể hiện trên (các) 
hình ảnh, và tự động suy ra số đăng ký của xe ôtô từ mã vạch (14) được thể hiện trên 
(các) hình ảnh, bộ phận phân tích so sánh số đăng ký của xe ôtô (18) suy ra từ biển số xe 
(16) với số đăng ký của xe ôtô suy ra từ mã vạch (14).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu hiệu năng mạng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật thu thập và phân tích dữ liệu hiệu năng mạng. Các máy 
chủ được thay đổi sao cho dữ liệu kết nối, bao gồm dữ liệu được truyền lại, được lưu trữ 
trên mỗi máy chủ của trung tâm dữ liệu cung cấp dữ liệu cho các khách hàng. Sau đó 
mỗi máy chủ gửi dữ liệu kết nối được lưu trữ tới máy chủ thu thập để tập hợp dữ liệu. 
Máy chủ thu thập phân loại dữ liệu kết nối từ các máy chủ dựa trên trung tâm dữ liệu đặt 
máy chủ và các nhóm vị trí hoặc sự định tuyến của máy khách. Vị trí của máy khách có 
thể dựa trên việc ánh xạ địa lý máy khách, việc định tuyến bởi số hệ thống tự định, hoặc 
tiền tố địa chỉ IP. Tỷ lệ truyền lại cao từ trung tâm dữ liệu cụ thể tới vị trí máy khách cụ 
thể có thể biểu thị các vấn đề trong các khu vực nào đó của mạng. Sự định tuyến của 
việc truyền dữ liệu có thể được đổi sang trung tâm dữ liệu khác hoặc bằng cách chỉ định 
lộ trình khác.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp truyền phát dữ liệu trợ giúp định vị 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền phát dữ liệu trợ giúp định vị, dữ liệu trợ giúp 

định vị được truyền quảng bá trong nhiều kênh phụ logic khác nhau. Dữ liệu trợ giúp định vị 
được phân phối đến nhiều kênh phụ logic khác nhau phụ thuộc vào nội dung của nó.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị đúc để đúc nhựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đúc nhựa để thực hiện phương pháp đúc nhựa để đúc sản phẩm 
đúc bằng nhựa, trong đó khi làm nguội sau khi nạp nhựa tổng hợp nóng chảy vào trong 
khoang (14) và duy trì áp suất, thì lõi dịch chuyển được (11) được đẩy về phía mà ở đó 
dung tích của khoang (14) giảm đi. Kết cấu này cho phép đúc sản phẩm đúc bằng nhựa 
có hình dạng thích hợp theo cách tin cậy nhờ ngăn bề mặt tạo kết cấu tách khỏi bề mặt 
thành khoang khi đúc khuôn sản phẩm đúc bằng nhựa nhờ nạp nhựa tổng hợp nóng chảy 
vào trong khoang tạo thành từ các khuôn.  
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(72) XU, Hao (US), FAN, Zhifei (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã thông tin điều khiển 

cho thiết bị truyền thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền thông không dây. Trong một thiết kế, 

thiết bị người sử dụng (UE) có thể ánh xạ thông tin thứ nhất (ví dụ, thông tin CQI) thành 
M bit cao nhất (MSB) của thông báo và có thể ánh xạ thông tin thứ hai (ví dụ, thông tin 
ACK) thành N bit thấp nhất (LSB) của thông báo này nếu thông tin thứ hai được gửi, 
trong đó M ≥ 1 và N ≥ 1 . UE có thể mã hóa thông báo này bằng mã khối, ví dụ, mã hóa 
M MSB bằng M chuỗi cơ sở thứ nhất của mã khối và mã hóa N LSB bằng N chuỗi cơ sở 
tiếp theo của mã khối. Thông tin thứ hai có thể bao gồm N bit ACK. UE có thể thiết lập 
mỗi bit ACK thành giá trị thứ nhất đối với ACK hoặc thành giá trị thứ hai cho NACK. 
Giá trị thứ hai có thể cũng được sử dụng cho sự truyền dẫn gián đoạn (DTX) của thông 
tin ACK.  
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(72) NITTA, Akihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp nhựa polycacbonat thơm, phương pháp điều chế và 

vật đúc làm bằng hỗn hợp nhựa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp nhựa bao gồm nhựa polycacbanat thơm (thành phần A), hạt 

hexaborua chứa ít nhất một nguyên tố được chọn từ nhóm bao gồm Y, La, Ce, Pr, Nd, 
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Sr và Ca (thành phần B-1) và nhựa khác khác 
với thành phần A (thành phần B-2). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế và 
vật đúc làm bằng hỗn hợp nhựa này. 
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(72) LACY, Susan E. (US), FUNG, Emma (US), BELK, Jonathan P. (US), DIXON, Richard 

W. (US), ROGUSKA, Michael (US), HINTON, Paul R. (US), KUMAR, Shankar (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Axit nucleic được phân lập mã hóa protein liên kết với 

intơlơkin-12, vectơ và tế bào chủ chứa axit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến axit nucleic mã hóa protein liên kết với intơlơkin (IL)- 12p40. Sáng 

chế đề cập đến vectơ và tế bào chủ chứa axit nucleic này. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất protein có khả năng liên kết với cấu trúc dưới phân tử p40 của IL-12.  
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(72) LACY, Susan E. (US), FUNG, Emma (US), BELK, Jonathan P. (US), DIXON, Richard 

W. (US), ROGUSKA, Michael (US), HINTON, Paul R. (US), KUMAR, Shankar (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết với intơlơkin-12 dùng để điều trị rối loạn do 

intơlơkin-12 gây ra 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các protein liên kết với interleukin (IL)-12p40, để điều trị cho 

người bị rối loạn mà trong đó hoạt tính IL-12 là có hại.  
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(11) 25852 
(21) 1-2010-02977 (51) 7 C22B 1/16, 1/24, 5/10, 13/10 
(22) 09.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/057254        09.04.2009 (87) WO 2009/125814 15.10.2009 
(30) 2008-102620        10.04.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2010 
(71) KABUSHIKl KAISHA KOBE SEIKO SHO  (JP) 

10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585, Japan 
(72) Takeshi SUGIYAMA (JP), Isao KOBAYASHl (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Keo tụ chứa oxit titan để sản xuất sắt kim loại dạng hạt 

  (57)    Sáng chế đề xuất keo tụ chứa titan để sản xuất sắt kim loại dạng hạt. Keo tụ là hữu ích 
để thu được hiệu suất cao của sắt kim loại dạng hạt chất lượng cao có kích cỡ phù hợp để 
xử lý bằng cách sử dụng nguồn sắt chứa oxit titan và các thành phần đất phế bỏ sau khi 
sàng lọc quặng khác và nung ở nhiệt độ tương đối thấp. Keo tụ chứa: nguồn sắt gồm có 
oxit titan ít nhất là 5% khối lượng nhưng nhỏ hơn 10% khối lượng hàm lượng của đương 
lượng TiO2; và chất hoàn nguyên chứa cacbon, trong đó keo tụ có thành phần hóa học 
thỏa mãn điều kiện được nêu trong các công thức từ (1) đến (3 ) dưới đây,  
[CaO]/[SiO2] = 0,6 đến 1,2  (1)  
[Al2O3]/[SiO2] = 0,3 đến 1,0  (2)  
[TiO2]/([CaO] + [SiO2] + [MgO] + [Al2O3]) < 0,45  (3)  
Mỗi [CaO], [SiO2], [Al2O3], [TiO2] và [MgO] biểu diễn hàm lượng (tính theo % khối 
lượng khô) của mỗi thành phần trong keo tụ.  
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(11) 25853 
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(30) 61/049,394      30.04.2008 US 
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(71) XYLECO, INC.  (US) 
271 Salem Street, Unit L, Woburn, MA 01801, United States of America 

(72) MEDOFF, Marshall (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm dệt, phương pháp xử lý sản phẩm dệt và phương pháp 

sản xuất hàng may mặc từ sản phẩm dệt này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến sản phẩm dệt bao gồm nguyên liệu xenluloza dạng sợi có hàm 

lượng α-xenluloza nhỏ hơn khoảng 93%, trong đó các nguyên liệu dạng sợi được kéo 
sợi, dệt, đan hoặc tạo xoắn. Nguyên liệu xenluloza dạng sợi có thể được chiếu xạ với 
lượng bức xạ iôn hóa đủ để làm tăng phân tử lượng của nguyên liệu xenluloza mà không 
là khử trùng hợp đáng kể của nguyên liệu xenluloza. Sáng chế còn đề cập đến các 
phương pháp xử lý sản phẩm dệt bao gồm bước chiếu xạ sản phẩm dệt.  
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24, cours Michelet, F-92800 Puteaux, France 
(72) BOTEL, Romuald (FR), DREESSEN, Sylvia (DE), CHAVEROT, Pierre (FR), 

GODIVIER, Charlotte (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm bitum/polyme liên kết ngang với 

sự phát xạ hydro sulfua giảm và chế phẩm bitum/polyme liên 
kết ngang này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm bitum/polyme có sự phát xạ hydro 
sulfua giảm, trong đó, trong khi thực hiện ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 100oC đến 
230oC và trong điều kiện khuấy, trong khoảng thời gian ít nhất mười phút, ít nhất một 
bitum hoặc hỗn hợp các bitum được cho tiếp xúc với ít nhất một polyme và ít nhất một 
chất liên kết ngang, chất liên kết ngang này được thể hiện bằng công thức chung HS-R-
SH trong đó R là nhóm hydrocarbon vòng và/hoặc thơm, mạch thẳng hoặc mạch nhánh, 
no hoặc không no có từ 2 đến 40 nguyên tử cacbon, tùy ý chứa một hoặc nhiều nguyên 
tử khác loại, và không chứa nhóm chức carbonyl C=O và/hoặc nhóm chức carboxylat O-
C=O.  
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(86) PCT/HU2009/000033 14.04.2009 (87) WO/2009/127887 22.10.2009 
(30) P0800248      15.04.2008 HU 
(71) 1. G.I.C. IPARI SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI KFT.  (HU) 

Tuezkoe u. 7., H-1118 Budapest, Hungary 
2. HM ELEKTRONIKAl, LOGISZTIKAI ES VAGYONKEZELOE ZRT.  (HU) 
Salgãtarj¸ni u., 20. H-1101 Budapest, Hungary 

(72) SCHREMMER, Istv¸n (HU), KIS-BENEDEK, Jãzsef (HU), EBERT, Laszlã (HU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất chất hấp thụ để loại bỏ asen 

khỏi nước uống 
  (57)    Sáng chế liên quan đến phương pháp và thiết bị để sản xuất chất hấp thụ. Phương pháp 

bao gồm các bước làm bão hòa chất hấp 
thụ hơi nước, chất mang hữu cơ có thể 
làm ướt bằng dung dịch chứa nước của 
muối chứa sắt tan được trong nước, sau 
đó lọc và sấy khô nó tới khối lượng 
không đổi; làm bão hòa chất mang bằng 
lượng hợp thức (được tính toán so với 
hàm lượng sắt của chất mang) của axit 
oxalic và/hoặc muối tan được trong nước 
của axit oxalic, sau đó lọc và sấy khô nó 
tới khối lượng không đổi, trong khi 
chuyển hóa ion sắt thành oxalat chứa sắt 
không hòa tan được; chuyển hóa chất 
mang bão hòa thành cacbon hoạt tính gia 
nhiệt kỵ khí, sau đó cho chất mang bão 
hòa làm nguội kỵ khí, trong khi oxalat 
chứa sắt được phân hủy thành sắt và 
cacbon đioxit; cho oxy hóa trước các hạt 
sắt của cacbon hoạt tính bằng hợp chất 
peroxit tan được trong nước, lọc cacbon 
hoạt tính, và rửa xả nó để loại bỏ hoàn 
toàn muối từ đó, sau đó lọc chất này một lần nữa và sấy khô nó; chuyển hóa hyđroxit sắt 
hình thành trên bề mặt của các hạt sắt thành manhêtit bằng cách gia nhiệt kỵ khí cacbon 
hoạt tính, và sau đó làm nguội theo phương pháp kỵ khí chất hấp thụ thu được xuống 
nhiệt độ trong phòng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2010 
(71) Công ty cổ phần công nghệ sinh học  (VN) 

814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình sản xuất trà sinh học từ cây rau má 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất trà sinh học từ cây rau má hữu cơ bao gồm các công 
đoạn chuẩn bị nguyên liệu rau má bằng cách làm sạch rau má thu hoạch được và cho 
vào máy sấy (hoặc buồng sấy) khô chân không ở nhiệt độ sấy là 75-80oC trong thời gian 
sấy là 3 giờ để thu được rau má khô, trong đó rau má hữu cơ là rau má được trồng theo 
phương pháp nông nghiệp hữu cơ chỉ dùng toàn phân phức hợp hữu cơ vi sinh 
Fitohoocmon được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích HI-0201; nghiền và trộn với 
chất bảo quản tự nhiên đường hải tảo theo tỷ lệ 0,001% khối lượng; và tạo sản phẩm. 
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(11) 25857 
(21) 1-2010-03019 (51) 7 A61F  13/49, A44B  18/00, A61F  

13/56,  13/66 
(22) 23.03.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/055601 23.03.2009 (87) WO/2009/139226 19.11.2009 
(30) 2008-128915 15.05.2008 JP 
(71) Uni-Charm Corporation  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) KINOSHITA, Akiyoshi (JP), KENMOCHl, Yasuhiko (JP), TANAKA, Kayoko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất vật dụng thấm 

hút 
  (57)    Sáng chế mục đích để bố trí vật dụng thấm hút được cải thiện sao cho chi tiết móc cài của 

móc cài cơ học có thể tiếp xúc chắc chắn với khung và chi tiết móc cài có thể được giữ ở 
trạng thái gắn kết với chi tiết cài vòng của móc cài cơ học chặt chẽ mà không làm tăng chi 
phí sản xuất. Chi tiết cạp phía trước và chi tiết cạp phía sau (8), (9) của tã lót (1) tương 
ứng gồm có cặp thứ nhất của chi tiết cạnh bên (11) và cặp thứ hai của chi tiết cạnh bên 
(12), các chi tiết cạnh bên ở mỗi cặp được đối diện với nhau theo hướng chiều rộng X và 
mở rộng theo hướng chiều dọc Y. Tấm bên trong (6) được bố trí ở chi tiết cạnh bên thứ 
nhất (11) với chi tiết riềm (13), (14) được tiếp xúc ở đó và chi tiết móc cài được tiếp xúc 
qua chi tiết riềm. ở chi tiết cạnh bên thứ hai (12), tấm bên trong (6) được bố trí với chi 
tiết cài vòng (17), (18) được tiếp xúc tại đó. Chuỗi chi tiết móc cài thứ nhất và thứ hai 
(15), (16) gồm có vùng bị biến dạng (19) được tạo ra trên toàn bộ vùng do xử lý bằng áp 
suất.  
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(11) 25858 
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(22) 23.03.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/055600     23.03.2009 (87) WO/2009/139225 19.11.2009 
(30) 2008-127707    14.05.2008 JP 
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) KINOSHITA, Akiyoshi (JP), KENMOCHI, Yasuhiko (JP), AOYAGI, Natsuko (JP), 

TANAKA, Kayoko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và phương pháp gấp vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế mục đích để bố trí vật dụng thấm hút thích hợp được gấp chặt lại đảm bảo cho 
phương diện vệ sinh sử dụng chính các chi tiết của vật dụng thấm hút.  
Vùng cạp phía trước và phía sau (8), (9) của tã lót (1) gồm có cặp cạnh bên thứ nhất (11) 
đối diện với nhau theo hướng chiều ngang X và mở rộng theo hướng chiều dọc Y và cặp 
cạnh bên thứ hai (12) đối diện với nhau theo hướng chiều ngang X và mở rộng theo 
hướng chiều dọc Y, tương ứng. Tấm bên trong (6) được bố trí ở cạnh bên thứ nhất (11) 
tương ứng với chi tiết mép cạnh bên (13), (14) xác định vùng gắn kết thứ nhất và chi tiết 
móc cài (15), (16) của khoá cài cơ học được tiếp xúc với khung (2) đi qua các chi tiết 
mép cạnh bên (13), (14). Cạnh bên thứ hai (12) tương ứng của tấm bên trong (6) xác 
định vùng gắn kết thứ hai và được bố trí với các chi tiết móc vòng (17), (18) tiếp xúc tại 
đó. Vùng cạp phía trước và phía sau (8), (9) được bố trí với chi tiết đàn hồi cạp (21) tiếp 
xúc tại đó dưới sức căng để mở rộng theo hướng chiều ngang X. Chi tiết mép cạnh bên 
(13), (14) được hình thành bởi tấm sợi thích hợp để được gắn kết với các chi tiết móc cài 
(15), (16) và do vậy xác định vùng gắn kết thứ ba.  
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KENMOCHI, Yasnhiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)    Mục đích của sáng chế để bố trí vật dụng thấm hút được cải biến sao cho vật dụng thấm 
hút có thể được mặc êm trên cơ thể của người sử dụng kể cả khi người sử dụng đang 
ngồi trên ghế. Vùng cạp phía trước và phía sau (13), (14), ít nhất vùng cạp phía sau (14) 
co giãn, chi tiết khóa cài bao gồm cặp chi tiết khóa cài thứ nhất mở rộng trên bề mặt 
phía ngoài tương ứng các chi tiết cạnh bên thứ nhất của vùng cạp phía trước theo hướng 
chiều dọc và cặp chi tiết khóa cài thứ hai thích hợp để gắn kết với chi tiết khóa cài thứ 
nhất đã gắn kết và mở rộng trên bề mặt phía trong tương ứng của các chi tiết cạnh bên 
thứ hai của vùng cạp phía sau theo hướng chiều dọc, và giả định rằng sau khi chi tiết 
khóa cài thứ nhất đã gắn kết với chi tiết khóa cài thứ hai được gắn kết trên một cạnh của 
vật dụng thấm hút, vùng cạp phía trước và phía sau được kéo về phía cạnh đối diện, 
trong khi ít nhất vùng cạp phía sau được giữ trong tình trạng kéo giãn và chi tiết khóa cài 
thứ nhất được gắn kết với chi tiết khóa cài thứ hai đã được gắn kết, chi tiết khóa cài thể 
hiện độ bền khóa cài cao thích hợp để đối phó với lực kéo để ngăn chi tiết khóa cài thứ 
nhất và thứ hai trên một cạnh cũng như trên cạnh đối diện không tách rời nhau.  
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) KINOSHITA, Akiyoshi (JP), AOYAGI, Natsuko (JP), KENMOCHI, Yasuhiko (JP), 

TANAKA, Kayoko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dạng quần 

  (57)     Sáng chế mục đích để bố trí vật dụng thấm hút dạng quần được cải thiện để ngăn chi tiết 
cạnh bên của vừng cạp phía trước và chi tiết cạnh bên của vùng cạp phía sau đã được gắn 
kết vẫn được giữ khóa cài không bị gắn kết thừa với nhau.  
ở vật dụng thấm hút dạng quần (1), bề mặt phía ngoài (21a) của dải tấm nền (21) cấu 
tạo nên chi tiết khóa cài phía trước (12) được gắn kết với vùng được cố định (23) được 
xác định trên bề mặt phía trong của chi tiết cạnh bên phía trước (11). Chi tiết cạnh bên 
phía trước (11) bao gồm vùng tự do (24) mà dải tấm nền (21) không được gắn kết. Vùng 
tự do (24) thường có hình dáng được gấp ngược trở lại theo hướng đường cạp R sao cho 
bề mặt phía ngoài của chi tiết cạnh bên phía trước (11) nằm ở phía trong.  
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(72) MATSUSHITA, Kinya (JP), SHIMA, Hideto (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu vận chuyển 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu vận chuyển (A), cơ cấu đỡ (X) để đỡ đầu vận chuyển (2) 
trên thân chính cơ cấu vận chuyển (1) sao cho đầu vận chuyển (2) có thể đung đưa 
quanh trục lăn (R) bao gồm đầu vận chuyển (2) là thành phần thứ nhất có khe hở tiếp 
nhận (221) được tạo ra với đầu vận chuyển (2) và trục giao với trục lăn (R) và cần 
chuyển động (13) là thành phần thứ hai được tạo ra với thân chính cơ cấu vận chuyển (1) 
và có thành lắp ráp (132) được lắp vào khe hở tiếp nhận (221) đung đưa được cùng với 
và ngược với các bề mặt trong đối nhau (221a) và (221b) của khe hở tiếp nhận (221). 
Thành phần trụ bản lề (222) tương ứng với kích thước khe hở giữa các mặt phía trong 
(221a) và (221b) và để hạn chế về vị trí thành lắp ráp (132) sao cho thành lắp ráp 132 có 
thể đung đưa quanh trục lăn (R) được tạo ra trong khe hở tiếp nhận (221) trong đầu vận 
chuyển (2).  
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(11) 25862 
(21) 1-2010-03062 (51) 7 H04J  99/00, H04B  7/04, H04J  

11/00 
(22) 28.07.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/003559    28.07.2009 (87) WO 2010/013451 04.02.2010 
(30) 2008-195361    29.07.2008 JP 

2009-006967    15.01.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Seigo NAKAO (JP), Masayuki HOSHINO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền mimo 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị truyền dẫn MIMO và phương pháp truyền dẫn MIMO có thể 

cải thiện chất lượng thu tín hiệu trả lời. Thiết bị đầu cuối (100) là thiết bị truyền MIMO 
ánh xạ phần tử thứ nhất và phần tử thứ hai của vectơ tín hiệu ACK/NACK được tạo 
thành từ các tín hiệu ACK/NACK lên trên luồng thứ nhất và thứ hai, tương ứng, và 
truyền các phần tử được chứa trong 2 ký hiệu SC-FDMA trong một khe đơn. Trong thiết 
bị đầu cuối (100), bộ tạo thành vectơ tín hiệu trả lời (140) tạo thành [aSack, 0] là vectơ 
tín hiệu ACK/NACK trong ký hiệu SC-FDMA thứ nhất và [0, aSack] như một vectơ tín 
hiệu ACK/NACK trong ký hiệu SC-FDMA thứ hai. Bộ tiền mã hóa (165) sử dụng một 
ma trận đơn vị để tiền mã hóa vectơ tín hiệu ACK/NACK được tạo thành trong bộ tạo 
thành vectơ tín hiệu trả lời (140).  
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(21) 1-2010-03066 (51) 7 A61K  39/275,  35/76, C12N  7/06,  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2006 
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Boegeskovvej 9, DK- 3490 Kvistgaard, Denmark 
(72) MAYR, Anton (DE), MAYR, Barbara (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Virut myxoma được làm giảm độc lực, dược phẩm chứa virut 

này và sử dụng virut này để bào chế thuốc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến virut myxoma được làm giảm độc lực để sử dụng làm tác nhân gây 

cận miễn dịch. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm virut myxoma và sử dụng virut này 
để bào chế thuốc dùng để tối ưu hoá sự điều hoà các hoạt tính gây cận miễn dịch.  
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(11) 25864 
(21) 1-2010-03076 (51) 7 B32B  15/01, C22C  21/00, C22F  

1/04 
(22) 10.02.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/SE2009/050139 10.02.2009 (87) WO2009/128766 22.10.2009 
(30) 0800898-9      18.04.2008 SE 
(71) SAPA HEAT TRANSFER AB  (SE) 

S-612 81 Finspang, Sweden 
(72) EKSTROM Hans-Erik (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu hàn gồm nhiều lớp, phương pháp sản xuất vật liệu này, 

và sản phẩm hàn thu được 
  (57)   Sáng chế đề cập đến vật liệu hàn gồm nhiều lớp bao gồm lớp lõi làm bằng hợp kim 

nhôm thứ nhất và lớp chắn làm bằng hợp kim nhôm thứ hai, khác biệt ở chỗ, hợp kim 
thứ nhất tạo nên lớp lõi chứa (tính theo % trọng lượng): 0,8-2% Mn, ≤ 1,0% Mg, 0,3 - 
1,5% Si, ≤ 0,3% Ti, ≤ 0,3% Cr, ≤ 0,3% Zr, ≤ 1,3% Cu, ≤ 0,5% Zn, ≤ 0,2% In, ≤ 0,1% Sn 
và ≤ 0,7% (Fe + Ni), phần còn lại bao gồm Al và ≤ 0,05% mỗi loại tạp chất khó tránh, 
và hợp kim thứ hai tạo nên lớp chắn chứa (tính theo % trọng lượng): = 0,2% Mn + Cr, ≤ 
1,0% Mg, ≤ 1,5% Si, ≤ 0,3% Ti, ≤ 0,2 % Zr, ≤ 0,3% Cu, ≤ 0,5% Zn, ≤ 0,2% In, ≤ 0,1% 
Sn và ≤ 1,5% (Fe + Ni), phần còn lại bao gồm Al và ≤ 0,05% mỗi loại tạp chất khó 
tránh. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập tới phương pháp sản xuất vật liệu hàn gồm nhiều 
lớp, và sản phẩm hàn, như bộ trao đổi nhiệt bao gồm vật liệu hàn gồm nhiều lớp.  
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LEPISTO, Matti (SE), NILSSON, Stinabritt (SE), REHWINKEL, Hartmut (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất inđazol được thế phenyl và benzođioxinyl và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới hợp chất có công thức Ia :  

 

  
 
Sáng chế đề cập tới hợp chất có công thức Ib:  
 

  
 
Sáng chế còn đề cập tới các dẫn xuất inđazolyl có công thức (Ia) và (Ib) và dược phẩm 
chứa các dẫn xuất này.  
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(21) 1-2010-03086 (51) 7 A61Q  5/00, A61K  8/60 
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(86) PCT/EP2009/056145 20.05.2009 (87) WO 2009/141381 26.11.2009 
(30) 08156667.1      21.05.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Andrew Richard AVERY (GB), Ezat KHOSHDEL (GB), Nerea ORTUOSTE (ES) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp chăm sóc tóc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý tóc bao gồm bước áp dụng sản phẩm chăm sóc 
tóc chứa đường đã este hóa không hoạt động bề mặt không kết tinh ở 20oC lên tóc khô 
bằng khăn.  
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(21) 1-2010-03089 (51) 7 C11D  3/40,  3/42 
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(86) PCT/EP2009/051785 16.02.2009 (87) WO 2009/141172 26.11.2009 
(30) 08156569.9       20.05.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Stephen Norman BATCHELOR (GB), Jayne Michelle BIRD (GB), Susan Barbara 

JOYCE (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt và phương pháp tẩy giặt vải dệt quy mô gia 

đình sử dụng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt chứa thuốc nhuộm azin dạng cation.  
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(21) 1-2010-03095 (51) 7 F28F  13/08 
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(72) NITTA, Minoru (US), NITTA, Takeyoshi (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Buồng trao đổi nhiệt, cụm lắp ráp và thiết bị trao đổi nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới buồng trao đổi nhiệt, cụm lắp ráp và thiết bị trao đổi nhiệt. Theo 
sáng chế, buồng trao đổi nhiệt có cửa nạp, cửa xả và các thành xác định phần bên trong 
buồng. Cửa nạp tiếp nhận một môi chất trao đổi nhiệt đi theo hướng dòng thứ nhất ở 
đường dẫn dòng đầu vào. Chi tiết định hướng môi chất được bố trí ở bên trong buồng, 
chi tiết này có một mặt nghiêng để làm đổi hướng môi chất từ hướng dòng ban đầu sao 
cho môi chất phân tán ở bên trong buồng. Môi chất đi ra khỏi buồng qua cửa xả ở đường 
dẫn dòng đầu vào. Các buồng được nối với nhau nhờ các ống để tạo thành các cụm lắp 
ráp. Nhiều tập hợp bao gồm các cụm buồng và ống được bố trí giữa các ống góp để tạo 
ra thiết bị trao đổi nhiệt.  
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9 Princes Street, Auckland, New Zealand 
(72) SCHOLLUM, Linda, May (NZ), KRUGER, Marlena, Cathorina (NZ), CHUA, Wei-

Hang (NZ) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần để điều trị các bệnh liên quan đến xương 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp phần bao gồm chất chiết xuất quả tầm xuân hòa tan trong 
nước hữu dụng để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe xương hoặc độ bền xương và để điều 
trị hoặc phòng ngừa các bệnh về xương được đặc trưng bởi xương yếu và xương dễ gãy.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ dây dẫn điện mềm dẻo 

  (57)     Bộ dây dẫn điện mềm dẻo (100) bao gồm tấm nền mềm dẻo (50) có độ mềm dẻo theo 
chiều dọc, bao gồm đường dây tín hiệu được sử dụng để truyền và thu tín hiệu tới và từ 
mạch ngoại vi, lớp cách điện phía trước (20) và lớp cách điện phía sau (40) giữ đường 
dây tín hiệu giữa chúng, và lớp vỏ (10) được bố trí ở bề mặt bên trên mặt của lớp cách 
điện phía trước (20); đệm nền cách điện (62) được bố trí đối diện với bề mặt bên dưới 
của lớp cách điện phía sau (40); và chi tiết đỡ (61) để đỡ phần đầu theo chiều dọc của 
tấm nền mềm dẻo (50); và phần đầu theo chiều dọc khác của tấm nền mềm dẻo dịch 
chuyển được. Khoảng cách Y giữa bề mặt phía sau của đệm nền (62) và đường dây tín 
hiệu (30) ở trạng thái mà ở đó tấm nền mềm dẻo (50) tiếp xúc với bề mặt của đệm nền 
(62) dài hơn so với khoảng cách (X) giữa bề mặt bên dưới của lớp vỏ (10) và đường dây 
tín hiệu (30).  
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(11) 25871 
(21) 1-2010-03104 (51) 7 C03C  17/34,  17/36 
(22) 13.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/FR2009/050881  13.05.2009 (87) WO 2009/150343 17.12.2009 
(30) 0853222       19.05.2008 FR 
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  (FR) 

18 Avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France 
(72) MAUVERNAY, Bruno (FR), RONDEAU, VÐronique (FR), BELLlOT, Sylvain (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Nền trong suốt có các lớp phủ nhiều lớp dạng màng mỏng, 

kính và tấm ốp tường nhà thuộc loại tường kính sử dụng nền 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nền trong suốt có chức năng kính, có lớp phủ nhiều lớp dạng màng 
mỏng, có tác dụng đối với bức xạ mặt trời và đề cập đến kính và tấm ốp tường nhà thuộc 
loại tường kính sử dụng nền này. 
Theo sáng chế, lớp phủ nhiều lớp gồm ít nhất hai lớp chức năng hấp thu mỗi lớp được áp 
bên sườn bởi hai lớp trong suốt chứa chất điện môi. Tốt hơn nếu, các lớp chức năng có 
thành phần chính là kim loại thuộc nhóm bao gồm: niobi, tantan, molypđen và ziricon, 
và kim loại hoặc ít nhất một trong các lớp chức năng có thể được nitrua hóa một phần 
hoặc toàn bộ. Sáng chế được áp dụng trong lĩnh vực kiến trúc và ô tô.  
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(11) 25872 
(21) 1-2010-03109 (51) 7 C07D  413/10,  413/14, A61K  

31/5355, A61P  19/10 
(22) 30.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/002653  30.04.2009 (87) WO2009/134400 05.11.2009 
(30) 61/049,650       01.05.2008 US 

PCT/US2008/009017     25.07.2008 US 
61/137,148       25.07.2008 US 
61/206,785       04.02.2009 US 

(71) 1. VITAE PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 
502 West Office Center Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, United States of 
America 
2. Boehringer Ingelheim International gmbh  (DE) 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 

(72) David A. Claremon (US), Linghang Zhuang (CN), Katerina Leftheris (US), Colin M. 
Tice (US), Zhenrong Xu (CN), Yuanjie Ye (CN), Suresh B. Singh (US), Salvacion 
Cacatian (US), Wei Zhao (CN), Frank Himmelsbach (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Các chất ức chế dạng vòng của 11 beta-hydoxysteroit 

dehydogenaza 1 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức Ik, Im1, Im2, Im5, In1, In2, In5, Io1, I02, I05, 

Ip1, Ip3, muối dược dụng của nó, và dược phẩm chứa nó, có thể được sử dụng trong việc 
điều trị các bệnh liên quan đến sự điều biến hoặc ức chế các enzym điều chỉnh tiền thụ 
thể 11β -hydroxysteroit dehydrogenaza (11β-HSD1) ở động vật có vú. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này để làm giảm hoặc kiểm soát sự sản 
sinh cortisol trong tế bào hoặc sự ức chế chuyển hóa cortison thành cortisol trong tế bào.  
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(11) 25873 
(21) 1-2010-03111 (51) 7 H04W  72/00, H04L  1/16,  5/02 
(22) 29.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/042166 29.04.2009 (87) WO/2009/134926 05.11.2009 
(30) 61/048,911 29.04.2008 US 

61/048,917 29.04.2008 US 
61/049,835 02.05.2008 US 
12/431,424 28.04.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) CHEN, Wanshi (CN), ZHANG, Xiaoxia (CN), GAAL, Peter (US), MONTOJO, Juan 
(US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề xuất các kỹ thuật gán tài nguyên báo nhận (ACK - acknowledgement) cho 
thiết bị người dùng (UE - user equipment) trong hệ 
thống truyền thông không dây. Theo một thiết kế, tham 
số thứ nhất biểu thị tài nguyên vô tuyên (chẳng hạn, chỉ 
số thấp nhất của ít nhất một khối tài nguyên vật lý (PRe 
- phySiCal resouree block)) được cấp phát cho UE để 
truyền dữ liệu có thể được tiếp nhận. Tham số thứ hai 
biểu thị tài nguyên khác (chẳng hạn, độ dịch vòng của 
chuỗi tín hiệu tham chiếu) gán cho UE để truyền dữ 
liệu có thể được tiếp nhận. Tham số thứ nhất và/hoặc 
tham số thứ hai này có thể bị hạn chế, và mỗi tham số 
hạn chế này có thể bị giới hạn trong tập các giá trị được 
phép giữa tất cả các giá trị co sẵn cho tham số. Tài 
nguyên ACK được gán cho UE để truyền dữ liệu có thể 
được xác định dựa vào các tham số thứ nhất và thứ hai. 
Theo một thiết kế, các giá trị tham số thứ nhất tiếp theo 
có thể được ánh xạ cho các chỉ số tài nguyên ACK tiếp 
theo. Theo một thiết kế khác, việc ánh xạ gương với các 
chiều ánh xạ khác nhau có thể được sử dụng cho các 
giá trị được phép khác nhau của tham số thứ hai.  
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(11) 25874 
(21) 1-2010-03112 (51) 7 H04W  72/08 
(22) 22.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/041456 22.04.2009 (87) WO/2009/132143 29.10.2009 
(30) 61/047,063 22.04.2008 US 

61/108,429 24.10.2008 US 
12/425,243 16.04.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) BHUSHAN, Naga (US), GOROKHOV, Alexei, Y. (FR), BORRAN, Mohammad. J. 
(IR), AGRAWAL, Avneesh (US), KHANDEKAR, Aamod, D. (IN), JI, Tingfang (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật truyền sóng chủ rỗng để hỗ trợ đánh giá nhiễu trong mạng 
không dây. Sóng chủ rỗng không được truyền trên tài nguyên thời gian-tần số đã cho 
bằng một ô hoặc một nhóm các ô hỗ trợ truyền kết hợp đến UE. Công suất thu được của 
sóng chủ rỗng từ ô hoặc nhóm ô có thể là thông tin chỉ báo nhiễu từ các ô khác Theo 
một khía cạnh, ô trong nhóm có thể xác định tài nguyên để gửi sóng chủ rỗng bởi «. « 
có thể truyền sóng chủ rỗng (tức là, không phát tín hiệu truyền) trên tài nguyên để cho 
phép các UE đánh giá nhiễu bên ngoài nhóm. Một số hoặc tất cả các ô trong nhóm có 
thể truyền sóng chủ rỗng trên tài nguyên giống nhau. ô có thể thu nhiễu và thông tin 
kênh từ UE và có thể phát tín hiệu truyền dữ liệu đến UE dựa trên nhiễu và/hoặc thông 
tin kênh. Các ô còn lại trong nhóm có thể giảm nhiễu đến UE.  
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(11) 25875 
(21) 1-2010-03117 (51) 7 B42D  1/04, B42C  11/00 
(22) 30.07.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/063546      30.07.2009 (87) WO/2010/013766 04.02.2010 
(30) 2008-199029      31.07.2008 JP 
(71) KOKUYO CO., LTD.  (JP) 

1-1, Oimazato Minami 6-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka 5378686 Japan 
(72) TAMAKI, Tetsurou (JP), ODA, Takashi (JP), KIYOSE, Takaaki (JP), TANAKA, 

Akira (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Sổ tay cỡ nhỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sổ tay cỡ nhỏ bao gồm: một số tờ giấy (2); gáy (4) là phần liên kết 
các mép được kết dính của các tờ giấy (2) qua lớp keo dán mềm dẻo (3); và bìa trước (5) 
và bìa sau (6), mỗi bìa này có ít nhất toàn bộ một vùng của một phần bề mặt liên tục với 
toàn bộ một phần của một phần bề mặt gáy (4), trong đó, độ bền mềm dẻo của gáy (4) 
được kết dính bởi lớp keo dán (3) được xác định sao cho gáy (4) được biến dạng một 
cách mềm dẻo vào phía trong theo một góc nhọn cùng với các mép được kết dính của 
các tờ giấy (2) khi các trang giữa của các tờ giấy (2) được giở ra.  
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(11) 25876 
(21) 1-2010-03120 (51) 7 A01M  1/20 
(22) 20.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/044602  20.05.2009 (87) WO/2009/143205 26.11.2009 
(30) 12/126,742       23.05.2008 US 
(71) BASF CORPORATION  (US) 

100 Campus Drive Florham Park, New Jersey 07932, United States of America 
(72) CINK, James, H. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp khống chế loài gây hại 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp để ít nhất giám sát và khống chế loài gây hại 
trong đó, thùng chứa có buồng trong, được đặt ở vùng trong đó các loài gây hại ít nhất 
được giám sát và khống chế. ít nhất một phần của thùng chứa được làm từ chất dẻo có 
thể phân huỷ trong môi trường. ít nhất một trong số vật liệu giám sát loài gây hại và vật 
liệu mồi cho loài gây hại được đặt trong buồng trong của thùng chứa để ít nhất giám sát 
và khống chế loài gây hại. Thùng chứa được kiểm tra ít nhất một lần trước khi kết thúc 
khoảng thời gian định trước dÓ xác định liệu các loài gây hại có trong thùng chứa. 
Thùng chứa được thay thế, cùng với ít nhất một trong số vật liệu giám sát và vật liệu 
mồi, không muộn hơn khoảng sáu tháng sau khoảng thời gian định trước sau khi đặt 
thùng chứa trong vùng.  
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(11) 25877 
(21) 1-2010-03125 (51) 7 A61K 39/395, C07K 16/24, 16/00 
(22) 05.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/IB2009/005796  05.05.2009 (87) WO2009/136286 12.11.2009 
(30) 61/126,465      05.05.2008 US 

61/098,369      19.09.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung : 22.11.2010 
(71) NOVIMMUNE SA  (CH) 

14 Ch. des Aulx, Plan les Ouates, CH-1228 Geneva, Switzerland 
(72) MASTERNAK, Krzysztof (PL), LEGER, Olivier (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kháng thể đơn dòng hoàn toàn của người được phân lập và 

dược phẩm bao gồm kháng thể này  
  (57)     Sáng chế đề xuất các kháng thể đơn dòng hoàn toàn của người, các kháng thể này nhận 

diện IL-17F, homodime IL-17F, IL-17A, homodime IL-17A, vµ/hoÆc phức hợp protein 
heterodime IL-17A/IL-17F. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm bao gồm các kháng thể 
này. 
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(11) 25878 
(21) 1-2010-03127 (51) 7 C07J 3/00, 31/00, C07B 57/00 
(22) 22.11.2010 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2010 
(71) 1. Viện hoá học các hợp chất thiên nhiên  (VN) 

Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
2. Trịnh Thị Thu Hương  (VN) 
Viện hoá học các hợp chất thiên nhiên, nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Quốc Long (VN), Trịnh Thị Thu Hương (VN), Nguyễn Văn Sơn (VN), Phạm 
Minh Quân (VN), Chu Quang Truyền (VN), Đoàn Lan Phương (VN), Cầm Thị ính 
(VN), Đặng Thị Phương Ly (VN), Lê Tất Thành (VN), Đỗ Tuấn Phong (VN), Lê Minh 
Hà (VN), Natalia V. Ivanchina (RU), Alla A. Kicha (RU), Anatoly I. Kalinovsky (RU), 
Pavel S. Dmitrenok (RU), Irina G. Agafonova (RU), Valentin A. Stonik (RU), Nguyễn 
Thị Thu (VN) 

(54) Các hợp chất polyhydroxysteroit và phương pháp chiết các 
hợp chất này từ loài sao biển Archaster typicus 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất polyhidroxysteroit 1, -2, -3 có công thức cấu tạo (1) sau:  
 

  
 
và đến phương pháp chiết hợp chất này từ loài sao biển Archaster typicus ở Việt Nam. 
Các hợp chất theo sáng chế có tên khoa học theo IUPAC là (24R)-24-O-α-D-
Glucopyranosyl-27-nor-5α-cholestan-3β,4β, 5,6α,7β,8,14,15α,24,-nonaol (1),5α-
cholestan-3β,4β, 5,6α,7β,8,14,15α,24,-nonaol (2), 5α-Cholest-25(27)-en-3β,4β, 
5,6α,7β,8,14,15α,24,26-heptaol 15-O-sulfat (3) là các hợp chất thuộc lớp chất steroit 
phân cực có phổ rộng các hoạt tính sinh học đáng chú ý như : gây độc tế bào, tán huyết, 
kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, giảm đau ... Ngoài ra, trong sáng chế này, các tác 
giả sáng chế còn đưa ra được phương pháp chiết đặc hiệu áp dụng trong nghiên cứu mẫu 
sinh vật biển vốn là lĩnh vực nghiên cứu còn mới ở Việt Nam. 
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(11) 25879 
(21) 1-2010-03129 (51) 7 F16B  41/00 
(22) 16.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/FR2009/050703 16.04.2009 (87) WO2009/138627 19.11.2009 
(30) 0852723       23.04.2008 FR 
(71) SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES  (FR) 

15, rue du 1er Mai, F-52320 Froncles, FRANCE 
(72) DA FONSECA Richard (FR), FROELIGER Alain (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu cố định chống trộm để khóa chặt bánh xe vào mayơ 

của ô tô 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu cố định chống trộm để khóa chặt bánh xe vào mayơ của ô tô, 

ban gồm chi tiết có ren (10) và chi tiết dẫn động, chi tiết dẫn động này bao gồm đầu 
hình trụ (2) và chi tiết đệm dạng ống chặn (3), chi tiết đệm này có các rãnh lõm nối (35) 
ở bên ngoài nó và được lắp ép lên trên đầu hình trụ (2) vào vị trí sử dụng thứ nhất, trong 
khi có khả năng đến tới vị trí thứ hai trong đó nó được gài sâu hơn quanh đầu hình trụ 
(2). Chi tiết đệm (3) được nối quay được với đầu hình trụ (2) qua phương tiện ma sát 
(32), đầu hình trụ (2) và chi tiết đệm (3) được kết cấu sao cho ở vị trí thứ nhất phương 
tiện ma sát (32) có khả năng truyền mômen siết chặt hoặc nới lỏng, trong khi ở vị trí thứ 
hai phương tiện ma sát (32) này không có khả năng truyền mômen này.  
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(21) 1-2010-03132 (51) 7 E02B  3/06 
(22) 23.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/FR2009/050754  23.04.2009 (87) WO2009/138667 19.11.2009 
(30) 08 52814       25.04.2008 FR 
(71) TECHNIP FRANCE  (FR) 

6-8 AllÐe de 1'Arche Faubourg de 1'Arche ZAC Danton, F-92400 Courbevoie, France 
(72) PATINET Jean-Francois (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu để chất tải và dỡ tải ít nhất một tàu vận chuyển chất 

lỏng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới kết cấu (20) để chất tải và đỡ tải ít nhất một tàu vận chuyển chất 

lỏng (1) và khác biệt ở chỗ, kết cấu (20) bao gồm sàn (21) neo tàu (1), bao gồm ít nhất 
một cửa nổi bằng bê tông (22) có phương tiện đóng và mở để di chuyển cửa nổi này 
bằng cách nạp đầy nước giữa vị trí nổi để vận chuyển sàn, và vị trí được neo chặt ở đáy 
biển, trong đó sàn này bao gồm phần lower neo chặt dưới dìm ngập và phần trên, có một 
phần bên trên nước, để buộc tàu tàu.  
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(86) PCT/JP2009/066555      24.09.2009 (87) WO2010/035758 01.04.2010 
(30) 2008-249295      26.09.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2010 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, Japan 
(72) Sadayuki ABETA (JP), Hiroyuki ISHII (JP), Yoshihisa KlSHIYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm cơ sở và trạm gốc rađio 

  (57)    Sáng chế đề cập đến trạm di động (UE) bao gồm: bộ xác định chiều dài CP (15) được 
cấu hình để xác định chiều dài của CP cần được chèn vào trong tín hiệu đường lên; và 
bộ cộng CP (14) được cấu hình để tạo ra tín hiệu đường lên bằng cách cộng CP vào tín 
hiệu bất kỳ trong số tín hiệu được nhập được điều chế bởi lược đồ OFDM trải phổ theo 
DFT (FDMA một sóng mang) và tín hiệu nhập được điều chế bởi lược đồ OFDM, CP có 
chiều dài được xác định bởi bộ xác định chiều dài CP (15), trong đó bộ xác định tiền tố 
vòng (15) được cấu hình có khả năng thiết lập chiều dài của CP cần được chèn vào trong 
tín hiệu đường lên không phụ thuộc vào chiều dài CP được chèn vào trong tín hiệu 
đường xuống.  
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(11) 25882 
(21) 1-2010-03138 (51) 7 C07D  213/82, A61K  31/44, A61P  

13/02 
(22) 22.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/058434      22.04.2009 (87) WO 2009/131245 29.10.2009 
(30) 2008-113135      23.04.2008 JP 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) YOSHIDA, Masato (JP), SAKAUCHI, Nobuki (JP), SATO, Ayumu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất iminopyridin và dược chất được sử dụng để phòng 

ngừa hoặc điều trị bệnh đường tiểu dưới 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất iminopyridin có tác dụng đối kháng thụ thể α1D adrelanin, có 

thể dùng làm tác nhân để phòng ngừa và điều trị bệnh đường tiểu dưới và bệnh tương tự.  
Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức 
 

  
 
trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong bản mô tả hoặc muối của nó.  
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(22) 24.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/KR2009/002169  24.04.2009 (87) WO 2009/131420 29.10.2009 
(30) 10-2008-0038833       25.04.2008 KR 

10-2009-0035586       23.04.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2010 
(71) 1. INIX LTD.  (KR) 

3F INIX Building, 394-1, Woohang-ri, Woocheon-myeon, Hoingseong-gun, Gangwon-
do 225-814, Republic of Korea 
2. KIM, TAE HYOUNG  (KR) 
394-1, Woohang-ri, Woocheon-myeon, Hoingseong-gun, Gangwon-do 225-814, 
Republic of Korea 

(72) KIM, Tae Hyoung (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều trị rụng tóc bằng tia laze 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điều trị rụng tóc bằng tia laze bao gồm mũ bao phủ đầu của 
người sử dụng và bộ phận laze phát ra ánh sáng laze dưới sự điều khiển của thiết bị điều 
khiển, tấm đàn hồi được gắn vào mặt bên trong của mũ; bảng mạch có bộ phận phát 
nhiệt để phát nhiệt; các động cơ rung được nối điện với bảng mạch và không xen vào 
các vị trí của bộ phận phát nhiệt tạo rung; và bộ phận laze được nối điện với bảng mạch, 
và một đầu của nó tiếp xúc với vùng da đầu của người sử dụng nhờ nhô ra xuyên qua và 
phóng qua lỗ lắp ráp được tạo ra trong tấm đàn hồi. Thiết bị này kích thích các tế bào 
chân tóc nhờ vào sự kích thích nhiệt của bộ phận phát nhiệt, sự kích thích vật lý của bộ 
phận tạo rung và sự kích thích xung quang học của điốt laze trên vùng da đầu của người 
sử dụng, do đó thúc đẩy sự mọc tóc trở lại và ngăn rụng tóc. Hơn nữa, thiết bị này dễ 
dàng lắp ráp và tháo rời nhờ điốt laze có cấu trúc thẳng và có thể tạo ra tia laze khuếch 
đại và sự thẩm thấu thuốc nhờ sự phát xạ laze và rung được truyền ở trạng thái trong đó 
thấu kính và nắp của thấu kính tiếp xúc với vùng da đầu của người sử dụng.  
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Boegeskovvej 9, DK-3490 Kvistgaard, Denmark 
(72) HOWLEY, Paul (GB), LEYRER, Sonja (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Poxvirut tái tổ hợp, vacxin, dược phẩm và kit chứa poxvirut 

tái tổ hợp này  
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật truyền poxvirut tái tổ hợp có khả năng biểu hiện hai hoặc nhiều 

trình tự tương đồng, lạ, có nguồn gốc từ các biến thể khác nhau của vi sinh, và có độ 
tương đồng nằm trong khoảng từ 60% đến 75%. Sáng chế cũng đề cập đến vacxin, dược 
phẩm và kit chứa poxvirut tái tổ hợp này cũng như phương pháp xác định poxvirut tái tổ 
hợp này. 
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(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

S-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) HILL Pamela (US), MANCHESTER John Irvin (US), SHERER Brian (US), CHOY 

Allison Laura (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Các dẫn xuất ure dị vòng và các dược phẩm chứa chúng để 

điều trị các nhiễm khuẩn 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức (I) và các muối dược dụng của chúng. Sáng 

chế cũng đề xuất đến các quy trình điều chế chúng, các dược phẩm chứa chúng trong 
việc dùng làm thuốc và trong việc điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa dẫn xuất 2,2,4-trimetyl-6-phenyl-1,2-

đihyđroquinolin có nhóm oxy được thế 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất chủ vận thụ thể glucococticoit bao gồm hợp chất có công thức 

(1) là dẫn xuất 2,2,4-trimetyl-6-phenyl-1,2-đihyđroquinolin hoặc muối của nó và tác 
dụng dược lý mới của chất chủ vận thụ thể glucococticoit này. Trong công thức (1), R1 
có công thức (2a), (3a), (4a) hoặc (5a); R2 là -(CO)-R8, -(CO)O-R9, hoặc các nhóm 
tương tự; R2-O- được thế ở vị trí thứ 4 hoặc 5 của vòng benzen A; R3 là nhóm alkyl thấp; 
R4, R5, R6 hoặc R7 là nguyên tử halogen, nhóm alkyl thấp có thể có một phần tử thế, 
hoặc các nhóm tương tự; m, n, p hoặc q bằng 0, 1 hoặc các giá trị tương tự; R8, R9 hoặc 
các nhóm tương tự là nhóm alkyl thấp có thể có một phần tử thế, nhóm alkenyl thấp, 
hoặc các nhóm tương tự.  
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NANDA, Sanjiv (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây. Cụ thể hơn, đề cập 
đến việc công suất truyền (công suất truyền tối đa, chẳng hạn) có thể xác định dựa trên 
độ mạnh lớn nhất của tín hiệu nhận được, được cho phép bởi bộ thu và tổng độ mạnh của 
tín hiệu nhận được từ các nút truyền ở bộ thu. Công suất truyền có thể được xác định cho 
nút truy cập (nút femto, chẳng hạn) sao cho việc ngắt mạng tương ứng được tạo ra ở 
vùng (vùng macro, chẳng hạn) được hạn chế đồng thời vẫn cung cấp mức phủ sóng chấp 
nhận được cho các đầu cuối truy cập gắn với nút truy cập. Nút truy cập có thể tự điều 
chỉnh công suất truyền của nó dựa trên kích thước kênh và lỗ phủ sóng đã xác định để 
giảm thiểu độ nhiễu và thực hiện tiến trình tự định mức.  
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(72) KLEIN, Thomas (DE), MARK, Michael (DE), NIESSEN, Heiko  (DE), THOMAS, 
Leo  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất ức chế dipeptidyl peptidaza-4 (DPP-4) hữu ích trong việc 

điều trị và/hoặc ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu 
(NAFLD), dược phẩm và gói dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các chất ức chế dipeptidyl peptidaza-4 (DPP-4) nhất định đặc biệt 
thích hợp để điều trị và/hoặc ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp hỗ trợ đan xen thông tin kênh điều khiển mã 
hoá để truyền trên kênh đường liên kết ngược. Thông tin kênh điều khiển mã hoá, ví dụ, 
có thể bao gồm thông tin chỉ báo chất lượng kênh (CQI- Channel Quality Indicator) mã 
hoá, thông tin chỉ báo ma trận mã hoá trước (PMI - Precoding Matrix Indicator) được 
mã hoá và/hoặc thông tin chỉ báo hạng (RI- Rank Indicator). Thông tin CQI, thông tin 
PMI và/hoặc thông tin RI có thể được mã hoá tại thiết bị đầu cuối truy nhập, ví dụ, bằng 
cách áp dụng mã khối Reed Maller thủng để tạo ra trình tự các bit mã hoá. Các bit mã 
hoá có thể được đan xen để sắp xếp lại chuỗi bằng cách sử dụng một hoặc nhiều phương 
pháp đan xen. Ví dụ về các phương pháp đan xen mà có thể được hỗ trợ bao gồm đan 
xen dựa trên số nguyên tố, đan xen ngược bit suy rộng, đan xen hàng-cột với cột có bit 
ngược, và /hoặc đan xen dựa trên chuỗi M. Hơn nữa, trình tự các bit mã hoá được sắp 
xếp lại có thể được truyền cho trạm cơ sở trên kênh đường liên kết ngược.  
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) NAKAJIMA, Kaiyo (JP), MINATO, Hironao (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)   Vật dụng thấm hút bao gồm phần đáy (2), cấu trúc thấm hút chất lỏng (15) đặt trong 
phần đáy và phần tách rời (18) được điều chỉnh để được đặt cách phần đáy (2). 
Đối diện với các vùng biên (21), (22) của phần tách rời được nối với phần trong (6) 
thông qua các vùng nối thứ nhất (30), (31). Các vùng nối thứ nhất (30), (31) mở rộng 
một cách liên tục theo phương thẳng đứng Y và về cơ bản xếp chồng lên cấu trúc thấm 
hút (15) khi nhìn theo hướng chiều dày. Các viền chống rò rỉ (35), (36) được bố trí trên 
một phía của phần tách rời được nối với phần trong (6) thông qua các vùng nối thứ hai 
(41), (42) nằm bên ngoài phần tách rời khi nhìn theo phương ngang X, được nối với 
phần tách rời (18) thông qua các vùng nối thứ ba (50), và được nối với phần tách rời 
thông qua vùng nối thứ tư (51).  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
213 

(11) 25891 
(21) 1-2010-03210 (51) 7 A61K  31/4402,  31/16,  31/38, A61P  

29/00,  9/00, C07C  235/54,  235/84,  
323/19,  323/62, C07D  213/64,  
277/56,  333/32,  333/80 

(22) 22.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2009/002917 22.04.2009 (87) WO2009/135590 12.11.2009 
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(DE), STROBEL, Hartmut (DE), CZECHTIZKY, Werngard (AT), CHEN, L., Charlie 
(US), SAFAROVA, Alena (CZ), WEICHSEL, Aleksandra (US), PATEK, Marcel (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất axit xyclopentancarboxylic ngưng tụ, được thế 

axylamino và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I,  

 

  
 
trong đó, A, Y, Z, R3 đến R6, R20 đến R22 và R50 có nghĩa như được nêu trong Yêu cầu bảo 
hộ, là dược chất hữu hiệu. Cụ thể, hợp chất này chúng là chất ức chế thụ thể gen biệt hóa 
nội mô (endothelial differentiation gen receptor 2: Edg-2, EDG2), mà được hoạt hóa bằng 
axit lysophosphatidie (lysophosphatidic acid: LPA) và còn được gọi là thụ thể LPA1, và 
hợp chất này hữu hiệu để điều trị bệnh như bệnh vữa xơ động mạch, nhồi máu cơ tim và 
suy tim. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất có công thức I và dược 
phẩm chứa chúng.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và băng vệ sinh 

  (57)    Vật dụng thấm hút (100) bao gồm tấm trên thấm hút dịch (10), tấm dưới không thấm 
hút dịch (40), và chi tiết thấm hút (30) được đặt giữa tấm trên (10) và tấm dưới (40). 
Vùng phủ ngoài (400) có chất kết dính (60) được hình thành theo hướng bề mặt phẳng, 
trên bề mặt (42) cửa tấm dưới (40) hướng về phía quần áo. Vật liệu thu nhiệt (50) được 
bố trí phía trong chi tiết thấm hút (30). Vùng (410), với bề dày của vật dụng thấm hút 
(100), không hướng về phía chi tiết gắn (225) trong đó nhiệt của vật liệu thu nhiệt (50) ít 
nhất được bố trí ở phần trên vùng phủ ngoài (400) có phủ chất kết dính (60).  
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(72) KIM, Cherng-ju (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp bào chế vi hạt phân hủy sinh học chứa dược chất 

và vi hạt thu được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bào chế vi hạt polyme phân hủy sinh học chứa dược 

chất giải phóng duy trì. Phương pháp này bao gồm các bước: tạo ra pha polyme- dược 
chất-dung môi hữu cơ, và phân tán pha polyme-dược chất-dung môi hữu cơ này trong 
hỗn dịch chứa gel vô cơ trong nước, gel này có thể là hydroxya- patit. Hydroxyapatit 
dường như có tác dụng bao các giọt polyme-dược chất-dung môi để ngăn không cho 
chúng kết tụ. Sau đó, làm bay hơi dung môi bằng cách khuấy hệ phân tán này, khi đó 
các giọt hóa rắn thành các vi hạt chứa dược chất. Gel vô cơ giúp tạo ra các vi hạt nhỏ 
thích hợp mà không cần sử dụng chất nhũ hóa hữu cơ. Sáng chế còn đề cập đến vi hạt 
chứa dược chất thu được bằng phương pháp này.  
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HUNGENBERG, Heike (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tổ hợp hợp chất hoạt tính có đặc tính trừ sâu và diệt ve, chế 

phẩm chứa tổ hợp này, quy trình điều chế chế phẩm này và 
phương pháp kiểm soát các động vật gây hại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các tổ hợp hợp chất hoạt tính mới bao gồm các hợp chất có các 
công thức (I) và (II) có các đặc tính trừ sâu và diệt ve rất tốt.  

 

 
 
trong đó X, Y, L, R1, R2, R3, và n là như được định nghĩa trong bản mô tả.  
Các hợp chất hoạt tính có công thức (II) đã được phân loại theo Bảng phân loại IRAC 
(Version 6.1 August 2008) trong nhiều nhóm khác nhau (1-29) và các nhóm theo cơ chế 
hoạt động của chúng.  
Sáng chế cũng đề cập đến các chế phẩm chứa các tổ hợp này, quy trình điều chế các chế 
phẩm này và phương pháp kiểm soát các động vật gây hại.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất triazin làm chất ức chế phosphatidylinositol 3 

kinaza và đích rapamyxin ở động vật có vú, phương pháp điều 
chế và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I:  
 

  
 
trong đó :  
R1 là  
 

  
 
và R2, R4, và R6-9 là như được xác định trong bản mô tả, muối và este dược dụng của nó. 
Các hợp chất này có tác dụng ức chế phosphatidylinositol 3 (PI3) kinaza và đích 
rapamyxin ở động vật có vú (mammalian target of rapamycin: mTOR), và có thể được 
sử dụng để điều trị bệnh do PI3 kinaza và mTOR gây ra, như các loại bệnh ung thư. 
Sáng chế còn đề xuất phương pháp điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý chất bài tiết và dụng cụ xử lý chất bài tiết 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý chất bài tiết, trong đó chất bài tiết được nhận vào 
túi bồn cầu đơn giản và được xử lý trong vật chứa dùng để xử lý nhiệt, và chất bài tiết đã 
được xử lý có thể được loại bỏ một cách vệ sinh. Phương pháp xử lý chất bài tiết bao 
gồm việc chứa chất bài tiết nhờ túi bồn cầu có hình vật chứa được làm từ vật liệu màng 
chịu nhiệt và không thấm nước, có lớp cách nhiệt ít nhất ở trong vùng chứa chất bài tiết; 
rắc rải tác nhân xử lý chất bài tiết lên chất bài tiết ở trong túi bồn cầu; bỏ chúng mà 
không trộn cùng với túi bồn cầu vào trong túi xử lý được làm từ vật liệu màng chịu nhiệt 
để xử lý nhiệt chất bài tiết bên trong túi xử lý này; và loại bỏ túi xử lý cùng với các chất 
chứa ở bên trong. Sáng chế còn đề xuất dụng cụ xử lý chất bài tiết.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất isoxazol, phương pháp điều chế nó và dược phẩm 

chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hợp chất có công thức I:  

 

  
 
trong đó R1, R2, R3 và R4 như được xác định trong phần mô tả, các muối dược dụng của 
chúng, phương pháp điều chế chúng, dược phẩm chứa chúng và hợp chất này để sử dụng 
trong bào chế thuốc.  
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(72) GOLITSCHECK , Alexander Edler von Elbwart (DE), WENGERTER, Christian (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp đảm bảo đánh tín hiệu điều khiển trong hệ thống 

truyền thông và trạm gốc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp để đảm bảo đánh tín hiệu điều khiển trong hệ thống 

truyền thông, phương pháp này bao gồm các bước được thực hiện bởi trạm gốc của hệ 
thống truyền thông tạo ra tín hiệu kênh điều khiển, tín hiệu này bao gồm khuôn vận 
chuyển và tín hiệu xúc phát chỉ báo chất lượng kênh để xúc phát việc truyền bộ chỉ báo 
chất lượng kênh bởi ít nhất một đầu cuối đến trạm gốc, và truyền tín hiệu kênh điều 
khiển được tạo ra đến ít nhất một đầu cuối, trong đó khuôn vận chuyển là khuôn định 
trước để truyền dữ liệu người sử dụng bởi ít nhất một đầu cuối đến trạm gốc và tín hiệu 
kênh điều khiển nói trên chỉ báo chế độ định trước để báo cáo bộ chỉ báo chất lượng 
kênh đến trạm gốc, trong đó việc truyền chỉ báo chất lượng kênh sẽ được xúc phát bởi ít 
nhất một đầu cuối dựa trên tín hiệu xúc phát chỉ báo chất lượng kênh.  
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(72) HICKL, Markus (DE), STEFFENS, Alexandra (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp phủ cuộn dây 
  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp phủ cuộn dây bao gồm các bước sau : (1) phủ hợp phần 

phủ sơn lót có nước (B) bao gồm ít nhất một hệ chất liên kết có thể liên kết ngang (BM), 
ít nhất một thành phần chất độn (BF), ít nhất một thành phần kiểm soát ăn mòn (BK), và 
các phần tử dễ bay hơi (BL), vào bề mặt kim loại dược làm sạch tuỳ ý, hợp phần phủ (B) 
có lượng dung môi hữu cơ không lớn hơn 15% khối lượng, dựa trên các phần tử dễ bay 
hơi (BL) của hợp phần phủ (B), (2) làm khô màng xử lý trước phức hợp được tạo thành từ 
hợp phần phủ sơn lót (B), (3) phủ màng phủ cuối cùng (D) lên màng xử lý trước phức 
hợp được làm khô như theo bước (2), và (4) đồng lưu hoá các màng của hợp phần phủ 
(B) và lớp phủ cuối cùng (D).  
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Bae (KR), SEO Jeong Min (KR), AHN Kyoung Kyu (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dùng để điều trị chứng xuất tinh sớm và dược phẩm 

dạng liều chứa nó dùng qua đường miệng 
  (57)    Sáng chế đề xuất dược phẩm đùng qua đường miệng dùng để điều trị chứng xuất tinh 

sớm, và dược phẩm này cho phép điều trị chứng xuất tinh sớm một cách mỹ mãn và hiệu 
quả cũng như ít có các tác dụng phụ như gây buồn nôn, gây nôn, tình trạng buồn ngủ, 
tác động gây lơ mơ, tác động hành vi nhận thức, và sụt cân, v.v..  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
223 

(11) 25901 
(21) 1-2010-03289 (51) 7 C07D  417/12, A61K  31/4439,  

31/497,  31/541, A61P  25/28,  43/00, 
C07D  417/10,  417/14 

(22) 11.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/060696    11.06.2009 (87) WO 2009/151098 17.12.2009 
(30) 2008-154990    13.06.2008 JP 

2008-271689    22.10.2008 JP 
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1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 

(72) HORI, Akihiro (JP), YONEZAWA, Shuji (JP), FUJIKOSHI, Chiaki (JP), 
MATSUMOTO, Sae (JP), KOORIYAMA, Yuuji (JP), UENO, Tatsuhiko (JP), KATO, 
Terukazu (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng chứa lưu huỳnh có hoạt tính ức chế beta 

secretaza và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất dưới đây làm chất điều trị bệnh do quá trình sản xuất, tiết 

và/hoặc lắng cặn protein β amyloit gây ra, ví dụ,  
hợp chất có công thức (1) :  

 

  
 

trong đó, vòng A nhóm carboxylic tuỳ ý được thế hoặc nhóm heteroxyclic tuỳ ý được 
thế, 
R1 là alkyl thấp tuỳ ý được thế hoặc nhóm tương tự, 
mỗi R2a và R2b độc lập là nguyên tử hydro, alkyl thấp tuỳ ý được thế hoặc nhóm tương 
tự, 
mỗi R3a và R3c độc lập là nguyên tử hydro, nguyên tử halogen, hydroxy, alkyl thấp tuỳ ý 
được thế hoặc nhóm tương tự, 
hoặc muối dược dụng của nó, hoặc solvat của nó. 
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(72) YAVUZ, Mehmet (US), MESHKATI, Farhad (CA), NANDA, Sanjiv (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sóng mang cho ô femto được chọn từ tập hợp sóng mang khả dụng 
với ô femto. Nút femto xác định thứ tự ưu tiên đối với tập hợp và đo cường độ tín hiệu 
thu (received signal strength -RSS) đối với từng sóng mang. Nút femto xác định sóng 
mang ít nhiễu nhất từ tập hợp dựa trên RSS đối với mỗi sóng mang, sau đó xác định 
sóng mang được chọn cho ô femto bằng cách so sánh RSS của sóng mang ít nhiễu nhất 
với RSS của các sóng mang khác trong tập hợp. Sóng mang được chọn có thể có RSS lớn 
hơn hoặc bằng RSS của sóng mang ít nhiễu nhất được bù bởi biên định trước. Việc so 
sánh có thể được thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Tập hợp khả dụng với các nút femto có 
thể là tập hợp con của tất cả các sóng mang khả dụng với tổ hợp của các ô femto và « 
macro và một hoặc nhiều sóng mang khả dụng với ô femto cũng có thể là sóng mang 
khả dụng với ô macro.  
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(72) KEMP James (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc miệng hoặc bàn chải đánh răng bao gồm đầu, 
các chi tiết làm sạch răng và các chi tiết làm sạch mô. Các chi tiết làm sạch răng có thể 
được tạo ra ở mặt thứ nhất của đầu bàn chải đánh răng trong khi các chi tiết làm sạch mô 
có thể được bố trí ở mặt thứ hai của đầu này. Đầu có thể còn bao gồm một hoặc nhiều 
rãnh tạo ra các vùng mềm dẻo và không mềm dẻo. Các kết cấu khác nhau của các rãnh 
có thể được sử dụng để tạo ra các hiệu quả khác nhau như uốn gập phản hồi tốt hơn, các 
vùng có tính mềm dẻo khác nhau và/hoặc mức uốn gập khác nhau.  
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MAIENFISCH, Peter (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất và chế phẩm diệt côn trùng, phương pháp diệt và 

phòng trừ côn trùng 
  (57)     Hợp chất có công thức (I):  

 

  
 
trong đó R1 là pyrid-4-yl được thế tùy ý bằng từ một đến bốn phần tử thế độc lập được 
chọn từ halogen, C1-3 alkyl hoặc C1-3 haloalkyl; R2 là hydro, halogen, C1-4 haloalkyl hoặc 
C1-4haloalkoxy; R3 là triflometyl, diflometyl hoặc diflometoxy và R4 là hydro, flo hoặc 
clo, hoặc R3 là flo, clo hoặc bromo và R4 là flo, clo hoặc triflometyl; và R5 là hydro hoặc 
halogen; hoặc muối hoặc N-oxit của chúng. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến chất trung 
gian được sử dụng để điều chế hợp chất có công thức (I), phương pháp sử dụng chúng để 
diệt hoặc phòng trừ côn trùng, ve bét, nhuyễn thể và giun tròn và chế phẩm diệt côn 
trùng, ve bét, nhuyễn thể và giun tròn chứa chúng.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
227 

(11) 25905 
(21) 1-2010-03317 (51) 7 H04N  7/08 
(22) 08.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/KR2009/001815  08.04.2009 (87) WO 2009/139544 19.11.2009 
(30) 10-2008-0043922       13.05.2008 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Korea 
(72) June-hee LEE (KR), Jae-moon JO (KR), Jung-pil YU (KR), Hae-joo JEONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ truyền quảng bá dạng số, bộ thu quảng bá dạng số, và các 

phương pháp của chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ truyền quảng bá dạng số, phương pháp truyền quảng bá dạng số, bộ 

thu quảng bá dạng số, và phương pháp nhận quảng bá dạng số. Bộ truyền quảng bá dạng 
số bao gồm: bộ phận đầu vào để nhận dữ liệu âm thanh và dữ liệu viđêô tương ứng; và 
bộ phận xử lý tín hiệu để tạo ra một cách riêng rẽ dòng loại thứ nhất có dữ liệu âm thanh 
và viđêô, và dòng loại thứ hai có dữ liệu âm thanh khác, trong thời gian truyền quảng bá, 
với dữ liệu âm thanh và viđêô trong dòng loại thứ nhất, và để đưa ra dòng loại thứ nhất 
và dòng loại thứ hai. Do đó, có thể giảm sự không thoải mái cho người sử dụng gây ra 
bởi sự truyền quảng bá bị ngắt.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông di động và trạm di động 

  (57)     Phương pháp truyền thông di động theo sáng chế bao gồm các bước: phát đi từ trạm di 
động (UE) tới trạm cơ sở rađio (eNB), tín hiệu yêu cầu thiết lập lại kết nối để thiết lập 
lại kết nối giữa trạm cơ sở rađio (eNB) và trạm di động (UE), khi trạm di động (UE) 
phát hiện lỗi khi kết nối; và phát đi, từ trạm di động (UE) tới trạm cơ sở rađio (eNB), tín 
hiệu hoàn thành cấu hình lại kết nôi thông báo rằng việc xử lý tương ứng với tín hiệu cấu 
hình lại kết nối đã hoàn thành, khi trạm di động (UE) thu tín hiệu cấu hình lại kết nối từ 
trạm cơ sở rađio (eNB), và khi tín hiệu cấu hình lại kết nối bao gồm yêu cầu giải phóng 
phân tử mang rađio dữ liệu mà không được thiết lập giữa trạm di động (UE) và trạm cơ 
sở ra®io (eNE).  
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(72) SOLER-MY, Pierre (FR), LOISEAU, Arnaud (FR), SOLER-MY, Philippe (FR) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất than củi hoặc/và than hoạt tính, mô-đun 

lò và hệ thống than hóa dùng để thực hiện quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất than củi, đặc trưng ở chỗ:  

- khí nóng thứ nhất (G1) được tạo ra bởi ít nhất một phương tiện đốt nóng;  
- khí nóng thứ nhất (G1) này được trộn lẫn với khí thứ hai (G2) để tạo thành hỗn hợp khí 
(G0);  
- hỗn hợp khí (GO) này được đưa đến lô gỗ (6) để tạo ra trong đó vùng nhiệt phân (20);  
- quá áp được tạo ra giữa đầu phía trước và phía sau của lô (6) để buộc vùng này đi qua 
nó theo hướng duy nhất từ phía trước đến phía sau;  
- ở phía sau của lô (6), khí thứ ba (G3) được thu hồi, ít nhất phần thứ nhất của nó được 
chuyển dẫn dưới dạng dòng khí thứ hai (G2) nêu trên bằng  phương tiện chuyển dẫn (4).  
Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị để tiến hành quy trình này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có hệ thống cấp chất hoạt tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng bao gồm đầu (12), tay cầm ( 10), 
phần cổ (11) nối đầu và tay cầm, và ngăn chứa (15) bố trí ở phần cổ, ngăn chứa này chứa 
ít nhất một chất hoạt tính. Dụng cụ này có bộ kích hoạt (22) để kích hoạt cơ cấu cấp, cơ 
cấu cấp này cấp chất hoạt tính đến một hoặc nhiều lỗ ra (50). Các loại chất hoạt tính 
khác nhau có thể được phân phối theo các liều lượng thích hợp và chính xác để điều trị, 
vệ sinh, và/hoặc lợi ích khác.  
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(72) YAVUZ, Mehmet (US), NANDA, Sanjiv (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp lựa chọn các mã đường liên kết xuôi có thể tự được 
chọn cho các ô femto trong môi trường truyền thông không dây. Các cuộc truyền đường 
liên kết xuôi được nhận từ các nút B gốc mà là lân cận của ô femto và các trạm cơ sở « 
vĩ mô gần ô femto. Các cuộc truyền đường liên kết xuôi được đánh giá để xác nhận tập 
các mã đường liên kết xuôi dò được thứ nhất mà mỗi mã này có năng lượng thăm dò cao 
hơn ngưỡng phát hiện hiện định trước. Mã đường liên kết xuôi tối ưu được chọn để sử 
dụng cho thiết bị người dùng phục vụ của ô femto. Mã đường liên kết xuôi tối ưu này 
được dựa vào tập các mã đường liên kết xuôi dò được thứ nhất và được chọn như mã 
đường liên kết xuôi từ tập các mã đường liên kết xuôi dành riêng cho ô femto. Mã đường 
liên kết xuôi tối ưu có thể là mã đường liên kết xuôi khả dụng có lượng năng lượng dò 
được nhỏ nhất hoặc mã đường liên kết xuôi được chọn ngẫu nhiên từ các mã đường liên 
kết xuôi có sẵn.  
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(11) 25910 
(21) 1-2010-03331 (51) 7 D06M  13/256,  10/08,  13/262,  

13/368,  13/432, D06C  7/02, D06P  
3/24,  5/20 

(22) 12.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/IB2009/005570      12.05.2009 (87) WO2009/138851 19.11.2009 
(30) 0802572      13.05.2008 FR 
(71) TOTAL RAFFINAGE MARKETING  (FR) 

24, cours Michelet, F-92800 Puteaux, France 
(72) FRELECHOUX, Richard (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm phụ trợ cho ngành dệt và phương pháp xử lý sợi và 

sản phẩm dệt sử dụng chế phẩm này  
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm để sản xuất chế phẩm phụ trợ ngành dệt, chế phẩm này 

đặc biệt được dùng để gia tăng ái lực với thuốc nhuộm của sợi dệt. Sáng chế đề cập đến 
chế phẩm ở dạng dung dịch hoặc nhũ tương trong nước bao gồm (a) một hoặc nhiều 
hydroxyalkylamin có công thức: NX1X2(CnH2nOH) trong đó mỗi X1 và X2 độc lập là gốc 
hydro hoặc hydroxyalkyl lần lượt có công thức Cn1H2n1OH và Cn2H2n2OH và n, n1, n2 là số 
nguyên nằm trong khoảng từ 2 đến 6, và (b) một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt anion 
được chọn trong số các alkyl sulphat, alkyl sulphonat (parafin sulphonat), alkylaryl 
sulphonat, ete alkyl phosphat, alkyl carboxylat, và ít nhất một hợp chất (c) vµ/hoÆc (d) 
sao cho (c) được chọn trong số một hoặc nhiều thioure (thiocarbamit) có công thức 
R1R2N(CS)NR3R4 trong đó mỗi R1, R2, R3, R4 độc lập là các gốc hydro hoặc 
hydrocarbon có từ 1 đến 5 nguyên tử cacbon, (d) được chọn trong số một hoặc nhiều 
dialkyl sulphosuexinat kết hợp với một hoặc nhiều chất chống đông được chọn trong 
nhóm gồm có metanol, isopropanol, các glycol tốt hơn là glyxerol, etylen glycol, 
propylen glycol, hoặc các ete glycol tốt hơn là các ete etylen glycol hoặc propylen 
glycol.  
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(11) 25911 
(21) 1-2010-03336 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/4985, 

C07D  487/04, A61P  37/00, A61K  
31/4353 

(22) 07.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/043073 07.05.2009 (87) WO2009/140128 19.11.2009 
(30) 61/052,879      13.05.2008 US 

61/152,872      16.02.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2010 
(71) IRM LLC  (US) 

131 Front Street, P.O. Box HM 2899, Hamilton HM LX, Bermuda 
(72) ALBAUGH, Pamela, A. (US), CHOI, Ha-Soon (KR), CHOPIUK, Gregory (CA), FAN, 

Yi (CN), RUCKER, Paul, Vincent (US), WANG, Zhicheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất dị vòng ngưng tụ chứa nitơ và dược phẩm chứa nó 

làm chất ức chế kinaza 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng ngưng tụ chứa nitơ và dược phẩm chứa hợp chất 

này làm chất ức chế kinaza để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh hoặc rối loạn liên quan đến 
hoạt tính kinaza bất thường hoặc mất điều hòa, cụ thể là Ros, KDR, FMS, c-FMS, FLT3, 
c- Kit, JAK2, JAK3, Aurora, PDGFR, Lck, TrkA, TrkB, TrkC, IGF-lR, ALK4, ALK5 và 
ALK hoặc tổ hợp của chúng.  
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(11) 25912 
(21) 1-2010-03337 (51) 7 A61K  38/28,  47/48 
(22) 09.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/046704 09.06.2009 (87) WO 2009/152128 17.12.2009 
(30) 61/061,281     13.06.2008 US 

61/121,394     10.12.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2010 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, United States 
(72) BEALS, John, Michael (US), CUTLER, Gordon, Butler (US), DOYLE, Brandon (US), 

HANSEN, Ryan, John (US), LI, Shun (US), SHIRANI, Shahriar (US), ZHANG, 
Lianshan (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất insulin lispro được gắn polyetylen glycol (PEG), 

dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực bệnh tiểu đường. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến các hợp 

chất insulin lispro được gắn với poly(etylen glycol) (PEG) trọng lượng phân tử cao, hòa 
tan cao ở độ pH sinh lý, có khoảng thời gian tác dụng kéo dài, và khác biệt là dược động 
học, được lực học, và/hoặc các tỷ lệ nồng độ cao nhất- thấp nhất nhỏ hơn 2. Sáng chế 
cũng đề cập đến các quy trình điều chế các phân tử đó, các dược phẩm chứa chúng, 
trong đó các hợp chất này được sử dụng để điều trị bệnh.  
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(11) 25913 
(21) 1-2010-03349 (51) 7 A61K  9/16,  31/4709 
(22) 14.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/059300      14.05.2009 (87) WO 2009/139504 19.11.2009 
(30) 2008-128259      15.05.2008 JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda Tsukasa-machi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) MUKAI, Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm dạng rắn 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng rắn giải phóng chậm, trong đó dược phẩm này 
chứa (a) thành phần dược chất hoạt tính, (b) tinh bột đã được hồ hóa sơ bộ với lượng 
nằm trong khoảng từ 10 đến 90% trọng lượng tính theo tổng trọng lượng của dược phẩm 
và (c) một hoặc nhiều thành phần tan trong ruột.  
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(11) 25914 
(21) 1-2010-03352 (51) 7 B65B  55/10,  55/04 
(22) 19.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/059183     19.05.2009 (87) WO2009/142198 26.11.2009 
(30) 2008-131978     20.05.2008 JP 

2008-334563     26.12.2008 JP 
2009-026035     06.02.2009 JP 
2009-026036     06.02.2009 JP 
2009-033813     17.02.2009 JP 

(71) DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.  (JP) 
1-1, Ichigaya-kagacho 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1628001, Japan 

(72) HAYAKAWA Atsushi (JP), HIROOKA Takaharu (JP), MAEKAWA Takaki (JP), 
TAKAKU Hitoshi (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống nạp đầy đồ uống 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp nạp đầy đồ uống và hệ thống nạp đầy đồ uống. Chỉ 
chai được làm nóng sơ bộ chính xác được tiệt trùng bằng hyđro peroxit. Việc kiểm tra 
nhiệt độ đối với chai được thực hiện trong khi di chuyển chai. Trong quá trình kiểm tra, 
chai có nhiệt độ không đạt đến nhiệt độ định trước được loại bỏ và chai có nhiệt độ đạt 
đến nhiệt độ định trước được di chuyển liên tục, sương mù ngưng tụ hyđro peroxit (α) 
được thổi về phía phần miệng (1a) của chai bởi ống phun (59) được  bố trí ở vị trí định 
trước, và không khí nóng được thổi vào trong chai từ vòi phun trong khi vòi phun (64) đi 
theo phần miệng của chai. Theo hoạt động này, chỉ chai được làm nóng chính xác có thể 
được tiệt trùng bằng hyđro peroxit. Sau đó, đồ uống nạp đầy chai, rồi chai này được 
đóng kín.  
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(11) 25915 
(21) 1-2010-03353 (51) 7 H02B  1/50 
(22) 05.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2009/055376    05.05.2009 (87) WO2009/138334 19.11.2009 
(30) 10 2008 023 449.4         14.05.2008 DE 
(71) GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH  (DE) 

LindenstraBe 23, 99718 GreuBen, Germany 
(72) VONNOE Hartmut (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu nối dùng cho các bộ phận gắn môđun chế tạo trước 

dạng tủ định vị trên bệ 
  (57)    Sáng chế đề cập tới kết cấu nối dùng cho các bộ phận gắn môđun chế tạo trước dạng tủ 

định vị trên bệ, cụ thể là các tủ điều khiển, các hộp phân phối điện áp thấp các hộp phân 
phối cáp, các cột nối điện hoặc thiết bị tương tự, trong đó bệ và bộ phận gắn bao gồm 
vành gờ hoặc vành tỳ được định hướng về phía bên trong ở các bề mặt của bệ và bộ phận 
gắn bố trí đối diện với nhau trong cụm, và vành gờ hoặc vành tỳ có biên dạng. Theo 
sáng chế, các chi tiết kẹp hoặc các chi tiết ray được tạo ra có hình dạng bù tương đối với 
biên dạng để tạo ra mối nối khóa định hình hoặc mối nối khóa ma sát giữa bệ và bộ 
phận gắn.  
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(11) 25916 
(21) 1-2010-03360 (51) 7 H04L  29/08,  29/06, H04N  7/18 
(22) 03.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/FI2009/050469   03.06.2009 (87) WO/2010/000920 07.01.2010 
(30) 12/164,895      30.06.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2010 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) LINE, Michael (US), AOKI, Kazuto (JP), HEINONEN, Petri (FI), KETTUNEN, 

Petteri (FI), WANIBE, Eriko (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị ghi và chia sẻ trực tiếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp bao gồm các bước thu giữ nội dung hoạt 
động trong thiết bị, nhận dạng ít nhất một thiết bị đích mà nội dung được thu giữ được 
tải lên đó, và tự động tải nội dung lên ít nhất một thiết bị đích khác nếu môđun chia sẻ 
nội dung trong thiết bị đang hoạt động.  
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(11) 25917 
(21) 1-2010-03364 (51) 7 C07D  333/40 
(22) 25.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/061661   25.06.2009 (87) WO2009/157525 30.12.2009 
(30) 2008-167970       26.06.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2010 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500-002, Japan 
(72) ANDO, Takayoshi (JP), ADACHI, Norio (JP), ISOGAI, Akihiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế axit 3-metyl-2-thiophencarboxylic 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế axit 3-metyl-2-thiophencarboxyhc. Phương 
pháp điều chế axit 3-metyl-2-thiophencarboxylic này bao gồm bước cho hợp chất có 
công thức (I):  

 

  
 

(trong đó X là nguyên tử clo hoặc nguyên tử brom) phản ứng với magie với sự có mặt 
của alkyl halogenua để thu được chất phản ứng Grignard có công thức (II):  

 

  
 

(trong đó X là như được xác định ở trên), tiếp đó cho chất phản ứng Grignard có công 
thức (II) phản ứng với cacbon đioxit, rồi axit hóa sản phẩm phản ứng.  
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(11) 25918 
(21) 1-2010-03369 (51) 7 H04L  25/02,  25/03, H04B  7/06,  

7/26, H04L  1/00,  1/06, H04W  
88/04, H04L  5/00 

(22) 15.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/044208 15.05.2009 (87) WO/2009/140637 19.11.2009 
(30) 61/053,564      15.05.2008 US 

61/117,852      25.11.2008 US 
12/463,734      11.05.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GOROKHOV. Alexei. Y. (FR), PALANKI, Ravi (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền dữ liệu trong mạng không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật truyền và nhận dữ liệu có giảm nhiễu không gian trong 
mạng truyền thông không dây. Theo một khía cạnh, một ô có thể nhận thông tin tiền tạo 
mã từ thiết bị người dùng (UE) thứ nhất truyền thông với nó và thông tin phản hồi không 
gian (SFI) từ UE thứ hai không truyền thông với nó. ô này có thể lựa chọn ma trận tiền 
tạo mã dựa trên thông tin tiền tạo mã và SFI. Ma trận tiền tạo mã có thể lái cuộc truyền 
vê phía UE thứ nhất và ra xa UE thứ hai. ô này có thể gửi tín hiệu tham chiếu dựa trên 
ma trận tiên tạo mã, gửi yêu cầu thông tin chất lượng tài nguyên (RQI) đến UE thứ nhất, 
nhận RQI được xác định bởi UE thứ nhất dựa trên tín hiệu tham chiếu, và xác định sơ đồ 
điều biến và mã hóa (MCS) dựa trên RQI. ô này sau đó có thể dữ liệu truyền đến UE 
thứ nhất bằng ma trận tiền tạo mã và theo MCS.  
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(11) 25919 
(21) 1-2010-03372 (51) 7 F23C  7/02,  5/08 
(22) 21.09.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/CN2009/001056  21.09.2009 (87) WO2011/000136 06.01.2011 
(30) 200910054141.0       30.06.2009 CN 
(71) SHANGHAI BOILER WORKS CO. LTD.  (CN) 

No. 250 Huaning RD, Minhang District, Shanghai, 200245 P.R.China. 
(72) Ll Jiangtao (CN), ZHANG Jianwen (CN), CHEN Nan (CN), LIU Gongquan (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đốt cháy tiếp tuyến than nghiền với lượng phát thải 

khí NOx thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đốt cháy tiếp tuyến than nghiền với lượng phát thải khí NOx 

thấp bao gồm lò đốt, trong đó các vòi phun 
khí sơ cấp và các vòi phun khí thứ cấp được 
bố trí so le nhau tại bốn góc trong khu vực 
cháy chính, các đường trục kéo thẳng dài 
của các vòi phun khí sơ cấp (hoặc các vòi 
phun khí thứ cấp trong cùng các mặt phẳng 
được định hướng tiếp tuyến với vòng tròn ảo 
tại tâm của lò đốt, ít nhất hai nhóm vòi phun 
khí dừng cháy bên trên các vòi phun khí sơ 
cấp và các vòi phun khí thứ cấp được bố trí 
trên mỗi thành lò trong lò đốt, khác biệt ở 
chỗ một nhóm vòi phun khí dừng cháy bất 
kỳ được bao gồm bốn vòi phun khí dừng 
cháy, mỗi nhóm vòi phun khí dừng cháy 
được bố trí trên đường thẳng đứng lệch góc 
với đường trung tâm của mỗi thành lò trong 
lò đốt, trong đó các đường trục kéo thẳng 
dài của các vòi phun khí dừng cháy được 
định hướng tiếp tuyến với vòng trong ảo tại 
tâm lò đốt và đường kính của vòng tròn này 
bằng hoặc nhỏ hơn 2/3 chiều rộng trong lò 
đốt. Nhờ đó, sáng chế đạt được lượng phát 
thải khí NOx thấp mà có thể khắc phục 
được vấn đề một lượng lớn cacbon không 
cháy trong tro bụi và giảm độ chênh lệch 
của nhiệt độ và tốc độ khí xả tại cửa ra của lò đốt, là các vấn đề cố hữu khi kỹ thuật đốt 
cháy phân tầng khí được ứng dụng, đồng thời sáng chế có thể điều chỉnh được để vận 
hành các loại than đốt khác nhau và sự thay đổi tải trọng.  
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(21) 1-2010-03377 (51) 7 B23C  3/12 
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(86) PCT/KR2009/003195 15.06.2009 (87) WO2009/154382 23.12.2009 
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(75) KIM, KANG SUK  (KR) 

96-1, Seowansandong-1 ga, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk 560-151, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ điều chỉnh độ vát dùng cho thiết bị vát mép cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều chỉnh độ vát dùng cho thiết bị vát mép cầm tay có thể điều 
chỉnh và duy trì độ vát theo cách thuận tiện có thể thực hiện việc vát mép đúng và chính 
xác. Bộ điều chỉnh độ vát gồm có phần điều chỉnh độ vát có phần dẫn hướng nằm ngang 
ở đầu dưới để dẫn hương đến vị trí vát mép của phôi gia công, và quay để di chuyển theo 
các hướng lên trên hoặc xuống dưới; thước đo được lắp vào trong phần điều chỉnh độ vát 
và được cố định và kết hợp vào phần phía trên của bộ phận dẫn hướng nằm ngang, và có 
nhiều rãnh đo; khoang di động chứa phần điều chỉnh độ vát trong đó, và có chốt khóa 
được lồng vào hoặc tháo ra khỏi các rãnh đo, chi tiết đàn hồi được kết hợp trong khoang 
di động, và khoang cố định có rãnh với chiều dài nhất định để lồng chốt khóa của 
khoang di động vào, và được lắp vào giữa chi tiết đàn hồi và phần điều chỉnh độ vát 
trong khoang di động, trong đó chốt khóa di chuyển theo hướng lên trên dọc theo rãnh 
để thoát ra khỏi các rãnh đo, và quay phần điều chỉnh độ vát để điều chỉnh độ vát. Bộ 
điều chỉnh độ vát theo sáng chế có thể điều chỉnh và duy trì chính xác độ vát thông qua 
thao tác đơn giản để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, và đơn giản hóa các 
thành phần nêu trên để có thể sản xuất dễ dàng và giảm thiểu chi phí.  
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Mercator 2, 6135 KW Sittard, The Netherlands 
(72) GEVERS, Lambertus Wilhelmus (NL), MEESSEN, Jozef Hubert (NL), MENNEN, 

Johannes Henricus (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất ure từ amoniac và cacbon dioxit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất ure từ amoniac vâ cacbon dioxit trong nhà máy 
sản xuất ure bao gồm bộ phận tổng hợp ở áp suất cao gồm ít nhất một bộ phận phản ứng, 
tháp cất và thiết bị ngưng tụ, trong đó tất cả thiết bị ở áp suất cao được đặt ở vị trí thấp; 
chiều cao tính từ mặt đất của bộ phận áp suất cao nêu trên nhỏ hơn 35m và ít nhất một 
trong các bộ phận phản ứng gần các thiết bị tách để phân bố riêng amoniac trong phần 
đáy của bộ phận phản ứng này.  
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Heraeusstrasse 12-14, 63450 Hanau, Germany 
(72) LINOW, Sven (DE), PRETSCH, Ralf (DE), ARNOLD, Thomas (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Môđun tạo ra bức xạ UV (tử ngoại) để chiếu xạ một đế và 

phương pháp sản xuất mô đun này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới mô đun tạo ra bức xạ UV (tử ngoại) để chiếu xạ một đế, mô đun này 

là một thiết bị chiếu xạ để chiếu xạ đế bằng ánh sáng tử ngoại, trong đó thiết bị chiếu 
xạ, đèn phóng điện với bộ phận phản xạ được hợp nhất. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
tới phương pháp sản xuất môđun chiếu xạ để chiếu xạ một đế bằng cách sử dụng ánh 
sáng UV.  
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(86) PCT/EP2009/004232 12.06.2009 (87) WO 2009/152995 23.12.2009 
(30) 08010947.3      17.06.2008 EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-StraBe 50, D-40789 Monheim, Germany 
(72) JAKOBI, Harald (DE), MARTELLETTI, Arianna (CH), TIEBES, Jorg (DE), 

DITTGEN, Jan (DE), FEUCHT, Dieter (DE), HAUSER-HAHN, Isolde (DE), KEHNE, 
Heinz (DE), ROSINGER, Christopher Hugh (GB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Axit 1-(diazinyl)pyrazol-4-yl-axetic được thế, phương pháp 

điều chế chúng, chế phẩm bao gồm chúng và phương pháp kiểm 
soát các cây có hại hoặc điều tiết sinh trưởng thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất axit 1-(3-diazinyl)pyazol-4-yl-axetic có công thức 
chung (I) và các muối của chúng  
 

  
 
trong đó Het, R1, R2, R3, R4, R5, R6 và n là như được định nghĩa trong điểm 1 yêu cầu 
bảo hộ. 
Các hợp chất (I) và các muối của chúng là thích hợp làm các thuốc diệt cỏ và các chất 
điều tiết sinh trưởng thực vật, cụ thể là các thuốc diệt cỏ để kiểm soát chọn lọc các cây 
có hại trong vùng cây trồng có ích, và có thể được điều chế theo quy trình như được mô 
tả trong điểm 8 yêu cầu bảo hộ. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2008 
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300 Park Avenue, New York, NY 10022, UNlTED STATES OF AMERICA 
(72) MOSKOVICH Robert (US), WAGUESPACK Kenneth (US), RUSSELL Bruce M. (US)
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng (610) có tay cầm (612) và đầu dụng cụ (614) 
với các chi tiết làm sạch răng (618) nhô ra từ các cụm cố định (616, 620). Các chi tiết 
làm sạch răng bổ sung (626) nhô ra từ một hoặc nhiều cụm ở giữa (622, 624) treo giữa 
các cụm cố định (616, 620) nhờ phần cầu (636). Phần cầu có thể được làm bằng 
elastome và cho phép một hoặc nhiều cụm ở giữa (622, 624) di chuyển từ vị trí ban đầu 
về phía đầu trong khi sử dụng. Các cụm ở giữa (622, 624), phần cầu (636) và các phần 
ngoài của các cụm cố định (616, 620) có thể được tạo ra dưới dạng kết cấu liền khối. 
Khi một cụm ở giữa được sử dụng, thì phần mềm dẻo có thể nằm ở giữa cụm ở giữa sao 
cho các chi tiết làm sạch nhô ra từ một đầu của cụm ở giữa có thể di chuyển hướng về 
nhau trong khi sử dụng.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vỏ máy chế biến thực phẩm và tổ hợp vỏ máy và đế của máy 

chế biến thực phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ máy (10) dùng cho máy chế biến thực phẩm bao gồm phần thân 

(18) và nắp (16). Nắp (16) được gắn bản lề vào phần thân (18). Phần thân (18) của vỏ 
máy bao gồm chân kim loại (41) khớp với đế (12) của máy chế biến thực phẩm. Đế (12) 
có thể bao gồm ít nhất một nam châm (39) giữ chặt chân (41), và do đó phần thân (18), 
ở đúng vị trí do lực từ tác dụng lên chân (41). Vòng đệm (42) được trang bị giữa chân 
(41) của phần thân (18) và đế (12) để cách ly hoàn toàn vỏ máy (10) khỏi đế (12), và 
làm giảm các rung động trong vỏ máy (10) trong suốt quá trình hoạt động của máy chế 
biến thực phẩm. Phần thân (18) của vỏ máy (10) cũng có thể bao gồm các miếng đệm 
(40) để bịt kín vỏ máy (10) khi nắp (16) được đóng lại. Sáng chế còn đề xuất tổ hợp vỏ 
máy và đế dùng cho máy chế biến thực phẩm.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có các chi tiết làm sạch mô với 

khả năng làm sạch định hướng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng hoặc bàn chải đánh răng (100) bao 

gồm đầu (104), vùng chi tiết làm sạch răng (116) và vùng chi tiết làm sạch mô (114). 
Vùng chi tiết làm sạch mô (114) bao gồm các phần nhô nghiêng góc mềm dẻo (120). 
Các phần nhô (120) được kết cấu để uốn cong từ vị trí nghỉ đến vị trí gần như phẳng khi 
vùng chi tiết làm sạch mô (114) được tiếp xúc với lưỡi và được đẩy vào trong miệng. 
Các phần nhô (120) cũng được kết cấu để uốn cong đến vị trí gần như thẳng đứng khi 
vùng chi tiết làm sạch mô (114) được tiếp xúc với lưỡi và được kéo ra khỏi miệng. Cách 
bố trí này hỗ trợ cho việc ngăn không cho đẩy mảnh vụn vào trong miệng và loại bỏ 
mảnh vụn ra khỏi miệng và lưỡi. Các phần nhô mềm dẻo (120) có thể được sử dụng 
cùng với các phần nhô cứng (122) có kết cấu gần như theo phương thẳng đứng để hỗ trợ 
cho việc loại bỏ mảnh vụn ra khỏi miệng và gài vào má để làm tăng việc tạo ra nước bọt 
trong quá trình chải.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị xông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xông để phun dược phẩm không cần chất đẩy. Thiết bị xông 
này tạo ra khí dung ở tốc độ chậm. Thiết bị xông này được kết hợp với dụng cụ bổ trợ để 
lưu giữ trung gian khí dung được tạo ra, để có thể xông một cách dễ dàng hơn, đặc biệt 
đối với trẻ em.  
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(72) Shigeru KODAIRA (JP), Koichi SHIMAMURA (JP), Kota NAKAHIRA (JP), Akira 

TAKAHASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Công tắc tay lái của xe 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất công tắc tay lái cho phép dễ dàng kích hoạt công tắc 
còi và cũng có thể dễ dàng phân biệt nó với các công tắc khác. Để đạt được mục đích 
nêu trên, sáng chế đề xuất công tắc tay lái (30) của xe trong đó công tắc còi (32) được bố 
trí ở vị trí nằm chồng lên đường trục (D) của tay nắm (10) khi hộp (60) nhô ra từ hướng 
nhìn về phía trước của người lái xe và cũng nhô về phía sau thân xe nhiều hơn so với các 
công tắc khác. Các công tắc khác bao gồm công tắc thay đổi trục quang (31) và công tắc 
đèn tín hiệu rẽ (33) được bố trí sao cho chúng nằm cách nhau theo chiều thẳng đứng so 
với công tắc còi (32). Công tắc còi (32) được bố trí sao cho chúng nằm dài theo hướng 
đường trục của tay nắm (10), lắc được quanh trục lắc (36) được lắp ở đầu gần về tay nắm 
(10) do bị ép về phía phía trước thân xe. Công tắc còi (32) có diện tích bề mặt kích hoạt 
(32e), khoảng cách giữa đường bao ngoài bên trên và đường bao ngoài dưới và mức độ 
nhô ra từ hộp (60) lần lượt tăng dần từ phần ngoài thân xe (32d) về phía phần trong thân 
xe (32c). 
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(71) OERLIKON TEXTILE GMBH & CO. KG  (DE) 
Leverkuser Strasse 65m, 42897 Remscheid, Germany 

(72) WEIGEND Helmut (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kéo và kéo căng sợi tơ ghép trong quá trình kéo 

sợi nóng chảy cũng như thiết bị để thực hiện phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để kéo và kéo căng sợi tơ ghép trong quá 

trình kéo sợi nóng chảy. Trong đó, sợi được dẫn hướng có ít nhất một phần quấn quanh 
các ống dẫn hướng dẫn động của các bộ phận dẫn sợi, các ống dẫn hướng của các bộ 
phận dẫn sợi được làm nóng. Để kéo sợi, một trong số các ống dẫn hướng được dẫn 
động theo tốc độ ở chu vi cao hơn khoảng 1500 m/phút. Để kéo căng sợi, ít nhất một 
ống dẫn hướng phía sau được dẫn động theo tốc độ ở chu vi ít nhất là gấp hai lần tốc độ 
ở chu vi thứ nhất. Để tạo đủ nóng cũng như lực kéo đủ ở sợi trong khi có một vòng quấn 
ở các ống dẫn hướng, sợi, theo sáng chế, được dẫn hướng trên ống dẫn hướng được dẫn 
động để kéo ra, có chiều dài tiếp xúc liên tục ít nhất là vào khoảng 650mm, ống dẫn 
hướng được làm nóng để có nhiệt độ bề mặt nằm trong khoảng từ 80oC đến 200oC. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
(72) Donghui WU (US), John P. ROUSE (US), John J. GATZEMEYER (US), Sharon 

KENNEDY (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ làm sạch miệng có hệ thống cấp chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ làm sạch miệng (1) bao gồm đầu (2), tay cầm (10), phần cổ 
(11) nối đầu và tay cầm, và bộ phận chứa (15) chứa ít nhất một chất hoạt tính. Dụng cụ 
có bộ phận kích hoạt (22) để kích hoạt cơ cấu cấp phân phối chất hoạt tính tới một hay 
nhiều đầu ra (50). Cơ cấu cấp được dẫn động (18) nằm ở đầu dụng cụ sẽ cấp chất lỏng từ 
bộ phận chứa qua đầu ra. Nhiều loại chất hoạt tính khác nhau có thể được cấp với các 
liều lượng thích hợp và chính xác cho việc điều trị, vệ sinh, và/hoặc lợi ích khác.  
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25/30,  3/04, C07D  319/16 
(22) 19.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/048026  19.06.2009 (87) WO2010/008776 21.01.2010 
(30) 61/074,783       23.06.2008 US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) MEHRMAN, Steven, J. (US), WU, Wenju (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dạng tinh thể của hợp chất (2S)-(-)-N-(6-clo-2,3-dihydro-benzo[1, 

4]dioxin-2-ylmetyl)-sulfamit 
  (57)   Sáng chế đề cập đến dạng tinh thể của hợp chất (2S)-(-)-N-(6-clo-2,3-dihydro- 

benzo[1,4]dioxin-2-ylmetyl)-sulfamit, dược phẩm chứa dạng tinh thể này, để sử dụng 
trong điều trị chứng lo âu và các rối loạn liên quan; bệnh trầm cảm lưỡng cực và chứng 
mất trí; bệnh trầm cảm; chứng động kinh và các rối loạn liên quan; bệnh động kinh; rối 
loạn liên quan tới glucoza; rối loạn liên quan tới lipit; chứng đau nửa đầu; bệnh béo phì; 
chứng đau; lạm dụng thuốc; hoặc bảo vệ thần kinh. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
điều chế dạng tinh thể này.  
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) YANO, Takanori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất lõi thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sự xâm nhập của không khí từ bên ngoài vào ống (31) được hạn chế 
càng nhiều càng tốt mà không cần tạo thành phần bịt kín bằng cách cho tiếp xúc. 

Thiết bị (10) dùng để sản xuất lõi thấm hút (1), có khuôn được tạo rãnh để tạo sợi 
(21) được tạo ra trên mặt đã định (20a) của thành phần đã định (20) chuyển động theo 
một hướng cùng với đường chuyển động theo mặt đã định (20a); ống (31) được bố trí ở 
vị trí đã định trên đường chuyển động, việc xả khí (3) bao gồm các sợi thấm hút chất 
dịch từ phần lỗ (31a) về phía mặt đã định (20a), lõi thấm hút (1) được tạo ra nhờ việc hút 
khí (3) qua các lỗ vào ở phần đáy của khuôn tạo sợi (21) để sắp xếp vào khuôn tạo sợi 
(21) các sợi thấm hút chất dịch (2) có trong khí (3) khi khuôn tạo sợi (21) đi qua vị trí 
của ống (31). Khe hở (G) được tạo ra giữa mặt đã định (20a) và phần lỗ (31a) của ống 
(31). áp suất khí phía trong ống (31) là thấp hơn so với áp suất khí phía ngoài ống (31) 
nhờ việc hút khí (3) từ phần đáy của khuôn tạo sợi (21). Thành thứ nhất (43) là phía 
ngoài ống (31). Thành thứ nhất (43) này được bố trí cách với thành (33) của ống (31) bởi 
khoảng cách thứ nhất (S1) và được bố trí cách với mặt đã định (20a) bởi khoảng cách thứ 
hai (S2). Khí phía ngoài thổi theo hướng giao nhau với mặt đã định (20a) và khí phía 
ngoài thổi theo mặt đã định (20a) được thực hiện để tiếp cận khe hở (G) bởi thành thứ 
nhất (43).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2011 
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Leonhard-Karl-Strasse 24, D-97877 Wertheim, Germany 
(72) Richard KRESSMANN (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý nhiệt cho vật cần hàn 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị xử lý nhiệt các vật cần hàn, cụ thể là các bảng mạch in hoặc 

tương tự được trang bị các linh kiện điện và các linh kiện điện tử, thiết bị bao gồm buồng 
xử lý (1) trong đó có tạo ra hoặc bố trí ít nhất một vùng gia nhiệt hoặc làm nguội mà có 
thiết bị gia nhiệt hoặc làm nguội và các vật cần hàn được vận chuyển qua đó dọc theo 
phần vận chuyển đồng thời được gia nhiệt hoặc làm nguội, trong đó chất lưu dạng khí nén 
có thể được đưa vào vùng gia nhiệt hoặc làm nguội thông qua các lỗ cho dòng vào (18).  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm dùng ngoài da 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm dùng ngoài da chứa alkylresorxinol và có sự ổn định nhiệt 
(cụ thể là ổn định ở nhiệt độ cao) và tính bền quang tốt.  
Chế phẩm dùng ngoài da theo sáng chế chứa (a) 4-isobutyl resorxinol hoặc muối của nó 
với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 5% khối lượng, và (b) ít nhất một chất được 
chọn từ axit L-ascorbic hoặc muối của nó và axit 3-O-alkyl-L-ascorbic hoặc muối của 
nó với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 5% khối lượng. Ngoài ra, chế phẩm này có 
thể chứa ít nhất một (c) hợp chất được chọn từ (c-1) hợp chất có khung sterol (ví dụ, 
POE phytosterol, POE cholestanol), (c-2) dẫn xuất vitamin E, (c-3) hợp chất như este 
của axit béo polyglyxerin, polyoxybuten-polyglyxerin alkyl ete, este của axit béo 
sucroza, và (c-4) hợp chất có khung sorbitan. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông di động và trạm di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông di động trong đó trạm di động thực hiện 
sự chuyển tiếp từ trạm cơ sở rađio nguồn chuyển tiếp tới trạm cơ sở rađio đích chuyển 
tiếp. Phương pháp truyền thông di động bao gồm các bước: (A) thu, ở trạm cơ sở rađio 
đích chuyển tiếp, từ trạm cơ sở rađio nguồn chuyển tiếp hoặc trung tâm chuyển đổi, 
khóa để tính toán khóa thứ nhất để tạo ra khóa nhất định được sử dụng khi truyền thông 
giữa trạm cơ sở rađio đích chuyển tiếp và trạm di động; và (B) thu, ở trạm cơ sở rađio 
đích chuyển tiếp, từ trung tâm chuyển đổi, khóa thứ hai để tính toán khóa thứ nhất để tạo 
ra khóa nhất định được sử dụng khi truyền thông giữa trạm cơ sở rađio đích chuyển tiếp 
tiếp theo và trạm di động.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông, trạm di động và trạm cơ sở rađiô 

  (57)     Phương pháp lựa chọn tài nguyên rađiô theo sáng chế lựa chọn một cách bán cố định tài 
nguyên rađiô cần được cấp phát cho tín hiệu báo nhận đường lên cho biết trạng thái thu 
của tín hiệu đường xuống được cấp phát cố định từ nhiều tài nguyên rađiô được xác định 
nhờ các tần số và các mã, và bao gồm các bước: (A) lựa chọn các ứng cử đối với tài 
nguyên rađiô cấp phát cần được cấp phát cho tín hiệu báo nhận đường lên từ nhiều tài 
nguyên rađiô; (B) thông báo thông tin ứng cử về các ứng cử đã chọn đối với tài nguyên 
rađiô cấp phát; và (C) lựa chọn tài nguyên rađiô cấp phát đơn từ nhiều ứng cử đối với tài 
nguyên rađiô cấp phát được cho biết trong thông tin ứng cử được thông báo ở bước (B). 
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ISHIYAMA, Akira (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Môđun màng sợi rỗng, phương pháp tách bằng màng và thiết bị 

xử lý nước 
  (57)    Sáng chế đề cập đến môđun màng sợi rỗng bao gồm các màng sợi rỗng, chi tiết cố định 

để cố định các đầu dưới của các màng sợi rỗng để có các màng sợi rỗng kéo dài theo 
phương thẳng đứng trong nước và làm cho có thể thực hiện được sự tách bằng màng, và 
cơ cấu khuếch tán để tạo ra các bọt khí ở phía đầu dưới của các màng sợi rỗng để 
khuếch tán khí qua các màng sợi rỗng kéo dài theo phương thẳng đứng, trong đó cơ cấu 
khuếch tán có kết cấu để lượng bọt khí được tạo ra từ vùng tâm của khu vực trong đó các 
màng sợi rỗng được bố trí là lớn hơn so với lượng bọt khí được tạo ra từ vùng bên ngoài 
vùng tâm này. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tách bằng màng và thiết bị xử lý 
nước sử dụng môđun màng sợi rỗng này.  
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(11) 25938 
(21) 1-2010-03530 (51) 7 B01D  46/02,  51/10 
(22) 26.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/CN2009/000578   26.05.2009 (87) WO/2009/143699 03.12.2009 
(30) 200810109533.8        27.05.2008 CN 
(71) SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS, INC.  (US) 

Three Riverway, Suite 300 Houston, TX 77056 (US) 
(72) GU, Minghai (CN), SUN, Songliang (CN), LUO, Guangliang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp loại bỏ bụi và thiết bị lọc bụi dạng túi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ bụi bằng cách sử dụng túi lọc để xử lý khí 
tổng hợp thô từ thiết bị khí hoá than tầng sôi, trong đó nhiệt độ trong túi (300) được duy 
trì nằm trong khoảng từ 180 đến 250oC, chênh lệch áp suất giữa cửa nạp khí (130) của 
túi (300) và cửa xả khí (110) của túi (300) được khống chế nằm trong khoảng từ 1000 
đến 5000Pa, khí tổng hợp thô ra khỏi thiết bị khí hoá than tầng sôi đi vào cửa nạp khí ở 
áp suất nằm trong khoảng từ 0,2 đến 3,0Mpa. Phương pháp này giải quyết hiệu quả các 
vấn đề kỹ thuật của sự ngưng tụ và bít túi do lượng hơi nước và tro cao trong khí tổng 
hợp thô ra khỏi thiết bị khí hoá than tầng sôi và phương pháp này cũng có thể áp dụng 
để loại bỏ bụi ra khỏi khí tổng hợp thô được tạo ra bởi thiết bị khí hoá than tầng sôi 
trong điều kiện có tỷ lệ nước-khí cao (tỷ lệ nước- khí lên đến 37%), lượng bụi cao (bụi 
với lượng từ 15 đến 100g/Nm3) và áp suất nằm trong khoảng từ 0,2 đến 3,0Mpa. Sáng 
chế cũng đề cập đến thiết bị lọc bụi dạng túi dùng cho phương pháp này.  
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(11) 25939 
(21) 1-2010-03543 (51) 7 H04N  7/16, H04L  29/06,  9/06 
(22) 30.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2009/058161  30.06.2009 (87) WO2010/000727 07.02.2010 
(30) 08305364.5       30.06.2008 EP 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc-92130 Issy-Les-Moulineaux, France 
(72) MASSOUDl, Ayoub (FR), LEFEBVRE, Frederic (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hoá, sử dụng khoá mã hoá K có độ dài khoá k, 
cho ít nhất một thông báo M có các ký hiệu phân bố đồng đều. k bit của những thông 
báo dài ít nhất k bit được mã hoá (830), trong khi những thông báo ngắn hơn được kéo 
dài (840), ví dụ bằng cách đệm hoặc ghép nối, để thu được thông báo kéo dài có độ dài 
ít nhất là k bit trước khi mã hoá. Nhờ đó, hiệu quả mã hoá được tối ưu hoá trong khi độ 
an toàn mã hoá vẫn được duy trì. Phương pháp mã hoá này đặc biệt phù hợp với các gói 
chứa thông báo M được mã hoá theo chuẩn JPEG2000. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị 
mã hoá (710), phương pháp giải mã và thiết bị giải mã (910).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2010 
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Daisuke KURAMOCHI (JP), Hikaru YOKOMURA (JP), Yuji TSUJIMOTO (JP), 

Koichi NAKAYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy có lắp hộp thu gom hơi nhiên liệu. Hộp thu gom hơi nhiên liệu 
(55) được bố trí dọc theo khung thân (20) ở vị trí bên ngoài khung thân và gần với khung 
thân hơn là đầu ngoài của bậc để chân cho người ngồi sau (54R).  
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(11) 25941 
(21) 1-2011-00039 (51) 7 G10L  19/02,  11/00 
(22) 07.08.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/003799  07.08.2009 (87) WO 2010/016271 11.02.2010 
(30) 2008-205645      08.08.2008 JP 

2009-096222      10.04.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Tomofumi YAMANASHI (JP), Masahiro OSHIKIRI (JP), Toshiyuki MORII (JP), 

Hiroyuki EHARA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị làm trơn phổ tín hiệu, thiết bị mã hoá, thiết bị giải mã, 

thiết bị đầu cuối truyền thông, thiết bị trạm cơ sở, và phương 
pháp làm trơn phổ tín hiệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm trơn phổ tín hiệu, thiết bị mã hóa, thiết bị giải mã, thiết 
bị đầu cuối truyền thông, thiết bị trạm cơ sở và phương pháp làm trơn phổ tín hiệu cho 
phổ của các tín hiệu thoại. Thiết bị làm trơn phổ theo sáng chế có cấu trúc có thể làm 
trơn phổ sau khi biến đổi phi tuyến đối với phổ được tính toán từ tín hiệu thoại - âm 
thanh, và có thể giảm đáng kể số lượng các phép tính trong khi vẫn duy trì được chất 
lượng âm thanh tốt, trong đó bộ phận phân chia dải tần (102) sẽ chia phổ đầu vào thành 
nhiều băng con, bộ phận tính toán giá trị đại diện (103) tính toán giá trị đại diện cho mỗi 
băng con sử dụng giá trị trung bình cộng và trung bình nhân; đối với mỗi giá trị đại 
diện, bộ phận biến đổi phi tuyến (104) thực hiện biển đổi phi tuyến với đặc tính là làm 
nổi rõ giá trị lớn hơn; và bộ phận làm trơn (105) làm trơn giá trị đại điện đã chịu biến 
đổi phi tuyến cho mỗi băng con, trong miền tần số.  
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(71) DECKLITE IP HOLDINGS LIMITED  (AU) 

Suite 03-07, Capital Building, Independence Avenue, Victoria, Mahe SEYCHELLES 
(72) HEANEY David (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Môđun sàn treo 

  (57)    Sáng chế đề cập tới môđun sàn treo bao gồm: thân sàn treo bao gồm vật liệu sàn treo 
mềm dẻo được giới hạn bởi mép chịu kéo được gia cường bằng đai, phương tiện treo đặt 
cách nhau quanh mép, nhờ vậy thân sàn treo kéo căng được để tạo ra bề mặt sàn treo gần 
như phẳng, và giàn gồm các chi tiết đai chịu kéo gắn chặt vào vật liệu sàn treo mềm dẻo 
và mép chịu kéo được gia cường bằng đai; các dây đai giàn treo chịu kéo được làm thích 
ứng để được lắp ở tình trạng kéo căng vào kết cấu theo mối quan hệ duy trì đặt cách so 
với nhau, và mỗi dây đai có các điểm gắn chặt được tạo ra trên đó; và phương tiện nối 
kéo căng được bố trí ở mỗi phương tiện treo để gắn chặt và kéo căng thân sàn treo vào 
các điểm gắn chặt tương ứng.  
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(86) PCT/NL2009/050320 10.06.2009 (87) WO 2009/151320 17.12.2009 
(30) 2001664      10.06.2008 NL 
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(72) Lievestro, Robert (NL), Hesse, Huib (NL), Poppe, Karel Romain (BE), Mortelmans, 

Rudi Frans (BE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chế tạo nền đất trồng và nền đất trồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nền đất trồng lâm từ xốp polyuretan, xốp này được chế tạo bằng 
phương pháp dùng để chế tạo nền đất trồng, trong đó trong quá trình tạo ra polyuretan sơ 
cấp, rượu polyhyđric và isoxianat phản ứng với nhau để tạo ra xốp polyuretan sơ cấp, 
xốp polyuretan sơ cấp đã được tạo ra này được triển khai làm nền đất trồng.  
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(86) PCT/AU2009/000748  12.06.2009 (87) WO 2009/149517 17.12.2009 
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Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
(72) KRALIC, John Frank (AU), RYAN, Brad Stewart (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm panen composit, cơ cấu nối và phương pháp chế tạo tấm 

panen composit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm panen composit có một lớp vật liệu có thể đông cứng, ít nhất 

một chi tiết được liên kết với và/hoặc được chôn trong vật liệu có thể đông cứng, và một 
hoặc nhiều cơ cấu nối được cố định vào ít nhất một chi tiết, hoặc mỗi cơ cấu nối có phần 
nối được bố trí ở bề mặt của tấm panen và được bố trí để tạo ra một phần của khớp nối 
chịu lực, trong đó tải trọng sinh ra tại khớp nối được bố trí để được truyền qua cơ cấu 
nối đến chi tiết.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
267 

(11) 25945 
(21) 1-2011-00043 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/00,  9/46,  

9/54,  9/663, C22C  38/38, C23C  
2/12,  2/28 

(22) 13.07.2009 (43) 25.04.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2011 
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(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ nhôm dùng để dập nóng bằng cách gia nhiệt 

nhanh, phương pháp sản xuất tấm thép mạ nhôm và phương 
pháp dập nóng bằng cách gia nhiệt nhanh nhờ sử dụng tấm 
thép này 

  (57)   Sáng chế khắc phục vấn đề làm nóng chảy nhôm ở thời điểm gia nhiệt trước khi dập 
nóng, mà trước đây là một vấn đề khi áp dụng kỹ thuật dập nóng với tấm thép mạ nhôm, 
và sáng chế đề xuất tấm thép mạ nhôm dùng để dập nóng và phương pháp dập nóng sử 
dụng tấm thép mạ nhôm này để khắc phục vấn đề về mặt gãy trễ do hyđrô dư, và ngoài 
ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp dập nóng bằng cách gia nhiệt nhanh sử dụng tấm 
thép mạ nhôm này.  

Tấm thép mạ nhôm theo sáng chế được sản xuất bằng cách ủ tấm thép mạ nhôm 
như được cuộn trong lò ủ dạng hộp trong một khoang thời gian và ở nhiệt độ được thể 
hiện trên Fig.5, và tạo hợp kim tấm thép mạ nhôm. 

Ngoài ra, phương pháp dập nóng bằng cách gia nhiệt nhanh theo sáng chế khác 
biệt ở chỗ cắt phôi để dập của tấm thép mạ nhôm, và gia nhiệt phôi này trước khi dập 
nóng bằng nhiệt độ trung bình với tốc độ tăng 40oC/giây hoặc cao hơn và thời gian lộ 
sáng ra môi trường là 700oC hoặc nhiều hơn 20 giây hoặc ít hơn, và sau đó dập nóng tấm 
thép này.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ chế biến thực phẩm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ chế biến thực phẩm (20) bao gồm bộ phận đế (21), bình 
chứa (22) và nắp (23). Bộ phận đế (21) có phần đế (26) được tạo cấu hình thích hợp để 
đỡ bình chứa (22) và phần vỏ (25) của động cơ. Thành (29) của vỏ (25) có nhiều khe lấy 
không khí (35) và rãnh thoát nước (37) để bảo vệ các khe (35) khỏi việc tiếp nhận chất 
lỏng bất kỳ mà có thể có trên bộ phận đế (21). Bình chứa (22) có thành bên (52) có mặt 
trên hở mà có vành miệng theo chu vi (57). Nắp (23) bao gồm cơ cấu tai lắp ghép (73) 
có rãnh chữ V (70) để tiếp nhận vành miệng (57). Việc nâng theo phương thẳng đứng 
phần tay cầm (77) của cơ cấu tai lắp ghép (73) để tách rời nắp (23) khỏi bình chứa (22). 
Miệng rót (61) và tay cầm (60) được tạo ra gần mặt trên của bình chứa (22). Tấm chắn 
cách nhiệt (62) bao gồm phần thân (63) được gắn vào thành bên (52) tại vị trí bên dưới 
miệng rót (61), và còn bao gồm tấm che (64). Phần thân (63) bảo vệ tay của người sử 
dụng khi đặt tay vào thành bên (52) của bình chứa (22) và tấm che (64) bảo vệ tay của 
người sử dụng khỏi chất lỏng nhỏ giọt từ miệng rót (61). 
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1, Higashi 3-chome, Komaki-shi, Aichi-ken 485-8550, JAPAN 
2. NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NAGAOKA UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY  (JP) 
1603-1, Kamitomiokamachi, Nagaoka-shi, Niigata-ken, 940-2188, JAPAN 

(72) Osamu WAKISAKA (JP), Akihiro SHIBAHARA (JP), Seiichi KAWAHARA (JP), 
Yoshimasa YAMAMOTO (JP), Nanthaporn PUKKATE, (TH) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Hạt cao su tự nhiên biến tính, phương pháp sản xuất hạt cao su 

tự nhiên biến tính này và mủ cao su tự nhiên biến tính 
  (57)     Sáng chế đề xuất hạt cao su tự nhiên biến tính có các liên kết đôi cacbon-cacbon thuộc 

các monome được copolyme hóa bằng cách ghép vào bề mặt của hạt cao su tự nhiên 
biến tính, và phương pháp sản xuất hạt cao su tự nhiên biến tính này.  

Hạt cao su tự nhiên biến tính có các liên kết đôi cacbon-cacbon thuộc monome 
vinyl đa chức được copolyme hóa bằng cách ghép vào bề mặt của hạt cao su tự nhiên 
biến tính, được tạo ra bằng cách copolyme hóa bằng cách ghép monome vinyl đa chức 
có hai hay nhiều liên kết đôi cacbon-cacbon với hạt cao su tự nhiên hay hạt cao su tự 
nhiên đã được khử protein. Một trong số các phương pháp sản xuất hạt cao su tự nhiên 
biến tính bao gồm các bước: tạo phức chất thành phần lồng nhau của của monome vinyl 
đa chức có hai hay nhiều liên kết đôi cacbon-cacbon có tác nhân bảo vệ lạ để bảo vệ ít 
nhất một trong số các liên kết đôi của monome vinyl đa chức; copolyme hóa bằng cách 
ghép phức chất thành phần lồng nhau thu được với hạt cao su tự nhiên hay hạt cao su tự 
nhiên đã được khử protein; và khử bảo vệ các liên kết đôi đã được bảo vệ bằng cách loại 
bỏ tác nhân bảo vệ lạ ra khỏi copolyme ghép thu được.  
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11/12 
(22) 06.07.2009 (43) 25.04.2011 
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(72) KATAKURA, Masahiko (JP), SUZUKI, Takao (JP), NAKAMURA,Tomomichi (JP), 
WADA, Hajime (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị làm sạch vải lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị làm sạch vải lọc của thiết bị loại nước kiểu 
lọc ép mà có khả năng khôi phục vải lọc bằng cách làm sạch hiệu quả vải lọc trong khi 
tiết kiệm lượng nước sử dụng để làm sạch không cần sử dụng axit mà đòi hỏi việc xử lý 
nước thải. Phương pháp này để làm sạch vải lọc của thiết bị loại nước kiểu lọc ép, thiết 
bị này loại nước huyền phù đặc chứa thành phần canxi, bằng một chất bất kỳ trong số 
nước, hơi nước, và hỗn hợp của chúng. Vải lọc được làm sạch bằng cách phun, lên vải 
lọc mà lực căng nằm trong khoảng từ 10 đến 2000 N/5cm được tác dụng, một chất bất 
kỳ trong số: nước có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 100 đến 140oC và áp suất nằm trong 
khoảng từ 50 đến 200 kg/cm2; hơi nước có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 100 đến 140oC; 
và hỗn hợp của chúng.  
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174, Avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) PLETTENBURG, Oliver (DE), LORENZ, Katrin (DE), LOEHN, Matthias (DE), 

WESTON, John (GB), KLEEMANN, Heinz-Werner (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất isoquinolin và isoquinolinin được thế ở vị trí 6 và 

dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất isoquinolin và isoquinolinon được thế ở vị trí 6 có công 

thức (I) :  
 

  
 

có thể dùng để điều trị và/hoặc phòng bệnh liên quan đến Rho-kinaza và/hoặc liên quan 
đến sự phosphoryl hóa phosphataza chuỗi nhẹ của myosin do Rho-kinaza gây ra hoặc 
làm trung gian và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 25950 
(21) 1-2011-00075 (51) 7 H04W  4/22,  36/00,  48/16,  84/10 
(22) 28.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/059767       28.05.2009 (87) WO 2009/150943 17.12.2009 
(30) 2008-153427       11.06.2008 JP 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) UEMURA Katsunari (JP), TSUBOI Hidekazu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trạm di động, thiết bị trạm cơ sở, và hệ thống truyền 

thông di động 
  (57)    Khi sự truyền thông có kiểu, như cuộc gọi ưu tiên, cần được ưu tiên bỏ qua cuộc gọi 

bình thường xuất hiện, thì sự đo thích hợp các ô CSCT được thực hiện. Do đó, sáng chế 
đề xuất thiết bị trạm di động được áp dụng cho hệ thống truyền thông di động mà bao 
gồm thiết bị trạm cơ sở nhỏ mà làm cho chỉ các thiết bị trạm di động được đăng ký từ 
trước truy nhập được trong trường hợp bình thường, và mặt khác, làm cho các thiết bị 
trạm di động chưa đăng ký truy nhập được trong trường hợp không bình thường, trong 
đó thiết bị trạm di động được trang bị ít nhất: bộ quản lý thông tin « 103 mà đưa ra 
thông tin xác định kiểu ô để phân biệt thiết bị trạm cơ sở bình thường với thiết bị trạm 
cơ sở nhỏ; và bộ xử lý tín hiệu thu 102 mà lựa chọn xem có hay không thực hiện sự đo 
trạng thái kênh giữa thiết bị trạm di động và thiết bị trạm cơ sở nhỏ, trên cơ sở thông tin 
xác định kiểu ô vâ thông tin lớp truy nhập cho biết tính ưu tiên truyền thông, và thực 
hiện sự đo trạng thái kênh theo kết quả lựa chọn.  
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(72) GIULIANI, Sandro (IT), MAGGI, Carlo, Alberto (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm chứa chất đối kháng thụ thể kinin B2 và 

corticosteroit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hỗn hợp gồm corticosteroit và chất đối kháng thụ 

thể kinin B2 làm thành phần hoạt tính. Dược phẩm này có hiệu quả trong việc điều trị 
các bệnh viêm như hen suyễn, viêm mắt hoặc da và, đặc biệt là hữu hiệu trong việc điều 
trị cho khớp, cụ thể là chứng viêm khớp.  
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(72) John J. GATZEMEYER (US), Eduardo J. JIMENEZ (US), Glen BIRON (US), Mark 

DELZ (US), Tim HOPKINS (US), Russell READ (US), Douglas, J. HOHLBEIN (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng có tính tương tác 

  (57)   Sáng chế đề xuất bàn chải đánh răng (100) có thể gồm bộ phận cấu thành âm thanh 
(140) được tạo kết cấu để hoạt động như micrô để nhận tín hiệu âm thanh ở chế độ vận 
hành thứ nhất và hoạt động như loa để cấp ra tín hiệu âm thanh qua thân (148) của bàn 
chải đánh răng (100) ở chế độ vận hành thứ hai. Bàn chải đánh răng (100) khác có thể 
gồm động cơ (271) cấp điện cho một hoặc nhiều chi tiết dịch chuyển được (227) và bộ 
xử lý (392) để kiểm tra và duy trì biến số, như động cơ tốc độ hoặc điện áp được tác 
động, kết hợp với động cơ (271). Bàn chải đánh răng (100) khác có thể gồm nút chế độ 
vận hành đơn (xem Fig.13A đến Fig.13C) để thay đổi chế độ vận hành các chi tiết dịch 
chuyển được (227) trên bàn chải đánh răng (100) và các tín hiệu âm thanh được truyền 
qua đầu ra (148) của bàn chải đánh răng (100). 
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Quy trình sản xuất nhiên liệu động cơ trên cơ sở xăng và 

etanol và nhiên liệu động cơ được sản xuất theo quy trình 
này 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất nhiên liệu động cơ trên cơ sở xăng và etanol, trong 
đó quy trình này bao gồm bước pha xăng vào etanol bằng cách sử dụng phụ gia thứ nhất 
gồm zeolit và đolomit, và phụ gia thứ hai là tinh dầu cây cọc rào (Ratropha curcas). 
Etanol để sử dụng trong quy trình theo sáng chế là etanol có hàm lượng nước dưới 5% 
thể tích, được tạo ra bằng cách tách nước, sử dụng phụ gia tách nước gồm cao lanh và 
điatomit. Sản phẩm theo quy trình của sáng chế là nhiên liệu động cơ dùng được cho các 
loại động cơ xe cơ giới mà không cần thay đổi cấu tạo của động cơ, trong khi vẫn đảm 
bảo chỉ số kỹ thuật của nhiên liệu thành phẩm, đạt tiêu chuẩn cao và thân thiện với môi 
trường.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống thông báo thông tin khẩn cấp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thông báo thông tin khẩn cấp, trong đó thiết bị phát 
quảng bá (CBC) truyền thông điệp thông báo thông tin khẩn cấp bao gồm vùng phân 
phối và thông tin khẩn cấp đến trung tâm chuyển mạch (mme) tương ứng với vùng phân 
phối, trung tâm chuyển mạch (mme) tạo thông điệp thông báo thông tin khẩn cấp bao 
gồm thông tin nhận dạng tế bào và truyền thông điệp đến trạm cơ sở vô tuyến (enb) mà 
quản lý tế bào tương ứng với vùng phân phối có trong thông điệp thông báo thông tin 
khẩn cấp được thu, và trạm cơ sở vô tuyến (enb) phát quảng bá thông tin khẩn cấp có 
trong thông điệp thông báo thông tin khẩn cấp được thu đến tế bào tương ứng với thông 
tin nhận dạng tế bào có trong thông điệp thông báo thông tin khẩn cấp.  
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(72) KANG, Sin-Myoung (KR), SCHENK, Johannes, Leopold (AT), SCHMIDT, Martin 
(AT), WIEDER, Kurt (AT), WURM, Johann (AT) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp làm sạch khí xử lý dùng cho hệ thống 

khử nấu chảy để thu được gang thỏi 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị và phương pháp làm sạch khí xử lý dùng cho hệ thống khử 

nấu chảy để thu được gang thỏi. Thiết bị làm sạch khí xử lý (2) dùng cho hệ thống khử 
nấu chảy (1) bao gồm ít nhất một lò phản ửng khử (3) và bộ khí hoá nấu chảy (4), thiết 
bị này bao gồm hệ ống dẫn thứ nhất (5) để xả khí lò cao (6) ra khỏi lò phản ứng khử (3) 
và hệ ống dẫn thứ hai (7) để xả khí lò (8) ra khỏi bộ khí hoá nấu chảy (4), và các hệ ống 
dẫn (5, 7) này lần lượt dẫn tới một hệ thống rửa khí ướt (11, 12), trong đó lưu lượng khí 
lò cao hoặc khí lò có thể được điều chỉnh nhờ chi tiết điều chỉnh (41) bằng cách thay đổi 
khe điều chỉnh (40) và chất lỏng rửa khí hoặc làm nguội (49) có thể được thu gom và xả 
ra ngoài. Theo sáng chế, hệ thống rửa khí ướt thứ nhất (11) của hệ ống dẫn thứ nhất (5) 
để dẫn khí lò cao (6) và hệ thống rửa khí kiểu Venturi thứ hai (12) của hệ ống dẫn thứ 
hai (7) để dẫn khí lò (8) cùng xả vào một cơ cấu tách giọt chung (14).  
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Anexartisias & Kyriakou Matsi, 3, Roussos Limassol Tower, 10th floor, P.C. 3040 
Limassol, Cyprus 

(72) BUBNOV, Grigoriy Georgievich (RU), ZAKHAROV, Victor Nikolaevich (RU), 
ZUBOV, Fedor Vladimirovich (RU), SEMENOV, Alexandre Viacheslavovich (RU) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu sợi libe 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nguyên liệu sợi libe bao gồm các bước: xé tơi 
nguyên liệu, để vào trong môi trường nước, xử lý thủy động nguyên liệu liên tiếp trong 
hai chế độ: thứ nhất, trong chế độ liên tục bằng cách tác động trường sóng thủy động, và 
sau đó trong chế độ xung bằng cách tác động sóng va chạm, trong đó biên độ áp lực của 
pha sóng dương trong chế độ liên tục nhỏ hơn biên độ áp lực của pha sóng dương trong 
chế độ xung, và lấy nguyên liệu ra khỏi môi trường nước. Sáng chế có thể tạo ra sợi 
bông chất lượng cao, mật độ dài của sợi bằng hoặc nhỏ hơn 0,3 Tex (mg/m) với sự tiêu 
thụ năng lượng tối ưu của quy trình sản xuất.  
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(11) 25957 
(21) 1-2011-00123 (51) 7 F25D  23/08, C08J  9/12, F16L  

59/02,  59/06, F25D  23/06 
(22) 15.07.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/003338    15.07.2009 (87) WO/2010/007783 21.01.2010 
(30) 2008-185569    17.07.2008 JP 

2008-236099    16.09.2008 JP 
2008-266007    15.10.2008 JP 
2008-267017    16.10.2008 JP 
2009-073334    25.03.2009 JP 

(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

(72) Takuto SHIBAYAMA (JP), Hitoshi OZAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật liệu cách nhiệt, hộp cách nhiệt, cửa cách nhiệt, và tủ lạnh

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất vật liệu cách nhiệt có thể dễ dàng tạo ra đặc tính mật 
độ thấp, tính lưu động cao, độ bền cao và cách nhiệt của nhựa polyuretan bọt thích hợp 
và có thể ngăn chặn sự tăng chi phí sản xuất nhờ sự kiểm soát, thu được, hoặc sản xuất 
các vật liệu thô một cách dễ dàng. Vật liệu cách nhiệt bao gồm nhựa polyuretan bọt 
(104) được đổ đầy và tạo bọt trong khoảng trống giữa các phần bên ngoài (102) và bên 
trong (103). Nhựa polyuretan bọt (104) được tạo thành bằng cách phun hỗn hợp gồm ít 
nhất thành phần rượu polyhyđric, thành phần polyisoxyanat, chất tạo bọt dạng lỏng trên 
tới hạn, dưới tới hạn, hoặc chất tạo bọt dạng lỏng thứ nhất mà điểm sôi của chúng nhỏ 
hơn hoặc bằng 0oC ở áp suất khí quyển, và chất tạo bọt dạng lỏng thứ hai có độ dẫn 
nhiệt thấp hơn độ dẫn nhiệt của chất tạo bọt thứ nhất và là hyđrocacbon lỏng ở nhiệt độ 
bình thường, vào khoảng trống và làm nổi bọt và làm cứng hỗn hợp. Sáng chế còn đề cập 
đến hộp cách nhiệt, cửa cách nhiệt và tủ lạnh. 
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(11) 25958 
(21) 1-2011-00149 (51) 7 H01Q  19/30 
(22) 09.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/IB2009/005885     09.06.2009 (87) WO2009/153640 23.12.2009 
(30) TO2008A000473     17.06.2008 IT 
(71) FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.P.A.  (IT) 

Via Cazzaro 3, 31033 Castelfranco Veneto (TV), Italy 
(72) BARBIRATO Walter (IT), RlGHETTO Luigino (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Anten 

  (57)     Sáng chế đề cập đến anten (1) dùng để thu và phát tín hiệu vô tuyến nằm trong một dải 
tần số nhất định. Anten (1) bao gồm chi tiết bức xạ (3) có thể phát ra tín hiệu vô tuyến 
phân cực tuyến tính trong dải tần hoạt động của anten. Anten này còn bao gồm chi tiết 
đỡ (2) và ít nhất là một chi tiết định hướng thứ nhất (4) được lắp trên chi tiết đỡ. Chi tiết 
định hướng bao gồm thân truyền dẫn trong khoảng dải tần hoạt động của anten. Hình 
dạng của thân nêu trên sao cho phần nhô ra của nó nằm trên mặt phẳng vuông góc với 
hướng có độ khuếch đại lớn nhất của anten bao quanh một phần mặt phẳng giới hạn.  
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(11) 25959 
(21) 1-2011-00151 (51) 7 H04W  76/02,  80/00,  88/06 
(22) 23.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/061403     23.06.2009 (87) WO 2009/157442 30.12.2009 
(30) 2008-163902     23.06.2008 JP 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, Japan 
(72) YAMAGISHl, Hiroaki (JP), KANAUCHI, Masashi (JP), lWAMURA, Mikio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông di động và trạm di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông di động, trong đó phương pháp bao gồm 
các bước sau: truyền yêu cầu kết nối lại từ chức năng LTE-AS đến chức năng EMM, khi 
chức năng LTE-AS phát hiện rằng sự kết nối RRC được thay đổi tới trạng thái không 
hoạt động; và truyền yêu cầu dịch vụ ở chức năng EMM khi chức năng EMM nhận yêu 
cầu kết nối lại và phát hiện rằng chức năng LTE-AS ở trong vùng phủ sóng.  
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(11) 25960 
(21) 1-2011-00154 (51) 7 H04W  36/08,  12/04, H04L  9/08 
(22) 26.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/061748 26.06.2009 (87) WO 2009/157549 30.12.2009 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2011 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan 
(72) Mikio IWAMURA (JP), Shogo YABUKI (JP), Kazunori OBATA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông di động và trạm di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông di động để truyền thông giữa trạm di 
động (UE) và trạm cơ sở rađio (eNB) nhờ việc sử dụng khóa nhất định được tạo ra bằng 
cách sử dụng khóa thứ nhất. Phương pháp truyền thông di động này bao gồm các bước: 
cập nhật, ở trạm di động (UE), khóa thứ nhất vào lúc thu tín hiệu lệnh chuyển tiếp từ 
trạm cơ sở rađio (eNB); phát đi, từ trạm di động (UE) tới trạm cơ sở rađio (eNB), tín 
hiệu hoàn thành chuyển tiếp bằng cách sử dụng khóa nhất định được tạo ra bằng cách sử 
dụng khóa thứ nhất đã cập nhật; và thực hiện, ở trạm di động (UE), sự xử lý lựa chọn « 
khi không thể phát đi tín hiệu hoàn thành chuyển tiếp và phát hiện lỗi liên kết rađio, và 
phát đi, từ trạm di động tới ô đích thiết lập lại đã chọn, tín hiệu yêu cầu thiết lập lại bằng 
cách sử dụng khóa thứ nhất trước khi khóa thứ nhất này được cập nhật.  
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(11) 25961 
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(86) PCT/EP2009/004305 16.06.2009 (87) WO 2009/156072 30.12.2009 
(30) 10 2008 030 207.4      25.06.2008 DE 
(71) BAYER SCHERlNG PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) KOLKHOF, Peter (DE), BRUNS, Astrid (DE), THEDE, Kai (DE), SCHLEMMER, 

Karl-Heinz (DE), HILLISCH, Alexander (AT), LANG, Dieter (DE), GERISCH, 
Michael (DE), GOLLER, Andreas (DE), GROSSER, Rolf (DE), SCHMECK, Carsten 
(DE), WOLTERING, Elisabeth (DE), PRIEN, Olaf (DE), PAULSEN, Holger (DE), 
KERN, Armin (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất 7-sulfanylmetyl-, 7-sulfinylmetyl- và 7-

sulfonylmetylindol, quy trình điều chế và dược phẩm chứa 
hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 7-sulfanylmetyl-, 7-sulfinylmetyl- và 7- 
sulfonylmetylindol, quy trình điều chế chúng và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp 
chất theo sáng chế ở dạng riêng rẽ hoặc kết hợp đều hữu ích trong điều trị và/hoặc phòng 
ngừa bệnh, đặc biệt là điều trị và/hoặc phòng ngừa các rối loạn tim mạch.  
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(11) 25962 
(21) 1-2011-00162 (51) 7 B01J  23/26,  21/02,  23/04,  32/00,  

37/02,  37/08, C07C  5/32,  5/333 
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(71) SUD-CHEMIE INC.  (US) 

1600 West Hill Street IP/Legal Department Lousiville, KY 40210, United States of 
America 

(72) Vladimir FRIDMAN (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất xúc tác để khử hyđro của các hyđrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất xúc tác khử hyđrô tầng tĩnh hoặc tầng sôi chứa chất mang 
alumin, với các cromua và kiềm của kim loại chỉ bao gồm natri và kali, được thêm vào 
để làm các chất tăng cường. Chất xúc tác tạo thành thể hiện tính chọn lọc cao hơn và 
năng suất olefin cao hơn các chất xúc tác khử hyđrô đã biết trong tình trạng kỹ thuật, 
đặc biệt là sau khi được già hóa.  
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(11) 25963 
(21) 1-2011-00166 (51) 7 F03D  11/04 
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(71) ALIZEO  (FR) 
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(72) LAVAUR, Richard (BE), GHIRETTI, Alain (FR), DE VIVO, Michel (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy phát điện chạy bằng sức gió có cột đỡ gập lại được 
  (57)    Sáng chế đề cập đến máy phát điện chạy bằng sức gió bao gồm cột trụ gập (1) được lắp 

quay quanh khớp nối (5) được định vị nằm khoảng giữa các đầu dưới (1a) và phía trên 
(1b) của cột trụ. Cột trụ được dẫn động bởi con trượt chính (V1) mà được nối với đầu 
dưới của cột trụ.  
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(11) 25964 
(21) 1-2011-00179 (51) 7 H04W  16/00 
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) CHEN, Jen, Mei (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tạo điều kiện thuận lợi tự cấu hình ô femto và 

thiết bị truyền thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hệ thống và các phương pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

cầu hình tự động ô femto dựa ít nhất một phần vào tín hiệu truyền từ các ô femto và các 
« macrô khác. Cụ thể, ô femto có thể thu tín hiệu từ các ô lân cận, giống như thiết bị di 
động, và xác định các tham số truyền thông được sử dụng. Các tham số có thể là ký hiệu 
nhận dạng kênh, độ lệch giả tạp nhiễu (PN - Pseudo Noise), và thông tin tương tự. Tiếp 
đó, ô femto có thể cấu hình các tham số truyền thông của nó để thay đổi từ các tham số 
phát hiện được trong các tín hiệu lân cận hoặc để so khớp với các tham số của các tín 
hiệu lân cận, trong đó các tham số này liên quan đến, ví dụ môi trường truyền thông. Do 
vậy, ô femto tự cấu hình để giảm nhiễu với các ô femto và/hoặc các ô macro lân cận.  
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(72) PRAKASH, Rajat (IN), GUPTA, Rajarshi (IN), AGASHE, Parag, A. (US), KITAZOE, 
Masato (JP), MEYLAN, Arnaud (CH), HORN, Gavin, B. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật giải quyết nhầm lẫn do gán cùng một ký hiệu nhận dạng 
nút cho nhiều nút nhờ sử dụng kỹ thuật phát hiện nhầm lẫn và sử dụng ký hiệu nhận 
dạng duy nhất của nút. Theo một khía cạnh, mạng có thể tạo khe thời gian (ví dụ, khe 
thời gian không đồng bộ), trong thời gian này thiết bị đầu cuối truy cập có thể tạm thời 
ngưng theo dõi tín hiệu truyền từ nút nguồn để cho thiết bị đầu cuối truy cập có thể thu 
ký hiệu nhận dạng duy nhất từ nút đích. Theo một số khía cạnh, thiết bị đầu cuối truy 
cập có thể bắt đầu thao tác chuyên vùng ở nút đích sau khi xác định thiết bị đầu cuối 
truy cập có được phép truy cập nút đích hay không. Theo một số khía cạnh, nút nguồn 
có thể chuẩn bị một số nút đích để chuyển vùng tiềm năng trong trường hợp sự nhầm lẫn 
được phát hiện hoặc có khả năng xảy ra. ở đây, nút nguồn có thể gửi thông báo liên 
quan đến việc chuẩn bị nút đích tiềm năng  cho thiết bị đầu cuối truy cập, nhờ đó thiết bị 
đầu cuối truy cập sử dụng thông tin chuẩn bị chuyển vùng để khởi tạo việc chuyển vùng 
ở nút đích đó.  
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(11) 25966 
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(86) PCT/US2009/047858  18.06.2009 (87) WO 2009/155461 23.12.2009 
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(71) SEAONE MARITIME CORP.  (US) 

Three Allen Center, 333 Clay Street, Suite 4605, Houston, Texas 77002, USA 
(72) HALL, Bruce (CA), MORRlS, Ian (CA), OKIKIOLU, Tolulope (US), RIGOLO, 

Thomas (US), WOODRUFF, Cp (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý, bảo quản và vận chuyển khí tự 

nhiên 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp xử lý, bảo quản và vận chuyển khí tự 

nhiên. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp nạp, xử lý và xử lý lần 
cuối khí thô, để sản xuất, bảo quản và vận chuyển dung dịch lỏng chứa khí tự nhiên 
trong dung môi hydrocacbon nhẹ, và để cung cấp khí tự nhiên hoặc các sản phẩm phân 
đoạn chất lượng ống dẫn tới nơi tiêu thụ. Tàu vận chuyển sử dụng hệ thống chứa kiểu 
ống để chứa các thành phần nén chặt hơn của dung dịch lỏng so với có thể đạt được với 
khí tự nhiên trong điều kiện tương tự. Hệ thống thiết bị được đề xuất để nạp, vận chuyển 
và tháo dung dịch lỏng từ hệ thống chứa và sau đó tháo sản phẩm khí tự nhiên ở trạng 
thái khí. Hệ thống này là thích hợp để bảo quản và vận chuyển chọn lọc chất lỏng khí tự 
nhiên (natural gas liquid : NGL) để cung cấp cả gói dịch vụ để vận chuyển khí tự nhiên 
và sản xuất khí liên quan. Cách bảo quản này là thích hợp cho cả việc vận chuyển bằng 
đường biển và đường bộ và được cấu hình ở dạng môđun phù hợp với ứng dụng và/hoặc 
quy mô vận hành cụ thể. 
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(11) 25967 
(21) 1-2011-00191 (51) 7 H01H  1/22 
(22) 26.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2009/058022 26.06.2009 (87) WO 2010/012551 04.02.2010 
(30) RM2008A000417     31.07.2008 IT 
(71) BTICINO S.p.A.  (IT) 

Via Messina, 38, I-20154 Milano, Italy 
(72) BERTAGNA, Fabio (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Công tắc điện với bộ phận chuyển mạch xoay và bản lề chịu 

tải được cải tiến và phương pháp sản xuất công tắc này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới công tắc điện gồm:  

- ít nhất hai đầu cực kết nối (T1, T2),  
- mối tiếp xúc điện cố định (3) kết nối điện với một (T2) trong hai đầu cực kết nối (T1, 
T2),  
- bộ phận chuyển mạch dẫn điện và xoay (2), gồm ít nhất một mối tiếp xúc điện di động 
(4), thích hợp để dao động giữa hai vị trí đã được tạo ra trước, trong một trong hai vị trí, 
mối tiếp xúc điện di động (4) tỳ vào mối tiếp xúc điện cố định (3),  
- bản lề chịu tải (1) cho bộ phận chuyển mạch xoay (2), bản lề chịu tải (1) là dẫn điện và 
được kết nối diện với đầu cực kia một trong hai đầu cực kết nối (T1).  
Bản lề chịu tải (1) còn bao gồm các phương tiện khớp nối cơ học (5) thích hợp để giữ bộ 
phận chuyển mạch đàn hồi (2) với bản lề chịu tải (1).  
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(11) 25968 
(21) 1-2011-00200 (51) 7 B65D  8/00,  8/04 
(22) 24.07.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/063284      24.07.2009 (87) WO/2010/013655 04.02.2010 
(30) 2008-195746      30.07.2008 JP 
(71) TOYO SEIKAN KAISHA, LTD.  (JP) 

3-1,Uchisaiwai-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008522, Japan 
(72) TAKAGI, Naoyuki (JP), HARAGUCHI, Tomoko (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nắp nhôm có lớp phủ được tạo ra bằng cách sử dụng vật liệu 

phủ chứa nước 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nắp nhôm được tạo ra bằng cách dập khuôn lớp nền nhôm đã được 

phủ có lớp phủ được tạo ra bằng cách sử dụng vật liệu phủ chứa nước, do đó lớp phủ tạo 
ra mặt bên trong của nắp, trong đó đặc tính quan trọng là ở chỗ lớp phủ tạo ra cấu trúc 
tách pha nổi trong đó pha phân tán là nhựa acrylic chứa nhóm carboxyl được phân tán 
trong pha liên tục là nhựa nền. Nắp nhôm có độ chống ăn mòn hoàn hảo, dễ mở và dễ 
dập khuôn, và không có các nhược điểm của nắp nhôm sử dụng vật liệu phủ chứa nước 
thông thường.  
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(11) 25969 
(21) 1-2011-00201 (51) 7 C07D  217/24, A61K  31/472, A61P  

25/00,  27/00,  37/00,  9/00, C07D  
493/08,  495/08 

(22) 18.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2009/004393 18.06.2009 (87) WO/2009/156092 30.12.2009 
(30) 08290607.4      24.06.2008 EP 

61/153,155      17.02.2009 US 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174, Avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) PLETTENBURG, Oliver (DE), LORENZ, Katrin (DE), LOEHN, Matthias (DE), 

DUCLOS, Olivier (FR), BISCARRAT, Sandrine (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất isoquinolin và isoquinolinon được thế hai vòng hoặc 

nhiều vòng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới hợp chất isoquinohn và isoquinolinon được thế hai vòng và nhiều 

vòng có công thức (I):  
 

  
 

trong đó các nhóm từ R1 đến R12 là như được xác định trong bản mô tả, hợp chất này có 
thể được sử dụng dÓ điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh có liên quan tới Iho-kinaza 
và/hoặc sự phosphoryl hóa phosphataza chuỗi nhẹ của myosin do Rho-kinaza, gây ra, và 
dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 25970 
(21) 1-2011-00206 (51) 7 B22D  11/06,  11/16,  11/18 
(22) 24.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/AU2009/000806    24.06.2009 (87) WO 2009/155645 30.12.2009 
(30) 12/214,913          24.06.2008 US 
(71) 1. BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
2. lHI CORPORATION  (JP) 
1-1, Toyosu 3-Chome, Koto-Ku, Tokyo 135-8710, Japan 

(72) BLEJDE, Walter N (AU), SCHLICHTING, Mark (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đúc dải kim loại để kiểm soát chất lượng mép dải 

kim loại và thiết bị đúc dải kim loại 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc liên tục dải kim loại bao gồm các bước: lắp ráp 

hai trục đúc có các bề mặt đúc nằm ngang để tạo khe hẹp ở giữa hai trục này mà dải kim 
loại đúc mỏng được đúc qua khe hẹp này, hệ thống cấp kim loại để cấp thép nóng chảy ở 
trên khe hẹp, các trục đúc có hình dạng đỉnh để các phần mép của dải kim loại đúc trong 
phạm vi 50 mm của mép của dải kim loại đúc có nhiệt độ cao hơn dải kim loại đúc ở các 
phần giữa của chiều rộng dải kim loại và kiểm soát được vấn đề mép to lên; tạo vũng 
đúc thép nóng chảy được đỡ trên các bề mặt đúc ở trên khe hẹp và kiểm soát các kè bên 
liền kề các đầu của khe hẹp để giới hạn vũng đúc; và tạo dải thép đúc để các phần mép 
của dải kim loại đúc trong phạm vi 50 mm của mỗi mép của dải kim loại đúc có nhiệt độ 
cao hơn so với dải kim loại ở các phần giữa của chiều rộng dải kim loại.  
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(11) 25971 
(21) 1-2011-00212 (51) 7 B62J  37/00,  9/00, B62K  11/10 
(22) 24.01.2011 (43) 25.04.2011 
(30) 2010-039615 25.02.2010 JP 

2010-147167 29.06.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Takazumi HAYASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu xử lý hơi nhiên liệu dùng cho xe máy 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất cơ cấu xử lý hơi nhiên liệu dùng cho xe máy trong đó 
việc tăng kích thước chiều rộng của xe do có hộp thu gom hơi nhiên liệu có thể được 
hạn chế.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe máy (1) bao gồm động cơ (7) 
được đỡ trên khung thân (2), bình nhiên liệu (34) mà nhiên liệu dùng để cấp vào trong 
động cơ (7) được chứa trong đó, hộp chứa vật dụng (9) được bố trí ở phía dưới yên xe 
(8), và hộp thu gom hơi nhiên liệu (203) được bố trí ở mép theo chu vi của hộp chứa vật 
dụng (9) và hơi nhiên liệu từ bình nhiên liệu (34) được hấp phụ trong đó. Trong xe máy 
(1), chiều dọc của hộp thu gom hơi nhiên liệu (203) được bố trí nằm nghiêng so với 
chiều rộng của xe.  
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(11) 25972 
(21) 1-2011-00215 (51) 7 H04W  72/04,  84/18,  88/04 
(22) 06.03.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/036422 06.03.2009 (87) WO/2009/158050 30.12.2009 
(30) 61/075,868     26.06.2008 US 

12/390,092     20.02.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) CHAKRABARTI, Arnab (IN), STAMOULIS, Anastasios (GR), LIN, Dexu (CA), 
AZARIAN YAZDI, Kambiz (IR), JI, Tingfang (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp chia sẻ tài nguyên và thiết bị để chia sẻ tài 

nguyên trong mạng không dây 
  (57)    Sáng chế đề xuất việc chia sẻ tài nguyên công bằng giữa các nút không dây trong môi 

trường truyền thông không dây. Ví dụ, tính công bằng có thể bao gồm thiết lập bộ tín 
dụng chia sẻ tài nguyên cho các nút không dây. Bằng cách tiêu dùng tín dụng, nút có thể 
mượn tài nguyên của nút khác, để cho phép hoặc tăng cường sự vận hành của nút mượn. 
Tín dụng cho nút mượn được giảm đi dựa trên việc tiêu dùng tài nguyên được chia sẻ, 
hoặc tín dụng cho nút cho mượn được gia tăng dựa trên việc tiêu dùng này, hoặc cả hai. 
Khi lượng tín dụng hết hiệu lực, nút có thể được hạn chế không được mượn thêm các tài 
nguyên cho đến khi đủ tài nguyên để cho mượn để tích tụ lượng tín dụng thích hợp. Do 
đó, tính công bằng có thể bao gồm tương quan việc tiêu dùng tài nguyên được chia sẻ 
với việc dự trữ tài nguyên được chia sẻ, để khuyến khích sự tham gia trong truyền thông 
không dây hợp tác.  
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(21) 1-2011-00221 (51) 7 H04W  76/02, H04B  7/04, H04W  

88/04 
(22) 05.02.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/US2009/033260 05.02.2009 (87) WO/2010/008615 21.01.2010 
(30) 61/075,691      25.06.2008 US 

61/086,441      05.08.2008 US 
12/353,848      14.01.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) CHAKRABARTI, Arnab (IN), STAMOULIS, Anastasios (GR), LIN, Dexu (CA), 
YAZDl, Kambiz Azarian (IR), JI. Tingfang (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị hỗ trợ truyền thông không dây nhiều 

¨ng-ten 
  (57)     Sáng chế đề xuất kỹ thuật xử lý phân tán cho tập các thiết bị truyền thông không dây để 

thực hiện việc truyền thông trên nhiều ăng-ten phân tán. Ví dụ, đường liên kết chuyển 
tiếp có thể được thiết lập giữa một hoặc nhiều bộ thu phát không dây. Dường liên kết có 
thể được sử dụng để phân tán tham số lập chỉ số cho bộ thu phát từ xa. Tham số lập chỉ 
số có thể được dùng để nhận ra tập các lệnh có chỉ số riêng được cấu hình cho nút không 
dây cụ thể của mạng. Dựa vào các lệnh và tham số lập chỉ số, bộ thu phát này có thể tính 
toán và truyền cục bộ, hoặc nhận và giải mã, luồng dữ liệu lưu thông để truyền thông 
trên nhiều ăng-ten. Do đó, ví dụ, đường liên kết P-P giữa các UT có thể được sử dụng để 
thực hiện công suất tăng và các độ lợi nhiễu giảm của việc truyền thông nhiều ăng-ten 
cho các cấu hình không có kế hoạch của các thiết bị di động.  
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(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002, JP 
(72) SHINDO, Takeshi (JP), ISHIBASHI, Yutaka (JP), OHNO, Hiromi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp kiểm soát sự phân hủy của hoạt chất hóa học sử 

dụng trong nông nghiệp 
  (57)    Khi Xyazofamit được điều chế theo phương pháp điều chế thông thường, Xyazofamit bị 

phân hủy trong một số trường hợp. Vấn đề được giải quyết bởi sáng chế là cải thiện độ 
ổn định lưu trữ của chế phẩm bằng cách kiểm soát sự phân hủy của Xyazofamit là hoạt 
chất hóa học sử dụng trong nông nghiệp. Sáng chế đề xuất phương pháp kiểm soát sự 
phân hủy của hoạt chất hóa học sử dụng trong nông nghiệp, Xyazofamit, bao gồm sử 
dụng ít nhất một chất ổn định được chọn từ nhôm bao gồm dầu động vật và/hoặc dầu 
thực vật bị epoxy hóa, chất hoạt động bề mặt không ion của polyoxyetylen, chất hoạt 
động bề mặt anion của polyoxyetylen, rượu cồn polyhydric và chất nền bazơ.  
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(71) SUNCOR ENERGY INC.  (CA) 

P.O. Box 38, 112-4 Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 2V5, Canada 
(72) FEFER, Michael (CA), LIU, Jun (CA), RUO, Tomoki (CA), HEVIA, Sonia Edith (CA)
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chống nấm cho cỏ chứa chất màu và phương pháp 

bào chế chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dầu-trong-nước có đặc tính chống nấm được sử dụng cho cỏ và cụ 

thể, đề cập đến nhũ tương dầu-trong-nước có hệ phân tán chứa chất màu ổn định để cải 
thiện tác dụng chống nấm và để tạo màu cho cỏ khi phun lên cỏ.  
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(72) Shingo AKITA (JP), Daisuke SOTTA (JP), Hiroshi lKEDA (JP), Yoshiyuki MAKINO 
(JP), Takao KOJIMA (JP), Norifumi OGURA (JP), Miho MASUDA (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm bộ điều khiển (43) được cấp điện bởi bộ nguồn, 
bộ nhớ bất biến (52); bộ chuyển mạch ngắt nguồn (16) ngắt nguồn điện tới bộ điều 
khiển, trong đó bộ điều khiển (43) lưu giữ các chế độ vận hành cụ thể và tình trạng diễn 
tiến của sự vận hành đang diễn ra ở bộ nhớ bất biến (52), hủy thông tin lưu giữ trong bộ 
nhớ bất biến (52) khi sự vận hành được hoàn thành một cách bình thường hoặc khi 
chuyển mạch ngắt nguồn (16) được vận hành để ngắt việc cấp điện tới bộ điều khiển 
(43), xác định xem thông tin lưu giữ trong bộ nhớ bất biến (52) đã được hủy hay không 
khi điện được cấp cho bộ điều khiển (43) và khởi động lại sự vận hành từ tình trạng diễn 
tiến và các chế độ vận hành cụ thể lưu giữ trong bộ nhớ bất biến (52) nếu khẳng định 
rằng thông tin lưu giữ trong bộ nhớ bất biến (52) không bị huỷ. 
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(11) 25977 
(21) 1-2011-00250 (51) 7 F27D  15/02, C04B  7/4, F27B  7/38 
(22) 15.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2009/055887 15.05.2009 (87) WO2009/156227 30.12.2009 
(30) PA 200800879      26.06.2008 DK 
(71) FLSMIDTH A/S  (DK) 

Vigerslev AllÐ 77,Valby, DK-2500 Copenhagen DENMARK 
(72) Alexander FLAVIO TOKMAN (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm nguội và bộ làm nguội để làm nguội vật liệu 

hạt ở trạng thái nóng 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp cũng như bộ làm nguội (1) đề làm nguội vật liệu hạt ở 

trạng thái nóng đã trải qua xử lý nhiệt trong lò công nghiệp, như lò quay (3) để sản xuất 
clinke xi măng nhờ đó vật liệu nóng từ lò (3) được dẫn tới ghi lò (21) trong bộ làm nguội 
(1) mà ở đó các khí làm nguội qua ít nhất một ống dẫn khí làm nguội (28) được dẫn qua 
các rãnh (20) ở ghi lò để làm nguội vật liệu nóng và ở đó không khí nén có thể được 
phun vào trong vật liệu trên ghi lò (21). Phương pháp cũng như bộ làm nguội khác biệt ở 
chỗ, không khí nén được phun vào trong ống dẫn khí làm nguội (28). 

Nhờ đó thu được kết quả là không khí nén phun vào trong ống dẫn khí làm nguội 
(28) sẽ vận hành như van một chiều, đảm bảo rằng không khí nén được phun vào trong 
vật liệu trên ghi lò (21). Điều này do thực tế là quán tính dòng khối lượng và áp suất 
động lực học của không khí nén được phun vào trong ống dẫn khí làm nguội (28) sẽ 
ngăn dòng không khí nén thổi ngược vào trong ống dẫn khí làm nguội (28). Việc đạt 
được trạng thái đóng ống dẫn khí làm nguội (28) còn ngăn ngừa bụi clinke không rơi 
vào ống dẫn khí làm nguội.  
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(72) Niels Ole CEDERGAARD (DK), Agust ORN EINARSSON (DK), Morten 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ làm nguội để làm nguội vật liệu hạt ở trạng thái nóng 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ làm nguội (1) để làm nguội vật liệu hạt ở trạng thái nóng đã trải qua 
xử lý nhiệt trong lò công nghiệp như lò quay (3) để sản xuất clinke xi măng, bộ làm 
nguội (1) này bao gồm ghi lò (21) để tiếp nhận và đỡ vật liệu nóng từ lò, ít nhất một ống 
dẫn khí làm nguội (28) nối với các rãnh (20) ở ghi lò (21) để dẫn các khí làm nguội vào 
trong vật liệu nóng và hệ thống không khí nén (25, 26) để phun không khí nén vào trong 
vật liệu trên ghi lò (21). Bộ làm nguội này khác biệt ở chỗ, nó bao gồm phương tiện hạn 
chế lưu lượng (31) được bố trí trên ống dẫn khí làm nguội (28). Nhờ đó đạt được kết quả 
là chỉ một lượng rất hạn chế không khí nén vốn được phun vào trong vật liệu trên ghi lò 
được đi qua ống dẫn khí làm nguội mà không cần sử dụng các bộ phận có thể dịch 
chuyển cơ học. Điều này là do phương tiện hạn chế lưu lượng, vì các trạng thái áp suất 
hiện có ngay bên dưới ghi lò khi không khí nén được phun, sẽ hoạt động như van một 
chiều để về cơ bản sẽ ngăn không cho không khí nén đi xuống qua ống dẫn khí làm 
nguội.  
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(72) KIPPING, Matthias (DE), FRANZ, Rolf (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và trục gá cơ cấu cuộn để cuộn dải kim loại 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và trục gá cơ cấu cuộn để cuộn dải kim loại (110), 
trong đó trục gá cơ cấu cuộn (100) bao gồm thân trục gá (120), các bộ phận trục gá có 
thể giãn rộng theo hướng kính (115) được bố trí quanh thân trục gá (120), và các xi lanh 
thuỷ lực (116) mà nhờ đó các bộ phận trục gá (115) có thể được dịch chuyển theo hướng 
kính. Theo sáng chế, để có thể cuộn dải kim loại với mắt vòng quấn hình tròn thậm chí 
khi ma sát thay đổi ở các xi lanh riêng biệt, từng xi lanh (116) được điều khiển riêng 
biệt.  
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(54) Máy nghiền lăn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy nghiền lăn bao gồm máng nghiền có thể quay được quanh trục 
tâm máy, các trục nghiền được bố trí cố định lăn trên đường dẫn nghiền của máng 
nghiền này, và nhờ đó các trục nghiền này cùng với các mặt theo chu vi của chúng sẽ 
xác định trên đường dẫn nghiền một chu vi vòng hành trình có đường kính trong và 
đường kính ngoài, và có bộ phận phân phối vật liệu nghiền dùng cho vật liệu nghiền cần 
được nghiền nhỏ được bố trí ở dạng phần nhô ở tâm của máng nghiền đồng trục với trục 
tâm máy và quay với máng nghiền.  

Để cải thiện dòng nạp của vật liệu nghiền tới các trục nghiền và gia tăng năng suất 
của máy nghiền lăn, tấm phân phối được sử dụng làm bộ phận phân phối vật liệu nghiền 
được bố trí có khoảng cách xác định so với các trục nghiền và được thiết kế và được định 
cỡ theo cách sao cho thu được tỷ số xác định giữa đường kính trong của chu vi vòng tròn 
lăn và đường kính của tấm phân phối ở vị trí có cùng độ cao của đường dẫn nghiền.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông di động trong đó truyền thông giữa trạm 
di động(UE) và trạm cơ sở rađio (eNB) bằng cách sử dụng khóa nhất định. Phương pháp 
này bao gồm bước: (A) thu, ở trạm cơ sở rađio quản lý ô đích thiết lập lại dùng cho trạm 
di động (UE), khóa thứ nhất (KeNB [n+1]) cho việc tạo ra khóa nhất định từ trung tâm 
chuyển đổi (MME) theo một thủ tục dùng cho sự thiết lập lại của trạm di động (UE), 
khóa nhất định cần được sử dụng cho sự truyền thông giữa trạm di động (UE) và ô đích 
thiết lập lại tiếp theo dùng cho trạm đi động (UE).  
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Joseph Marie (NL), TRAN Minh-Duc (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình xử lý nhiệt chi tiết vòng kim loại của đai dẫn động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý nhiệt trong phương pháp chế tạo vòng kim loại (14) 
để dùng trong đai dẫn động (1) bao gồm ít nhất bước quy trình (VIII-O) oxy hóa vòng 
(14) trong môi trường chứa oxy và bước quy trình (VIII-N) nitro hóa vòng (14) sau đó 
trong môi trường chứa amoniac, ở bước quy trình (VIII-O) oxy hóa vòng (14) này, môi 
trường chứa oxy được thực hiện ở nhiệt độ lớn hơn 450oC và/hoặc trong khoảng thời 
gian 15 phút hoặc lâu hơn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất oxazoliđinon chứa nhóm amiđoxim mạch vòng hoặc 

amiđrazon mạch vòng và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất oxazoliđinon chứa nhóm amiđoxim mạch vòng hoặc 

nhóm amiđrazon mạch vòng, muối dược dụng của nó, phương pháp điều chế nó và dược 
phẩm chứa nó. Dẫn xuất oxazoliđinon có chứa nhóm amiđoxim mạch vòng hoặc nhóm 
amiđrazon mạch vòng hoặc muối dược dụng của nó có thể được dùng hiệu quả làm chất 
chống đông máu do có tác dụng ức chế yếu tố Xa, để điều trị chứng nghẽn mạch huyết 
khối và khối u.  
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(CA) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất dị vòng và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất dị vòng có tác dụng điều biến hoạt tính stearoyl-CoA 
desaturaza, và dược phẩm chứa dẫn xuất này.  
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(72) Masayuki IZUME (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sản xuất vật liệu dạng tấm dùng cho máy in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất vật liệu dạng tấm dùng cho máy in để tạo thuận lợi 
cho việc sản xuất vật liệu dạng tấm hình trụ dùng cho máy in. Thiết bị sản xuất vật liệu 
dạng tấm thích hợp để sản xuất vật liệu dạng tấm (2) mà có thân vật liệu dạng tấm hình 
trụ (17) được tạo thành bằng cách chồng lên nhau và nối cùng với các phần cuối đối diện 
của tấm vật liệu từ tính (19), phần khớp nối (21) được tạo thành trên mặt bên trong của 
phần nối (20), và vùng in (18) được tạo ra trên mặt phẳng chu vi ngoài của thân vật liệu 
dạng tấm (17). Thiết bị sản xuất vật liệu dạng tấm (30) bao gồm phần tang trống (32) có 
phần chu vi ngoài bao quanh mà ở đó tấm (19) được uốn cong. Rãnh (40) mà trong đó 
phần khớp nối (21) của tấm (19) di chuyển lồng vào từ đầu dẫn của nó được tạo thành ở 
phần chu vi ngoài của phần tang trống (32). Trên mặt phẳng bên trong của phần chu vi 
ngoài của phần tang trống (32), chi tiết hút từ tính (51) được tạo thành từ vật liệu từ tính 
được lắp vào, và nam châm vĩnh cửu (53) được lắp vào theo cách mà các vị trí của nó có 
thể chuyển mạch. Các phương tiện chuyển mạch nam châm vĩnh cửu được lắp vào để 
chuyển mạch các vị trí của nam châm vĩnh cửu (53) giữa vị trí tạo từ tính để tạo từ tính 
chi tiết hút từ tính (51) và vị trí khử từ tính để khử từ tính chi tiết hút từ tính (51).  
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(11) 25986 
(21) 1-2011-00306 (51) 7 A45D  33/18 
(22) 06.04.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/KR2009/001753   06.04.2009 (87) WO/2010/005161 14.01.2010 
(30) 10-2008-66898        10.07.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.01.2011 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul 150-721 , Republic of Korea 
(72) KIM, Ji-Hae (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hộp mỹ phẩm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp mỹ phẩm. Hộp mỹ phẩm này bao gồm: thân hộp bao gồm phần 
chứa mà các thành phần được chứa trong đó; nắp đậy được nối với thân hộp; phần trang 
trí được bố trí ở nắp đậy, để trưng bày hoa văn định trước; và bộ phận cấp điện bao gồm 
pin quang điện để tạo ra điện năng từ ánh sáng và cấp điện để kíeh hoạt phần trang trí. 
Hộp mỹ phẩm theo sáng chế, có ánh sáng được cấp qua phần trang trí được sử dụng để 
trưng bày hoa văn của phần trang trí ra ngoài. Hơn nữa, điện năng được cấp từ pin quang 
điện để điều khiển bán cố định phần trang trí mà không cần nguồn cấp điện bổ sung từ 
bên ngoài. Ngơài ra, hoa văn của phần trang trí được định kỳ thể hiện một lần hoặc liên 
tục hoặc không được trưng bày ra ngoài qua tấm tinh thể lỏng, nhờ đó tạo ra hiệu quả 
trang trí bên ngoài bằng hình ảnh thực sự.  
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(11) 25987 
(21) 1-2011-00316 (51) 7 A47F  7/00,  5/10 
(62) 1-2009-00840   
(22) 28.09.2007 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2007/001053     28.09.2007 (87) WO 2008/041360 10.04.2008 
(30) 2006-266640    29.09.2006 JP 

2006-266649    29.09.2006 JP 
2006-266658    29.09.2006 JP 
2006-266682    29.09.2006 JP 
2006-266694    29.09.2006 JP 
2006-266734    29.09.2006 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2009 
(71) JAPAN TOBACCO INC.  (JP) 

2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422 Japan 
(72) TAKASHIMA, Norikazu (JP), YAMAMOTO, Yukihiro (JP), KAWAlDA, Hiroshi 

(JP), TERAKADO, Fuyuko (JP), MORI, Tadahiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống trưng bày thuốc lá, bộ khung, bộ khay, bộ ngăn 

chứa và bộ trượt 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thân chính của thiết bị với kết cấu khung và thân chính với thiết bị 

của kết cấu vách được tạo ra tách biệt nhau, các bộ khay (200) được lắp vào thân chính 
của khung và thân chính của vách, và các bộ ngăn chứa (100) mà được giữ bởi bộ khay 
(200) giữ các bao thuốc lá (T). Do hai loại thân chính sử dụng các bộ khay (200) và các 
bộ ngăn chứa (100), các bao thuốc lá (T) có thể được trưng bày theo các cách khác nhau 
mà không làm giảm khả năng sản xuất. Bằng cách này, sáng chế đề xuất hệ thống trưng 
bày thuốc lá (1000) có kết cấu mà có thể trưng bày các bao thuốc lá (T) theo nhiều cách 
mà không làm giảm khả năng sản xuất.  
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(11) 25988 
(21) 1-2011-00321 (51) 7 C07D  211/90, A61P  9/00, A61K  

31/4422 
(22) 27.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2009/056439 27.05.2009 (87) WO 2010/000545 07.01.2010 
(30) 08159540.7      02.07.2008 EP 
(71) RECORDATI IRELAND LIMITED  (IE) 

Raheens East, Ringaskiddy Co., Cork, Ireland 
(72) LEONARDl, Amedeo (IT), MOTTA, Gianni (IT), JACQUET, Luc (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lercanidipin.HCl tinh thể dạng V, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế lercanidipin.HCl tinh thể dạng V. Quy trình này 

bao gồm các bước (i) làm kết tinh chất này trong hỗn hợp chứa tPrOAc và dung môi hữu 
cơ phân cực không proton, như ACN, Me2CO, DMF hoặc DMA hoặc (ii) tạo huyền phù 
đặc chứa lercanidipin.HCl trong iPrOAc. Cụ thể hơn, lercanidipin.HCl dạng tinh thể, tốt 
hơn nếu là dạng I, thường được hòa tan trong DMF hoặc DMA, trong khi 
Lercanidipin.HCl dạng vô định hình thường được hòa tan trong ACN hoặc axeton. Khi 
Lercanidipin.HCl được tạo huyền phù đặc trong iPrOAc, tốt hơn nếu quá trình này được 
thực hiện bằng cách sử dụng lereanidipin.HCl dạng vô định hình. Sáng chế còn đề cập 
đến lercanidipin.HCl  tinh thể dạng V được điều chế bằng quy trình nêu trên và dược 
phẩm chứa nó.  
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(11) 25989 
(21) 1-2011-00323 (51) 7 A01N  43/56,  43/36, A01P  3/00, 

A01N  43/54,  37/34,  43/653,  37/36 
(22) 16.06.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2009/057465 16.06.2009 (87) WO 2010/000612 07.01.2010 
(30) 0812028.9       01.07.2008 GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) HAAS, Ulrich Johannes (DE), WALTER, Harald (DE), STIERLI, Daniel (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt nấm và phương pháp phòng trừ bệnh gây hại 

thực vật  
  (57)     Phương pháp phòng trừ bệnh gây hại thực vật trên thực vật hữu ích hoặc trên vật liệu 

nhân giống của chúng, trong đó phương pháp này bao gồm áp dụng hỗn hợp các thành 
phần A) và B) với lượng có hiệu quả hiệp đồng cho thực vật hữu ích, vị trí của chúng 
hoặc vật liệu nhân giống, trong đó thành phần A) là hợp chất có công thức I  

 

  
 

trong đó  
R1 là CF2H hoặc CF3;  
R2 là metyl hoặc etyl;  
R3 là hydro hoặc clo; và  
R4 là hydro hoặc xyclopropyl;  
và muối nông dụng/chất đồng phân/chất đồng phân đối ảnh/chất hỗ biến/N-oxit của các 
hợp chất này; và thành phần B) là hợp chất được chọn từ các hợp chất đã biết đối với 
hoạt tính diệt nấm và/hoặc diệt côn trùng của chúng, có hiệu quả đặc biệt trong phòng 
trừ hoặc ngăn ngừa các bệnh nấm của thực vật hữu ích.  
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(11) 25990 
(21) 1-2011-00326 (51) 7 F24H  1/20,  9/18 
(22) 19.05.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/IB2009/005701      19.05.2009 (87) WO2010/004380 14.01.2010 
(30) AN2008U000017      11.07.2008 IT 
(71) THERMOWATT S.P.A.  (IT) 

Via San Giovanni Battista, 21, I-60011 Arcevia (Ancona), Italy 
(72) Capitanelli, Claudio (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị gia nhiệt bổ sung cho thiết bị đun nước dự trữ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gia nhiệt bổ sung cho thiết bị đun nước dự trữ (8) mà được 
thiết kế để đặt được bên trong thiết bị đun nước và được thiết kế để chỉ gia nhiệt nước 
được rút ra từ bình chứa (1) khi cần đến.  
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(11) 25991 
(21) 1-2011-00335 (51) 7 C07D  277/20, A01N  43/40,  43/50,  

43/60,  43/78, A01P  7/04, C07D  
277/32,  401/06,  401/14,  417/06,  
417/14 

(22) 01.07.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2009/062032   01.07.2009 (87) WO 2010/001922 07.01.2010 
(30) 2008-172259      01.07.2008 JP 
(71) 1. MEIJI SEIKA KAISHA, LTD.  (JP) 

4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048002, Japan 
2. GIFU UNIVERSITY  (JP) 
1-1, Yanagido, Gifu-shi, Gifu 5011193, Japan 

(72) KAGABU, Shinzo (JP), MORl, Masaru (JP), KUMAZAWA, Satoru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất imino, phương pháp điều chế nó và thuốc trừ sâu 

chứa dẫn xuất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất imino dùng làm thuốc trừ sâu có các đặc tính tuyệt vời 

như tác dụng kéo dài và phổ tác dụng rộng. Dẫn xuất theo sáng chế có công thức (1) 
dưới đây :  

 

  
 

trong đó "Ar" là nhóm dị vòng có thể có một phần tử thế trên vòng; "X" là nguyên tử lưu 
huỳnh hoặc CH2, NR; "R" là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl; "Y" được chọn từ COR1 
hoặc CONR3R4, CONHCOR5, CO2R9; và mỗi nhóm trong số các nhóm "R1", "R3", 
"R4", "R5", và "R9" là nguyên tử hydro hoặc phần tử thế cụ thể.  
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(11) 25992 
(21) 1-2011-00359 (51) 7 C10L  5/44 
(22) 10.09.2008 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/JP2008/066335     10.09.2008 (87) WO/2010/004660 14.01.2010 
(30) 2008-181132     11.07.2008 JP 
(71) CREATIVE CO. LTD.  (JP) 

765 Minamiryuou, Misonou, Saijyou-cho, Higashihiroshima-shi, Hiroshima 739 0024, 
Japan 

(72) KIYAMA, Michihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nhiên liệu rắn 

  (57)    Sáng chế đề xuất nhiên liệu rắn được đúc từ hỗn hợp chứa dăm bào có kích thước nằm 
trong khoảng từ 1 đến 25mm, giấy vụn có kích thước nằm trong khoảng từ 1 đến 25mm 
và nhựa dẻo nhiệt, trong đó hỗn hợp này chứa từ 80 đến 95 phần trọng lượng của tổng 
trọng lượng dăm bào và giấy vụn và từ 5 đến 15 phần trọng lượng nhựa dẻo nhiệt, và tỷ 
lệ trọng lượng của dăm bào trên giấy vụn nằm trong khoảng từ 20:80 đến 90:10.  
Nhiên liệu rắn này sinh ra nhiệt lượng ổn định được chế tạo bằng cách sử dụng gỗ phế 
thải, giấy phế thải và nhựa dẻo nhiệt phế thải theo một tỷ lệ hợp lý.  
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(11) 25993 
(21) 1-2011-00361 (51) 7 G06F  3/02,  1/16 
(22) 09.01.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/KR2009/000117   09.01.2009 (87) WO 2009/088245 06.07.2009 
(30) 20-2008-0000481        11.01.2008 KR 

20-2008-0000482        11.01.2008 KR 
10-2008-0051686        02.06.2008 KR 
10-2008-0051687        02.06.2008 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2011 
(75) RYU, SANG-KYU  (KR) 

110-904, Dongbaek Apt., Ojeon-dong, Uiwang-si, Gyeonggi-do 437-727, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bàn phím có thể gấp lại dùng cho máy tính xách tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn phím có thể gấp lại dùng cho máy tính xách tay, bao gồm thân 
bàn phím gồm có hai phần bàn phím được lắp bản lề bằng khối bản lề để mở rộng song 
song với bề mặt bàn phím. Phương án khác của sáng chế là bàn phím có thể gấp lại, bao 
gồm: phần dẫn hướng là rãnh dài được tạo ra dọc theo chiều dài của nó; và thân bàn 
phím bao gồm hai phần bàn phím được lắp bản lề vào phần dẫn hướng bằng khối bản lề. 
Các phần bàn phím có thể mở gấp song song với bề mặt bàn phím tạo thành trạng thái 
mở rộng. Do các phần bàn phím mở gấp, khối bản lề trượt dọc theo lỗ dài như các cạnh 
bàn phím mà đối diện nhau, và cài vào nhau. Do đó, hai phần bàn phím được lắp bản lề 
với nhau để lùi theo hướng thẳng và ngang do thân bàn phím được mở rộng.  
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(11) 25994 
(21) 1-2011-00394 (51) 7 A61P  3/10, C07D  277/46,  213/75,  

231/40,  401/12,  413/12,  417/12,  
417/14,  403/12,  249/14,  417/04,  
417/06,  471/10, A61P  3/04, A61K  
31/427 

(22) 14.07.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/EP2009/058960 14.07.2009 (87) WO 2010/007046 21.01.2010 
(30) 61/080,913      15.07.2008 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) FORSTER, Cornelia, Jutta (US), KWAK, Young-Shin (KR), NAKAJIMA, Katsumasa 

(JP), WANG, Bing (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất heteroaryl làm chất ức chế diaxylglyxerol axyl 

transferaza 1 (DGAT1) và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hợp chất có công thức (I):  

 

  
 
trong đó A là heteroaryl tùy ý được thế, hữu dụng dÓ điều trị các chứng rối loạn do acyl 
coA-diaxylglyxerol axyl transferaza 1 (DGAT1) gây ra, ví dụ, rối loạn chuyển hoá. Sáng 
chế cũng đề cập đến hợp chất và chế phẩm để điều trị các bệnh này.  
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(11) 25995 
(21) 1-2011-00395 (51) 7 E04B  5/32,  5/16,  5/43 
(22) 12.08.2009 (43) 25.04.2011 
(86) PCT/KR2009/004493 12.08.2009 (87) WO 2010/018989 18.02.2010 
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(72) Kim, Tae-Wan (KR), Yen, Sung-Ho (KR), Kim, Sang-Mo (KR), Yoon, Hyung-Keun (KR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Khung nhẹ dùng cho tấm bê tông rỗng, và tấm panen khối 

dùng cho tấm bê tông rỗng sử dụng khung nhẹ 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm panen khối dùng cho tấm bê tông rỗng được lắp ráp liền khối 

với khung nhẹ. Tấm panen khối dùng cho tấm bê 
tông rỗng bao gồm lưới thép bên dưới, nhiều khung 
nhẹ được sắp xếp trên lưới thép bên dưới, lưới thép 
bên trên được sắp xếp trên các khung nhẹ, và thanh 
giàn được cố định với lưới thép bên trên và lưới thép 
bên dưới. Lưới thép bên dưới, các khung nhẹ, lưới 
thép bên trên, và thanh giàn được lắp ráp trước trong 
nhà máy. Mỗi một khung nhẹ bao gồm khung nhẹ 
bên trên hình bán cầu, khung nhẹ bên dưới hình bán 
cầu hướng về khung nhẹ bên trên, và phần điều chỉnh 
độ cao hình trụ được đặt giữa khung nhẹ bên trên và 
khung nhẹ bên dưới. Các khung nhẹ bên trên và bên 
dưới còn có nhiều đường rãnh và đường rãnh đôi. 
Nhờ đó, chi phí và thời gian đòi hỏi để sắp xếp và lắp 
ráp các khung nhẹ trong công trường có thể được 
giảm xuống để rút ngắn tổng thời gian thi công, 
giảm thiểu các sai sót ở công trường, và giảm chi 
phí. Sáng chế có thể được áp dụng thậm chí trong 
trường hợp tấm bê tông có độ dày thay đổi, do đó 
làm giảm chi phí. Sáng chế có các đường rãnh để cố 
định dễ dàng các thanh gia cố hoặc các lưới thép để 
ngăn lực nổi của các khung nhẹ, và làm giảm chi phí 
bằng cách giảm lượng tiêu thụ bê tông. Ngoài ra, 
khung nhẹ theo sáng chế có thể tích tăng lên để giảm lượng tiêu thụ bê tông, và phần 
điều chỉnh độ cao của sáng chế điều chỉnh độ cao của khung nhẹ thậm chí khi khung 
nhẹ có thể tích lớn, chi phí có thể được giảm xuống vì sáng chế có thể được áp dụng 
trong trường hợp tấm bê tông có độ dày thay đổi mà không cần sản xuất các khung nhẹ 
có kích cỡ thay đổi.  
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Toshiya (JP), BREUNINGER James Markward (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phòng trừ cây trồng không mong muốn và hỗn 

hợp thuốc diệt cỏ chứa Penoxsulam 
  (57)  Sáng chế đề cập đến penoxsulam, 2-(2,2-đifloetoxy)-N-(5,8-đimetoxy [1, 2,4]-

triazolo[1,5-c]pyrimiđin-2-yl)-6-(triflometyl)benzensulfonamit, hữu ích để phòng trừ cỏ 
dại lá rộng và cây lách trong bãi cỏ, vườn nho và vườn cây ăn quả.  
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(71) MAMTEK INTERNATIONAL LIMITED  (HK) 

27/F., Hopewell Center, 183 Queens Road East, Hong Kong 
(72) HO, David, Losan (CA), WAN, Zhenghao (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống điều chế nguyên liệu để sản xuất 

sucraloza 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp điều chế N, N-đimetyl formamit (DMF) để điều chế 

sucraloza, bao gồm, ví dụ, tách riêng DMF ra khỏi hỗn hợp gồm DMF, nước, và 
metanol, bằng cách sử dụng hệ thống tinh cất một tháp. Theo các phương án khác nhau 
của sáng chế, hỗn hợp, sau khi loại bỏ nước và metanol, có thể tiếp tục được làm 
khô/loại nước, như, bằng cách sử dụng tác nhân loại nước và/hoặc lọc. DMF thu được 
hầu như tinh khiết có thể bao gồm ít nhất khoảng 98-99% DMF. Sáng chế còn đề xuất 
phương pháp điều chế hỗn hợp gồm sucroza khan để điều chế sucraloza, phương pháp 
này có thể gồm bước trộn sucroza thông thường với hỗn hợp DMF chứa nước, và làm 
khô hỗn hợp sucroza - DMF thu được. Sáng chế còn đề xuất hệ thống tách một tháp để 
tách riêng DMF ra khỏi hỗn hợp gồm DMF, nước, và metanol.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp chất xúc tác có hỗn hợp tác nhân khống chế tính 

chọn lọc dùng cho quy trình trùng hợp polyme trên cơ sở 
propylen 

  (57)    Sáng chế đề xuất hỗn hợp chất xúc tác Ziegler-Natta bao gồm chất xúc tác siêu chọn lọc, 
chất đồng xúc tác và hỗn hợp chất cho điện tử bên ngoài bao gồm tác nhân khống chế 
tính chọn lọc thứ nhất, tác nhân khống chế tính chọn lọc thứ hai, và tác nhân giới hạn 
hoạt tính. Quy trình trùng hợp sử dụng hỗn hợp chất xúc tác theo sáng chế tạo ra polyme 
trên cơ sở propylen có độ cứng cao có lưu lượng nóng chảy lớn hơn khoảng 50g/10phút. 
Quy trình trùng hợp xảy ra trong một thiết bị phản ứng đơn, sử dụng nồng độ hyđro tiêu 
chuẩn mà không làm giảm nhớt.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất amidophenoxyindazol làm chất ức chế c-Met 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất amidophenoxyindazol có công thức dưới đây dùng trong điều 
trị bệnh ung thư.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp cải thiện sự sinh trưởng của cây lúa 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp cải thiện sự sinh trưởng của các cây trồng ở các đất bị 
biến đổi, cụ thể là tới phương pháp cải thiện sự sinh trưởng của cây lúa ở đất bị biến đổi 
bằng cách đưa các hợp chất hóa học được chọn từ các nhóm neonieotinoit và arylpyrazol 
vào cây lúa.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nguyên liệu bằng chất dẻo dễ phân hủy quang 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất dẻo dễ phân hủy quang chứa este xenluloza và cả, nếu thích 
hợp, các chất phụ gia. Chất dẻo dễ phân hủy quang này khác biệt ở chỗ chứa titan đioxit 
được cải biến cacbon được phân tán trong đó. Các thử nghiệm so sánh đã cho thấy chất 
dẻo dễ phân hủy quang này có khả năng phân hủy bằng xúc tác quang cao hơn một cách 
bất ngờ so với các sản phẩm chứa titan đioxit thông thường hoặc được cải biến khác. Sự 
cải tiến này là rõ rệt, đặc biệt là khi chất dẻo dễ phân hủy quang theo sáng chế được xử 
lý tiếp để sử dụng để gia công khuôn. Chất dẻo dễ phân hủy quang này có thể, ví dụ, 
trước tiên được xử lý tiếp để tạo ra sợi lọc. Sợi lọc này có thể được sử dụng để tạo ra các 
thanh lọc, và sau đó các thanh lọc này có thể được sử dụng để tạo ra đầu lọc cho thuốc 
lá có đầu lọc.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm chăm sóc tóc, phương pháp sản xuất sản phẩm chăm 

sóc tóc từ chế phẩm này và phương pháp sử dụng chế phẩm này
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc tóc thuận tiện cho việc sử dụng với lượng nước 

rất thấp. Chế phẩm chăm sóc tóc theo sáng chế là chế phẩm chứa : (a) một hoặc nhiều 
thành phần được lựa chọn từ các rượu cao, các axit béo cao, và dẫn xuất của chúng với 
lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 90% theo trọng lượng, (b) chất hoạt động bê mặt 
cation với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 35% theo trọng lượng, và (c) rượu đa chức, 
và/hoặc polyetylen glycol có điểm nóng chảy là 155oC hoặc thấp hơn. Chế phẩm chăm 
sóc tóc này, khác biệt ở chỗ là đỉnh hấp thụ nhiệt của gel được tạo thành từ (a) và (b) 
trong chế phẩm là 50oC hoặc cao hơn khi được đo bởi dụng cụ đo nhiệt lượng quét vi sai 
(DSC) và hàm lượng nước của chế phẩm này là 10% theo trọng lượng hoặc thấp hơn.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.10.2009 
(75) CHI-MING CHU  (TW) 

2F., No. 27, Alley 16, Lane 337, Sec. 1, Datong Rd., Sijhih City, Taipei County 221, 
Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Cấu trúc phủ bề mặt trên vỏ thiết bị điện 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cấu trúc phủ bề mặt trên vỏ của thiết bị điện bao gồm nền, 
lớp phủ, diện tích trang trí và lớp phủ kín. Nền là nền kim loại và được cung cấp lớp phủ 
được tạo thành bằng cách oxy hóa anot hoặc mạ điện. Lớp phủ được cung cấp diện tích 
trang trí được tạo thành bằng phương pháp khắc axit, phương pháp tạo nhãn mác bằng 
laze, phương pháp đục, phương pháp phun cát, phương pháp bay hơi, phương pháp phun 
xạ hoặc phương pháp xử lý bề mặt tạo các vân xước để làm tăng tính thẩm mỹ. Sau đó, 
nền, lớp phủ và diện tích trang trí nêu trên được phủ bằng lớp phủ kín được tạo thành 
bằng cách mạ điện hoặc oxy hóa anot. Do đó, thông qua cấu trúc phủ này, nền được cung 
cấp có kết cấu kim loại và độ nén cao và vừa có màu sắc vừa có hoa văn theo yêu cầu.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Cấu trúc phủ bề mặt trên vỏ thiết bị điện 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cấu trúc phủ bề mặt trên vỏ của thiết bị điện. Vỏ nêu trên 
của thiết bị điện là nền, bề mặt của nó được cung cấp diện tích trang trí. Diện tích trang 
trí được tạo thành bằng phương pháp tạo nhãn mác bằng laze hoặc phương pháp khắc 
axit, và nền được tạo thành với lớp phủ được tạo thành bằng cách kết tủa điện phân, oxy 
hóa anot, phun phủ hoặc mạ điện. Nhờ cấu trúc phủ nêu trên, nền có thể được cải thiện 
tính thẩm mỹ, có thề được cung cấp có kết cấu kim loại với độ nén cao và có thể đồng 
thời có màu sắc và hoa văn mong muốn.  
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2F., No. 27, Alley 16, Lane 337, Sec. 1, Datong Rd., Sijhih City, Taipei County 221, 
Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Cấu trúc phủ bề mặt trên vỏ thiết bị điện 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cấu trúc phủ bề mặt trên vỏ của thiết bị điện. Vỏ của thiết 
bị điện cho phép nguồn sáng truyền qua và là nền nhựa. Bề mặt của nền nhựa được mạ 
lớp PVD mà là màng lắng đọng được tạo thành bằng cách bay hơi hoặc phun xạ. Nhờ 
màng lắng đọng này, tính thẩm mỹ của nền nhựa có thể được cải thiện. Ngoài ra, bề mặt 
của lớp PVD hoặc nền nhựa được phủ lớp phủ được tạo thành bằng cách phun phủ, mạ 
điện hoặc tạo màng. Nhờ lớp phủ, toàn bộ nền nhựa có thể có tác dụng bảo vệ và trang 
trí. Do đó, nền nhựa có thể có kết cấu kim loại với độ nén cao nhờ cấu trúc phủ nêu trên.  
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(11) 1710 
(21) 2-2009-00192 (51) 7 B65D  19/12 
(22) 06.10.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2009 
(71) WUN TAIX CHEMISTRY CO., LTD.  (TW) 

No.12, Lane 114, Nangong St, Yong Kang City, Tainan County, Taiwan 
(72) Wang, Jui-Chih (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Cụm palet (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm palet bao gồm ít nhất một thân palet. Thân palet bao 

gồm các phần nối trên đó. Từng phần nối bao gồm ít nhất một thành phần nối thứ nhất 
và ít nhất một thành phần nối thứ hai. Phần nối được tạo ra ở giữa thành phần nối thứ 
nhất và từng phần nối. Thành phần nối thứ hai được tạo ra theo dọc trục có máng và 
miệng nối liên hoàn với máng. Bằng cách cho thành phần nối thứ nhất của một thân 
palet được ăn khớp với thành phần nối thứ hai của một thân palet khác, cụm palet điều 
chỉnh được phụ thuộc vào kích cỡ của các tải trọng.  
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(11) 1711 
(21) 2-2009-00193 (51) 7 B02B 3/00 
(22) 13.10.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.10.2009 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, Long An 
(72) Lưu Hữu Mã (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Cơ cấu ép ru lô cao su của máy tách vỏ trấu bằng đối trọng 
treo 

(54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu ép ru lô cao su của máy tách vỏ trấu bằng đối trọng 
treo bao gồm thanh kéo (8.1) liên kết với càng động (5.1) bằng chốt xoay thứ nhất (13); 
liên kết với thanh đòn (8.3) bằng chốt xoay thứ hai (14), thanh đòn (8.3) liên kết với 
chốt xoay (8.2) và xoay quanh chốt xoay (8.2) được, chốt xoay liên kết cứng (hàn hoặc 
lắp bulông) với thân máy chính (7), thanh treo đối trọng (8.4) liên kết thanh đòn (8.3) 
bằng chốt xoay thứ ba (15), đối trọng (8.5) có rãnh lắp vào thanh treo đối trọng (8.4), 
cụm chốt hãm (8.6) có vỏ liên kết cứng với thân máy chính (7) và chốt gài dịch chuyển 
dọc khi cần liên kết với một lỗ xác định trên thanh đòn (8.3), cố định thanh đòn (8.3) khi 
cần thiết hoặc khi máy không làm việc.  
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(11) 1712 
(21) 2-2009-00194 (51) 7 B25B  5/00,  5/10 
(22) 14.10.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2009 

Nguyễn Nhơn Hoà  (AU) (75) 
174 South Terraca, Bankstown NSW 2200, Sydney, Australia 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
Cơ cấu lắp ghép vật liệu dạng tấm (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất cơ cấu lắp ghép vật liệu dạng tấm bao gồm: tấm đỡ tấm vật 
liệu thứ nhất, ít nhất hai thanh đỡ tấm vật liệu thứ hai và ít nhất hai bộ phận kẹp tương 
ứng. Mỗi thanh đỡ có phương tiện định vị thứ nhất được tạo ra ở đầu dưới của thanh đỡ 
để gắn cố định thanh đỡ ở vị trí định trước mong muốn vuông góc với bề mặt đỡ của tấm 
đỡ. Mỗi bộ phận kẹp bao gồm thanh kẹp thứ nhất và thanh kẹp thứ hai được nối với nhau 
để tạo thành hình dạng gần như hình chữ U ngược, phương tiện định vị thứ hai được tạo 
ra ở đầu dưới của thanh kẹp thứ nhất để gắn cố định thanh kẹp thứ nhất ở vị trí định 
trước mong muốn so với thanh đỡ, các phương tiện kẹp thứ nhất và thứ hai được tạo ra ở 
đầu tự do của thanh kẹp thứ hai để lần lượt ép giữ cố định các tấm vật liệu thứ nhất và 
thứ hai vuông góc với nhau.  
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1713 (11) 
(21) 2-2009-00196 (51) 7 E05B  
(22) 16.10.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2009 
(75) YANG, JHEN-YUAN  (TW) 

5F.-2, No. 32, Sec. 2, Taiyuan Rd., North Dist., Taichung City 404, Taiwan 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Khóa trụ có ổ khóa nhiều đoạn (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khoá trụ gồm ổ khóa có nhiều đoạn quay được và đoạn cố định để 

có thể hầu như loại trừ được khả năng người không được phép "mở" khóa.  
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(11) 1714 
(21) 2-2009-00197 (51) 7 F24H  9/00B,  9/20B 
(22) 19.10.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2009 
(75) HEN - YUAN LIN  (TW) 

33F., No. 293, Sec. 2, Wunhua Rd., Banciao City, Taipei County 220, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 

Thiết bị cung cấp nhiệt sử dụng điện (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị cung cấp nhiệt sử dụng điện bao gồm thân chính mà 

thành bao của thân chính là phương tiện quạt gió và thành bao còn lại của thân chính là 
cửa ra không khí, và kênh tích tụ nhiệt dạng dích dắc giữa phương tiện quạt gió và cửa 
ra không khí. Kênh tích tụ nhiệt gồm đoạn phần chết giữa phương tiện quạt gió và cửa ra 
không khí, và khoảng trống tích tụ nhiệt nằm giữa đoạn phần chết và khe hở của thân 
chính. Khoảng trống tích tụ nhiệt chứa phương tiện cung cấp nhiệt. Khi thiết bị cung cấp 
nhiệt sử dụng điện được sử dụng, phương tiện cung cấp nhiệt tiêu hao năng lượng nhiệt 
và không khí bên ngoài được hút vào trong kênh tích tụ nhiệt nhờ phương tiện quạt gió. 
Do kênh tích tụ nhiệt dạng dích dắc, sự va đập đột ngột của không khí được cấp vào sẽ 
lưu lại trong khoảng trống tích tụ nhiệt được tăng, nhờ đó năng lượng nhiệt lớn có thể 
được hấp thụ trước khi đẩy không khí ấm tới không gian sử dụng từ cửa ra không khí, 
nhờ đó thu được hiệu quả tích tụ nhiệt với lượng nhiệt lớn có thể được hấp thụ.  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
333 

(11) 1715 
(21) 2-2009-00198 (51) 7 G01G 23/00 
(67) 1-2009-02175   
(22) 14.10.2009 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2009 
(71) EXCELL PRECISION CO., LTD.  (TW) 

6F., No. 127, Lane 235, Baoqiao Rd., Xindian City, Taipei County 231, TAIWAN 
(72) LO, Chih-Chiang  (TW), LIN, Kuan-Te  (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Cơ cấu chống ẩm của cân điện tử (54) 
  (57)     Giải pháp đề cập đến cơ cấu chống ẩm của cân điện tử, trong đó bao gồm: một chân đế, 

một bộ cảm ứng, một vỏ ngoài và bảng hiển thị số liệu. Trên chân đế, cạnh bộ cảm ứng 
có gắn một ống hình trụ rỗng, ống trụ rỗng này thông với mặt dưới của chân đế. Bên trên 
vỏ ngoài có một lỗ dẫn đối ứng với gờ phía trong của phần đỉnh trụ rỗng. Một phía của 
giá đỡ liên kết với bộ cảm ứng theo chiều ngang, phía kia có trục đối tiếp lắp trong ống 
trụ rỗng theo chiều dọc. Có một bàn cân lắp tại phần phía trên của vỏ ngoài và đối xứng 
với trục đối tiếp. Nhờ vậy, khi cọ rửa vệ sinh cân và bàn cân, nước hoặc các chất tẩy rửa 
sẽ đi theo ống trụ rỗng chảy xuống mặt dưới của chân đế và thoát ra ngoài, tránh bị nước 
hoặc các chất tẩy rửa thấm vào, đọng lại bên trong cân làm cho bộ cảm ứng bị ngấm 
nước hoặc bị hỏng hóc, bảo đảm được độ chuẩn xác và tính ổn định cao khi sử dụng.  
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(11) 1716 
(51) 7(21) 2-2010-00033 B62J 23/00, B60Q 1/00, 5/00 

(22) 10.02.2010 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2010 

Công ty TNHH sản xuất Tấn Phát   (VN) 
Lô 36, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(71) 

(72) Chang Chen Hsiung  (TW) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 

Thiết bị cảnh báo nhiệt độ của ống pô dùng cho xe máy, mô tô (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống cảnh báo nhiệt độ của ống pô dùng cho xe máy, 

mô tô nhằm cảnh báo là xe vừa mới được tắt máy, ống pô xe rất nóng. . . đặc biệt nơi có 
nhiều xe xếp sát với nhau, để những người xung quanh tránh chạm vào ống pô nóng dễ 
gây bỏng, cụ thể đề cập đến hệ thống cảnh báo nhiệt độ ống pô xe gồm có bộ phận cảm 
biến nhiệt (6) và bộ phận hiển thị (8), trong đó bộ phận cảm biến nhiệt (6) là một điện 
trở nhiệt được làm bằng vật liệu đặc biệt có tác dụng ngắt dòng điện khi ống pô xe ở 
nhiệt độ thấp và dẫn điện khi ống pô xe ở nhiệt độ cao, bộ phận hiển thị (8) có thể là các 
đèn led (9) hoặc còi báo (10); dòng điện dùng cho hệ thống cảnh báo là dòng điện một 
chiều 12 vôn do bình ăcquy (1) cung cấp, dây dẫn điện (2) được bố trí dọc theo khung 
xe từ bình ăcquy (1) tới vị trí bu lông đai ốc liên kết đỡ của khung sườn xe với ống pô xe 
(3), từ vị trí này dây dẫn điện (2) được gài vào phía dưới tấm cách nhiệt (3.1) của ống pô 
xe (3) đến bộ phận cảm biến nhiệt (6) và từ bộ phận cảm biến nhiệt (6) dẫn điện đến bộ 
phận hiển thị (8), công tắc (5) đóng/mở mạch điện nhờ sự tăng hoặc giảm nhiệt độ tương 
thích với nhiệt độ của ống pô xe (3).   
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(11) 1717 
(21) 2-2010-00154 (51) 7 F26B 3/02, 21/12, F24F 3/14, B01D 

46/10, A61L 9/20, A23L 3/28 
(22) 14.07.2010 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2011 
(75) 1. Phạm Thị Thùy Phương   (VN) 

110/2 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Hoàng Tiến Cường   (VN) 
161B Xóm Chiếu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  
3. Nguyễn Phúc Hoàng Duy   (VN) 
110/2 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
4. Nguyễn Thị Thùy Vân   (VN) 
259/16C Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
5. Nguyễn Trí   (VN) 
Hiệp Thanh, Cam Thinh Đông, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  

(54) Thiết bị sấy và phương pháp vận hành thiết bị này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị sấy dùng để sấy các sản phẩm không bền nhiệt và 

dễ bị phân hủy vi sinh như các loại thủy hải sản, chế phẩm sinh học, dược phẩm. Thiết 
bị sấy theo giải pháp hữu ích có cơ cấu gồm bộ xử lý không khí (2), kết hợp bộ lọc 
HEPA (2.1) và bơm nhiệt (2.2) nhằm thanh trùng, tách ẩm và gia nhiệt cho không khí, 
bộ gia nhiệt bổ sung (3) và buồng sấy (4), trong đó vách (4.4) của buồng sấy (4) được 
lắp ít nhất một bóng đèn UV (4.41) để khử trùng cho không khí được tuần hoàn một 
phần trong buồng sấy (4) nhờ quạt trộn (4.10) và vật liệu sấy đặt trên các khay sấy 
(4.93). Giải pháp hữu ích còn đề cập đến phương pháp vận hành thiết bị sấy theo từng 
giai đoạn nhằm tiết kiệm lượng điện tiêu hao và rút ngắn thời gian sấy nhờ vào việc điều 
chỉnh tốc độ quay của quạt cấp (2.3) và quạt trộn (4.10).  
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(11) 1718 
(21) 2-2010-00166 (51) 7 H01J 1/00, 1/28, 1/30 
(22) 09.08.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 10-2009-0073414    10.08.2009 KR 

10-2009-0130871    24.12.2009 KR 
(71) SAES GETTERS S.P.A.   (IT) 

Viale Italia, 77 20020 Lainate MI, Italy  
(72) CORAZZA Alessio  (IT), KIM In Sun  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu phân phối thủy ngân dạng sợi mảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu phân phối thuỷ ngân dạng sợi mảnh chứa hoạt chất ở dạng 
bột, phương pháp sản xuất đèn sử dụng cơ cấu phân phối này và đèn huỳnh quang bao 
gồm cơ cấu phân phối này.  
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1719 (11) 
(51) 7(21) 2-2010-00203 A63H 11/00 

(22) 24.09.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 61/246,023 25.09.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2010 
(71) INNOVATION FIRST, INC.  (US) 

1519 Int. 30 W., Greenville, TX 75402, UNITED STATES OF AMERICA 
(72) David Anthony NORMAN (US), Robert H. MIMLITCH III (US), Joel Reagan 

CARTER (US), Douglas Michael GALLETTI (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe kiểu rôbôt đồ chơi có động cơ rung 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe kiểu rôbôt đồ chơi có các chân và cơ cấu dẫn động rung, xe này 
khác biệt ở chỗ, các chân của xe được uốn cong và có thể đàn hồi được. Theo phương án 
khác, sáng chế cũng đề xuất xe có các chân và cơ cấu dẫn động rung, xe này khác biệt ở 
chỗ, cơ cấu dẫn động rung có thể tạo ra lực (Fv) hướng xuống dưới và thích hợp để đổi 
hướng ít nhất các chân trước, khiến cho xe sẽ di chuyển về phía trước.  
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1720 (11) 
(51) 7 E04G  9/05,  9/02 (21) 2-2010-00230 

(22) 29.10.2010 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2010 

Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN) (71) 
Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm cốp pha gia cường 

  (57)     Sáng chế đề xuất tấm cốp pha gia cường (1) bao gồm tấm cốp pha nhựa (11), khung gia 
cường (12) lắp tháo được tỳ vào bề mặt sau của tấm cốp pha (11) và phương tiện kẹp 
chặt khung (13) để gắn cố định khung (12) với tấm cốp pha (11). Tấm (11) có bề mặt 
trước (11a), bề mặt sau (11b) có các gờ dọc và ngang (11b1, 11b2) và gờ mép (11b3) 
bao quanh tạo chu vi của tấm cốp pha. Khung (12) có ít nhất hai thanh dọc (12a) nằm 
gần như song song sát các gờ mép (11b3) hoặc cách các gờ mép theo chiều dọc một 
khoảng xác định và ít nhất hai thanh ngang (12b) lắp gần như vuông góc so với các 
thanh dọc (12a), và nằm sát các gờ mép (11b3) hoặc cách các gờ mép (11b3) theo chiều 
ngang một khoảng xác định.  
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(11) 1721 
(21) 2-2010-00239 (51) 7 A63B 67/18 
(22) 08.11.2010 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2010 

Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Liên Hiệp 
Thành  (VN) 

(71) 

62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lưu Nguyễn ái Long Châu (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(54) Quả cầu chinh 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quả cầu chinh có cơ cấu lõi làm bằng cao su để cài và giữ 
các miếng nhựa tròn tạo phần thân đế của quả cầu chinh bao gồm miếng cao su tròn (1) 
đúc liền với thân ống (2) hình trụ nhô cao, vành tròn (3) có đường kính nhỏ hơn đặt cách 
mép trên của thân ống (2), miếng nhựa tròn (4) như đồng xu lồng vào thân ống (2), lông 
ống (5) cắm vào thân ống (2). Do vành tròn (3) có đường kính nhỏ và làm bằng cao su 
nên các miếng nhựa tròn (4) dễ dàng xâu qua và được vành tròn (3) chốt lại khi vừa đủ, 
phần lông ống (5) được cắm vào thân ống (2) và được giữ chắc bởi thân ống (2) có độ 
đàn hồi vì làm bằng cao su.  
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(11) 1722 
(21) 2-2010-00240 (51) 7 F04D  
(22) 08.11.2010 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2010 
(75) Trần Chí  (VN) 

28 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(54) Cơ cấu lắp mặt tản gió dùng cho quạt điện dạng hộp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu lắp mặt tản gió dùng cho quạt điện dạng hộp bao 
gồm cốt hình chữ thập (1) bắt vít cố định vào mặt trước (2) của thân quạt hộp nhờ vít 
(3), mặt tản gió (4) có lắp vòng bi (5), trục vít (6) xuyên qua cốt chữ thập (1) có phần 
ren (6.1) trên đầu trục vít (6) để lắp với nắp điều chỉnh tốc độ (7), long đen (8) hình tròn 
với phần khoét hình lục giác lắp chặn trước mặt tản gió (4) và lắp khớp với đầu (11) có 
tiết diện hình lục giác của cốt hình chữ thập (1), vòng nỉ (9) ngâm dầu lắp giữa mặt tản 
gió (4) và long đen (8), lò xo (10) lồng vào ống hình trụ (7.1 ) nằm ở mặt trong của nắp 
điều chỉnh tốc độ (7).  
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(11) 1723 
(21) 2-2010-00262 (51) 7 G02B  5/00, C03C  23/00 
(22) 02.12.2010 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.02.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn kính - trang trí nội thất Hòa 

Bình  (VN) 
219/46 đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Quang Bình (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(54) Phương pháp sản xuất gương soi ghép 

  (57)     Phương pháp sản xuất gương soi ghép không gây ô nhiễm môi trường và tăng năng suất 
lao động, gồm hai bước bước một là làm sạch hai tấm kính, trải kín màng phim EVA 
giữa hai tấm kính, sau đó bỏ vào túi silicon rồi đậy kín túi lại; bước hai là đưa túi silicon 
có chứa kính đã thao tác ở bước một vào lò hấp, bật công tắc lò hấp, bộ phận cấp nhiệt 
và hút chân không hoạt động đồng thời cho đến khi nhiệt độ đạt khoảng 120oC thì lớp 
màng phim EVA sẽ chảy ra kết dính tốt với hai tấm kính; sau đó bộ phận quạt hút nhiệt 
sẽ hút nhiệt làm nguội cho đến khi nhiệt độ còn khoảng 50oC thì lấy gương soi ghép 
thành phẩm ra.  
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1724 (11) 
(21) 2-2010-00294 (51) 7 B62J 7/00, 35/00 
(22) 28.12.2010 (43) 25.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2010 

Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến 
hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)  (VN) 

(71) 

Khóm 5, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Trần Thiện Thanh (VN), Châu Chánh Pháp (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Xe máy có ngăn hành lí rộng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến xe máy có ngăn hành lý rộng, trong đó bình nhiên liệu (5) 
và bộ lọc không khí (22) được bố trí như sau: một bình nhiên liệu (5) được gắn bên dưới 
ống đơn chính (7), trên động cơ (6) và phía sau chắn bùn trước (2) của xe theo kiểu tháo 
lắp được; một bộ lọc không khí (22) cung cấp khí sạch cho động cơ được đặt phía sau bộ 
chế hòa khí (23), lúc này bộ chế hoà khí (23) quay về phía sau của xe, bộ lọc không khí 
(22) có một phần phía sau được đặt vào khung sườn đơn chính (7) và hai ống phụ (8a) và 
(8b) phía sau xe máy.  
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(11) 1725 
(21) 2-2011-00019 (51) 7 C12R 1/01, 1/72 
(67) 1-2011-00198   
(22) 21.01.2011 (43) 25.04.2011 
(71) Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Lại Thúy Hiền (VN), Trần Đình Mấn (VN), Nguyễn Thị Yên (VN), Nguyễn Bá Tú 
(VN), Vương Thị Nga (VN), Phạm Thị Hằng (VN), Nguyễn Thị Thu Huyền (VN), Lê 
Thị Nhi Công (VN), Đỗ Thu Phương (VN), Phạm Thị Bích Hợp (VN) 

(54) Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ vi sinh vật biển có 
khả năng tạo ra chất hoạt hoá bề mặt sinh học để xử lý « 
nhiễm dầu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ vi sinh vật biển có 
khả năng tạo chất hoạt hoá bề mặt sinh học để xử lý ô nhiễm dầu ở các vùng ven biển. 
Với mục đích làm giảm giá thành và không gây độc hại cho môi trường sinh thái, quy 
trình này bao gồm các bước: hoạt hóa, nhân giống vi khuẩn và nấm men biển, lên men, 
thu hồi sản phẩm lên men là các vi sinh vật biển có khả năng tạo chất hoạt hoá bề mặt 
sinh học, tạo chế phẩm bằng cách trộn các sản phẩm lên men thu được ở bước trên theo 
tỷ lệ thích hợp với chất mang bentonit.  
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 

 
(11) 17611 
(21) 3-2009-00917 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 09.07.2009 (43) 25.04.2011 
(30) 4009927 10.01.2009 GB 
(71) UNILEVER N.V., a Dutch Company  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands 
(72) Hiroko TSUJI (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 
 

                                                1.1                                                      1.2
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(11) 17612 
(21) 3-2009-01644 (28) 01 
(54) Thiết bị tập thể dục (51) 21-02 
(22) 25.11.2009 (43) 25.04.2011 
(30) 29/343,385 11.09.2009 US 
(71) Robson Splane  (US) 

30634 Persimmon Lane Valley Center, California 92082 United States of America 
(72) Robson Splane  (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                      1.1                                      1.2                                1.3 
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(11) 17613 
(21) 3-2010-00385 (28) 01 
(54) ổ cắm kéo dài (51) 13-03 
(22) 02.04.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty cổ phần điện và chiếu sáng SE CO   (VN) 

16 đường 85, phường Tân Quy, quận 7, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Tuấn Anh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 
 

                                                     1.1                                                1.2 
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(11) 17614 
(21) 3-2010-00691 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 31.05.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 

Lô 51, đường số 02, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Đào Hữu Hoàng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

                               1.1                                                                      1.2 
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(11) 17615 
(21) 3-2010-00692 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 31.05.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 

Lô 51, đường số 02, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Đào Hữu Hoàng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

                            1.1                                                                       1.2 
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(11) 17616 
(21) 3-2010-00739 (28) 01 
(54) Chổi lau nhà (51) 07-07 
(22) 08.06.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Hạnh Doanh  (VN) 

U12 đường số 2C, KP 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thanh Long (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                          1.1                       1.2                    1.3                1.4 
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(11) 17617 
(21) 3-2010-01049 (28) 01 
(54) Đèn phía sau xe cộ (51) 26-06 
(22) 11.08.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 29/355 685 11.02.2010 US 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Catalin Matei (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                     1.1                                       1.2                               1.3                            1.4 
 
 

   
 
 

                           1.5                                                   1.6                                            1.7 
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(11) 17618 
(21) 3-2010-01050 (28) 01 
(54) Đèn phía trước xe cộ (51) 26-06 
(22) 11.08.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 29/355 686 11.02.2010 US 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Catalin Matei (US), Roger A. Brown  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                    1.1                              1.2                                   1.3                                1.4 
 
 

  
 
 

                                                      1.5                                              1.6  
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(11) 17619 
(21) 3-2010-01053 (28) 01 
(54) Dụng cụ luyện tập ngực (51) 21-02 
(22) 11.08.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 001670472 16.02.2010 EM 
(71) XON SYSTEMS LIMITED  (GB) 

19-21 Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1AF, United Kingdom 
(72) Eckermann, Bronte Paul (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

  
 
 

                                                           1.2                                       1.3 
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(11) 17620 
(21) 3-2010-01099 (28) 02 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 20.08.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát  (VN) 

Km 11+500, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Quốc Đạt (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                    1.1                                 1.2                                      1.3 
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(11) 17621 
(21) 3-2010-01100 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 20.08.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát  (VN) 

Km 11+500, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Quốc Đạt  (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                  1.1                                     1.2                                    1.3 
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(11) 17622 
(21) 3-2010-01103 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 23.08.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát  (VN) 

Km 11+500, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Quốc Đạt (VN) 
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(11) 17680 
(21) 3-2010-01654 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 21.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty cổ phần hoá dầu MEKONG  (VN) 

166/3B Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Văn Hồng Châu (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

                                          1.1                                                            1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17681 
(21) 3-2010-01655 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 21.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty cổ phần hoá sinh Vàm Cỏ  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Lê Bá Phúc (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17682 
(21) 3-2010-01664 (28) 01 
(54) Đồ nấu  (51) 07-02 
(22) 24.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Emile Henry  (FR) 

13, rue Georges de Vichy, 71110 MARCIGNY, France 
(72) Jacques HENRY (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17683 
(21) 3-2010-01668 (28) 01 
(54) Bệ xí (51) 23-02 
(22) 24.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) TOTO LTD.  (JP) 

1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 802-8601, Japan 
(72) Yuji Yoshioka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 17684 
(21) 3-2010-01669 (28) 01 
(54) Bệ xí (51) 23-02 
(22) 24.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) TOTO LTD.  (JP) 

1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 802-8601, Japan 
(72) Yuji Yoshioka  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 17685 
(21) 3-2010-01670 (28) 04 
(54) Hộp đựng sản phẩm sữa (51) 09-03 
(22) 24.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH  (VN) 

Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
(72) Keith Hamilton Smith (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
430 

(11) 17686 
(21) 3-2010-01683 (28) 01 
(54) Máy tính xách tay (51) 14-02 
(22) 27.12.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 30-2010-0028673 30.06.2010 KR 
(71) Samsung electronics Co., Ltd.  (KR) 

416, Maetan 3-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyunggi-do, Korea 
(72) Sang-II PARK (KR), Jun-Won BAE  (KR), Jong-Chan KWON  (KR), Hae-Jin KIM  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17687 
(21) 3-2010-01684 (28) 01 
(54) Máy tính xách tay (51) 14-02 
(22) 27.12.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 30-2010-0028664 30.06.2010 KR 
(71) Samsung electronics Co., Ltd.  (KR) 

416, Maetan 3-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyunggi-do, Korea 
(72) Sang-II PARK (KR), Jun-Won BAE  (KR), Jong-Chan KWON  (KR), Hae-Jin KIM  

(KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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 (11) 17688 
(21) 3-2010-01686 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 28.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn EVD dược phẩm và Y tế  (VN) 

Phòng 201, tòa nhà EVD, khu công nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(72) Lê Thị Bích Loan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
433 

(11) 17689 
(21) 3-2010-01688 (28) 01 
(54) Nồi (51) 07-02 
(22) 28.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) HAPPYCALL CO., LTD.  (KR) 

1229-1 Samgye-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-070, Republic of Korea 
(72) Lee Hyun Sam (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 17690 
(21) 3-2010-01700 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 29.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty TNHH Piaggio Việt Nam  (VN) 

Lô M, khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Messina Giuseppe (IT) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17691 
(21) 3-2010-01709 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 
(22) 30.12.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 30-2010-49063 12.11.2010 KR 
(71) ETUDE CORPORATION  (KR) 

11Fl.LS Yongsan Tower 191, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic 
of Korea 

(72) CHUNG KYOUNG A  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17692 
(21) 3-2010-01710 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 
(22) 30.12.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 30-2010-49064 12.11.2010 KR 
(71) ETUDE CORPORATION  (KR) 

11Fl.LS Yongsan Tower 191, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic 
of Korea 

(72) CHUNG KYOUNG A (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17693 
(21) 3-2010-01711 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 
(22) 30.12.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 30-2010-49065 12.11.2010 KR 
(71) ETUDE CORPORATION  (KR) 

11Fl.LS Yongsan Tower 191, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic 
of Korea 

(72) CHUNG KYOUNG A (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
438 

(11) 17694 
(21) 3-2010-01712 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 
(22) 30.12.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 30-2010-49066 12.11.2010 KR 
(71) ETUDE CORPORATION  (KR) 

11Fl.LS Yongsan Tower 191, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic 
of Korea 

(72) CHUNG KYOUNG A (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17695 
(21) 3-2010-01713 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 
(22) 30.12.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 30-2010-49442 16.11.2010 KR 
(71) ETUDE CORPORATION  (KR) 

11Fl.LS Yongsan Tower 191, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic 
of Korea 

(72) CHUNG KYOUNG A (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
 

                  1.1                         1.2                          1.3                        1.4                        1.5  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17696 
(21) 3-2010-01714 (28) 02 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 
(22) 30.12.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 30-2010-50781 24.11.2010 KR 

30-2010-50782 24.11.2010 KR 
(71) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR) 

181, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic of Korea 
(72) Baek In-Woo (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17697 
(21) 3-2010-01715 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 
(22) 30.12.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 30-2010-50783 24.11.2010 KR 
(71) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR) 

181, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic of Korea 
(72) Baek In-Woo (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
443 

(11) 17698 
(21) 3-2010-01716 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 
(22) 30.12.2010 (43) 25.04.2011 
(30) 30-2010-50784 24.11.2010 KR 
(71) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR) 

181, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic of Korea 
(72) Baek In-Woo (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17699 
(21) 3-2010-01723 (28) 01 
(54) Khung mắc võng kết hợp 

với xe đẩy tay 

(51) 12-02 

(22) 31.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Đào Triệu Nguyên (VN), Đào Triệu Trung (VN), Đào Triệu Kỳ (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
446 

(11) 17700 
(21) 3-2010-01724 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm rượu táo 

mèo 

(51) 19-08 

(22) 31.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Hà Thị Chiêu  (VN) 

Số nhà 829 tổ 24, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
(72) Hà Thị Chiêu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17701 
(21) 3-2010-01725 (28) 01 
(54) Thiết bị báo cháy (51) 10-05 
(22) 31.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) NITTAN Company, Limited  (JP) 

11-6, 1-Chome, Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151-8535, Japan 
(72) Yasunori Oya  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
448 

(11) 17702 
(21) 3-2010-01726 (28) 01 
(54) Thiết bị báo cháy (51) 10-05 
(22) 31.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) NITTAN Company, Limited  (JP) 

11-6, 1-Chome, Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151-8535, Japan 
(72) Yasunori Oya (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
449 

(11) 17703 
(21) 3-2010-01727 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 31.12.2010 (43) 25.04.2011 
(71) Cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền Hoa Việt  (VN) 

Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 
(72) Dương Đức Thắng (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ OCEANLAW (OCEANLAW., JSC.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
450 

(11) 17704 
(21) 3-2011-00008 (28) 01 
(54) Hộp thuốc (51) 09-03 
(22) 05.01.2011 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty TNHH thương mại dược phẩm úc Châu  (VN) 

74/18 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Huệ Tuyết (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

                                 1.1                                                                1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17705 
(21) 3-2011-00025 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 
(22) 10.01.2011 (43) 25.04.2011 
(30) 201030610725.5 13.11.2010 CN 
(71) Lifan Industry (Group) Co., Ltd.  (CN) 

No. 60, Shangqiao Zhangjiawan Shapingba District, Chongqing City, 400037, 
P.R. China 

(72) GONG, Huaming (CN), LIU, Bin  (CN), CHEN, Xiaohong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17706 
(21) 3-2011-00028 (28) 01 
(54) Đế quạt treo tường (51) 23-04 
(22) 11.01.2011 (43) 25.04.2011 
(71) Kuan-Chen KUO  (TW) 

No.12, Ln. 118, Zhengnan 1st St., Yongkang City, Tainan county, Taiwan 
(72) Kuan – Chen Kuo  (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17707 
(21) 3-2011-00030 (28) 01 
(54) Cân trung gian hạt rời (51) 10-04 
(22) 11.01.2011 (43) 25.04.2011 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954 quốc Lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) Nguyễn Lê Bun  (VN), Phạm Hồng Oai  (VN), Dương Văn Minh Triệu (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(11) 17708 
(21) 3-2011-00034 (28) 01 
(54) Chân quạt điện (51) 23-04 
(22) 12.01.2011 (43) 25.04.2011 
(71) Lê Huyền Hiếu Thảo  (VN) 

19/16A Bình Thới, phường 11, quận 11, TP . Hồ Chí Minh 
(72) Lê Huyền Hiếu Thảo  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(55)  
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2007-18013 (220) 11.09.2007 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 3.7.7; A3.7.24 
(731) DOUBLE CRANE ENTERPRISE CO., 

LTD.   (TW) 
16F., No. 68, Sec. 3, Nanking East Road, 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc canxi dạng viên; bột giàu đạm; nấm ga-no-de-ma dạng con nhộng; 

nang co-la-gen có chứa chất bổ sung dinh dưỡng; viên khuẩn sữa; chất bổ sung dinh 
dưỡng dạng con nhộng; sợi thực vật, tất cả dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Trà; cà phê có chứa nấm ganoderma; đồ uống trên cơ sở cà phê; gia vị; phấn 
hoa có thể ăn được; đường viên; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
 

(210) 4-2008-02778 (220) 14.02.2008 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) THE CARTOON NETWORK, INC.  

(US) 
1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nhiều tập viđeô cát-xét phim hoạt hình đã được thu sẵn; bộ nhiều tập cát-

xét đã được thu sẵn và đĩa compắc đã được thu thanh, thu nhạc của các bài hát phim hoạt 
hình và các âm thanh khác; thiết bị ghi, sản xuất và tái tạo âm thanh và hình ảnh, hình 
ảnh chuyển động, hình ảnh trượt; kính mắt, kính râm, kính chống loá mắt, gọng kính và 
bao kính; nhạc chuông, hình ảnh và nhạc có thể tải xuống được qua thiết bị không dây và 
mạng máy tính toàn cầu; linh kiện điện thoại di động; cụ thể, bao đựng điện thoại di 
động và vỏ điện thoại di động; chương trình ti vi có thể tải xuống được thông qua viđêô 
theo yêu cầu; rađiô, thước (không phải là dụng cụ học tập), máy tính, máy vi tính, phần 
mềm máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy vi tính, cần điều khiển trò chơi máy vi 
tính, áo phao cứu hộ, mũ và quần áo bảo hộ chống tai nạn, ống thở của thợ lặn, mặt nạ 
dùng để bơi, kính bơi, máy quay phim, phim, pin, đèn flat và đèn chiếu, trò chơi điện tử 
(chương trình trò chơi dùng với máy vi tính, cát-xét trò chơi vi tính, đĩa trò chơi vi tính, 
chương trình trò chơi vi tính, phần mềm trò chơi vi tính, chương trình trò chơi viđeô, đĩa 
trò chơi viđêô, cần điều khiển trò chơi viđêô, bộ phận điều khiển tương tác từ xa trò chơi 
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viđêô, bộ phận điều khiển tương tác từ xa cầm tay cho trò chơi điện tử, phần mềm trò 
chơi viđêô, băng cát-xét trò chơi viđêô), nam châm, bảng từ tính, miếng đệm con chuột 
máy tính và nam châm trang trí cho tủ lạnh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giải trí; các hoạt động văn hoá và thể thao; cung cấp 
dịch vụ thông tin giải trí trực tuyến và qua vô tuyến truyền hình, băng tần rộng, vô tuyến 
không dây; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến và qua vô tuyến truyền hình, băng tần 
rộng, vô tuyến không dây; cung cấp chương trình giải trí đa truyền thông trực tuyến và 
qua vô tuyến truyền hình, băng tần rộng, vô tuyến không dây; sản xuất, phân bổ, chiếu 
và cho thuê chương trình vô tuyến truyền hình, viđêô, phim điện ảnh, băng viđêô và 
auđiô đã thu sẵn, băng từ, băng đĩa, đĩa ghi, đĩa CD, đĩa DVD và các loại mạng thông tin 
khác; sản xuất và biên soạn các chương trình rađeô và vô tuyến truyền hình; cung cấp 
thông tin liên quan đến giải trí và giáo dục trực tuyến và qua vô tuyến truyền hình, băng 
tần rộng, vô tuyến không dây; cung cấp ấn phẩm điện tử (không tải xuống được) trực 
tuyến và qua vô tuyến truyền hình, băng tần rộng, vô tuyến không dây, cung cấp tin tức 
và thông tin giải trí, dịch vụ trò chơi, chương trình đa truyền thông giải trí và các tài liệu 
tham khảo liên quan đến giải trí trên trang web trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2008-07523 (220) 10.04.2008 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) REED TRADEX COMPANY   (TH) 

32nd fl., Sathorn Nakorn Tower, 100/68-
69 North Sathon Road, Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn BIZCONSULT 

(BIZCONSULT CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức triển lãm (cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích 

quảng cáo).  
 
 

(210) 4-2008-07524 (220) 10.04.2008 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1; A26.11.12; A1.1.10; 26.13.1; 
A25.7.22; A1.1.2 

(731) REED TRADEX COMPANY  (TH) 
32nd fl., Sathorn Nakorn Tower, 100/68-
69 North Sathon Road, Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn BIZCONSULT 

(BIZCONSULT CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức triển lãm (cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích 

quảng cáo). 
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(210) 4-2008-10350 (220) 16.05.2008 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6; A25.7.6 
(731) TATWEER DUBAI LLC   (AE) 

Office Proprietorship of Emirates 
Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai, 
UAE   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; điều hành các cơ sở đào tạo quản lý khách 

sạn và dịch vụ khách hàng; điều hành trường mẫu giáo; dịch vụ giải trí; các hoạt động 
thể thao và văn hóa; cung cấp phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe; điều hành sân 
gôn; cung cấp cơ sở vật chất chơi ten-nít; cung cấp cơ sở vật chất bể bơi; sắp xếp và tiến 
hành các cuộc hội nghị, cuộc họp, triển lãm (với mục đích văn hóa, giáo dục), buổi đào 
tạo, hội thảo, hội nghị doanh nghiệp, đại hội và buổi giảng bài; điều hành các khu vực 
vui chơi và công viên giải trí; xuất bản sách; cung cấp phòng chiếu phim; cung cấp cơ sở 
vật chất chơi thể thao; cung cấp cơ sở vật chất bãi chơi ki; cung cấp cơ sở vật chất giải 
trí; cung cấp cơ sở vật chất để cưỡi ngựa và đua ngựa; huấn luyện ngựa; tổ chức các cuộc 
thi đấu thể thao và thi cưỡi ngựa; dịch vụ phòng thu âm; dịch vụ trường quay phim; cung 
cấp cơ sở vật chất phòng thu âm; dịch vụ phòng thu âm cho phim, truyền hình, viđêô và 
rađiô; cho thuê phòng thu âm; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ này, bao 
gồm việc cung cấp thông tin về các dịch vụ này qua mạng máy tính toàn cầu.  

 
 

(210) 4-2008-12010 (220) 06.06.2008 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.4.24; 26.4.2; 24.15.1 
(591) Đen, vàng 
(731) Tạ Hùng Quốc Việt  (VN) 

124 đường 3-2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ cho vay tiền; dịch vụ thuê- mua tài chính; dịch vụ 

đổi tiền; định giá các loại tài sản. 
 
 

(210) 4-2008-16832 (220) 06.08.2008 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, xám, xanh 
(731) DHL INTERNATIONAL GMBH   (DE) 

Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và sản phẩm bằng các vật liệu này không xếp trong các nhóm 
khác cụ thể là sản phẩm của ngành in (ấn phẩm trên giấy), giấy chứng nhận làm bằng 
giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm (sản phẩm của ngành in); văn phòng phẩm; giấy chứng 
nhận làm bằng giấy hoặc bìa cứng; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; 
chất dẻo để bao gói (không được xếp ở những nhóm khác); đồ dùng văn phòng (trừ đồ 
gỗ) cụ thể là: văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng, chất dẻo để bao gói (không 
xếp ở nhóm khác); đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích 
trên). 

 
Nhóm 36: Bảo trợ tài chính, cụ thể là ủng trợ về tài chính cho các dự án về môi trường 
hay các tổ chức về môi trường, như các chứng chỉ quỹ cho việc ủng hộ tài chính này; tổ 
chức quyên góp quỹ từ thiện; hoạt động tài chính; dịch vụ môi giới thuế hải quan. 

 
Nhóm 39: Vận tải, ngoại trừ vận chuyển hành khách; đóng gói và lưu kho hàng hóa; dịch 
vụ chuyển phát thư và hàng hoá; cung cấp thông tin về vận tải; các dịch vụ giao nhận 
trong lĩnh vực vận tải; giao hàng theo đơn đặt hàng qua thư.  

 
Nhóm 42: Cấp giấy chứng nhận chứng thực về tiêu chuẩn thân thiện với môi trường 
(quản lý chất lượng); cấp giấy chứng nhận vận chuyển hàng hoá cụ thể là vận chuyển thư 
từ, các gói hàng và kiện hàng cho người khác đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi trường. 

 
 

(210) 4-2008-22773 (220) 23.10.2008 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Đức Thắng  
(VN) 
Số 76 Trần Đăng Ninh, phường Trần 
Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa đi bằng nhựa, cửa cuốn bằng nhựa.  

 
 

(210) 4-2008-26432 (220) 11.12.2008 
  (441) 25.04.2011 

(531) A9.7.21; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh đen, đỏ canh sen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất, thương mại Thành 
Gia   (VN) 
60/60 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch khử mùi làm sạch mũ bảo hiểm  (chất khử mùi dành cho cá nhân). 
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(210) 4-2009-09677 (220) 18.05.2009 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 5.9.3; 5.3.16; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, xanh lá mạ, tím, hồng, vàng, 
đen, trắng 

(731) Hộ gia đình Nguyễn Sỹ Xương  
(VN) 
Khóm II, thị trấn Thạnh Hóa, huyện 
Thạnh Hóa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Khoai mỡ (một loại khoai). 
 

Nhóm 35: Mua bán khoai mỡ.  
 
 

(210) 4-2009-12290 (220) 18.06.2009 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A25.7.3 
(591) Đỏ, trắng, xám 

(540) 

   

(731) Công ty Cổ phần giải pháp 
công nghệ thông tin tài 
chính Thiên Lang (SIRIFIN)  (VN)
Số 17, ngõ 294/2, phố Kim Mã, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: dịch vụ giúp đỡ một xí nghiệp công nghiệp hoặc thương mại điều hành kinh 

doanh thương mại; dịch vụ quảng cáo; liên hệ với công chúng; tuyên bố hoặc thông báo 
bằng mọi phương tiện truyền thông liên quan đến dịch vụ thương mại 

 
Nhóm 36: Các dịch vụ tài chính hoặc tiền tệ. 

 
 

(210) 4-2009-16856 (220) 11.08.2009 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 25.5.25; A26.3.6 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) SHANGRI-LA INTERNATIONAL 

HOTEL MANAGEMENT LIMITED  
(VG) 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh liên quan đến: dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn 
ven đường dành cho khách có ôtô, dịch vụ cho thuê căn hộ và khu chung cư, nhà 
khách/chỗ ở tạm thời, dịch vụ tắm khoáng, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ quầy rượu, quán cà 
phê, quán ăn tự phục vụ, cửa hàng cà phê, cửa hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống, nhà 
hàng ăn uống, câu lạc bộ, câu lạc bộ dành cho người uống rượu, quán cốctai và quầy bán 
đồ ăn nhẹ; dịch vụ tổ chức kinh doanh và thông tin thương mại; dịch vụ quảng cáo và 
cung cấp vật liệu quảng cáo bán hàng; dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo ngoài trời, 
trưng bày hàng hóa, phổ biến (tuyên truyền) nội dung thông báo quảng cáo, phân phối 
hàng mẫu, trang trí quầy kính cửa hàng, cập nhật vật liệu về quảng cáo; cho thuê không 
gian quảng cáo; dịch vụ quảng bá hình ảnh; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo, tổ chức hội chợ thương mại với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
tư vấn nghiệp vụ về thương mại, tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh, dự 
báo kinh tế, hỗ trợ điều hành kinh doanh cho việc bán sản phẩm, tư vấn điều hành kinh 
doanh cho việc bán sản phẩm, hỗ trợ điều hành kinh doanh thương mại trong lĩnh vực 
bán sản phẩm; dịch vụ xúc tiến bán hàng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến: đồ lưu 
niệm trong khách sạn và nhà khách, thức ăn và đồ uống, hàng hóa cho dịch vụ tắm 
khoáng và làm đẹp; dịch vụ bán hàng trực tiếp thông qua bán hàng tại nhà, thông qua 
dịch vụ bán buôn; dịch vụ cung cấp thông tin, điều hành kinh doanh, dịch vụ quản lý, cố 
vấn và tư vấn cho các dịch vụ: điều hành kinh doanh liên quan đến: dịch vụ khách sạn, 
dịch vụ khách sạn ven đường dành cho khách có ôtô dịch vụ cho thuê căn hộ và khu 
chung cư, nhà khách/chỗ ở tạm thời, dịch vụ tắm khoáng, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ quầy 
rượu, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, cửa hàng cà phê, cửa hàng cung cấp thực phẩm và 
đồ uống, nhà hàng ăn uống, câu lạc bộ, câu lạc bộ dành cho người uống rượu, quán 
cốctai và quầy bán đồ ăn nhẹ, dịch vụ tổ chức kinh doanh và thông tin thương mại; dịch 
vụ quảng cáo và cung cấp vật liệu quảng cáo bán hàng; dịch vụ hãng quảng cáo; quảng 
cáo ngoài trời, trưng bày hàng hóa, phổ biến (tuyên truyền) nội dung thông báo quảng 
cáo, phân phối hàng mẫu, trang trí quầy kính cửa hàng, cập nhật vật liệu về quảng cáo; 
cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng bá hình ảnh; tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo: tổ chức hội chợ thương mại với mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ về thương mại, tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu 
kinh doanh, dự báo kinh tế, hỗ trợ điều hành kinh doanh cho việc bán sản phẩm, tư vấn 
điều hành kinh doanh cho việc bán sản phẩm, hỗ trợ điều hành kinh doanh thương mại 
trong lĩnh vực bán sản phẩm; dịch vụ xúc tiến bán hàng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên 
quan đến: đồ lưu niệm trong khách sạn và nhà khách thức ăn và đồ uống, hàng hóa cho 
dịch vụ tắm khoáng và làm dẹp, dịch vụ bán hàng trực tiếp thông qua bán hàng tại nhà, 
thông qua dịch vụ bán buôn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khách sạn cạnh đường dành cho khách đi ôtô, dịch vụ 
căn hộ (cung cấp chỗ ở tạm thời) và khu chung cư (cung cấp chỗ ở tạm thời), dịch vụ nhà 
khách, dịch vụ đặt chỗ khách sạn; quầy rượu, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quầy bán 
đồ ăn nhanh, cửa hàng cà phê, nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 
uống; dịch vụ phòng chờ ở khách sạn (dịch vụ khách sạn); dịch vụ cung cấp phương tiện 
cho hội thảo và triển lãm; dịch vụ đại lý đặt phòng trong khách sạn, sắp xếp và cho thuê 
chỗ ở vào kỳ nghỉ, cho thuê và/hoặc đặt chỗ ở tạm thời cho khách du lịch, dịch vụ văn 
phòng du lịch và đại lý lữ hành chuyên đặt chỗ  khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống, chuẩn bị thức ăn và đồ uống, nhà hàng tự phục vụ và/hoặc nhà hàng cung cấp 
đồ ăn nhanh; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan tới dịch vụ khách sạn từ cơ sở dữ 
liệu máy tính hoặc thông qua mạng internet hoặc mạng nội bộ mở rộng; cung cấp thông 
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tin trực tuyến liên quan tới dịch vụ chuẩn bị đồ ăn và thức uống và cung cấp thực phẩm 
từ dữ liệu máy tính hoặc thông qua mạng internet hoặc mạng nội bộ mở rộng; dịch vụ 
cung cấp thông tin trực tuyến liên quan tới dịch vụ nhà hàng ăn uống và quầy rượu từ cơ 
sở dữ liệu máy tính hoặc thông qua mạng internet hoặc mạng nội bộ mở rộng; dịch vụ 
cung cấp thông tin, quản lý, cố vấn và tư vấn cho các dịch vụ: dịch vụ khách sạn và 
khách sạn cạnh đường dành cho khách đi ôtô, dịch vụ căn hộ (cung cấp chỗ ở tạm thời) 
và khu chung cư (cung cấp chỗ ở tạm thời), dịch vụ nhà khách, dịch vụ đặt chỗ khách 
sạn; quầy rượu, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quầy bán đồ ăn nhanh, cửa hàng cà 
phê, nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, dịch vụ phòng chờ ở 
khách sạn (dịch vụ khách sạn), dịch vụ cung cấp phương tiện cho hội thảo và triển lãm; 
dịch vụ đại lý đặt phòng trong khách sạn, sắp xếp và cho thuê chỗ ở vào kỳ nghỉ, cho 
thuê và/hoặc đặt chỗ ở tạm thời cho khách du lịch, dịch vụ văn phòng du lịch và đại lý lữ 
hành chuyên đặt chỗ khách sạn, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, chuẩn bị thức ăn 
và đồ uống, nhà hàng tự phục vụ và/hoặc nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; cung cấp 
thông tin trực tuyến liên quan tới dịch vụ khách sạn từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc thông 
qua mạng internet hoặc mạng nội bộ mở rộng; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan 
tới dịch vụ chuẩn bị đồ ăn và thức uống và cung cấp thực phẩm từ dữ liệu máy tính hoặc 
thông qua mạng internet hoặc mạng nội bộ mở rộng; dịch vụ cung cấp thông tin trực 
tuyến liên quan tới dịch vụ nhà hàng ăn uống và quầy rượu từ cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc thông qua mạng internet hoặc mạng nội bộ mở rộng.  

 
 

Nhóm 44: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trồng hoa và cắm hoa; 
cung cấp trang thiết bị cho phòng tắm hơi, phòng tắm nắng và ghế nằm tắm nắng; dịch 
vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc và dưỡng da, dịch vụ uốn tóc, dịch vụ xoa bóp, dịch 
vụ thẩm mỹ, dịch vụ giảm cân, tăng cân và kiểm soát cân; dịch vụ cắt, sửa móng tay, 
móng chân; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến sử dụng mỹ phẩm chăm 
sóc và làm đẹp da; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến từ 
dữ liệu máy tính hoặc qua Internet hoặc mạng nội bộ mở rộng liên quan đến chăm sóc 
sắc đẹp và chăm sóc tóc; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc 
qua Internet hoặc mạng nội bộ mở rộng liên quan đến dịch vụ y tế; dịch vụ cung cấp 
thông tin, quản lý, cố vấn và tư vấn cho các dịch vụ: dịch vụ khu nghỉ dưỡng và chăm 
sóc sức khoẻ; dịch vụ trồng hoa và cắm hoa; cung cấp trang thiết bị cho phòng tắm hơi, 
phòng tắm nắng và ghế nằm tắm nắng; dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc và 
dưỡng da, dịch vụ uốn tóc, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ thể dục thẩm mỹ, dịch vụ giảm cân, 
tăng cân và kiểm soát cân; dịch vụ cắt sửa móng tay, móng chân; dịch vụ cung cấp thông 
tin và tư vấn liên quan đến sử dụng mỹ phẩm chăm sóc và làm đẹp da; dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc qua Internet 
hoặc mạng nội bộ mở rộng liên quan đến chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc tóc; dịch vụ 
cung cấp thông tin trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc qua Internet hoặc mạng nội bộ 
mở rộng liên quan đến dịch vụ y tế.  
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(210) 4-2009-17059 (220) 13.08.2009 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3; 3.5.7; A3.5.24; A3.13.23; 
A3.13.4 

(591) Xanh đen, xanh dương,  xanh lá cây, đỏ, 
vàng, vàng cam, nâu, đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất Lực Thái   (VN) 
189/52 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Keo bẫy chuột. 

 
 

(210) 4-2009-17859 (220) 24.08.2009 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại quốc tế Thái Lan  
(VN) 
Phố Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ (điện) không dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát (điện); máy nén khí; 

máy khoan; máy bào; máy đục.  
 
 

(210) 4-2009-21905 (220) 14.10.2009 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH CÔ MÔ  (VN) 

84 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch chống khuẩn và chống virus. 
 

Nhóm 24: Khẩu trang. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2009-23396 (220) 29.10.2009 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Dương Trường Sơn  (VN) 
Tổ 5, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ và thiết bị vệ sinh; ống dẫn nước dùng cho thiết bị vệ sinh; vòi hoa 

sen; vòi nước dùng cho thiết bị vệ sinh; bệ xí; bồn rửa tay. 
 
 

(210) 4-2009-24757 (220) 16.11.2009 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VinaPress  
(VN) 
P 1807, tầng 18, tòa tháp Thành Công, 
57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý phát hành xuất bản phẩm; đại lý bán sách, báo, tạp chí, văn phòng 

phẩm; bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc qua internet; xuất nhập khẩu các 
mặt hàng sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 40: In ấn và các dịch vụ liên quan đến in ấn. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch, dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 

 
Nhóm 42: Hoạt động thiết kế chuyên dụng phục vụ trong công tác xuất bản sách, báo, 
tạp chí. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ môi giới bản quyền xuất bản sách, báo, tạp chí cho các nhà xuất bản 
trong và ngoài nước. 

 
 

(210) 4-2009-26887 (220) 11.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Da cam, đen 
(731) Tổng công ty Viễn thông 

Quân đội (Viettel)   (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (dịch vụ tổ chức, quản lý điều hành hoạt động mua bán 
hàng hoá trực tuyến trên các website); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ khuyến mại và tặng 
quà quảng cáo cho các công ty khác; dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR); tổ chức 
hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hệ thống hoá thông tin 
thành dữ liệu máy tính; dịch vụ tóm lược tin tức (thuộc nhóm này); dịch vụ thăm dò dư 
luận; điều tra, nghiên cứu thị trường; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ 
cung cấp thông tin thống kê; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 
Nhóm 36: Thông tin về tài chính; thông tin về chứng khoán; thông tin về bảo hiểm; 
thông tin về tiền tệ (tỷ giá vàng, ngoại tệ); thông tin bất động sản; tư vấn tài chính; tư vấn 
bảo hiểm; kinh doanh dịch vụ bất động sản.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông (dịch vụ thuộc nhóm này); dịch vụ giá trị gia tăng trên 
mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ 
Intemet (dịch vụ viễn thông của nhà cung cấp); dịch vụ cung cấp các phương tiện truyền 
thông để tổ chức hội nghị qua mạng không dây và có dây; dịch vụ truyền thông tin, hình 
ảnh qua mạng không dây và có dây; cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê đường truyền 
viễn thông.  

 
Nhóm 39: Cung cấp thông tin giao thông, vận tải (lịch hàng không, lịch đường sắt, lịch 
xe buýt, xe tuyến đường dài, thuê xe, số điện thoại hãng taxi, thông tin về đường tắc, 
đường ngập, tai nạn giao thông); thông tin du lịch; hướng dẫn đường; thông tin về địa 
danh, di tích (cho mục đích du lịch); tư vấn du lịch; tư vấn các thủ tục xuất nhập cảnh 
(dịch vụ thuộc nhóm này); cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ đặt chỗ cho 
việc đi lại.  

 
Nhóm 41: Xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa; cung cấp 
thông tin về lĩnh vực giáo dục, tuyển sinh; cung cấp thông tin thể thao (kết quả, lịch thi 
đấu, bảng xếp hạng, tỷ lệ cá cược); cung cấp thông tin về lĩnh vực giải trí (trưyền hình, 
màn ảnh, sân khấu và lịch trình chiếu); cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; cung cấp lời 
bài hát; tư vấn giáo dục, du học; cung cấp thông tin về kết quả xổ số, lô tô.  

 
Nhóm 43: Cung cấp thông tin về khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, 
giải khát, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống (dịch vụ thuộc nhóm này); dịch vụ đặt chỗ 
trong nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán ãn, quán cà phê, giải khát; dịch vụ chỉ dẫn nơi 
ăn, chốn ở, khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, giải khát; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn thức uống; dịch vụ cung cấp nơi ăn chốn ở; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; 
quán rượu; cho thuê phòng họp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp thông tin về về xử phạt vi phạm hành chmh trong giao thông 
đường bộ; thông tin pháp luật; điểm tin văn bản pháp luật mới; cung cấp thông tin về lịch 
thế kỷ (chuyển ngày âm lịch, dương lịch); tư vấn tình cảm, hạnh phúc gia đình, kỹ năng 
cuộc sống; câu lạc bộ gặp gỡ; môi giới hôn nhân; dịch vụ mua bán bản quyền.  
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(210) 4-2009-26888 (220) 11.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.13; 26.11.3 
(591) Da cam, đen 
(731) Tổng công ty Viễn thông 

Quân đội (Viettel)   (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (dịch vụ tổ chức, quản lý điều hành hoạt động mua bán 

hàng hoá trực tuyến trên các website); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ khuyến mại và tặng 
quà quảng cáo cho các công ty khác; dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR); tổ chức 
hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hệ thống hoá thông tin 
thành dữ liệu máy tính; dịch vụ tóm lược tin tức (thuộc nhóm này); dịch vụ thăm dò dư 
luận; điều tra, nghiên cứu thị trường; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ 
cung cấp thông tin thống kê; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 
Nhóm 36: Thông tin về tài chính; thông tin về chứng khoán; thông tin về bảo hiểm; 
thông tin về tiền tệ (tỷ giá vàng, ngoại tệ); thông tin bất động sản; tư vấn tài chính; tư vấn 
bảo hiểm; kinh doanh dịch vụ bất động sản.  

 
Nhóm 39: Cung cấp thông tin giao thông, vận tải (lịch hàng không, lịch đường sắt, lịch 
xe buýt, xe tuyến đường dài, thuê xe, số điện thoại hãng taxi, thông tin về đường tắc, 
đường ngập, tai nạn giao thông); thông tin du lịch; hướng dẫn đường; thông tin về địa 
danh, di tích (cho mục đích du lịch); tư vấn du lịch; tư vấn các thủ tục xuất nhập cảnh 
(dịch vụ thuộc nhóm này); cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ đặt chỗ cho 
việc đi lại.  

 
Nhóm 41: Xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa; cung cấp 
thông tin về lĩnh vực giáo dục, tuyển sinh; cung cấp thông tin thể thao (kết quả, lịch thi 
đấu, bảng xếp hạng, tỷ lệ cá cược); cung cấp thông tin về lĩnh vực giải trí (truyền hình, 
màn ảnh, sân khấu và lịch trình chiếu); cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; cung cấp lời 
bài hát; tư vấn giáo dục, du học; cung cấp thông tin về kết quả xổ số, lô tô.  

 
Nhóm 43: Cung cấp thông tin về khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, 
giải khát, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống (dịch vụ thuộc nhóm này); dịch vụ đặt chỗ 
trong nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán ăn, quán cà phê, giải khát; dịch vụ chỉ dẫn nơi 
ăn, chốn ở, khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, giải khát; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn thức uống; dịch vụ cung cấp nơi ăn chốn ở; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; 
quán rượu; cho thuê phòng họp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp thông tin về về xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông 
đường bộ; thông tin pháp luật; điểm tin văn bản pháp luật mới; cung cấp thông tin về lịch 
thế kỷ (chuyển ngày âm lịch, dương lịch); tư vấn tình cảm, hạnh phúc gia đình, kỹ năng 
cuộc sống; câu lạc bộ gặp gỡ; môi giới hôn nhân; dịch vụ mua bán bản quyền. 
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(210) 4-2009-26889 (220) 11.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Da cam, đen 
(731) Tổng công ty Viễn thông 

Quân đội (Viettel)   (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quân Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (dịch vụ tổ chức, quản lý điều hành hoạt động mua bán 

hàng hoá trực tuyến trên các website); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ khuyến mại và tặng 
quà quảng cáo cho các công ty khác; dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR); tổ chức 
hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hệ thống hoá thông tin 
thành dữ liệu máy tính; dịch vụ tóm lược tin tức (thuộc nhóm này); dịch vụ thăm dò dư 
luận; điều tra, nghiên cứu thị trường; địch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ 
cung cấp thông tin thống kê; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 
Nhóm 36: Thông tin về tài chính; thông tin về chứng khoán; thông tin về bảo hiểm; 
thông tin về tiền tệ (tỷ giá vàng, ngoại tệ); thông tin bất động sản; tư vấn tài chính; tư vấn 
bảo hiểm; kinh doanh dịch vụ bất động sản.  

 
Nhóm 39: Cung cấp thông tin giao thông, vận tải (lịch hàng không, lịch đường sắt, lịch 
xe buýt, xe tuyến đường dài, thuê xe, số điện thoại hãng taxi, thông tin về đường tắc, 
đường ngập, tai nạn giao thông); thông tin du lịch; hướng dẫn đường; thông tin về địa 
danh, di tích (cho mục đích du lịch); tư vấn du lịch; tư vấn các thủ tục xuất nhập cảnh 
(dịch vụ thuộc nhóm này); cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ đặt chỗ cho 
việc đi lại.  

 
Nhóm 41: Xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa; cung cấp 
thông tin về lĩnh vực giáo dục, tuyển sinh; cung cấp thông tin thể thao (kết quả, lịch thi 
đấu, bảng xếp hạng, tỷ lệ cá cược); cung cấp thông tin về lĩnh vực giải trí (truyền hình, 
màn ảnh, sân khấu và lịch trình chiếu); cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; cung cấp lời 
bài hát; tư vấn giáo dục, du học; cung cấp thông tin về kết quả xổ số, lô tô.  

 
Nhóm 43: Cung cấp thông tin về khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, 
giải khát, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống (dịch vụ thuộc nhóm này); dịch vụ đặt chỗ 
trong nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán ăn, quán cà phê, giải khát; dịch vụ chỉ dẫn nơi 
ăn, chốn ở, khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, giải khát; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn thức uống; dịch vụ cung cấp nơi ăn chốn ở; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; 
quán rượu; cho thuê phòng họp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp thông tin về về xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông 
đường bộ; thông tin pháp luật; điểm tin văn bản pháp luật mới; cung cấp thông tin về lịch 
thế kỷ (chuyển ngày âm lịch, dương lịch); tư vấn tình cảm, hạnh phúc gia đình, kỹ năng 
cuộc sống; câu lạc bộ gặp gỡ; môi giới hôn nhân; dịch vụ mua bán bản quyền.  
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(210) 4-2009-27381 (220) 17.12.2009 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tiên Du   (VN) 
303 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, dầu hấp tóc, thuốc duỗi tóc, keo dưỡng tóc, thuốc 

uốn tóc. 
 

Nhóm 08: Kéo xén cắt tóc, kéo tỉa tóc (tông đơ) chạy điện dùng cho người, dao cạo điện, 
kềm (kìm) cắt da cắt móng.  

 
Nhóm 09: Kẹp là tóc và kẹp uốn tóc dùng điện.  

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc, máy hấp tóc. 

 
 

(210) 4-2010-00335 (220) 07.01.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 25.7.17 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh mắm Phước 
Vinh "99"  (VN) 
Sạp số 15a, nhà lồng Chợ Sắt, phường 
Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mắm cá các loại. 

 
 

(210) 4-2010-00422 (220) 08.01.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1; 26.1.2; A26.11.12; 26.4.2; 
26.4.9; 5.1.3; A5.1.5; A5.1.6; A25.7.3 

(591) Xanh lá cây đậm, xám, đen, đỏ, da cam, 
xanh lá cây nhạt, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Võ Công Thành   (VN) 
211 đường 30-4, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2010-00596 (220) 11.01.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED   (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847 Grand Cayman, Cayman Islands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để ghi, truyền, sao chép âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị truyền tải dữ 

liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho thiết bị tự động dùng tiền 
xu trả trước; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; phần cứng 
máy vi tính và phần mềm lưu trong bộ nhớ của thiết bị phần cứng; phần mềm máy tính; 
đĩa compact; nhạc số (có thể tải xuống được từ internet); thiết bị viễn thông; miếng đệm 
lót con chuột máy tính; phụ kiện của điện thoại di động; kính đeo mắt và kính râm.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn kinh doanh; dịch vụ thương mại điện tử; quảng 
cáo trực tuyến sản phẩm và dịch vụ cho người khác; dịch vụ kinh doanh trực tuyến; dịch 
vụ bán lẻ các sản phẩm tiêu dùng trực tuyến; cung cấp một danh mục các website của 
các bên thứ ba nhằm tạo thuận lợi cho công việc kinh doanh; vận hành nơi mua bán điện 
tử dành cho người bán và người mua các sản phẩm và/hoặc dịch vụ thông qua mạng máy 
tính toàn cầu; biên soạn các trang quảng cáo trên internet; thuê chỗ quảng cáo; tổ chức 
các triển lãm, hội nghị và triển lãm thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; biên soạn và cho thuê danh mục địa chỉ giao dịch khách hàng; dịch vụ điều tra và 
thẩm định kinh doanh; dịch vụ tham vấn và dịch vụ bố trí nhân sự; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu quốc tế.  

 
Nhóm 36: Các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản; 
dịch vụ tài chính và ngân hàng trực tuyến và điện tử; dịch vụ xử lý và chuyển hóa đơn và 
thanh toán hóa đơn; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ nợ; dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ thuê và 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn và quản lý, môi giới, đầu tư, cung cấp tài chính, 
đánh giá bất động sản; cho thuê không gian văn phòng; cung cấp thông tin tài chính qua 
mạng internet; đầu tư vốn; dịch vụ quản lý tài sản và tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; 
dịch vụ ngân hàng trực tuyến và điện tử; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ cung cấp 
bảng giá niêm yết chứng khoán; dịch vụ xử lý tài chính, thẩm tra tín dụng thông qua 
mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu, dịch vụ thanh toán qua mạng; dịch vụ chứng 
minh và xác minh liên quan đến thanh toán hoặc chuyển tiền trực tuyến; dịch vụ định giá 
« tô, dịch vụ định giá trang sức, dịch vụ định giá tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ định giá 
đồ cổ; dịch vụ gây quỹ từ thiện.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là cung cấp đường truy cập vào internet và cơ sở dữ 
liệu máy tính để tìm kiếm và truy vấn thông tin, dữ liệu, các trang web và các nguồn có 
sẵn trên mạng máy tính; thu thập, truyền và cung cấp dữ liệu, thông tin, hình ảnh, nhạc, 
nội dung đa phương tiện và âm thanh và hình ảnh bằng các phương tiện máy móc, điện 
tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và vệ tinh; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ gửi fax; 
dịch vụ nhắn tin; thuê các thiết bị viễn thông; dịch vụ họp qua video và họp qua web; 
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cung cấp các bảng tin điện từ để truyền tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính; 
dịch vụ truyền video theo yêu cầu; phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình; 
truyền các chương trình phim, nhạc, các chương trình tương tác, viđeo và các trò chơi 
máy tính điện tử; dịch vụ đại lý báo chí; vận hành các phòng nói chuyện phiếm; dịch vụ 
gửi tin nhắn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là xuất bản văn bản, sách, báo; cung cấp các tài liệu 
xuất bản điện tử trực tuyến (không tải xuống được); cung cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, 
hướng dẫn và đào tạo tương tác và không tương tác; dịch vụ giáo dục, đào tạo và hướng 
dẫn liên quan đến viễn thông, máy tính, các chương trình máy tính, thiết kế trang web, 
thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; dịch vụ giáo dục và giải trí liên 
quan đến việc lập kế hoạch, sản xuất và phân phối âm thanh, hình ảnh, nhạc số, phim, 
các sản phẩm hình ảnh và nghe nhìn vả trò chơi máy tính để phát qua cáp mặt đất, vệ 
tinh, internet, hệ thống kết nối dây hoặc không dây; cung cấp nhạc số (không tải xuống 
được) qua máy MP3 và các trang web; cho thuê phương tiện ghi âm; tổ chức các sự kiện 
thể thao hoặc văn hóa; sản xuất phim, chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp 
phương tiện giải trí, thể dục và thể thao; cung cấp các trò chơi và kiểm tra trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học kỹ thuật và dịch vụ nghiên cứu, thiết kế liên quan, cụ thể là: 
dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng, phần 
mềm máy tính và hệ thống máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; cung cấp dịch vụ kết 
nối trực tiếp giữa những người sử dụng máy tính để trao đổi dữ liệu; cho thuê thời gian 
truy cập vào các bảng tin và cơ sở dữ liệu trực tuyến tương tác; thiết kế, phát triển và 
quản trị các trang web cho người khác; cung cấp thông tin kỹ thuật theo yêu cầu của 
người sử dụng cuối cùng; cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu máy tính và các 
trang web theo yêu cầu; cung cấp các đường link tới trang web của bên thứ ba để tạo 
điều kiện cho các giao dịch thương mại điện tử và các giao dịch kinh doanh thực tế trên 
thế giới; cung cấp lịch điện tử, sổ địa chỉ, ghi chú điện tử qua mạng máy tính toàn cầu và 
địa phương.  

 
 

(210) 4-2010-00597 (220) 11.01.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A18.1.9; 26.13.25 
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED   (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. 
Box 847 Grand Cayman, Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để ghi, truyền, sao chép âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị truyền tải dữ 

liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho thiết bị tự động dùng tiền 
xu trả trước; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; phần cứng 
máy vi tính và phần mềm lưu trong bộ nhớ của thiết bị phần cứng; phần mềm máy tính; 
đĩa compact; nhạc số (có thể tải xuống được từ internet); thiết bị viễn thông; miếng đệm 
lót con chuột máy tính; phụ kiện của điện thoại di động; kính đeo mắt và kính râm.  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn kinh doanh; dịch vụ thương mại điện tử; quảng 
cáo trực tuyến sản phẩm và dịch vụ cho người khác; dịch vụ kinh doanh trực tuyến; dịch 
vụ bán lẻ các sản phẩm tiêu dùng trực tuyến; cung cấp một danh mục các website của 
các bên thứ ba nhằm tạo thuận lợi cho công việc kinh doanh; vận hành nơi mua bán điện 
tử dành cho người bán và người mua các sản phẩm và/hoặc dịch vụ thông qua mạng máy 
tính toàn cầu; biên soạn các trang quảng cáo trên internet; thuê chỗ quảng cáo; tổ chức 
các triển lãm, hội nghị và triển lãm thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; biên soạn và cho thuê danh mục địa chỉ giao dịch khách hàng; dịch vụ điều tra và 
thẩm định kinh doanh; dịch vụ tham vấn và dịch vụ bố trí nhân sự; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu quốc tế.  

 
Nhóm 36: Các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm; tài chính, tiền tệ, bất động sản; 
dịch vụ tài chính và ngân hàng trực tuyến và điện tử; dịch vụ xử lý và chuyển hóa đơn và 
thanh toán hóa đơn; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ nợ; dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ thuê và 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn và quản lý, môi giới, đầu tư, cung cấp tài chính, 
đánh giá bất động sản; cho thuê không gian văn phòng; cung cấp thông tin tài chính qua 
mạng internet; đầu tư vốn; dịch vụ quản lý tài sản và tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; 
dịch vụ ngân hàng trực tuyến và điện tử; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ cung cấp 
bảng giá niêm yết chứng khoán; dịch vụ xử lý tài chính, thẩm tra tín dụng thông qua 
mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu, dịch vụ thanh toán qua mạng; dịch vụ chứng 
minh và xác minh liên quan đến thanh toán hoặc chuyển tiền trực tuyến; dịch vụ định giá 
« tô, dịch vụ định giá trang sức, dịch vụ định giá tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ định giá 
đồ cổ; dịch vụ gây quỹ từ thiện.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là cung cấp đường truy cập vào internet và cơ sở dữ 
liệu máy tính để tìm kiếm và truy vấn thông tin, dữ liệu, các trang web và các nguồn có 
sẵn trên mạng máy tính; thu thập, truyền và cung cấp dữ liệu, thông tin, hình ảnh, nhạc, 
nội dung đa phương tiện và âm thanh và hình ảnh bằng các phương tiện máy móc, điện 
tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và vệ tinh; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ gửi fax; 
dịch vụ nhắn tin; thuê các thiết bị viễn thông; dịch vụ họp qua video và họp qua web; 
cung cấp các bảng tin điện tử để truyền tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính; 
dịch vụ truyền video theo yêu cầu; phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình; 
truyền các chương trình phim, nhạc, các chương trình tương tác, video và các trò chơi 
máy tính điện tử; dịch vụ đại lý bảo chí; vận hành các phòng nói chuyện phiếm; dịch vụ 
gửi tin nhắn. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là xuất bản văn bản, sách, báo; cung cấp các tài liệu 
xuất bản điện tử trực tuyến (không tải xuống được); cung cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, 
hướng dẫn và đào tạo tương tác và không tương tác; dịch vụ giáo dục, đào tạo và hướng 
dẫn liên quan đến viễn thông, máy tính, các chương trình máy tính, thiết kế trang web, 
thương mại điện từ, quản lý kinh doanh và quảng cáo; dịch vụ giáo dục và giải trí liên 
quan đến việc lập kế hoạch, sản xuất và phân phối âm thanh, hình ảnh, nhạc số, phim, 
các sản phẩm hình ảnh và nghe nhìn và trò chơi máy tính để phát qua cáp mặt đất, vệ 
tinh, internet, hệ thống kết nối dây hoặc không dây; cung cấp nhạc số (không tải xuống 
được) qua máy MP3 và các trang web; cho thuê phương tiện ghi âm; tổ chức các sự kiện 
thể thao hoặc văn hóa; sản xuất phim, chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp 
phương tiện giải trí, thể dục và thể thao; cung cấp các trò chơi và kiểm tra trực tuyến.  
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Nhóm 42: Dịch vụ khoa học kỹ thuật và dịch vụ nghiên cứu, thiết kế liên quan, cụ thể là: 
dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng, phần 
mềm máy tính và hệ thống máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; cung cấp dịch vụ kết 
nối trực tiếp giữa những người sử dụng máy tính để trao đổi dữ liệu; cho thuê thời gian 
truy cập vào các bảng tin và cơ sở dữ liệu trực tuyến tương tác; thiết kế, phát triển và 
quản trị các trang web cho người khác; cung cấp thông tin kỹ thuật theo yêu cầu của 
người sử dụng cuối cùng; cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu máy tính và các 
trang web theo yêu cầu; cung cấp các đường link tới trang web của bên thứ ba để tạo 
điều kiện cho các giao dịch thương mại điện tử và các giao dịch kinh doanh thực tế trên 
thế giới; cung cấp lịch điện tử, sổ địa chỉ, ghi chú điện tử qua mạng máy tính toàn cầu và 
địa phương.  

 
 

(210) 4-2010-02417 (220) 03.02.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ONEIDA LTD.   (US) 

163-181 Kenwood Avenue, Oneida, NY 
13421, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao, dĩa, và thìa (bộ đồ ăn).  
 

Nhóm 21: Muôi và xiên dùng cho nhà bếp; muôi để múc dùng trong nhà bếp; bàn xẻng 
(dùng để trộn, lật và trang trí trong nấu nướng); và bộ đồ ăn; cụ thể là, đĩa, bát, chén, 
khay dùng trong gia đình, và bình đựng nước (chất lỏng); bộ đồ ăn nông, dẹt mạ bạc và 
bộ đồ ăn sâu đáy mạ bạc.  

 
 

(210) 4-2010-03873 (220) 03.03.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) RAKUTEN, INC.   (JP) 

4-12-3 Higashishinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo 140-002 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính có thể tải xuống được và đã được ghi; phần mềm máy 

tính có thể tải xuống được và đã được ghi; điện thoại; truyện tranh điện tử và ấn phẩm 
điện tử khác có thể tải xuống được; âm thanh, âm nhạc, hình ảnh và hình ảnh động có 
thể tải xuống được; dây đeo cùng với đồ lau màn hình dùng cho điện thoại di động và 
dây đeo dùng cho điện thoại di dộng; miếng đệm lót dùng cho chuột máy tính; thiết bị 
đầu cuối dùng để thực hiện trả tiền trước bằng thẻ tín dụng; tín hiệu nhạc chờ của các 
cuộc gọi đến được cung cấp thông qua mạng máy tính và âm nhạc, ảnh nền cho điện 
thoại di dộng và ảnh nền có thể tải xuống được; điện thoại di động; máy tính chủ.  
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Nhóm 16: ấn phẩm; lịch; văn phòng phẩm; ảnh chụp; vật kỷ niệm, cụ thể là bút tích của 
những người nổi tiếng; bảng trắng lưu động có thể sử dụng để cổ vũ trong sân vận động 
thi đấu thể thao và các buổi hoà nhạc; thiếp chúc mừng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ; cửa hàng bán lẻ những đồ tiện ích; cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến; cửa háng bán lẻ những đồ tiện ích trực tuyến; dịch vụ đặt hàng hoá và hàng 
tiêu dùng trực tuyến đã được vi tính hoá; cung cấp thông tin danh mục chào bán hàng 
trực tuyến; cung cấp cơ sở dữ liệu có thể tra cứu được trong lĩnh vực thông tin kinh 
doanh có giá trị qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý dữ liệu; phổ biến các quảng cáo 
cho người khác thông qua mạng liên lạc điện tử trực tuyến; cung cấp khoảng không 
quảng cáo và cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ này; cung cấp khoảng 
không quảng cáo bằng phương tiện điện tử và các mạng thông tin toàn cầu; cung cấp trực 
tuyến chỉ dẫn quảng cáo có thể tra cứu được cho các dịch vụ và hàng hoá của người bán 
hàng trực tuyến; cung cấp chỉ dẫn quảng cáo có thể tra cứu được cho các dịch vụ và hàng 
hoá của người bán hàng khác; dịch vụ bán đấu giá và cung cấp thông tin liên quan đến 
dịch vụ này; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; 
dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan tới kinh doanh; văn phòng tuyển dụng lao 
động; tư vấn nghề nghiệp và tư vấn thay đổi nghề nghiệp và cung cấp thông tin liên quan 
tới dịch vụ này; lập kế hoạch, tạo và gửi thiếp chúc mừng điện tử kèm với quảng cáo qua 
Internet; dịch vụ đại lý xuất-nhập khẩu; dịch vụ đặt hàng qua thư và cung cấp thông tin 
liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ cung cấp giải thưởng, cuộc thi đố, rút thăm, câu hỏi, 
trò chơi để bán và dịch vụ quảng cáo để xúc tiến bán hàng và cung cấp thông tin liên 
quan đến dịch vụ này; dịch vụ chỉ dẫn cho nhà thầu phụ; dịch vụ trợ giúp danh bạ điện 
thoại qua internet; dịch vụ biên soạn và hệ thống hoá thông tin bên trong cơ sở dữ liệu 
máy tính; cung cấp thông tin về quảng cáo và tư vấn liên quan tới dịch vụ này dịch vụ 
phát hành phần thưởng và thẻ tích điểm để quảng cáo bán hàng và cung cấp thông tin 
liên quan tới dịch vụ này; cung cấp thông tin về việc bán sản phẩm theo đơn đặt hàng và 
thanh toán; cung cấp thông tin về việc bán sản phẩm được sử dụng qua mạng internet, và 
thông tin về bán sản phẩm bằng phương tiện khác; dịch vụ cung cấp thông tin về việc 
xếp hạng phổ biến tại các trang web cộng đồng trên internet. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đại lý bảo hiểm và môi giới trong lĩnh vực bảo 
hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; dịch vụ đánh giá bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; dịch 
vụ đầu tư và tài chính, cụ thể là, quản lý và môi giới trong lĩnh vực vốn, trái phiếu, quyền 
mua bán cổ phần, hàng hoá, hợp đồng bán giao sau, và chứng khoán khác, và đầu tư tiền 
của người khác; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ trả tiền hoá đơn; dịch vụ đầu tư vốn; 
dịch vụ cho vay tài chính; dịch vụ cho vay thế chấp và cung cấp thông tin liên quan tới 
dịch vụ này; phát hành thẻ quà tặng; dịch vụ hãng bất động sản và cung cấp thông tin 
liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ định giá ô tô đã qua sử dụng; dịch vụ chuyển tiền điện 
tử; dịch vụ đại lý trả tiền điện tử trước vào thẻ cho người sử dụng; sắp xếp việc phát hành 
thẻ rút tiền; dịch vụ điều chỉnh, thanh toán và quản lý tiền trả qua thương mại điện tử; 
dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đại lý trả tiền; cung cấp thông tin liên quan tới tài khoản ngân 
hàng; dịch vụ đại lý để mở tài khoản ngân hàng; cung cấp thông tin về việc trả tiền bằng 
thẻ tín dụng; dàn xếp yêu cầu bảo hiểm phi nhân thọ trực tuyến, tính mức phí bảo hiểm 
trực tuyến, và tính mức phí bảo hiểm khác; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới bảo 
hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; dịch vụ bồi thường tử vong, thương tật, viện phí, bồi 
thường chi phí được bác sĩ thăm khám tại nhà, và các chi phí khám bệnh tại bệnh viện do 
các tai nạn gây ra; dịch vụ giao dịch trao đổi ngoại tệ.   
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Nhóm 38: Dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn 
thông) và cung cấp dịch vụ liên quan đến dịch vụ này; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ hãng 
thông tấn và cung cấp dịch vụ liên quan đến dịch vụ này; cung cấp thông tin về chỉ số 
bưu điện qua Internet; cung cấp thông tin liên quan đến chương trình truyền hình qua 
Internet; cung cấp thiết bị kết nối thiết bị viễn thông, liên lạc bằng điện thoại di động và 
các liên lạc khác bằng thiết bị đầu cuối máy tính qua mạng máy tính toàn cầu, và cung 
cấp thông tin, tư vấn liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ truyền thiếp chúc mừng điện tử 
qua Internet và liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; dịch vụ cho thuê điện thoại di 
động và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ truyền hình ảnh, âm thanh, 
dữ liệu qua Internet. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu kho, phân phát hàng hoá và cung cấp thông tin liên quan tới dịch 
vụ này; môi giới vận tải; thông tin về vận chuyển, cụ thể là thông tin về tầu hoả, thông 
tin về ô tô, thông tin về tầu thuỷ, thông tin về máy bay, thông tin xe buýt; cung cấp 
thông tin về địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi; thông tin giao thông; đặt trước 
chuyến du lịch và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ dọn nhà và cung 
cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ đặt trước vé máy bay, vé tàu hoả, vé tàu 
thuỷ, dịch vụ môi giới hoặc đại lý bán vé; thông tin về chuyến đi tới các điểm và các 
hoạt động tham quan; cung cấp cho khách du lịch (thông tin về thành phố, thông tin về 
sự di cư và nhập cư, thông tin về cửa hàng bán đồ miễn thuế); dịch vụ đặt trước chỗ thuê 
phương tiện và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức, quản lý và sắp xếp cuộc thi đấu bóng chày, bóng đá, cuộc 
đua ngựa hoặc trò giải trí khác, và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ 
đặt trước những đồ tiện nghi trong môn đánh golf và cung cấp thông tin liên quan tới 
dịch vụ này; dịch vụ thuê phương tiện ghi âm thanh hoặc hình ảnh và cung cấp thông tin 
liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; dịch vụ tổ chức và hướng 
dẫn các hội nghị chuyên đề và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ trò 
chơi được cung cấp trực tuyến (từ mạng máy tính); dịch vụ đặt trước chỗ các buổi biểu 
diễn; lớp học hàm thụ; buổi biểu diễn trực tiếp; lập kế hoạch buổi tiệc (dịch vụ giải trí); 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không thể tải xuống được; dàn dựng chương 
trình phát thanh và truyền hình; đại lý và môi giới bán vé đánh cược các đường đua qua 
Internet; dịch vụ dịch thuật trực tuyến; cung cấp từ điển điện tử trực tuyến không thể tải 
xuống được; cung cấp sân bóng chày; sắp xếp, tổ chức và quản lý xổ số; cung cấp vở 
kịch vui điện tử, xuất bản phẩm điển tử, hình ảnh, âm nhạc hoặc hình ảnh động điện tử 
qua Internet; dịch vụ giáo dục và đào tạo và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; 
kiểm tra sự tập luyện của sinh viên đại học; cung cấp thông tin liên quan tới sinh viên 
nội trú cho các sinh viên đại học.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế, bảo dưỡng, khai triển, cập 
nhật và cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế, phân tích, tư vấn hệ thống máy 
tính; dự báo thời tiết; lưu trữ trang web; nghiên cứu kỹ thuật; cung cấp công cụ tìm kiếm 
trên Internet và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; cung cấp trang web được 
lưu trữ trên internet để viết nhật ký điện tử; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo ra trang cộng 
đồng để cung cấp trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký để tham gia vào thảo 
luận, nhận phản hồi từ nhóm ngang hàng của họ, dưới dạng cộng đồng ảo, và khớp nối 
với mạng xã hội; cung cấp trang web cho những người sử dụng có thể tải lên, trao đổi 
hoặc chia sẻ ảnh chụp, hình ảnh động và nhật ký hình ảnh động; dịch vụ cho thuê chỗ 
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trong máy tính chủ; cung cấp chương trình máy tính; bảo dưỡng hệ thống mạng máy 
tính; cung cấp thông tin về việc cung cấp đồ tiện ích cho khu vui chơi qua Internet; cung 
cấp hình ảnh động với âm thanh cho thiếp chúc mừng điện tử qua Internet và mạng liên 
lạc khác; cung cấp hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, ảnh động qua Internet và mạng liên lạc 
khác; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp cách trình bày hoạ đồ máy tính và chương trình trò 
chơi có hình ảnh động.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ 
này, dịch vụ đặt trước chỗ chuồng nhốt trọ súc vật và cung cấp thông tin liên quan tới 
dịch vụ này; đặt trước chỗ nhà hàng ăn uống; cung cấp thông tin về nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện theo đơn đặt hàng qua Internet; dịch 
vụ cung cấp thông tin về chỗ ở tạm thời; cung cấp thông tin về việc giảm giá liên quan 
tới chỗ ở tạm thời, thức ăn, đồ uống, và chuồng nhốt trọ súc vật. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin về y tế; cung cấp thông tin về súc vật và vật nuôi 
qua Internet; cung cấp thông về làm đẹp; cung cấp thông tin về nhà tắm. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ xem bói; cung 
cấp thông tin về người nổi tiếng; cung cấp thông tin về thời trang; dịch vụ mạng xã hội 
trực tuyến; cung cấp thông tin về địa điểm tổ chức lễ cưới và phòng tổ chức tiệc lớn; 
cung cấp thông tin liên quan tới các bài báo trên báo và trên tạp chí; cung cấp thông tin 
về chính trị, kinh tế và chính sách.  
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính có thể tải xuống được và đã được ghi; phần mềm máy 

tính có thể tải xuống được và đã được ghi; điện thoại; truyện tranh điện tử và ấn phẩm 
điện tử khác có thể tải xuống được; âm thanh, âm nhạc, hình ảnh và hình ảnh động có 
thể tải xuống được; dây đeo cùng với đồ lau màn hình dùng cho điện thoại di động và 
dây đeo dùng cho điện thoại di dộng; miếng đệm lót dùng cho chuột máy tính; thiết bị 
đầu cuối dùng để thực hiện trả tiền trước bằng thẻ tín dụng; tín hiệu nhạc chờ của các 
cuộc gọi đến được cung cấp thông qua mạng máy tính và âm nhạc, ảnh nền cho điện 
thoại di dộng và ảnh nền có thể tải xuống được; điện thoại di động; máy tính chủ. 

 
Nhóm 16: ấn phẩm; lịch; văn phòng phẩm; ảnh chụp; vật kỷ niệm, cụ thể là bút tích của 
những người nổi tiếng; bảng trắng lưu dộng có thể sử dụng để cổ vũ trong sân vận động 
thi đấu thể thao và các buổi hoà nhạc; thiếp chúc mừng.   
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Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ; cửa hàng bán lẻ những đồ tiện ích; cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến; cửa háng bán lẻ những đồ tiện ích trực tuyến; dịch vụ đặt hàng hoá và hàng 
tiêu dùng trực tuyến đã được vi tính hoá; cung cấp thông tin danh mục chào bán hàng 
trực tuyến; cung cấp cơ sở dữ liệu có thể tra cứu được trong lĩnh vực thông tin kinh 
doanh có giá trị qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý dữ liệu; phổ biến các quảng cáo 
cho người khác thông qua mạng liên lạc điện tử trực tuyến; cung cấp khoảng không 
quảng cáo và cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ này; cung cấp khoảng 
không quảng cáo bằng phương tiện điện tử và các mạng thông tin toàn cầu; cung cấp trực 
tuyến chỉ dẫn quảng cáo có thể tra cứu được cho các dịch vụ và hàng hoá của người bán 
hàng trực tuyến; cung cấp chỉ dẫn quảng cáo có thể tra cứu được cho các dịch vụ và hàng 
hoá của người bán hàng khác; dịch vụ bán đấu giá và cung cấp thông tin liên quan đến 
dịch vụ này; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; 
dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan tới kinh doanh; văn phòng tuyển dụng lao 
động; tư vấn nghề nghiệp và tư vấn thay đổi nghề nghiệp và cung cấp thông tin liên quan 
tới dịch vụ này; lập kế hoạch, tạo và gửi thiếp chúc mừng điện tử kèm với quảng cáo qua 
internet; dịch vụ đại lý xuất-nhập khẩu; dịch vụ đặt hàng qua thư và cung cấp thông tin 
liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ cung cấp giải thưởng, cuộc thi đố, rút thăm, câu hỏi, 
trò chơi để bán và dịch vụ quảng cáo để xúc tiến bán hàng và cung cấp thông tin liên 
quan đến dịch vụ này; dịch vụ chỉ dẫn cho nhà thầu phụ; dịch vụ trợ giúp danh bạ điện 
thoại qua internet; dịch vụ biên soạn và hệ thống hoá thông tin bên trong cơ sở dữ liệu 
máy tính; cung cấp thông tin về quảng cáo và tư vấn liên quan tới dịch vụ này dịch vụ 
phát hành phần thưởng và thẻ tích điểm để quảng cáo bán hàng và cung cấp thông tin 
liên quan tới dịch vụ này; cung cấp thông tin về việc bán sản phẩm theo đơn đặt hàng và 
thanh toán; cung cấp thông tin về việc bán sản phẩm được sử dụng qua mạng internet, và 
thông tin về bán sản phẩm bằng phương tiện khác; dịch vụ cung cấp thông tin về việc 
xếp hạng phổ biến tại các trang web cộng đồng trên internet.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đại lý bảo hiểm và môi giới trong lĩnh vực bảo 
hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; dịch vụ đánh giá bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; dịch 
vụ đầu tư và tài chính, cụ thể là, quản lý và môi giới trong lĩnh vực vốn, trái phiếu, quyền 
mua bán cổ phần, hàng hoá, hợp đồng bán giao sau, và chứng khoán khác, và đầu tư tiền 
của người khác; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ trả tiền hoá đơn; dịch vụ đầu tư vốn; 
dịch vụ cho vay tài chính; dịch vụ cho vay thế chấp và cung cấp thông tin liên quan tới 
dịch vụ này; phát hành thẻ quà tặng; dịch vụ hãng bất động sản và cung cấp thông tin 
liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ định giá ô tô đã qua sử dụng; dịch vụ chuyển tiền điện 
tử; dịch vụ đại lý trả tiền điện tử trước vào thẻ cho người sử dụng; sắp xếp việc phát hành 
thẻ rút tiền; dịch vụ điều chỉnh, thanh toán và quản lý tiền trả qua thương mại điện tử; 
dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đại lý trả tiền; cung cấp thông tin liên quan tới tài khoản ngân 
hàng; dịch vụ đại lý để mở tài khoản ngân hàng; cung cấp thông tin về việc trả tiền bằng 
thẻ tín dụng; dàn xếp yêu cầu bảo hiểm phi nhân thọ trực tuyến, tính mức phí bảo hiểm 
trực tuyến, và tính mức phí bảo hiểm khác; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới bảo 
hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; dịch vụ bồi thường tử vong, thương tật, viện phí, bồi 
thường chi phí được bác sĩ thăm khám tại nhà, và các chi phí khám bệnh tại bệnh viện do 
các tai nạn gây ra; dịch vụ giao dịch trao đổi ngoại tệ.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn 
thông) và cung cấp dịch vụ liên quan đến dịch vụ này; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ hãng 
thông tấn và cung cấp dịch vụ liên quan đến dịch vụ này; cung cấp thông tin về chỉ số 
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bưu điện qua internet; cung cấp thông tin liên quan đến chương trình truyền hình qua 
internet; cung cấp thiết bị kết nối thiết bị viễn thông, liên lạc bằng điện thoại di động và 
các liên lạc khác bằng thiết bị đầu cuối máy tính qua mạng máy tính toàn cầu, và cung 
cấp thông tin, tư vấn liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ truyền thiếp chúc mừng điện tử 
qua internet và liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; dịch vụ cho thuê điện thoại di 
động và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ truyền hình ảnh, âm thanh, 
dữ liệu qua internet.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu kho, phân phát hàng hoá và cung cấp thông tin liên quan tới dịch 
vụ này; môi giới vận tải; thông tin về vận chuyển, cụ thể là thông tin về tầu hoả, thông 
tin về ô tô, thông tin về tầu thuỷ, thông tin về máy bay, thông tin xe buýt; cung cấp 
thông tin về địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi; thông tin giao thông; đặt trước 
chuyến du lịch và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ dọn nhà và cung 
cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ đặt trước vé máy bay, vé tàu hoả, vé tàu 
thuỷ, dịch vụ môi giới hoặc đại lý bán vé; thông tin về chuyến đi tới các điểm và các 
hoạt động tham quan; cung cấp cho khách du lịch (thông tin về thành phố, thông tin về 
sự di cư và nhập cư, thông tin về cửa hàng bán đồ miễn thuế); dịch vụ đặt trước chỗ thuê 
phương tiện và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức, quản lý và sắp xếp cuộc thi đấu bóng chày, bóng đá, cuộc 
đua ngựa hoặc trò giải trí khác, và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ 
đặt trước những đồ tiện nghi trong môn đánh golf và cung cấp thông tin liên quan tới 
dịch vụ này; dịch vụ thuê phương tiện ghi âm thanh hoặc hình ảnh và cung cấp thông tin 
liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; dịch vụ tổ chức và hướng 
dẫn các hội nghị chuyên đề và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; dịch vụ trò 
chơi được cung cấp trực tuyến (từ mạng máy tính); dịch vụ đặt trước chỗ các buổi biểu 
diễn; lớp học hàm thụ; buổi biểu diễn trực tiếp; lập kế hoạch buổi tiệc (dịch vụ giải trí); 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không thể tải xuống được; dàn dựng chương 
trình phát thanh và truyền hình; đại lý và môi giới bán vé đánh cược các đường đua qua 
Internet; dịch vụ dịch thuật trực tuyến; cung cấp từ điển điện tử trực tuyến không thể tải 
xuống được; cung cấp sân bóng chày; sắp xếp, tổ chức và quản lý xổ số; cung cấp vở 
kịch vui điện tử, xuất bản phẩm điển tử, hình ảnh, âm nhạc hoặc hình ảnh động điện tử 
qua internet; dịch vụ giáo dục và đào tạo và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; 
kiểm tra sự tập luyện của sinh viên đại học; cung cấp thông tin liên quan tới sinh viên 
nội trú cho các sinh viên đại học.     

 
Nhóm 42: Dịch vụ chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế, bảo dưỡng, khai triển, cập 
nhật và cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế, phân tích, tư vấn hệ thống máy 
tính; dự báo thời tiết; lưu trữ trang web; nghiên cứu kỹ thuật; cung cấp công cụ tìm kiếm 
trên internet và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ này; cung cấp trang web được 
lưu trữ trên Internet để viết nhật ký điện tử; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo ra trang cộng 
đồng để cung cấp trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký để tham gia vào thảo 
luận, nhận phản hồi từ nhóm ngang hàng của họ, dưới dạng cộng đồng ảo, và khớp nối 
với mạng xã hội; cung cấp trang web cho những người sử dụng có thể tải lên, trao đổi 
hoặc chia sẻ ảnh chụp, hình ảnh động và nhật ký hình ảnh động; dịch vụ cho thuê chỗ 
trong máy tính chủ; cung cấp chương trình máy tính; bảo dưỡng hệ thống mạng máy 
tính; cung cấp thông tin về việc cung cấp đồ tiện ích cho khu vui chơi qua internet; cung 
cấp hình ảnh động với âm thanh cho thiếp chúc mừng điện tử qua internet và mạng liên 
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lạc khác; cung cấp hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, ảnh động qua internet và mạng liên lạc 
khác; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp cách trình bày hoạ đồ máy tính và chương trình trò 
chơi có hình ảnh động.     

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời và cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ 
này, dịch vụ đặt trước chỗ chuồng nhốt trọ súc vật và cung cấp thông tin liên quan tới 
dịch vụ này; đặt trước chỗ nhà hàng ăn uống; cung cấp thông tin về nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện theo đơn đặt hàng qua internet; dịch 
vụ cung cấp thông tin về chỗ ở tạm thời; cung cấp thông tin về việc giảm giá liên quan 
tới chỗ ở tạm thời, thức ăn, đồ uống, và chuồng nhốt trọ súc vật.     

 
Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin về y tế; cung cấp thông tin về súc vật và vật nuôi 
qua internet; cung cấp thông về làm đẹp; cung cấp thông tin về nhà tắm.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ xem bói; cung 
cấp thông tin về người nổi tiếng; cung cấp thông tin về thời trang; dịch vụ mạng xã hội 
trực tuyến; cung cấp thông tin về địa điểm tổ chức lễ cưới và phòng tổ chức tiệc lớn; 
cung cấp thông tin liên quan tới các bài báo trên báo và trên tạp chí; cung cấp thông tin 
về chính trị, kinh tế và chính sách.  

 
 

(210) 4-2010-05379 (220) 18.03.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; A5.5.20; A5.5.21; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Phú 
Cường  (VN) 
94 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản, tôm cá đã chế biến. 
 

Nhóm 31: Thủy sản, tôm cá còn sống. 
 

Nhóm 35: Nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu, vật tư, bao bì, 
hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); nhập khẩu máy móc thiết bị, phương tiện 
vận tải phục vụ cho hàng xuất khẩu; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho 
ngành sản xuất bao bì và ngành thủy sản như: nguyên liệu, hóa chất, vật tư, bao bì 
carton, bao bì nhựa, hạt nhựa. 

 
Nhóm 36: Đầu tư tài chính; mua bán bất động sản. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô. 
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(210) 4-2010-05713 (220) 23.03.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh ngọc đậm, xanh lục nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Sài 
Gòn Lập Phương  (VN) 
14/1/19 đường số 3, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị phụ tùng máy khai khoáng, máy dùng trong xây 

dựng; mua bán đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ chuẩn bị mặt bằng 
và hoàn thiện công trình xây dựng; lắp đặt và xây dựng hệ thống điện; dịch vụ lắp đặt và 
xây dựng công trình điện thế 35KV; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. 

 
 

(210) 4-2010-06695 (220) 02.04.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.11.3; A26.11.9; A26.11.8; 25.7.20 (540) 

 

(731) Công Ty Cổ Phần Thuỷ Tiên  
(VN) 
4/6, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, công tắc điện, bộ chỉnh lưu 

dòng điện, pin điện, pin năng lượng mặt trời, bút thử điện, đồng hồ vạn năng. 
 

Nhóm 11: Bóng điện chiếu sáng, đèn trang trí, đèn đường, đèn chiếu sáng cho xe cộ, bộ 
thu năng lượng mặt trời, lò nướng sử dụng năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2010-06696 (220) 02.04.2010 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công Ty Cổ Phần Thuỷ Tiên  
(VN) 
4/6, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, công tắc điện, bộ chỉnh lưu 

dòng điện, pin điện, pin năng lượng mặt trời, bút thử điện, đồng hồ vạn năng. 
 

Nhóm 11: Bóng điện chiếu sáng, đèn trang trí, đèn đường, đèn chiếu sáng cho xe cộ, bộ 
thu năng lượng mặt trời, lò nướng sử dụng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2010-07410 (220) 12.04.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh, xanh sẫm 

(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Hoàn Cầu 
Xanh Việt Nam  (VN) 
A13, tổ 54, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; chức năng văn 

phòng.  
 
 

(210) 4-2010-08631 (220) 22.04.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 
1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 
25162, Santa Ana, California 92705-
4933 USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bảo dưỡng kính sát tròng, cụ thể là dung dịch khử trùng (khử 

khuẩn); dung dịch tẩy sạch; dung dịch dưỡng ẩm dùng khi đeo làm giảm độ khô của mắt 
khi đeo kính; dung dịch/chất đệm; dung dịch ngâm tăng độ ngậm nước cho kính; dung 
dịch bảo quản và/hoặc tẩy xả kính sát tròng. 

 
 

(210) 4-2010-08934 (220) 27.04.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư Hải Âu   (VN) 
606 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 22: Sợi; bông; sợi dệt. 
 

Nhóm 23: Chỉ dùng trong may mặc.  
 

Nhóm 24: Vải. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
543 

(210) 4-2010-10119 (220) 13.05.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.9 
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Niềm Tin  (VN) 

Tầng 8, 142 Đội Cấn, Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại, máy tính cá nhân, phần mềm tin học. 
 

Nhóm 35: Mua bán mạng LAN, mạng viễn thông (internet, mạng thông tin nội bộ hữu 
tuyến và vô tuyến). 

 
Nhóm 37: Thi công lắp đặt hệ thống mạng cấu trúc, bảo trì hệ thống, lắp đặt mạng LAN, 
mạng viễn thông internet, mạng thông tin nội bộ hữu tuyến và vô tuyến); lắp đặt điều 
khiển thiết bị tự động. 

 
Nhóm 38: Tư vấn trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. 

 
Nhóm 41: Đào tạo, giáo dục. 

 
Nhóm 42: Tư vấn và thiết kế các hệ thống, cụ thể: hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống hạ 
tầng điện, điện nhẹ, hệ thống truyền thông, hệ thống thông tin cho tòa nhà và văn phòng, 
hệ thống tự động hóa công nghiệp; Thiết kế phần mềm; Khảo sát, tư vấn, thiết kế hệ 
thống mạng cấu trúc; Chuyển giao công nghệ; Lắp đặt phần mềm mạng. 

 
 

(210) 4-2010-10777 (220) 19.05.2010 
  (441) 25.04.2011 
(300) 1886526 19.11.2009 IN 

(531) 26.4.3 
(731) HARDY AMIES LIMITED   (VG) 

PO Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town Tortola, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa cô-lô-nhơ; nước dùng cho mục đích vệ sinh; nước thơm 

dùng sau khi cạo râu; chế phẩm không tẩm thuốc dùng cho mục đích vệ sinh; xà phòng; 
bột tan dùng làm mỹ phẩm; chất tạo bọt và mùi thơm cho nước tắm; dầu tắm; sữa tắm; 
kem tẩy da chết; chất chống ra mồ hôi và khử mùi; thuốc làm rụng lông(dùng cho mỹ 
phẩm) và chế phẩm làm rụng lông(dùng cho mỹ phẩm); chế phẩm không tẩm thuốc dạng 
dầu, dạng kem, dạng nước thơm và dạng gel; mỹ phẩm; sản phẩm dưỡng tóc; sản phẩm 
dưỡng móng tay/chân; chế phẩm để chống nắng và bảo vệ da; chế phẩm có hương thơm, 
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tinh dầu, tinh chất, hương, sáp dùng làm mỹ phẩm; hỗn hợp có hương thơm được làm từ 
các nguyên liệu khô có nguồn gốc thực vật (dùng cho mỹ phẩm)..  

 
Nhóm 09: Kính mắt; gọng kính; kính râm; bao đựng kính; bao đựng kính râm; bộ phận 
và chi tiết của tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý, hợp kim của kim loại quý và các sản phẩm được làm bằng kim 
loại quý hoặc được mạ kim loại quý, không thuộc các nhóm khác; đồ trang sức; đá quý; 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồng hồ treo tường; đồng hồ đeo tay; dây xích đeo 
đồng hồ; dây đeo(đồ nữ trang); vòng đeo tay; khuy măng sét; ghim cài cà vạt; bộ phận 
và chi tiết của tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 18: Da, giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này; túi; túi quần áo, túi du 
lịch; túi đựng bộ com lê; hòm và hòm du lịch; va li; ví đựng đổ trang điểm; hộp đựng 
mũ; túi xách tay; ví; ví đựng tiền; cặp đựng giấy tờ; cặp tài liệu; túi và cặp đựng tài liệu; 
cặp da; bao đựng chìa khóa; bao đựng đồ vệ sinh hoặc đồ mỹ phẩm; gậy chống; «; « che 
nắng.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim 
loại quý hoặc không mạ kim loại quý); lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); 
vật liệu dùng để làm bàn chải; đồ dùng để làm sạch; bùi nhùi thép; thuỷ tinh thô hoặc 
bán thành phẩm; đồ thuỷ tinh, đồ sứ và đồ đất nung không thuộc các nhóm khác.  

 
Nhóm 24: Vải dệt và sản phẩm dệt không thuộc các nhóm khác; tấm trải giường và chăn; 
vải lanh dùng cho gia đình; khăn tắm; tấm phủ giường và bàn; khăn lau; chăn du lịch.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); quần 
áo lót; quần áo ngủ; hàng dệt kim; bít tất; đồ bơi; quần áo lót phụ nữ; thắt lưng (trang 
phục); dây đeo quần (trang phục); dây nịt móc bít tất; găng tay (trang phục); nịt bít tất.  

 
 

(210) 4-2010-13034 (220) 17.06.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 

INC.   (US) 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 
07962, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Polyolefin (nhựa trùng hợp từ olefin) và chất dẫn xuất polyolefin (nhựa trùng 

hợp từ olefin) dùng trong sản xuất hợp chất chất dẻo ép gỗ.   
 

Nhóm 04: Sáp tổng hợp,  
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(210) 4-2010-13350 (220) 22.06.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bốn Mùa 
(Fourseasons Co., Ltd)  (VN) 
108/95/116 Nguyễn Việt Hồng, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, trang thiết bị dùng trong ngành mỹ phẩm.  
 

Nhóm 41: Trường đào tạo trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trung tâm chăm sóc sắc đẹp.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa); dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ làm tóc. 
 
 
 
 
 

(210) 4-2010-14036 (220) 30.06.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ACTUANT CORPORATION   (US) 

13000 West Silver Spring Drive Butler, 
Wisconsin 53007, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 07: Bơm điện; bơm thủy lực; xy lanh thủy lực; máy thủy lực cắt thanh thép; máy 

cắt cáp thủy lực; máy đột lỗ thủy lực; máy in hình nổi thủy lực; máy cắt cáp và dây kim 
loại thủy lực; pa-lăng xích thủy lực; máy uốn ống thủy lực; cần xiết đai ốc thủy lực; máy 
ép thủy lực; các chi tiết máy, cụ thể là bộ nối thủy lực, van thủy lực.  

 
Nhóm 09: Cảm biến và công tắc áp suất để giám sát, điều khiển và chuyển mạch hệ 
thống khí nén và thủy lực; su-páp tự động; bộ khởi động van điện; van điện điều khiển 
khí hoặc chất lỏng; van sô-lê-nô-ít (van điện từ); đồng hồ đo áp suất thủy lực. 

 
Nhóm 11:  van điều khiển dùng để điều tiết lưu lượng khí hoặc chất lỏng; van giãn nở 
(van tiết lưu) để điều tiết chất lỏng; van chiết áp để điều khiển khí hoặc chất lỏng. 
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(210) 4-2010-14860 (220) 12.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

(731) CAMBRIDGE NUTRITIONAL FOODS 
LIMITED  (GB) 
Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, 
Northamptonshire, NN17 1LU, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất bổ sung cho đồ ăn kiêng dùng để giảm cân hoặc duy trì 

cân nặng; đồ uống ăn kiêng dùng cho y tế; đồ uống thay thế cho bữa ăn dùng cho y tế; 
chất phụ gia và chất bổ sung cho đồ ăn kiêng dùng cho y tế; các vitamin và khoáng chất; 
protêin và /hoặc chất bổ sung cho thực phẩm hyđrát-cácbon dùng để ăn kiêng; chế phẩm 
bổ dưỡng dùng cho ngành y; chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho ngành y. 

 
Nhóm 09: ấn phẩm điện tử; bản tin, tạp chí, cuốn sách mỏng và cuốn sách nhỏ được lưu 
trữ dưới dạng bản in điện tử có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet, 
tất cả các sản phẩm trên liên quan đến thông tin về sức khoẻ, tập luyện thể dục, ăn kiêng, 
giảm cân hoặc chế độ dinh dưỡng.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm (bản in); sổ sách; sách hướng dẫn; tạp chí; tờ giấy in rời; tài liệu văn 
học, tất cả các sản phẩm này liên quan đến thông tin về sức khoẻ, tập luyện thể dục, ăn 
kiêng, giảm cân hoặc chế độ dinh dưỡng.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong 
vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản có chứa hàm 
lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng calo đã được tính toán hoặc thực phẩm 
cân bằng dinh dưỡng dùng để kiểm soát cân nặng và dùng trong chương trình ăn kiêng 
(có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã 
được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản); thực phẩm thay thế cho bữa ăn kiêng và 
thực phẩm thay thế cho bữa ăn bổ dưỡng không dùng cho ngành y; chế phẩm dùng thay 
thế bữa ăn không dùng cho ngành y có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản 
phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; thức 
ăn và chế phẩm ăn được có chứa hàm lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng 
calo đã được tính toán hoặc có hàm lượng dinh dưỡng cân bằng có nguồn gốc từ động 
vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để 
tiêu dùng hoặc bảo quản; sản phẩm chế biến từ sữa dùng làm thức ăn; đồ uống trên cơ sở 
sữa; đồ uống chủ yếu từ sữa có hương vị sôcôla và đồ uống chủ yếu từ sữa có chứa 
hương vị hoa quả; thực phẩm được chế biến dưới dạng thanh dùng thay thế cho bữa ăn có 
nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được 
chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; thực phẩm và món ăn đựng trong đĩa có chứa 
hàm lượng calo thấp để cân bằng dinh dưỡng có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và 
các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo 
quản; thực phẩm và món ăn đựng trong đĩa có chứa hàm lượng calo đã được tính toán có 
nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được 
chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; sữa khuấy; xúp và chế phẩm để làm xúp.  
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Nhóm 30: Thực phẩm thay thế cho bữa ăn kiêng và thực phẩm thay thế cho bữa ăn bổ 
dưỡng không dùng cho ngành y có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như 
ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sắn, ngô; thanh thực phẩm thay thế cho bữa ăn; thanh thực 
phẩm có phủ lớp sôcôla dùng để thay thế cho bữa ăn có nguồn gốc từ thực vật đã chế 
biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; mì sợi và mì sợi đựng vào đĩa; 
chất phụ gia cho thực phẩm (hương liệu hoặc gia vị) không chứa thuốc; thức ăn và chế 
phẩm ăn được có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, 
gạo, bột sẵn, ngô có chứa hàm lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng calo đã 
được tính toán hoặc có chứa hàm lượng dinh dưỡng cân bằng, tất cả dùng để giảm cân; 
chế phẩm và hạt nhỏ có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột 
cọ, gạo, bột sẵn, ngô để sản xuất món kem ăn; chế phẩm dùng để chuyển hoá từ chất 
lỏng thành món kem ăn được; thức ăn và món ăn bày trên đĩa có nguồn gốc từ thực vật 
đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sắn, ngô có chứa hàm lượng calo 
thấp để cân bằng dinh dưỡng; chế phẩm có chứa hyđrát cácbon dùng làm thực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sắn, ngô; 
bữa ăn và món ăn bày trên đĩa có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ 
cốc, bột cọ, gạo, bột sắn, ngô có chứa hàm lượng calo đã được tính toán; thực phẩm và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; món ăn điểm tâm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu 
dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; ngũ cốc chế biến ở dạng thanh; bánh kẹo và 
bánh kẹo dạng thanh; trà (chè) thảo mộc không dùng cho y tế; bột ngũ cốc dùng để sản 
xuất sữa khuấy.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống; nước ép hoa quả và đồ uống từ hoa quả; 
xi-rô và chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống bổ dưỡng không dùng cho y tế; đồ uống 
dùng cho thể thao (nước uống tăng lực, không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm để 
làm đồ uống bổ dưỡng và làm đồ uống dùng trong thể thao (không dùng cho mục đích y 
tế).  

 
Nhóm 41: Tổ chức, đăng cai và điều hành các chương trình trao giải thưởng, các sự kiện 
và nghi lễ, tất cả liên quan đến sức khoẻ, luyện tập thể dục, ăn kiêng, giảm cân hoặc chế 
độ dinh dưỡng; hướng dẫn tập luyện thể thao; tổ chức các sự kiện thể thao; dịch vụ giáo 
dục liên quan đến tập luyện thể dục và thể thao; dịch vụ tư vấn về tập thể dục. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến giảm cân, duy trì cân nặng, chế độ ăn 
kiêng, chế độ dinh dưỡng và tình trạng sức khoẻ; tư vấn về ăn kiêng; cung cấp thông tin 
và cố vấn liên quan đến chế độ ăn kiêng bởi các huấn luyện viên và người dày dặn kinh 
nghiệm; kiểm tra tình trạng sức khoẻ. 

 
 

(210) 4-2010-14861 (220) 12.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A9.7.22 
(731) CAMBRIDGE NUTRITIONAL FOODS 

LIMITED   (GB) 
Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, 
Northamptonshire, NN17 1LU, United 
Kingdom   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất bổ sung cho đồ ăn kiêng dùng để giảm cân hoặc duy trì 
cân nặng; đồ uống ăn kiêng dùng cho y tế; đồ uống thay thế cho bữa ăn dùng cho y tế; 
chất phụ gia và chất bổ sung cho đồ ăn kiêng dùng cho y tế; các vitamin và khoáng chất; 
protêin và /hoặc chất bổ sung cho thực phẩm hyđrát-cácbon dùng để ăn kiêng; chế phẩm 
bổ dưỡng dùng cho ngành y; chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho ngành y.   

 
Nhóm 09: ấn phẩm điện tử; bản tin, tạp chí, cuốn sách mỏng và cuốn sách nhỏ được lưu 
trữ dưới dạng bản in điện tử có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng Internet, 
tất cả các sản phẩm trên liên quan đến thông tin về sức khoẻ, tập luyện thể dục, ăn kiêng, 
giảm cân hoặc chế độ dinh dưỡng.    

 
Nhóm 16: ấn phẩm (bản in); sổ sách; sách hướng dẫn; tạp chí; tờ giấy in rời; tài liệu văn 
học, tất cả các sản phẩm này liên quan đến thông tin về sức khoẻ, tập luyện thể dục, ăn 
kiêng, giảm cân hoặc chế độ dinh dưỡng.    

 
Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong 
vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản có chứa hàm 
lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng calo đã được tính toán hoặc thực phẩm 
cân bằng dinh dưỡng dùng để kiểm soát cân nặng và dùng trong chương trình ăn kiêng 
(có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã 
được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản); thực phẩm thay thế cho bữa ăn kiêng và 
thực phẩm thay thế cho bữa ăn bổ dưỡng không dùng cho ngành y; chế phẩm dùng thay 
thế bữa ăn không dùng cho ngành y có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản 
phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; thức 
ăn và chế phẩm ăn được có chứa hàm lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng 
calo đã được tính toán hoặc có hàm lượng dinh dưỡng cân bằng có nguồn gốc từ động 
vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để 
tiêu dùng hoặc bảo quản; sản phẩm chế biến từ sữa dùng làm thức ăn; đồ uống trên cơ sở 
sữa; đồ uống chủ yếu từ sữa có hương vị sôcôla và đồ uống chủ yếu từ sữa có chứa 
hương vị hoa quả; thực phẩm được chế biến dưới dạng thanh dùng thay thế cho bữa ăn có 
nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được 
chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; thực phẩm và món ăn đựng trong đĩa có chứa 
hàm lượng calo thấp để cân bằng dinh dưỡng có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và 
các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo 
quản; thực phẩm và món ăn đựng trong đĩa có chứa hàm lượng calo đã được tính toán có 
nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được 
chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; sữa khuấy; xúp và chế phẩm để làm xúp. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm thay thế cho bữa ăn kiêng và thực phẩm thay thế cho bữa ăn bổ 
dưỡng không dùng cho ngành y có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như 
ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; thanh thực phẩm thay thế cho bữa ăn; thanh thực 
phẩm có phủ lớp sôcôla dùng để thay thế cho bữa ăn có nguồn gốc từ thực vật đã chế 
biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; mì sợi và mì sợi đựng vào đĩa; 
chất phụ gia cho thực phẩm (hương liệu hoặc gia vị) không chứa thuốc; thức ăn và chế 
phẩm ăn được có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, 
gạo, bột sẵn, ngô có chứa hàm lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng calo đã 
được tính toán hoặc có chứa hàm lượng dinh dưỡng cân bằng, tất cả dùng để giảm cân; 
chế phẩm và hạt nhỏ có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột 
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cọ, gạo, bột sẵn, ngô để sản xuất món kem ăn; chế phẩm dùng để chuyển hoá từ chất 
lỏng thành món kem ăn được; thức ăn và món ăn bày trên đĩa có nguồn gốc từ thực vật 
đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô có chứa hàm lượng calo 
thấp để cân bằng dinh dưỡng; chế phẩm có chứa hyđrát cácbon dùng làm thực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; 
bữa ăn và món ăn bày trên đĩa có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ 
cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô có chứa hàm lượng calo đã được tính toán; thực phẩm và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; món ăn điểm tâm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu 
dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; ngũ cốc chế biến ở dạng thanh; bánh kẹo và 
bánh kẹo dạng thanh; trà (chè) thảo mộc không dùng cho y tế; bột ngũ cốc dùng để sản 
xuất sữa khuấy.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống; nước ép hoa quả và đồ uống từ hoa quả; 
xi-rô và chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống bổ dưỡng không dùng cho y tế; đồ uống 
dùng cho thể thao (nước uống tăng lực, không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm để 
làm đồ uống bổ dưỡng và làm đồ uống dùng trong thể thao (không dùng cho mục đích y 
tế).    

 
Nhóm 41: Tổ chức, đăng cai và điều hành các chương trình trao giải thưởng, các sự kiện 
và nghi lễ, tất cả liên quan đến sức khoẻ, luyện tập thể dục, ăn kiêng, giảm cân hoặc chế 
độ dinh dưỡng; hướng dẫn tập luyện thể thao; tổ chức các sự kiện thể thao; dịch vụ giáo 
dục liên quan đến tập luyện thể dục và thể thao; dịch vụ tư vấn về tập thể dục.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến giảm cân, duy trì cân nặng, chế độ ăn 
kiêng, chế độ dinh dưỡng và tình trạng sức khoẻ; tư vấn về ăn kiêng; cung cấp thông tin 
và cố vấn liên quan đến chế độ ăn kiêng bởi các huấn luyện viên và người dày dặn kinh 
nghiệm; kiểm tra tình trạng sức khoẻ. 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất bổ sung cho đồ ăn kiêng dùng để giảm cân hoặc duy trì 

cân nặng; đồ uống ăn kiêng dùng cho y tế; đồ uống thay thế cho bữa ăn dùng cho y tế; 
chất phụ gia và chất bổ sung cho đồ ăn kiêng dùng cho y tế; các vitamin và khoáng chất; 
protêin và /hoặc chất bổ sung cho thực phẩm hyđrát-cácbon dùng để ăn kiêng; chế phẩm 
bổ dưỡng dùng cho ngành y; chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho ngành y.     

 
Nhóm 09: ấn phẩm điện tử; bản tin, tạp chí, cuốn sách mỏng và cuốn sách nhỏ được lưu 
trữ dưới dạng bản in điện tử có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng Internet, 
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tất cả các sản phẩm trên liên quan đến thông tin về sức khoẻ, tập luyện thể dục, ăn kiêng, 
giảm cân hoặc chế độ dinh dưỡng.      

 
Nhóm 16: ấn phẩm (bản in); sổ sách; sách hướng dẫn; tạp chí; tờ giấy in rời; tài liệu văn 
học, tất cả các sản phẩm này liên quan đến thông tin về sức khoẻ, tập luyện thể dục, ăn 
kiêng, giảm cân hoặc chế độ dinh dưỡng.      

 
Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong 
vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản có chứa hàm 
lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng calo đã được tính toán hoặc thực phẩm 
cân bằng dinh dưỡng dùng để kiểm soát cân nặng và dùng trong chương trình ăn kiêng 
(có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã 
được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản); thực phẩm thay thế cho bữa ăn kiêng và 
thực phẩm thay thế cho bữa ăn bổ dưỡng không dùng cho ngành y; chế phẩm dùng thay 
thế bữa ăn không dùng cho ngành y có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản 
phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; thức 
ăn và chế phẩm ăn được có chứa hàm lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng 
calo đã được tính toán hoặc có hàm lượng dinh dưỡng cân bằng có nguồn gốc từ động 
vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để 
tiêu dùng hoặc bảo quản; sản phẩm chế biến từ sữa dùng làm thức ăn; đồ uống trên cơ sở 
sữa; đồ uống chủ yếu từ sữa có hương vị sôcôla và đồ uống chủ yếu từ sữa có chứa 
hương vị hoa quả; thực phẩm được chế biến dưới dạng thanh dùng thay thế cho bữa ăn có 
nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được 
chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; thực phẩm và món ăn đựng trong đĩa có chứa 
hàm lượng calo thấp để cân bằng dinh dưỡng có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và 
các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo 
quản; thực phẩm và món ăn đựng trong đĩa có chứa hàm lượng calo đã được tính toán có 
nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được 
chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; sữa khuấy; xúp và chế phẩm để làm xúp.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm thay thế cho bữa ăn kiêng và thực phẩm thay thế cho bữa ăn bổ 
dưỡng không dùng cho ngành y có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như 
ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; thanh thực phẩm thay thế cho bữa ăn; thanh thực 
phẩm có phủ lớp sôcôla dùng để thay thế cho bữa ăn có nguồn gốc từ thực vật đã chế 
biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; mì sợi và mì sợi đựng vào đĩa; 
chất phụ gia cho thực phẩm (hương liệu hoặc gia vị) không chứa thuốc; thức ăn và chế 
phẩm ăn được có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, 
gạo, bột sẵn, ngô có chứa hàm lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng calo đã 
được tính toán hoặc có chứa hàm lượng dinh dưỡng cân bằng, tất cả dùng để giảm cân; 
chế phẩm và hạt nhỏ có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột 
cọ, gạo, bột sẵn, ngô để sản xuất món kem ăn; chế phẩm dùng để chuyển hoá từ chất 
lỏng thành món kem ăn được; thức ăn và món ăn bày trên đĩa có nguồn gốc từ thực vật 
đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô có chứa hàm lượng calo 
thấp để cân bằng dinh dưỡng; chế phẩm có chứa hyđrát cácbon dùng làm thực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; 
bữa ăn và món ăn bày trên đĩa có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ 
cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô có chứa hàm lượng calo đã được tính toán; thực phẩm và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; món ăn điểm tâm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu 
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dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; ngũ cốc chế biến ở dạng thanh; bánh kẹo và 
bánh kẹo dạng thanh; trà (chè) thảo mộc không dùng cho y tế; bột ngũ cốc dùng để sản 
xuất sữa khuấy.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống; nước ép hoa quả và đồ uống từ hoa quả; 
xi-rô và chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống bổ dưỡng không dùng cho y tế; đồ uống 
dùng cho thể thao (nước uống tăng lực, không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm để 
làm đồ uống bổ dưỡng và làm đồ uống dùng trong thể thao (không dùng cho mục đích y 
tế).      

 
Nhóm 41: Tổ chức, đăng cai và điều hành các chương trình trao giải thưởng, các sự kiện 
và nghi lễ, tất cả liên quan đến sức khoẻ, luyện tập thể dục, ăn kiêng, giảm cân hoặc chế 
độ dinh dưỡng; hướng dẫn tập luyện thể thao; tổ chức các sự kiện thể thao; dịch vụ giáo 
dục liên quan đến tập luyện thể dục và thể thao; dịch vụ tư vấn về tập thể dục.     

 
Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến giảm cân, duy trì cân nặng, chế độ ăn 
kiêng, chế độ dinh dưỡng và tình trạng sức khoẻ; tư vấn về ăn kiêng; cung cấp thông tin 
và cố vấn liên quan đến chế độ ăn kiêng bởi các huấn luyện viên và người dày dặn kinh 
nghiệm; kiểm tra tình trạng sức khoẻ. 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất bổ sung cho đồ ăn kiêng dùng để giảm cân hoặc duy trì 

cân nặng; đồ uống ăn kiêng dùng cho y tế; đồ uống thay thế cho bữa ăn dùng cho y tế; 
chất phụ gia và chất bổ sung cho đồ ăn kiêng dùng cho y tế; các vitamin và khoáng chất; 
protêin và /hoặc chất bổ sung cho thực phẩm hyđrát-cácbon dùng để ăn kiêng; chế phẩm 
bổ dưỡng dùng cho ngành y; chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho ngành y.     

 
Nhóm 09: ấn phẩm điện tử; bản tin, tạp chí, cuốn sách mỏng và cuốn sách nhỏ được lưu 
trữ dưới dạng bản in điện tử có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng Internet, 
tất cả các sản phẩm trên liên quan đến thông tin về sức khoẻ, tập luyện thể dục, ăn kiêng, 
giảm cân hoặc chế độ dinh dưỡng.      

 
Nhóm 16: ấn phẩm (bản in); sổ sách; sách hướng dẫn; tạp chí; tờ giấy in rời; tài liệu văn 
học, tất cả các sản phẩm này liên quan đến thông tin về sức khoẻ, tập luyện thể dục, ăn 
kiêng, giảm cân hoặc chế độ dinh dưỡng.      
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Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong 
vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản có chứa hàm 
lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng calo đã được tính toán hoặc thực phẩm 
cân bằng dinh dưỡng dùng để kiểm soát cân nặng và dùng trong chương trình ăn kiêng 
(có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã 
được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản); thực phẩm thay thế cho bữa ăn kiêng và 
thực phẩm thay thế cho bữa ăn bổ dưỡng không dùng cho ngành y; chế phẩm dùng thay 
thế bữa ăn không dùng cho ngành y có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản 
phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; thức 
ăn và chế phẩm ăn được có chứa hàm lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng 
calo đã được tính toán hoặc có hàm lượng dinh dưỡng cân bằng có nguồn gốc từ động 
vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để 
tiêu dùng hoặc bảo quản; sản phẩm chế biến từ sữa dùng làm thức ăn; đồ uống trên cơ sở 
sữa; đồ uống chủ yếu từ sữa có hương vị sôcôla và đồ uống chủ yếu từ sữa có chứa 
hương vị hoa quả; thực phẩm được chế biến dưới dạng thanh dùng thay thế cho bữa ăn có 
nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được 
chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; thực phẩm và món ăn đựng trong đĩa có chứa 
hàm lượng calo thấp để cân bằng dinh dưỡng có nguồn gốc từ động vật cũng như rau và 
các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo 
quản; thực phẩm và món ăn đựng trong đĩa có chứa hàm lượng calo đã được tính toán có 
nguồn gốc từ động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được đã được 
chế biến sẵn để tiêu dùng hoặc bảo quản; sữa khuấy; xúp và chế phẩm để làm xúp.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm thay thế cho bữa ăn kiêng và thực phẩm thay thế cho bữa ăn bổ 
dưỡng không dùng cho ngành y có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như 
ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; thanh thực phẩm thay thế cho bữa ăn; thanh thực 
phẩm có phủ lớp sôcôla dùng để thay thế cho bữa ăn có nguồn gốc từ thực vật đã chế 
biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; mì sợi và mì sợi đựng vào đĩa; 
chất phụ gia cho thực phẩm (hương liệu hoặc gia vị) không chứa thuốc; thức ăn và chế 
phẩm ăn được có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, 
gạo, bột sẵn, ngô có chứa hàm lượng calo thấp, hàm lượng calo giảm, hàm lượng calo đã 
được tính toán hoặc có chứa hàm lượng dinh dưỡng cân bằng, tất cả dùng để giảm cân; 
chế phẩm và hạt nhỏ có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột 
cọ, gạo, bột sẵn, ngô để sản xuất món kem ăn; chế phẩm dùng để chuyển hoá từ chất 
lỏng thành món kem ăn được; thức ăn và món ăn bày trên đĩa có nguồn gốc từ thực vật 
đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô có chứa hàm lượng calo 
thấp để cân bằng dinh dưỡng; chế phẩm có chứa hyđrát cácbon dùng làm thực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sẵn, ngô; 
bữa ăn và món ăn bày trên đĩa có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu dùng như ngũ 
cốc, bột cọ, gạo, bột sắn, ngô có chứa hàm lượng calo đã được tính toán; thực phẩm và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; món ăn điểm tâm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến để tiêu 
dùng như ngũ cốc, bột cọ, gạo, bột sắn, ngô; ngũ cốc chế biến ở dạng thanh; bánh kẹo và 
bánh kẹo dạng thanh; trà (chè) thảo mộc không dùng cho y tế; bột ngũ cốc dùng để sản 
xuất sữa khuấy.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống; nước ép hoa quả và đồ uống từ hoa quả; 
xi-rô và chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống bổ dưỡng không dùng cho y tế; đồ uống 
dùng cho thể thao (nước uống tăng lực, không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm để 
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làm đồ uống bổ dưỡng và làm đồ uống dùng trong thể thao (không dùng cho mục đích y 
tế).      

 
Nhóm 41: Tổ chức, đăng cai và điều hành các chương trình trao giải thưởng, các sự kiện 
và nghi lễ, tất cả liên quan đến sức khoẻ, luyện tập thể dục, ăn kiêng, giảm cân hoặc chế 
độ dinh dưỡng; hướng dẫn tập luyện thể thao; tổ chức các sự kiện thể thao; dịch vụ giáo 
dục liên quan đến tập luyện thể dục và thể thao; dịch vụ tư vấn về tập thể dục.     

 
Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến giảm cân, duy trì cân nặng, chế độ ăn 
kiêng, chế độ dinh dưỡng và tình trạng sức khoẻ; tư vấn về ăn kiêng; cung cấp thông tin 
và cố vấn liên quan đến chế độ ăn kiêng bởi các huấn luyện viên và người dày dặn kinh 
nghiệm; kiểm tra tình trạng sức khoẻ. 

 
 

(210) 4-2010-14902 (220) 12.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) CAPITALAND LIMITED  (SG) 

168 Robinson Road, #30-01 Capital 
Tower, Singapore 068912  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh, nghiên cứu kinh doanh, quản lý 

và quản trị kinh doanh đối với văn phòng, trung tâm kinh doanh, cửa hàng tổng hợp, 
trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ và bán buôn, chỗ ở tạm thời, khách sạn, khách sạn 
cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ mát, căn hộ cho thuê, toà nhà, nhà ở, nhà chung 
cư, căn hộ căn phòng nhà kho, nhà máy và các toà nhà mới xây dựng, quản lý kinh 
doanh liên quan đến tài sản thương mại, dịch vụ thu mua hàng loạt hàng hóa cho người 
khác, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng xem và mua những sản phẩm và dịch vụ đó 
trong các cửa hàng tổng hợp, trung tâm mua sắm, đại lý bán buôn và bán lẻ, khách sạn, 
đại lý thực phẩm và đồ uống, từ một ca ta lô hàng hóa thông qua đặt hàng bằng email 
hoặc bằng phương tiện truyền thông, hoặc từ một website mạng lưới truyền thông toàn 
cầu, biên soạn danh sách thư từ, quản cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ quảng cáo, dịch vụ 
trưng bày hàng hóa; dịch vụ rao hàng, dịch vụ tiếp thị và khuyến mãi; nghiên cứu và 
phân tích thị trường; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả 
liên quan đến công trình đô thị đa chức năng. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê và cho thuê 
theo hợp đồng bất động sản, bất động sản tư nhân, bất động sản công nghiệp và thương 
mại, văn phòng, trung tâm kinh doanh, cửa hàng tổng hợp, trung tâm mua sắm, cửa hàng 
bán lẻ và bán buôn, chỗ ở tạm thời (bất động sản), khách sạn (bất động sản), khách sạn 
cạnh đường cho khách có ô tô (bất động sản), khu nghỉ mát (bất động sản), căn hộ cho 
thuê, toà nhà, nhà ở nhà chung cư, căn hộ, căn phòng, nhà kho, nhà máy, và các toà nhà 
mới xây dựng (tất cả là dịch vụ cho thuê bất động sản); quản lý bất động sản, tư vấn phát 
triển bất động sản (cụ thể là: tư vấn về mua bán, thuê và cho thuê bất động sản), định giá 
bất động sản, quản lý dự án bất động sản và điều phối bất động sản, tất cả liên quan đến 
bất động sản, dịch vụ tài chính, quản lý, tài sản; quản lý quỹ, quản lý quỹ tiền vốn quản 
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lý quỹ công ty, quản lý quỹ tài chính và quản lý quỹ đầu tư, dịch vụ ủy thác đơn vị liên 
quan đến tài chính, ngân hàng và bất động sản, dịch vụ quản lý ủy thác đơn vị liên quan 
đến tài chính, ngân hàng và bất động sản, dịch vụ đầu tư ủy thác đơn vị dịch vụ thông tin 
thị trường tài chính; tổ chức thị trường mậu dịch cho dịch vụ tài chính, tài chính công ty, 
môi giới chứng khoán, quản lý chứng khoán, giao dịch và buôn bán chứng khoán, dịch 
vụ đầu tư chứng khoán, môi giới cổ phần và trái phiếu, dịch vụ ủy thác đầu tư; quản trị 
ủy thác liên quan đến tài chính, ngân hàng và bất động sản, dịch vụ quản lý kinh doanh 
và ủy thác kinh doanh liên quan đến tài chính, ngân hàng và bất động sản; dịch vụ bảo 
lãnh liên quan đến tài chính, ngân hàng và bất động sản, dịch vụ ủy thác liên quan đến 
tài chính, ngân hàng và bất động sản, dịch vụ tín thác liên quan đến tài chính, ngân hàng 
và bất động sản, dịch vụ quản lý ủy thác liên quan đến tài chính, ngân hàng và bất động 
sản, dịch vụ thiết lập ủy thác liên quan đến tài chính, ngân hàng và bất động sản, tư vấn 
tài chính, dịch vụ cố vấn và quản lý tài chính, phân tích và đánh giá tài chính, hợp đồng 
tài chính, dịch vụ tài chính, dịch vụ tín dụng; dịch vụ bảo lãnh tài chính, dịch vụ phát 
hành quỹ và chứng khoán; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên; tất 
cả liên quan đến công trình đô thị đa chức năng; quản lý và quản trị kinh doanh đối với 
bất động sản, bất động sản tư nhân, bất động sản công nghiệp và thương mại. 

 
 

(210) 4-2010-14904 (220) 12.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12 
(731) CAPITALAND LIMITED   (SG) 

168 Robinson Road, #30-01 Capital 
Tower, Singapore 068912  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh, nghiên cứu kinh doanh, quản lý 

và quản trị kinh doanh đối với văn phòng, trung tâm kinh doanh, cửa hàng tổng hợp, 
trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ và bán buôn, chỗ ở tạm thời, khách sạn, khách sạn 
cạnh đường cho khách có ô tô, khu nghỉ mát, căn hộ cho thuê, toà nhà, nhà ở, nhà chung 
cư, căn hộ căn phòng nhà kho, nhà máy và các toà nhà mới xây dựng, quản lý kinh 
doanh liên quan đên tài săn thương mại, dịch vụ thu mua hàng loạt hàng hóa cho người 
khác, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng xem và mua những sản phẩm và dịch vụ đó 
trong các cửa hàng tổng hợp, trung tâm mua sắm, đại lý bán buôn và bán lẻ, khách sạn, 
đại lý thực phẩm và đồ uống, từ một ca ta lô hàng hóa thông qua đặt hàng bằng email 
hoặc bằng phương tiện truyền thông, hoặc từ một website mạng lưới truyền thông toàn 
cầu, biên soạn danh sách thư từ, quản cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ quảng cáo, dịch vụ 
trưng bày hàng hóa; dịch vụ rao hàng, dịch vụ tiếp thị và khuyến mãi; nghiên cứu và 
phân tích thị trường; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả 
liên quan đến công trình đô thị đa chức năng.    

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê và cho thuê 
theo hợp đồng bất động sản, bất động sản tư nhân, bất động sản công nghiệp và thương 
mại, văn phòng, trung tâm kinh doanh, cửa hàng tổng hợp, trung tâm mua sắm, cửa hàng 
bán lẻ và bán buôn, chỗ ở tạm thời (bất động sản), khách sạn (bất động sản), khách sạn 
cạnh đường cho khách có ô tô (bất động sản), khu nghỉ mát (bất động sản), căn hộ cho 
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thuê, toà nhà, nhà ở nhà chung cư, căn hộ, căn phòng, nhà kho, nhà máy, và các toà nhà 
mới xây dựng (tất cả là dịch vụ cho thuê bất động sản); quản lý bất động sản, tư vấn phát 
triển bất động sản (cụ thể là: tư vấn về mua bán, thuê và cho thuê bất động sản), định giá 
bất động sản, quản lý dự án bất động sản và điều phối bất động sản, tất cả liên quan đến 
bất động sản, dịch vụ tài chính, quản lý, tài sản; quản lý quỹ, quản lý quỹ tiền vốn quản 
lý quỹ công ty, quản lý quỹ tài chính và quản lý quỹ đầu tư, dịch vụ ủy thác đơn vị liên 
quan đến tài chính, ngân hàng và bất động sản, dịch vụ quản lý ủy thác đơn vị liên quan 
đến tài chính, ngân hàng và bất động sản, dịch vụ đầu tư ủy thác đơn vị dịch vụ thông tin 
thị trường tài chính; tổ chức thị trường mậu dịch cho dịch vụ tài chính, tài chính công ty, 
môi giới chứng khoán, quản lý chứng khoán, giao dịch và buôn bán chứng khoán, dịch 
vụ đầu tư chứng khoán, môi giới cổ phần và trái phiếu, dịch vụ ủy thác đầu tư; quản trị 
ủy thác liên quan đến tài chính, ngân hàng và bất động sản, dịch vụ quản lý kinh doanh 
và ủy thác kinh doanh liên quan đến tài chính, ngân hàng và bất động sản; dịch vụ bảo 
lãnh liên quan đến tài chính, ngân hàng và bất động sản, dịch vụ ủy thác liên quan đến 
tài chính, ngân hàng và bất động sản, dịch vụ tín thác liên quan đến tài chính, ngân hàng 
và bất động sản, dịch vụ quản lý ủy thác liên quan đến tài chính, ngân hàng và bất động 
sản, dịch vụ thiết lập ủy thác liên quan đến tài chính, ngân hàng và bất động sản, tư vấn 
tài chính, dịch vụ cố vấn và quản lý tài chính, phân tích và đánh giá tài chính, hợp đồng 
tài chính, dịch vụ tài chính, dịch vụ tín dụng; dịch vụ bảo lãnh tài chính, dịch vụ phát 
hành quỹ và chứng khoán; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên; tất 
cả liên quan đến công trình đô thị đa chức năng; quản lý và quản trị kinh doanh đối với 
bất động sản, bất động sản tư nhân, bất động sản công nghiệp và thương mại.  

 
 

(210) 4-2010-14921 (220) 13.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến, kinh 
doanh thực phẩm Gia Phú 
Châu Giang  (VN) 
ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã 
Tân Châu, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Khô bò; lạp xưởng bò; khô cá tra phồng; khô cá lóc, khô các sặc bổi, khô cá 

liềm kiềm, khô cá chạch. 
 
 

(210) 4-2010-15324 (220) 19.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thái 
Lân  (VN) 
Tổ 13, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh 
Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 22: Võng màn (võng mùng). 
 

Nhóm 24: Chăn; màn; tấm vải trải giường (drap); đệm (nệm). 
 

Nhóm 25: Quần áo; nón; áo khoác.  
 
 

(210) 4-2010-15551 (220) 21.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.1.1 
(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 

INC.     (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California, 91522, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp trò chơi viđêô trực tuyến, cung cấp trò 

chơi máy tính trực tuyến, cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi viđêô không thể tải 
xuống được; cung cấp phần mềm trò chơi viđêô và trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí 
dưới hình thức phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim 
hài, kịch và loạt phim truyền hình hoạt hình; sản xuất phim dựng lại từ các bộ truyện để 
hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và loạt phim truyền hình hoạt hình; phân 
phối và chiếu phim đựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim 
hài, kịch và phim sân khấu điện ảnh hoạt hình; sản xuất phim dựng lại từ các bộ truyện 
để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và phim sân khấu điện ảnh hoạt hình; 
trình diễn sân khấu phim hoạt hình và phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá 
các bộ truyện đó; dịch vụ internet cung cấp thông tin qua mạng máy tính toàn cầu điện 
tử trong lĩnh vực giải trí liên quan cụ thể tới các trò chơi, các bộ phim, và truyền hình; 
cung cấp trang web có các đoạn (clip) phim, ảnh chụp và các tài liệu đa phương tiện 
khác; cung cấp thông tin dành cho giải trí và dịch vụ giải trí thực tế qua mạng thông tin 
liên lạc toàn cầu điện tử mà bản chất là phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá 
các bộ truyện đó, phim hài, kịch và các chương trình hoạt hình và sản xuất phim dựng lại 
từ cảc bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và phim điện ảnh hoạt 
hình để phân phối qua mạng máy tính toàn cầu; tổ chức các cuộc thi trực tuyến; cung cấp 
trò chơi máy tính mà có thể được truy cập thông qua một mạng viễn thông; và dịch vụ 
xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản các tác phẩm dạng văn bản và đồ họa của những 
người khác trực tuyến chuyên về các bài báo, các truyện được tiểu thuyết hóa, kịch bản, 
truyện tranh, hướng dẫn chiến lược, ảnh chụp và các tài liệu trực quan.  

 
 

(210) 4-2010-15650 (220) 22.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

(731) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG  
(CH) 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar, ZG, 
Switzerland    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu và xà phòng có chứa tinh dầu; các sản phẩm 
chăm sóc đỏ đi chân và quần áo, cụ thể là, xi đánh bóng giày, sản phẩm làm sạch dạng 
phun và và không phải dạng phun dùng cho da thuộc, da lộn và vải, chất bảo vệ da thuộc, 
da lộn và vải dạng phun và không phải dạng phun.  

 
Nhóm 09: Kính râm; túi đựng máy tính; vỏ bao đựng điện thoại di động. 

 
Nhóm 14: Túi xách đa năng cụ thể là túi xách tay, túi đeo vai, túi xách của nữ, túi vải 
buộc dây dùng để mang đồ đạc, ba lô, túi đựng giày; ví; «. 

 
Nhóm 18: Túi xách đa năng cụ thể là túi xách tay, túi đeo vai, túi xách của nữ, túi vải 
buộc dây dùng để mang đồ đạc, ba lô, túi đựng giày; ví; «. 

 
Nhóm 25: Đồ đi chân, cụ thể là giày, bốt, giày sục, giày đi bộ, giày chạy, giày thể thao, 
dép xăng đan và dép đi trong nhà; phụ kiện đồ đi chân cụ thể là miếng lót giày, miếng 
đệm trong giày, miếng lót giày chống trơn trượt; đồ may mặc cụ thể là áo choàng ngoài, 
áo vét, áo ghi lê, bộ đồ bơi, khăn choàng cổ (của phụ nữ), găng tay, găng tay hở ngón, 
mũ, thắt lưng, cà vạt, hàng dệt kim; trang phục làm từ da và da lộn cụ thể là áo choàng, 
áo vét, thắt lưng, găng tay.  

 
Nhóm 26: Đồ trang trí cho tóc, ruy băng buộc tóc, cặp cài tóc, dây chun buộc tóc.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến, và dịch vụ bán 
buôn các sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, xà phòng, các sản phẩm chăm sóc 
quần áo và đồ đi chân, kính râm, phụ kiện thời trang, túi, phụ kiện của đồ đi chân, hàng 
may mặc, trang phục bằng da và da lộn, đồ trang trí cho tóc.  

 
 

(210) 4-2010-15810 (220) 26.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) BRISKHEAT CORPORATION   (US) 

1055 Gibbard Avenue, Columbus, Ohio 
43201, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển dùng cho thiết bị đốt nóng bằng điện.  
 

Nhóm 11: Băng quấn gia nhiệt dùng cho bất cứ bề mặt hoặc bộ phận nào đòi hỏi tiếp xúc 
nhiệt trực tiếp nhanh và hiệu quả; thiết bị đốt nóng bằng điện dùng cho thùng, bao bì tải 
trọng, bồn chứa; cáp đốt nóng bằng điện, tấm gia nhiệt cao su silicon cung cấp nhiệt 
bằng điện cho các loại bình và các dụng cụ khác; thiết bị đốt nóng bằng điện và điều 
khiển nhiệt độ trong môi trường nguy hiểm; thiết bị hàn nhiệt và tấm gia nhiệt dùng để 
xử lý nhựa tổng hợp nhân tạo, thiết bị hàn nhiệt và tấm gia nhiệt dùng để xử lý lớp mỏng 
sợi thủy tinh đã được thấm tẩm trước với một chất kết dính, thiết bị hàn nhiệt và tấm gia 
nhiệt dùng để xử lý chất kết dính, thiết bị hàn nhiệt và tấm gia nhiệt dùng để xử lý các 
loại sợi; thiết bị điện dưới dạng máy hàn chân không để bàn dùng để hàn các bộ phận 
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bằng composite; thanh nhiệt bằng điện để bẻ cong tấm nhựa plastic; thiết bị đốt nóng 
dùng cho bồn chứa; tấm bọc dùng để gia nhiệt.  

 
Nhóm 17: Tấm bọc dùng để cách nhiệt; tấm cách nhiệt bọc ngoài bếp đun bình cầu dùng 
cho bình thót cổ trong phòng thí nghiệm.  

 
 

(210) 4-2010-15811 (220) 26.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) BRISKHEAT CORPORATION   (US) 

1055 Gibbard Avenue, Columbus, Ohio 
43201, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển nhiệt độ dùng cho thiết bị đốt nóng bằng điện.  
 

Nhóm 11: Băng quấn gia nhiệt dùng cho bất cứ bề mặt hoặc bộ phận nào đòi hỏi tiếp xúc 
nhiệt trực tiếp nhanh và hiệu quả; thiết bị đốt nóng bằng điện dùng cho thùng, bao bì tải 
trọng, bồn chứa; cáp đốt nóng bằng điện, tấm gia nhiệt cao su silicon cung cấp nhiệt 
bằng điện cho các loại bình và các dụng cụ khác; thiết bị đốt nóng bằng điện và điều 
khiển nhiệt độ trong môi trường nguy hiểm; thiết bị hàn nhiệt và tấm gia nhiệt dùng để 
xử lý nhựa tổng hợp nhân tạo, thiết bị hàn nhiệt và tấm gia nhiệt dùng để xử lý lớp mỏng 
sợi thủy tinh đã được thấm tẩm trước với một chất kết dính, thiết bị hàn nhiệt và tấm gia 
nhiệt dùng để xử lý chất kết dính, thiết bị hàn nhiệt và tấm gia nhiệt dùng để xử lý các 
loại sợi; thiết bị điện dưới dạng máy hàn chân không để bàn dùng để hàn các bộ phận 
bằng composite; thanh nhiệt bằng điện để bẻ cong tấm nhựa plastic; thiết bị đốt nóng 
dùng cho bồn chứa; tấm bọc dùng để gia nhiệt.  

 
Nhóm 17: Tấm bọc dùng để cách nhiệt; ống cách nhiệt bọc vỏ ngoài của dụng cụ gia 
nhiệt dùng cho bình cầu trong phòng thí nghiệm.  

 
 

(210) 4-2010-15873 (220) 27.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 3.1.4; 3.1.16; 4.5.21 
(731) MAG INSTRUMENT, INC.   (US) 

2001 South Hellman Avenue Ontario, 
CA 91761-8019 USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện phụ trợ cho đèn pin được bán chung hoặc bán riêng, cụ thể: 

bộ sạc pin và các chi tiết gắn kèm của giá để bộ sạc, bộ đổi điện từ thiết bị châm lửa 
thuốc lá gắn trên xe cộ để xạc đèn pin, và pin dùng cho đèn pin.  
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Nhóm 11: Đèn pin và các chi tiết cấu tạo của đèn pin; Phụ kiện chuyên dùng cho đèn 
pin, cụ thể là bao và dây đèn pin bằng da và ni lông.  

 
 

(210) 4-2010-15906 (220) 27.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

(731) LAI SHAO HUAI  (CN) 
12-1-201 Star River, Dashi, Guangzhou 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép đa năng; máy giặt; máy sấy bát đĩa dùng điện; thiết bị cơ điện để làm 

đồ uống; máy chế biến thực phẩm bằng điện; máy hút bụi. 
 

Nhóm 09: Bàn là dùng điện (bàn ủi); máy quay phim; máy quét ảnh; dụng cụ và thiết bị 
quang học; thiết bị điện để phòng trộm; thiết bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho 
phương tiện giao thông.  

 
Nhóm 11: Thiết bị và trang bị chiếu sáng bằng điện; thiết bị và dụng cụ nấu nướng bằng 
điện; máy sấy tóc; máy lọc nước uống; bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị làm nóng 
nước bằng điện siêu tốc; lò nướng; lò vi ba; quạt điện. 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ cá, củ quả đóng hộp, củ quả sấy khô, lạc rang (đậu phộng 
rang), giăm bông, thịt sấy khô. 

 
 

(210) 4-2010-15961 (220) 28.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.17.5 
(731) MEAD JOHNSON & COMPANY LLC.  

(US) 
2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty luật hợp danh YKVN (  YKVN)
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột nhân tạo dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng 

cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2010-16176 (220) 30.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

(731) Lai A Vân   (VN) 
19/59 Bình Thới, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phụ tùng xe gắn máy thuộc nhóm này như: bộ điều khiển đánh lửa (IC); mô 
bin đánh lửa; công tắc đề; ổ khóa điện; rơ le đề; bình ắc quy. 

 
Nhóm 12: Phụ tùng xe máy thuộc nhóm này như: má phanh (bố thắng); bộ ly hợp (bố 
nồi);  còi xe; bình xăng; nan hoa (căm xe). 

 
 
 
 

(210) 4-2010-16177 (220) 30.07.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Lai A Vân    (VN) 

19/59 Bình Thới, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng xe gắn máy thuộc nhóm này như: bộ điều khiển đánh lửa (IC); mô 

bin đánh lửa; công tắc đề; ổ khóa điện; rơ le đề; bình ắc quy. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy thuộc nhóm này như: má phanh (bố thắng); bộ ly hợp (bố 
nồi); còi xe; bình xăng; nan hoa (căm xe). 

 
 
 
 

(210) 4-2010-16530 (220) 04.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH Công Nghệ URL  

(VN) 
193 Nguyễn Cao, Ninh Xá, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo website; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; 

mua bán hàng hoá qua website cụ thể là hàng điện tử, điện lạnh, hàng gia dụng, dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến; mua bán lưu trữ website và tên miền.  

 
Nhóm 42: Thiết kế website; lập trình hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn, cập nhật phần 
mềm máy tính; dịch vụ cho thuê trang website; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 45: Đăng ký tên miền.  
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(210) 4-2010-17020 (220) 12.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
phát triển công nghệ Hoa 
Hướng Dương   (VN) 
P11, đường D2, Văn Thánh Bắc, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào 

đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.    
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch cụ thể là: tập hợp và trưng bày các loại 
hàng hoá khác nhau (không vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua 
các hàng hoá này, tập hợp và trừng bày các loại hàng hoá có thể được cung cấp tại các 
cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ catalog hoặc thông 
qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các chương trình mua 
bán trên tivi; hoạt động văn phòng, cụ thể là: giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một 
công ty thương mại, hoặc giúp đỡ một xí nghiệp công nghiệp hoặc thương mại điều hành 
việc kinh doanh hoặc thương mại, cũng như các dịch vụ của các cơ sở quảng cáo chịu 
trách nhiệm liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi phương tiện 
truyền thông và liên quan đến mọi loại hàng hoá hoặc dịch vụ; các dịch vụ gồm việc 
đăng ký, sao chép, soạn thảo, sưu tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các thông báo và 
đăng ký dạng văn bản, cũng như việc sưu tập các số liệu toán học hay thống kê; xử lý 
văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính.   

 
Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa phần cứng máy tính.    

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; các dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh giá, ước tính, 
nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; dịch vụ cài đặt và bảo 
trì phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2010-17021 (220) 12.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
phát triển công nghệ Hoa 
Hướng Dương   (VN) 
P11, đường D2, Văn Thánh Bắc, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 09: Máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào 
đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.    

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch cụ thể là: tập hợp và trưng bày các loại 
hàng hoá khác nhau (không vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua 
các hàng hoá này, tập hợp và trừng bày các loại hàng hoá có thể được cung cấp tại các 
cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ catalog hoặc thông 
qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các chương trình mua 
bán trên tivi; hoạt động văn phòng, cụ thể là: giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một 
công ty thương mại, hoặc giúp đỡ một xí nghiệp công nghiệp hoặc thương mại điều hành 
việc kinh doanh hoặc thương mại, cũng như các dịch vụ của các cơ sở quảng cáo chịu 
trách nhiệm liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi phương tiện 
truyền thông và liên quan đến mọi loại hàng hoá hoặc dịch vụ; các dịch vụ gồm việc 
đăng ký, sao chép, soạn thảo, sưu tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các thông báo và 
đăng ký dạng văn bản, cũng như việc sưu tập các số liệu toán học hay thống kê; xử lý 
văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; các dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh giá, ước tính, 
nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; dịch vụ cài đặt và bảo 
trì phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2010-17022 (220) 12.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
phát triển công nghệ Hoa 
Hướng Dương   (VN) 
P11, đường D2, Văn Thánh Bắc, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào 

đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.    
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch cụ thể là: tập hợp và trưng bày các loại 
hàng hoá khác nhau (không vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua 
các hàng hoá này, tập hợp và trừng bày các loại hàng hoá có thể được cung cấp tại các 
cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ catalog hoặc thông 
qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các chương trình mua 
bán trên tivi; hoạt động văn phòng, cụ thể là: giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một 
công ty thương mại, hoặc giúp đỡ một xí nghiệp công nghiệp hoặc thương mại điều hành 
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việc kinh doanh hoặc thương mại, cũng như các dịch vụ của các cơ sở quảng cáo chịu 
trách nhiệm liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi phương tiện 
truyền thông và liên quan đến mọi loại hàng hoá hoặc dịch vụ; các dịch vụ gồm việc 
đăng ký, sao chép, soạn thảo, sưu tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các thông báo và 
đăng ký dạng văn bản, cũng như việc sưu tập các số liệu toán học hay thống kê; xử lý 
văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa phần cứng máy tính.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; các dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh giá, ước tính, 
nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; dịch vụ cài đặt và bảo 
trì phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2010-17023 (220) 12.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
phát triển công nghệ Hoa 
Hướng Dương   (VN) 
P11, đường D2, Văn Thánh Bắc, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào 

đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.    
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch cụ thể là: tập hợp và trưng bày các loại 
hàng hoá khác nhau (không vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua 
các hàng hoá này, tập hợp và trừng bày các loại hàng hoá có thể được cung cấp tại các 
cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ catalog hoặc thông 
qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các chương trình mua 
bán trên tivi; hoạt động văn phòng, cụ thể là: giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một 
công ty thương mại, hoặc giúp đỡ một xí nghiệp công nghiệp hoặc thương mại điều hành 
việc kinh doanh hoặc thương mại, cũng như các dịch vụ của các cơ sở quảng cáo chịu 
trách nhiệm liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi phương tiện 
truyền thông và liên quan đến mọi loại hàng hoá hoặc dịch vụ; các dịch vụ gồm việc 
đăng ký, sao chép, soạn thảo, sưu tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các thông báo và 
đăng ký dạng văn bản, cũng như việc sưu tập các số liệu toán học hay thống kê; xử lý 
văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa phần cứng máy tính. 
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Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; các dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh giá, ước tính, 
nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; dịch vụ cài đặt và bảo 
trì phần mềm máy tính. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-17024 (220) 12.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
phát triển công nghệ Hoa 
Hướng Dương    (VN) 
P11, đường D2, Văn Thánh Bắc, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào 

đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.      
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch cụ thể là: tập hợp và trưng bày các loại 
hàng hoá khác nhau (không vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua 
các hàng hoá này, tập hợp và trừng bày các loại hàng hoá có thể được cung cấp tại các 
cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ catalog hoặc thông 
qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các chương trình mua 
bán trên tivi; hoạt động văn phòng, cụ thể là: giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một 
công ty thương mại, hoặc giúp đỡ một xí nghiệp công nghiệp hoặc thương mại điều hành 
việc kinh doanh hoặc thương mại, cũng như các dịch vụ của các cơ sở quảng cáo chịu 
trách nhiệm liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi phương tiện 
truyền thông và liên quan đến mọi loại hàng hoá hoặc dịch vụ; các dịch vụ gồm việc 
đăng ký, sao chép, soạn thảo, sưu tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các thông báo và 
đăng ký dạng văn bản, cũng như việc sưu tập các số liệu toán học hay thống kê; xử lý 
văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính.    

 
Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; các dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh giá, ước tính, 
nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; dịch vụ cài đặt và bảo 
trì phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2010-17025 (220) 12.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
phát triển công nghệ Hoa 
Hướng Dương    (VN) 
P11, đường D2, Văn Thánh Bắc, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào 

đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.      
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch cụ thể là: tập hợp và trưng bày các loại 
hàng hoá khác nhau (không vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua 
các hàng hoá này, tập hợp và trừng bày các loại hàng hoá có thể được cung cấp tại các 
cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ catalog hoặc thông 
qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các chương trình mua 
bán trên tivi; hoạt động văn phòng, cụ thể là: giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một 
công ty thương mại, hoặc giúp đỡ một xí nghiệp công nghiệp hoặc thương mại điều hành 
việc kinh doanh hoặc thương mại, cũng như các dịch vụ của các cơ sở quảng cáo chịu 
trách nhiệm liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi phương tiện 
truyền thông và liên quan đến mọi loại hàng hoá hoặc dịch vụ; các dịch vụ gồm việc 
đăng ký, sao chép, soạn thảo, sưu tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các thông báo và 
đăng ký dạng văn bản, cũng như việc sưu tập các số liệu toán học hay thống kê; xử lý 
văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính.    

 
Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; các dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh giá, ước tính, 
nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; dịch vụ cài đặt và bảo 
trì phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2010-17026 (220) 12.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
phát triển công nghệ Hoa 
Hướng Dương    (VN) 
P11, đường D2, Văn Thánh Bắc, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 09: Máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào 
đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.      

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch cụ thể là: tập hợp và trưng bày các loại 
hàng hoá khác nhau (không vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua 
các hàng hoá này, tập hợp và trừng bày các loại hàng hoá có thể được cung cấp tại các 
cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ catalog hoặc thông 
qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các chương trình mua 
bán trên tivi; hoạt động văn phòng, cụ thể là: giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một 
công ty thương mại, hoặc giúp đỡ một xí nghiệp công nghiệp hoặc thương mại điều hành 
việc kinh doanh hoặc thương mại, cũng như các dịch vụ của các cơ sở quảng cáo chịu 
trách nhiệm liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi phương tiện 
truyền thông và liên quan đến mọi loại hàng hoá hoặc dịch vụ; các dịch vụ gồm việc 
đăng ký, sao chép, soạn thảo, sưu tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các thông báo và 
đăng ký dạng văn bản, cũng như việc sưu tập các số liệu toán học hay thống kê; xử lý 
văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; các dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh giá, ước tính, 
nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; dịch vụ cài đặt và bảo 
trì phần mềm máy tính. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-17060 (220) 12.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.2; 26.1.2; 25.5.2; 2.9.25 
(591) Trắng, đen, ghi, da cam, nâu, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2010-17421 (220) 17.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.11.1 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hùng Gia  (VN) 
Số 150 Nguyễn An Ninh, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề, ray trượt, tay nắm, ổ khóa, tay nâng, ốc vít bằng kim loại (tất cả dùng 

trong nội thất).  
 

Nhóm 35: Mua bán bản lề, ray trượt, tay nắm, ổ khóa, tay nâng, ốc vít bằng kim loại (tất 
cả dùng trong nội thất); xuất nhập khẩu hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2010-17422 (220) 17.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; 26.11.1 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hùng Gia   (VN) 
Số 150 Nguyễn An Ninh, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc, bộ nắn dòng điện từ AC - DC. 
 

Nhóm 11: Bóng đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ led; bóng đèn sợi đốt; bóng đèn 
compact; chao đèn.  

 
Nhóm 35: Mua bán bóng đèn led, bóng đèn sợi đốt, bóng đèn compact, chao đèn, công 
tắc, bộ nắn dòng điện từ AC - DC; xuất nhập khẩu các hàng hóa thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2010-17629 (220) 19.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.9; 26.4.7; 25.5.3 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và xây 
dựng Hy Lam  (VN) 
34 Tân Lập, phường 8, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng (dùng trong xây dựng), phụ tùng của ống nhựa cứng cụ thể là: 

đầu nối ống nhựa, ren nối ống nhựa, nút bịt ống nhựa.  
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(210) 4-2010-17644 (220) 19.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A25.7.3; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hùng Phong  (VN) 
Tổ dân phố Kiên Thành, thị trấn Trâu 
Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Ballat (chấn lưu), tắc te.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, máng đèn, chụp đèn, đui đèn.  
 

Nhóm 35: Mua, bán: đèn chiếu sáng, máng đèn, chụp đèn, ballat (chấn lưu), đui đèn, tắc 
te.  

 
 

(210) 4-2010-17929 (220) 24.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) HOCHENG CORPORATION   (TW) 

4Fl., No. 16, Nanking E. Rd., Sec. 3, 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Bô đựng nước tiểu (thiết bị vệ sinh), bồn tắm, bồn tắm có dòng nước xoáy, 

phòng vệ sinh (di chuyển được), phòng rửa mặt (di chuyển được), chậu rửa (dùng cho 
mục đích vệ sinh), vòi nước, vòi tắm hoa sen, bệ xí, chậu rửa (lavabô), buồng vệ sinh (di 
chuyển được), van điều chỉnh mức nước trong bồn, máy sấy khô tay chạy điện dùng tại 
phòng nghỉ, bộ lọc nước uống dùng cho gia đình.  

 
 

(210) 4-2010-18062 (220) 26.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh Tây  
(VN) 
Số 44/5 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: gia vị 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho 
thuê, cho thuê mua, mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho mua thuê nhà, 
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công trình xây dựng để cho thuê lại; đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng 
trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu 
tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng 
để cho thuê lại. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-18188 (220) 27.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) FREMANTLEMEDIA OPERATIONS 

BV  (GB) 
Media Centre, Sumatralaan 45, 1217GP 
Hilversum, The Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được thực hiện thông qua chương trình truyền hình, chương 

trình phát thanh, chương trình truyền hình cáp vệ tinh và chương trình internet.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-18232 (220) 30.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Vàng cam, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Giới Bếp  
(VN) 
383 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Tủ bếp gia đình bằng kim loại; vòi chậu rửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa. 
 

Nhóm 11: Bếp nấu ăn; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng; chậu rửa bằng đá hoa cương; 
máy hút mùi; máy sấy bát đĩa.   

 
Nhóm 20: Tủ bếp gia đình bằng gỗ.  

 
Nhóm 21: Chậu đựng nước. 
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(210) 4-2010-18383 (220) 31.08.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.3; A26.11.12; 17.2.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, da cam, đen 
(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  

(SG) 
20 Malacca Street, #02-00 Malacca 
Centre, Singapore 048979  

(540) 

    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 
 

(210) 4-2010-18568 (220) 06.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.1.1; 26.1.2; 3.9.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) MARUKYU CO., LTD.   (JP) 

2-4-1, Akahori, Okegawa-Shi, Saitama-
Ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Mồi câu nhân tạo ở dạng bột, dạng mảnh vỡ, dạng chất lỏng hoặc ở dạng hình 

khối; mồi nhử câu cá (mồi giả); mồi câu nhân tạo; dây câu; lưỡi câu; bộ đồ câu cá; hộp 
đựng đồ đi câu; cần câu; hộp đựng cần câu; ống cuộn dây câu; phao câu cá; giỏ đựng 
mồi câu nhân tạo (đi kèm với mồi câu nhân tạo); xô đựng cá khi câu được (bộ đồ câu 
cá); hộp đựng mồi câu nhân tạo (đi kèm với mồi câu nhân tạo); lưới câu; vật dụng đỡ dây 
câu; đĩa đựng mồi câu (bộ đồ câu cá); bát đựng mồi câu (bộ đồ câu cá); chén đựng mồi 
câu (bộ đồ câu cá); chì câu; môi múc cá (bộ đồ câu cá). 

 
 

(210) 4-2010-18607 (220) 06.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(731) SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY 
LTD.  (JP) 
1-1-62. Nakane, Soka-City, Saitama, 
Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ đo lường; ống nghiệm; 

dụng cụ và máy để kiểm tra nguyên vật liệu; thiết bị để phân tích không dùng trong 
ngành y; thiết bị sắc ký dùng trong phòng thí nghiệm. 
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(210) 4-2010-18609 (220) 06.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) AB WORLD FOODS LIMITED   (GB) 

AB World Foods Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London, 
W1K 4QY, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây hoặc rau được bảo quản, trái cây hoặc rau được sấy khô, trái cây hoặc 

rau được nấu sẵn, trái cây hoặc rau đông lạnh hoặc trái cây hoặc rau được chế biến sẵn; 
tảo biển; hỗn hợp xúp; xúp và chế phẩm từ xúp; gừng củ đã chế biến; sữa dừa; bột dừa; 
bơ dừa; dưa muối; dầu ăn; thức ăn nhẹ trên cơ sờ thịt, trái cây, và rau. 

 
Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm, tương ớt, cặn rượu sa kê dùng để nấu ăn (gia vị), 
nước xốt, hương liệu nấu xúp và hỗn hợp xúp, dấm, gia vị, bột nêm,men dùng cho bột 
nhão, mì sợi, miến sợi, gạo, bột cà ri, chế phẩm ngũ cốc, thức ăn được sẵn bao gồm chủ 
yếu là mì sợi và gạo, thức ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc, thức ăn đông lạnh và thức ăn đã 
được làm sẵ đông dạnh bao gồm chủ yếu là mì sợi, gạp, rau gia vị đã được bảo quản và 
rau gia vị được sấy khô dùng để nấu nướng.  

 
 

(210) 4-2010-18632 (220) 07.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tràng An V.E.M   (VN) 
27 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện, máy dùng cho nhà bếp dùng điện, máy bơm nước.  
 

Nhóm 09: Chuông cửa điện; công tắc điện, bộ ngắt điện; ổ cắm điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị làm nước nóng, bình lọc nước uống, đèn chiếu sáng, quạt điện, bếp 
nấu ăn; dụng cụ và thiết bị vệ sinh; quạt thông gió, quạt hút khói dùng cho nhà bếp. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thiết bị chiếu sáng: mua bán các sản phẩm kim khi 
điện máy, mua bán các sản phẩm trang trí nội ngoại thất, mua bán các sản phẩm, vật tư 
nguyên liệu và thiết bị liên quan đến ngành nhựa.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tạo khuôn mẫu. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 
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(210) 4-2010-18648 (220) 07.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.2; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xuất nhập khẩu sắt thép Tuấn 
Anh   (VN) 
12/1/1 đường số 10, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, xi măng, gạch, cát, đá, đại lý ký gửi hàng hoá: sắt, thép, xi 

măng. 
 
 

(210) 4-2010-19141 (220) 13.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.1.1; A5.1.5; A5.1.10; A5.1.16 
(591) Xanh lá, xanh dương, nâu, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bách Tùng  
(VN) 
ấp Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải cao su.  

 
 

(210) 4-2010-19209 (220) 13.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Việt Hà   (VN) 
Số 16 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; hệ thống và thiết bị nấu nướng; phụ tùng điều chỉnh và an toàn cho 

thiết bị dùng gas; thiết bị sấy bát; thiết bị lọc nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 21: Bộ nồi đun nấu; dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; bình 
đựng nước uống; máy nghiền gia dụng, không dùng điện; máy trộn (không sử dụng điện) 
dùng cho mục đích gia dụng.  
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(210) 4-2010-19211 (220) 13.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15; 19.9.1; 
26.13.25 

(731) MR. SIRIWAT 
PITHAKTHAWATCHAI  (TH) 
107 Moo3 Kaerai Kratumban 
Samutsakorn, Thailand 74110 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm. 
 

Nhóm 20: Ghế; ghế đẩu; tủ có ngăn kéo (bằng chất dẻo); tủ đựng đồ đạc; bàn (bằng chất 
dẻo); tủ quần áo (bằng chất dẻo); ngăn kéo; giá treo quần áo; giá để đồ đạc bằng chất 
dẻo; kệ để đồ đạc. 

 
Nhóm 21: Hộp bảo quản dùng cho gia đình và bếp nóc; hộp đựng bằng chất dẻo dùng 
cho gia đình và bếp nóc; hộp đựng thức ăn kín hơi; chai (lọ); chai bẹt (đựng đồ uống); 
bình; cốc để uống; rổ dùng để đựng các loại bình; chậu; xô; hộp nhỏ có nắp; dụng cụ nấu 
ăn (dùng cho bếp); thớt; sản phẩm dùng để đậy thức ăn; cái lọc chất lỏng (thao tác bằng 
tay); đũa ăn; bộ đồ ăn (bằng nhựa, trừ dao thìa dĩa); đĩa; bát; muôi (môi) để múc; khay 
dùng trong nhà bếp; bộ đồ trà; bộ đồ uống; bàn chải dùng để cọ rửa; bàn chải; lược; mắc 
treo quần áo; cái kẹp quần áo; bình phun nước (thao tác bằng tay); ván dùng để giặt; hộp 
đựng xà phòng; bồn tắm; đồ sứ; lọ hoa. 

 
 

(210) 4-2010-19312 (220) 14.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 16.1.7; 26.13.25 
(591) Xanh nõn chuối, xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử Bảo Kim   (VN) 
Tầng 9, trung tâm thương mại Vân Hồ, 
51 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo qua mạng internet; nghiên cứu thị trường; dịch 

vụ biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu trong máy tính; hãng thông tin thương mại; thông tin kinh doanh; thông tin 
thương mại. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ thư điện tử; cung cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu; gửi tin nhắn; 
thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin về viễn thông.  

 
Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; tư vấn trong lĩnh vực 
phần cứng máy tính; tư vấn phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2010-19419 (220) 15.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

gia đình ANCO     (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An     

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm đóng hộp: rau, củ chế biến, đậu phộng, đậu hà lan, hạt 

dẻ, hạt điều; sản phẩm chế biến từ thịt heo, bò, gà, hải sản, sữa chua; hoa quả sấy khô, 
sữa, trứng tươi.     

 
Nhóm 30: Bánh, kẹo, kem tươi (kem lạnh không dùng để làm bánh), kem lạnh, bánh 
snack; bắp rang.  

 
 

(210) 4-2010-19454 (220) 16.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 1.3.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu ánh Sáng Mặt 
Trời Đỏ  (VN) 
117 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Ruốc (chà bông) gà có trộn cá cơm ; ruốc (chà bông) heo có trộn con ruốc và 

mè (vừng); thịt heo khô; thịt bò khô; ruốc (chà bông) ngỗng; ruốc (chà bông) heo; ruốc 
(chà bông) gà; ruốc (chà bông) cá cờ; ruốc (chà bông) cá chay; ruốc (chà bông) rong 
biển chay; ruốc (chà bông) rau củ chay; tàu hủ ky (thực phẩm chay được làm từ đậu 
nành) được xé thành sợi nhỏ dùng để ăn chay. 

 
 

(210) 4-2010-19458 (220) 16.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 
thực vật Bông Sen Vàng   (VN) 
46A đường số 16, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc trừ cỏ. 
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(210) 4-2010-19509 (220) 16.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Minh Nhãn  (VN) 
95/B14 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền, máy tính tiền. 
 

Nhóm 16: Máy hủy giấy, máy hủy tài liệu dùng trong văn phòng. 
 
 
 

(210) 4-2010-19540 (220) 16.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tài chính-

đầu tư-xây dựng Chu Việt  
(VN) 
8A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Cao xương; cao xương ngựa (tất cả đều là thực phẩm chức năng dùng để bồi 

bổ cơ thể dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2010-19541 (220) 16.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần tài chính-

đầu tư-xây dựng Chu Việt  
(VN) 
8A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Cao xương; cao xương ngựa (tất cả đều là thực phẩm chức năng dùng để bồi 

bổ cơ thể dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2010-19542 (220) 16.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần tài chính-

đầu tư-xây dựng Chu Việt  
(VN) 
8A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Cao xương; cao xương ngựa (tất cả đều là thực phẩm chức năng dùng để bồi 

bổ cơ thể dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2010-19794 (220) 20.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH (Việt Nam) cơ 

điện Asia   (VN) 
Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Linh kiện dùng cho xe ô tô và xe gắn máy, cụ thể là: cuộn đánh lửa cao áp; vi 

mạch đánh lửa; bộ chỉnh lưu dòng điện; bộ công tắc điện; rơ le điện; chụp bảo vệ bugi. 
 

Nhóm 12: Linh kiện dùng cho xe ô tô và xe gắn máy, cụ thể là: miếng đệm phanh (bố 
thắng); còi điện; còi báo trộm; còi báo hiệu khi đi đường; động cơ khởi động. 

 
 

(210) 4-2010-19831 (220) 21.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Y Thế Kỷ 
(CENTURY MEDICAL Co.Ltd.)  
(VN) 
19B Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn và lập kế hoạch cũng như thực hiện xã hội hóa y tế; mua bán, trao đổi 

vật tư thiết bị y tế.  
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Nhóm 42: Khảo sát, thiết kế và ứng dụng các phần mềm y học trong chẩn đoán bệnh từ 
xa.  

 
Nhóm 44: Tổ chức đọc kết quả từ xa ở những cơ sở y tế chưa cỏ đủ các bác sỹ chuyên 
ngành chẩn đoán hình ảnh, tổ chức quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-19976 (220) 22.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 
1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 
25162, Santa Ana, California 92705-
4933 USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bảo dưỡng kính sát tròng, cụ thể là dung dịch khử trùng (khử 

khuẩn); dung dịch tẩy sạch; dung dịch dưỡng ẩm dùng khi đeo làm giảm độ khô của mắt 
khi đeo kính; dung dịch/chất đệm; dung dịch ngâm tăng độ ngậm nước cho kính; dung 
dịch bảo quản và/hoặc tẩy xả kính sát tròng.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-19977 (220) 22.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 
1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 
25162, Santa Ana, California 92705-
4933 USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bảo dưỡng kính sát tròng, cụ thể là dung dịch khử trùng (khử 

khuẩn); dung dịch tẩy sạch; dung dịch dưỡng ẩm dùng khi đeo làm giảm độ khô của mắt 
khi đeo kính; dung dịch/chất đệm; dung dịch ngâm tăng độ ngậm nước cho kính; dung 
dịch bảo quản và/hoặc tẩy xả kính sát tròng.  
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(210) 4-2010-20114 (220) 24.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo 
thiết bị điện Việt Nam  (VN) 
Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ giảm điện, thiết bị xạc ắc quy, cái ngắt mạch điện, bộ đóng mạch điện, 

cuộn cảm, cuộn kháng, cái chống sét, bảng điều khiển điện, máy chuyển đổi điện, máy 
nắn dòng điện, tủ phân phối điện, thiết bị hàn điện, thiết bị mạ điện, dây cầu chì, bộ vô 
cấp biến đổi điện năng, cầu dao điện, máy biến thế, biến dòng đo lường, biến áp đo 
lường. 

 
 
 

(210) 4-2010-20153 (220) 24.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 2.1.1; 2.1.11; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh tím than, đen, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại - 

xuất nhập khẩu AKARURU  (VN)
Phố Bùng, xã Bình Dương, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong gia đình.  

 
 
 

(210) 4-2010-20154 (220) 24.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hai Chấm Không  (VN) 
60 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 
 

Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử; thiết kế web; lập trình máy vi tính; tư vấn 
máy tính và quản trị hệ thống máy tính; xử lý dữ liệu cho thuê và các hoạt động liên 
quan. 
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(210) 4-2010-20193 (220) 24.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) AVON INTERNATIONAL 

OPERATIONS, INC.   (US) 
1345 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10105-0196, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm để tẩy rửa, đánh 

bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước thơm xức 
tóc; thuốc đánh răng; nước thơm xức da, kem thoa da, chất gien (gel) thoa da và chế 
phẩm không chứa dược chất đùng để chăm sóc da; nước xúc bảo vệ da không chứa dược 
chất, kem thoa và chế phẩm bảo vệ da (không chứa dược chất); kem bôi, dầu bôi, nước 
xức và chế phẩm để làm sạch và giữ ẩm da; xà phòng rửa tay và xà phòng tắm; phấn thoa 
toàn thân; nước xức bôi sau khi cạo râu; kem bôi, chất gien (gel), dầu bôi, nước xức và 
chế phẩm bôi không chứa dược chất để tạo làn da rám nắng, để chống nắng và để chăm 
sóc da khi đi nắng; chế phẩm bôi da sau khi đi nắng, cụ thể là, kem bôi, chất gien (gel), 
dầu bôi và nước xức; chế phẩm mỹ phẩm tạo màu nâu đồng và tạo màu cho da, cụ thể là 
kem bôi, chất gien (gel), dầu bôi và nước xức; chế phẩm chống rám nắng không dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm làm da có màu rám nắng không chứa dược chất, cụ thể là 
kem mỡ bôi da; chất gien (gel) dùng để tắm; nước xức, kem bôi và chế phẩm không chứa 
dược chất dùng để chăm sóc mặt, chân, cơ thể, da đầu, móng tay (chân) và tóc; chế phẩm 
để tắm không chứa dược chất; chế phẩm để cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm làm sạch da, 
chất làm săn chắc da và se khít lỗ chân lông; chất chống đổ mồ hôi; chất khử mùi dùng 
cho cá nhân; đồ trang điểm (son phấn); mỹ phẩm che các vết và khiếm khuyết; phấn nền 
trang điểm; phấn thoa mặt; thuốc chải mi mắt (mascara); bút kẻ lông mày; mỹ phẩm bôi 
vào mí mắt; chế phẩm trang điểm mắt dạng lỏng; phấn hồng dùng để trang điểm; bút chì 
kẻ mắt; chế phẩm mỹ phẩm tạo màu nâu đồng cho da; son môi; bút chì kẻ môi; son bóng 
dùng cho môi; dầu xả tóc; dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc tóc dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tạo màu cho tóc; keo xịt tóc; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc mắt, cụ thể 
là, kem bôi mắt và mặt nạ dạng chất gien (gel) dùng cho mắt; chế phẩm mỹ phẩm làm 
rụng lông và làm bong da chết, cụ thể là kem bôi; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc móng 
tay (chân); chế phẩm mỹ phẩm làm cứng móng tay (chân); kem bôi móng tay (chân); 
sơn móng tay (chân) dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy sơn móng tay (chân); 
móng tay (chân) giả; bông, cụ thể là cuộn bông hình cầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
dầu bôi mát xa dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm xoa bóp (dầu thơm không chứa 
dược chất dùng cho mục đích (mỹ phẩm); dầu ete; nước thơm (nước hoa); túi thơm làm 
thơm đồ vải và nước hoa côlôn (cologne); chế phẩm làm thơm phòng dạng nước hoa; chế 
phẩm xịt làm thơm phòng (nước hoa); chế phẩm làm từ hoa khô có hương thơm; hương 
trầm. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao đản, vật liệu dùng để băng bó; 
vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt 
động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chế phẩm chăm sóc da chứa dược chất; chế phẩm 
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chăm sóc da khi đi nắng có chứa thuốc; thuốc mỡ trị rám nắng da có chứa dược chất; chế 
phẩm dược điều trị mụn trứng cá; thuốc làm giảm đau cục bộ; thuốc trừ sâu bọ; chất bổ 
sung dùng khi ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y; vitamin; thực phẩm ăn kiêng dùng để chăm sóc sức khỏe và dùng trong ngành 
y; đồ ăn nhanh dinh dưỡng dạng thanh dùng như bữa ăn thay thế dùng trong ngành y; đồ 
uống hỗn hợp thay thế bữa ăn dạng bột dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này, cụ thể là hộp đựng quà; 
ấn phẩm (không bao gồm sách và tạp chí xuất bản định kỳ trừ sách mỏng quảng cáo xuất 
bản định kỳ, tờ rơi và catalô dùng để bán trực tiếp); tờ rơi quảng cáo thông tin; biển 
quảng cáo bằng giấy hoặc các tông; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; 
keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho họa sĩ, cụ thể là, 
bút lông (vẽ); chổi sơn; vật liệu để bao gói bằng giấy hoặc bằng chất dẻo (túi, màng 
mỏng, tẩm); chữ in; bản in đúc (clisê) của ngành in; giấy dùng để lau mỹ phẩm (tẩy 
trang); cái gọt bút chì mỹ phẩm; khăn giấy dùng cho mục đích mỹ phẩm (không được 
tẩm mỹ phẩm hoặc chế phẩm làm sạch); bưu thiếp quà tặng. 

 
 

(210) 4-2010-20217 (220) 27.09.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.2 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Cơ sở dạy nghề tư thục cắt 
uốn tóc, trang điểm Minh Đan  
(VN) 
58 quốc lộ 1A- KP7, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề như: tạo mẫu tóc, cắt uốn tóc, trang điểm cô dâu, vẽ trang 

trí móng, chăm sóc da.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện: dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 
 
(210) 

 
4-2010-20218 

 
(220) 

 
27.09.2010 

  (441) 25.04.2011 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.11.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng nhạt, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Phúc Thảo   (VN) 
Khối 2, phường Vinh Tân, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511) Nhóm 20: Đệm lò xo; đệm không khí dùng trong ngành y; gối; gối tựa. 
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Nhóm 24: Chăn (mÒn giường); bộ đồ vải cho giường (gồm ga phủ và chăn); vỏ nệm; áo 
gối; màn; khăn trải bàn bằng vải. 
  
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chăn, ga, gối, đệm, màn và khăn trải  bàn các loại. 

 
 

(210) 4-2010-20818 (220) 04.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và dịch vụ Phú Gia  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà 17T3, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; thuốc cắn màu; nhựa tự 

nhiên dạng thô; phẩm màu dùng cho thực phẩm và cho đồ uống.  
 

Nhóm 04: Dầu mỏ; chất đốt để chiếu sáng; chế phẩm dùng để khử bụi; nhiên liệu; sáp để 
thắp sáng; nến để thắp sáng.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vitamin; cồn dùng trong ngành y; chế phẩm thú y; thảo 
mộc y tế; enzym dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường, thô và bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; quặng 
kim loại; vật liệu xây dựng chịu nhiệt bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại; két sắt 
an toàn.  

 
Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp (trừ dụng cụ cầm tay); máy nông nghiệp; động cơ và 
máy thủy lực; vỏ máy; người máy; máy giặt.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo; dụng cụ để mài; bộ 
đồ ăn(dao, thìa, dĩa). 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; 
thiết bị phân tích dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị y tế dùng cho 
luyện tập thân thể.  

 
Nhóm 11: Thiết bị và trang bị để chiếu sáng; thiết bị đốt nóng; thiết bị sưởi ấm bằng 
nước; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng, thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và trang bị 
thông gió.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý, thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ trang 
sức; tượng nhỏ bằng kim loại quý; máy ghi thời gian; đồ nữ trang giả.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; giá để nhạc cụ; thiết bị lật trang của tập bản nhạc; khóa lên 
dây đàn; da để làm trống; miếng gảy đàn.  
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Nhóm 16: Giấy; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); con dấu; ấn phẩm (sản phẩm in); 
chân dung, ảnh; đồ dùng bằng các tông.  

 
Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; xi để gắn; amiăng; vật liệu cách âm; nhựa 
tổng hợp; vật liệu chịu nhiệt dùng để cách điện, nhiệt.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; hắc ín; đài kỷ niệm phi kim loại; công trình 
không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; bê tông.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ; đồ đạc nội thất bằng kim loại; đồ trang trí không bằng kim 
loại cho đồ đạc; gương; sừng, thô hoặc bán thành phẩm đạc; ngà, thô hoặc bán thành 
phẩm.  

 
Nhóm 21: Thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ sứ 
không xếp vào các nhóm khác; đồ gốm; dụng cụ nhà bếp; bộ đồ uống rượu; bình, lọ.  

 
Nhóm 22: Dây không bằng kim loại; nguyên liệu dệt sợi thô; vật liệu để nhồi (trừ cao su 
hoặc chất dẻo); sợi vải dệt, mái che bằng vật liệu tổng hợp; lông động vật.  

 
Nhóm 23: Sợi; chỉ; len đã xe; tơ đã xe.  

 
Nhóm 24: Vải; chăn; vỏ nệm; rèm cửa; khăn vải dùng trong nhà.  

 
Nhóm 26: Khuy; đồ thêu, hàng thuê thùa; đồ khâu (trừ chỉ); đăng ten trang trí; đồ trang 
sức dùng cho tóc.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà; mảng đất có cỏ nhân 
tạo; tấm phủ sàn bằng vinyl.  

 
Nhóm 28: Máy trò chơi, tự động và chơi bằng tiền xu; đồ câu (đánh) cá; trò chơi; máy để 
luyện tập thể dục; đồ chơi; gậy chơi gôn.  

 
Nhóm 29: Bơ; sữa; đồ uống làm từ sữa; thịt; thức ăn từ cá; dầu có thể ăn được.  

 
Nhóm 30: Đồ uống; bánh ngọt; thức ăn có bột; ca cao; cà phê; gia vị.  

 
Nhóm 31: Chất bổ sung cho vào thức ăn vật nuôi không dùng cho ngành y; nấm tươi; 
cây; quả tươi; chế phẩm để vỗ béo cho động vật.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; diêm; tẩu hút thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; 
thuốc chứa chất thay thế thuốc lá, không dùng cho ngành y. 

 
Nhóm 37: Giám sát công trình xây dựng; xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng; lắp đặt, 
sửa chữa và bảo dưỡng máy móc; khai thác mỏ; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vải; dịch vụ khắc trổ, trạm trổ; gia công kim loại; dịch vụ in ấn; 
gia công gỗ; bảo quản thực phẩm và đồ uống.  
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Nhóm 42: Kiến trúc; trắc địa địa chất; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu sinh học; kiểm 
định; lập trình máy tính.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ kiểm tra an ninh; vệ sĩ; hãng thám tử; tư vấn về an 
ninh; điều tra lý lịch cá nhân. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-20926 (220) 05.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.3 
(591) Ghi, đen, trắng 
(731) THAI WORLD IMPORT & EXPORT 

CO., LTD   (TH) 
2532 Trok Nokket, Ratchadapisek Rd., 
Bangklo, Bangkholaem, Bangkok 10120 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 29: Rau và trái cây đóng hộp, rau và trái cây đã được nấu chín và sấy khô; đậu 

được bảo quản, rau dầm; thức ăn đông lạnh bao gồm chủ yếu là thịt, cá, gia cầm hay rau; 
súp cà-ri; nước cốt dừa; dừa sấy khô; sữa và các sản phẩm sữa ngoại trừ kem, kem sữa và 
sữa chua đông lạnh; dầu và chất béo có thể ăn được; nước mắm.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; gạo, bún; gạo tám; xôi; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê 
nhân tạo (chất thay thế cà phê); bột mì cho thực phẩm; bột mì trắng và mịn; bột gạo; bột 
sắn; mì sợi; mì sợi sấy khô và chế phẩm làm từ ngũ cốc; nem cuộn; bánh mì; bánh và 
kẹo; mật ong; đường mật; nấm men; bột làm bánh; muối; tương mù tạt; giấm; nước xốt 
(gia vị); gia vị; xì dầu; tương ớt; nước tương sukiyaki (gia vị); tất cả thuộc nhóm này; bột 
cà ri; bột cà ri xanh; bột cà ri đỏ.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-21196 (220) 08.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.11; 6.1.2; A5.3.14; 1.15.15 
(591) Xanh, trắng, vàng, gạch 

(540) 

  

(731) Uỷ ban nhân dân huyện 
Hương Sơn   (VN) 
Khối 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam. 
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(210) 4-2010-21223 (220) 08.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.25; 1.15.23; 25.5.1 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Cát Lợi  (VN) 
Số 147, đường Doãn Kế Thiện, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê; ca cao; đồ uống có thành phần chính là trà; đồ uống có thành 

phần chính là cà phê, đồ uống có thành phần chính là ca cao; cháo ăn liền.   
 

Nhóm 32: Nước tăng lực không dùng cho mục đích y tế (đồ uống không chứa cồn), đồ 
uống chiết từ linh chi. 

 
Nhóm 33: Rượu, rượu có thành phần chính là linh chi. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm: trà, cà 
phê, ca cao, đồ uống có thành phần chính là trà, đồ uống có thành phần chính là cà phê, 
đồ uống có thành phần chính là ca cao, cháo ăn liền, nước tăng lực không dùng cho mục 
đích y tế (đồ uống không chứa cồn), đồ uống chiết xuất từ linh chi, rượu, rượu có thành 
phần chính là linh chi. 

 
 

(210) 4-2010-21231 (220) 08.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(731) LME CO., LTD.   (TH) 
No. 1026/1-2 Watchannai Alley, 
Ratchadaphisek Road, Bangphongphang, 
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 25: áo cánh (áo bờlu); áo phông; áo sơ mi; áo sơ mi may giả bò; quần áo mùa 

đông; áo vét; quần soóc; quần thường; quần jean; bộ com lê; thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2010-21272 (220) 08.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4 
(731) HEKOU HENGYUAN ECONOMIC 

AND TRADE DEVELOPMENT CO., 
LTD  (CN) 
No 39, Huan Cheng Road, Kekou 
County, YuNan Province, China  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo, ngũ cốc, các sản phẩm làm từ gạo và ngũ cốc.  
 

Nhóm 31: Lúa. 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, lúa, gạo, ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2010-21322 (220) 11.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD   (SG) 

5 International Business Park, #05-00 
Mewah Building, Singapore 609914 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn, dầu cọ (thực phẩm), olein cọ (dạng phân đoạn của dầu 

cọ thô dùng làm thực phẩm), stearin cọ (dạng phân đoạn của dầu cọ thô dùng làm thực 
phẩm), dầu dừa (thực phẩm), dầu hạt cọ (thực phẩm), olein hạt cọ (dạng phân đoạn của 
dầu cọ thô dùng làm thực phẩm), stearin hạt cọ (dạng phân đoạn của dầu cọ thô dùng 
làm thực phẩm), dầu đậu nành, dầu từ hạt ngũ cốc (thực phẩm), dầu từ hạt cây bông 
(thực phẩm), dầu hướng dương (thực phẩm), dầu cải dầu (thực phẩm), dầu cải, dầu cọ 
được hyđrô hóa (thực phẩm), olein cọ được hyđrô hóa (dạng phân đoạn của dầu cọ thô 
dùng làm thực phẩm), dầu hạt cọ được hyđrô hóa (thực phẩm), stearin hạt cọ được hyđrô 
hóa (dạng phân đoạn của dầu cọ thô dùng làm thực phẩm), dầu thực vật được hyđrô hóa, 
chất béo từ thực vật được hyđrô hóa, stearin cọ được hyđrô hóa (dạng phân đoạn của dầu 
cọ thô dùng làm thực phẩm), chất béo làm từ cọ được hyđrô hoá, chất béo từ hạt cọ được 
hyđrô hóa, chất béo dùng làm bánh, bơ thực vật, mút ướt, bơ, chất béo dùng làm kẹo, 
chất thay thế mỡ thực vật lấy từ cacao, thế phẩm thay thế mỡ thực vật lấy từ cacao, sản 
phẩm tương đương mỡ thực vật lấy từ cacao, mứt ướt làm từ cacao, chất béo được este 
hóa, dầu dừa được hyđrô hóa, dầu thực vật không có khả năng sinh côlextêrôn, chất thay 
thế dầu bơ, chất béo pha, chất béo thực vật pha, chất thay thế chất béo từ sữa, mỡ pha vào 
bánh cho xốp giòn, dầu thực vật, dầu pha, dầu thực vật pha, chất béo từ thực vật, chất béo 
ở thể sữa , chất béo từ pho mát, chất béo pha bơ, miếng dầu cọ trung gian, dầu olein 
trung gian (dùng làm thực phẩm), chất béo thực vật đã được nhũ hoá, chất béo dạng sệt, 
chất béo dạng sáp, dầu chiên, mỡ chiên, sữa, các sản phẩm sữa, mứt bơ lạc (mứt ướt), 
mứt trứng dừa (mứt ướt), sữa cô đặc, bơ cacao. 

 
 

(210) 4-2010-21344 (220) 11.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2; A26.11.12 
(731) CONINT PTE LTD   (SG) 

57 Ubi Crescent, Singapore 408596  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt nhà ở và tòa nhà, dịch vụ 
điều hành xây dựng công trình tòa nhà; dịch vụ xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 
việc thiết kế, xây dựng, điều hành máy móc (engineering); dịch vụ vẽ kỹ thuật; dịch vụ 
thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc xây dựng 
công trình xây dựng; dịch vụ thiết kế nhà ở và tòa nhà; dịch vụ thiết kế tòa nhà nhiều 
tầng; dịch vụ nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thử nghiệm vật liệu.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-21345 (220) 11.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; A5.3.15; A26.11.12 
(731) CONINT PTE LTD   (SG) 

57 Ubi Crescent, Singapore 408596  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt nhà ở và tòa nhà; dịch vụ 

điều hành xây dựng công trình tòa nhà; dịch vụ xây dựng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng khoa học kĩ thuật vào việc 
thiết kế, xây dựng, điều hành máy móc (engineering); dịch vụ vẽ kỹ thuật; dịch vụ thiết 
kế kỹ thuật công trình xây dựng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc xây dựng công 
trình xây dựng; dịch vụ thiết kế nhà ở và tòa nhà; dịch vụ thiết kế tòa nhà nhiều tầng; 
dịch vụ nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thử nghiệm vật liệu.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-21472 (220) 12.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 
Thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thủy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Mắc áo; cái thoát nước bằng inox; vật dụng bằng inox. 
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(210) 4-2010-21475 (220) 12.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.6; A26.11.12; 5.5.8; 5.5.15 
(591) Hồng, đỏ, đỏ đậm, xám, xanh nõn chuối, 

trắng 
(731) Công ty TNHH NEW TOYO 

PULPPY (Việt Nam)  (VN) 
Số 8, đường số 6, KCN Việt Nam-
Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp; khăn giấy 

bỏ túi; khăn giấy lụa. 
 
 

(210) 4-2010-21476 (220) 12.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.1.14; A3.1.25; 5.7.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH NEW TOYO 

PULPPY (Việt Nam)   (VN) 
Số 8, đường số 6, KCN Việt Nam - 
Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp, khăn giấy 

bỏ túi; khăn giấy lụa.  
 
 

(210) 4-2010-21477 (220) 12.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.15; A5.3.15; A6.19.9; 25.1.6; 
A19.3.24 

(591) Trắng đen, xanh dương, xanh da trời, 
xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh rêu, 
vàng, cam nhạt 

(731) Công ty TNHH NEW TOYO 
PULPPY (Việt Nam)   (VN) 
Số 8, đường số 6, KCN Việt Nam - 
Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp, khăn giấy 
bỏ túi; khăn giấy lụa.  

 
 

(210) 4-2010-21656 (220) 15.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn  (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống), nước 

uống tinh khiết, nước ngọt nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống).  
 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
 
 

(210) 4-2010-21657 (220) 15.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.17; 3.3.1; A1.1.10; 3.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn   (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống), nước 

uống tinh khiết, nước ngọt nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống).    
 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).   
 

Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
 
 

(210) 4-2010-21658 (220) 15.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.17; A1.1.10; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn   (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống), nước 

uống tinh khiết, nước ngọt nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống).   
 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).    
 

Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
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(210) 4-2010-21659 (220) 15.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn   (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống), nước 

uống tinh khiết, nước ngọt nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống).   
 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).    
 

Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-22202 (220) 21.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.9.16 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Hội nông dân huyện Ngọc 

Hiển  (VN) 
ấp Kiến Vàng, thị trấn Rạch Gốc, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Tôm khô.  
 

Nhóm 35: Mua bán tôm khô các loại.  
 
 
 

(210) 4-2010-22394 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M18, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh cho cây trồng.  
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(210) 4-2010-22395 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH KODAI Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 3 ngõ 294/2 đường Kim Mã, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; màn hình máy vi tính; tai nghe 

(hear phone); ống phóng thanh (micro phone); phần mềm máy tính (ghi sẵn); chuột máy 
vi tính; bàn phím máy vi tinh; loa máy vi tính; túi đựng linh kiện máy vi tính. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; cặp để tài liệu. 

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu máy vi tính, các sản phẩm liên  quan đến máy vi tính và các 
loại cặp; túi.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-22398 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và phát triển Đông 
Dương  (VN) 
Số 84, ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 
GROUP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản; quảng cáo thương mại; buôn bán vật liệu xây dựng, 

máy móc, thiết bị, vật tư ngành xây dựng.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lí bất động sản; cho thuê bất động sản; kinh 
doanh bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình. 

 
Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ xây dựng; nghiên cứu dự án.  
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(210) 4-2010-22430 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hanh Yên  (VN) 
Số 101, xóm 6, xã Mỹ Đồng, huyện 
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; đầu máy; các bộ 

phận ghép nối và truyền động cho máy móc.  
 

Nhóm 12: Động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, các bộ phận ghép nối và 
truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 
 

(210) 4-2010-22458 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.04.2011 
(300) 55559 30.04.2010 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Túi, hộp đựng, cái bọc, bao cứng, vỏ, bao chuyên dụng đựng máy tính, điện 

thoại di động, thiết bị điện tử kỹ thuật số di động, máy chơi đa phương tiện, thiết bị hỗ 
trợ cá nhân số hoá, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu (GPS), máy tổ chức điện 
tử và sổ ghi chép điện tử; máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu 
cuối; phần cứng máy vi tính; máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch 
nhớ, màn hình, màn hiển thị, bàn phím máy tính, dây cáp, mô đem, máy in dùng với 
máy vi tính, ổ đĩa, bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đầu nối và trình điều khiển (tệp tin 
trên đĩa chứa các thông tin cần thiết mà một chương trình đòi hỏi để điều hành thiết bị 
ngoại vi như màn hình hoặc máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để 
trống; vật mang dữ liệu từ tính; phần mềm và vi chương trình máy tính (chương trình cơ 
sở), cụ thể là, chương trình hệ điều hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, và chương trình 
làm công cụ phát triển ứng dụng dùng cho máy tính cá nhân và máy tính cầm tay; 
chương trình máy tính đã ghi sẵn dùng để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý 
dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký tự, phần mềm quản lý điện thoại, phần mềm thư điện tử 
và phần mềm nhắn tin điện tử, phần mềm cho máy nhắn tin, phần mềm cho điện thoại di 
động; phần mềm đồng bộ cơ sở dữ liệu, chương trình máy tính để truy cập, duyệt qua và 
tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến, phần cứng và phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc 
điện thoại được tích hợp sẵn với mạng thông tin toàn cầu được máy tính hóa; thiết bị 
điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên quan; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe 
âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy vi tính cầm tay, máy vi tính dạng bảng, máy 
hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng 
đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi 
chép, gửi fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt 
lịch/nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép điện tử; thiết bị điện tử số hoá di động, thiết bị điện tử 
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có ứng dụng định vị toàn cầu (GPS), điện thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di 
động dùng để gửi và nhận các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu 
số hoá khác; điện thoại không dây; điện thoại di động; bộ phận và phụ kiện dùng cho 
điện thoại di động; máy fax, máy trả lời điện thoại tự động, máy ảnh, điện thoại có màn 
hình viđêô, phần mềm và phần cứng truy xuất thông tin trên điện thoại; bộ thiết bị điện 
tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức 
không dây, và thiết bị điện từ cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá 
nhân; thiết bị và dụng cụ liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; phần mềm máy 
tính dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử trên internet, và/hoặc 
các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một khu lưu trữ dữ liệu 
trên hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; phần mềm máy 
tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với một trạm máy tính 
hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biểu tượng 
dưới dạng dữ liệu đã ghi sẵn; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đã và băng có ghi hay 
dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ 
chỉ đọc; thiết bị nhớ mạch rắn; trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử; thiết bị máy 
tính để dùng với tất cả cảc sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để 
dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với 
tất cả các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các sản 
phẩm trên; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết 
bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản 
phẩm trên; thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; bộ lưu trữ trên ổ đã cứng thu nhỏ; đĩa hát 
bằng nhựa vinyl, băng âm thanh, băng ghi âm thanh viđêô, băng cát xét ghi âm thanh - 
viđêô, đĩa ghi âm/ghi hình đã ghi sẵn; băng âm thanh (tất cả được bán thành bộ kèm với 
các cuốn sách nhỏ); bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc (CD-ROM) và đĩa compắc (DVD) 
lưu trữ dữ liệu với kích thước lớn, đặc biệt là ghi âm-hình với độ phân giải cao; tấm đệm 
di chuyển con chuột máy tính; pin (ắc quy); pin (ắc quy) có thể nạp lại; bộ nạp điện; bộ 
nạp điện cho pin (ắc quy) điện; tai nghe vòng qua đầu; tai nghe âm thanh nổi; tai nghe 
(nhét vào tai); loa âm thanh nổi; loa âm thanh; loa âm thanh dùng cho gia đình; loa có bộ 
phận điều khiển tín hiệu âm thanh; loa dùng cho máy vi tính; thiết bị loa âm thanh nổi 
dùng cho mục đích cá nhân; máy thu sóng rađiô, bộ khuyếch đại, thiết bị ghi và tái tạo 
âm thanh, máy quay đĩa chạy điện, máy hát chạy điện, thiết bị âm thanh nổi với độ trung 
thực cao, máy ghi âm và thiết bị tái tạo âm thanh chạy băng, loa phóng thanh, bộ loa 
gồm nhiều loa, micrô; thiết bị âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi âm và máy 
quay băng cát xét âm thanh, máy ghi âm và máy quay băng cát xét hình ảnh, máy chạy 
đĩa compắc, đầu ghi và đầu máy chạy đã compắc (DVD), đầu ghi và đầu máy chạy bằng 
âm thanh kỹ thuật số; đầu máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và/hoặc viđêô; máy thu thanh 
(rađiô); máy quay viđêô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật 
số; thiết bị phát sóng rađiô; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; bộ phận và linh kiện nhỏ 
dùng cho tất cả các sản phẩm trên. 

 
Nhóm 18: Vali dạng hộp; cặp da đựng tài liệu; ví đựng danh thiếp; va li chứa đồ đi công 
tác; ví đựng thẻ điện thoại; va li dạng hộp đựng catalô; ví đựng thẻ tín dụng; cặp đựng tài 
liệu; ví đựng chìa khoá; va li nhỏ dạng hộp có nhiều ngăn; vali nhỏ đựng đồ khi đi qua 
đêm; ví, cụ thể là, ví đựng đồ trang điểm, ví đựng đồ tắm rửa, ví đựng mỹ phẩm và ví 
đựng son môi (rỗng, không có đồ bên trong); túi; túi thể thao và điền kinh đa dụng; túi 
đựng đồ đi biển; túi đựng sách; túi đựng đồ nhỏ gọn có thể xách tay khi đi trên các 
phương tiện vận chuyển; túi đựng mỹ phẩm rỗng; túi to hình trụ nằm ngang; túi vải dùng 
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khi đi du lịch; túi đựng đồ khi đi mua sắm bằng da và có mắt lưới; túi đựng đồ khi đi 
nghỉ qua đêm; túi đi học; túi đựng sách vở khi đi học; túi đựng giày khi đi du lịch; túi 
đeo vai; túi đựng đồ lưu niệm; túi đựng bộ quần áo vét; túi đựng đồ lặt vặt; túi du lịch; ví 
da; ví tiền; bao đựng thẻ tín dụng.  

 
 

(210) 4-2010-22510 (220) 26.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đầu tư Nam Việt   (VN) 
516 A3a Giảng Võ, Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: sofa, bàn, ghế, kệ, giường, tủ. 
 

Nhóm 35: Buôn bán trang thiết bị nội ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ, máy móc, thiết 
bị, điện tử, điện lạnh, vật liệu xây dựng, nông sản, thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, nước 
giải khát, quảng cáo, xuất bản những bài quảng cáo, quảng cáo trên truyền hình, đài, 
báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

 
Nhóm 41: Xuất bản văn hoá phẩm được phép lưu hành.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc, nội ngoại thất đối với các công trình dân 
dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2010-22562 (220) 26.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; A25.7.21 
(591) Xanh dương thẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - cơ khí - xây 
dựng Văn Minh  (VN) 
4/23/15 đường số 3, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thép tấm; thép định hình; khung kho nhà 

xưởng bằng kim loại; khung nan cửa cuốn bằng thép hợp kim và hợp kim nhôm; khung 
cửa bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị ngành xây dựng, dụng cụ văn phòng, hàng gia dụng (bóng 
đèn điện, cầu dao, cầu chì, dây điện, bảng điện, ổn áp, công tắc, ti vi, đầu đĩa, loa đài, 
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amply, điện thoại, máy fax, máy vi tính, máy ảnh, bàn, ghế, giường, tủ), hàng mỹ nghệ, 
vật liệu xây dựng, xi măng, sắt, thép; mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế (cụ 
thể là các máy móc dùng để sản xuất, gia công các sản phẩm khung cửa bằng kim loại 
như: máy cán tôn, máy cắt, máy đục, máy khoan, máy mài), kim khí điện máy (cụ thể là: 
máy giặt, tủ lạnh, lò nướng, bàn là, bếp điện, quạt trần, quạt đứng), hàng may mặc, hóa 
mỹ phẩm, văn phòng phẩm, thực phẩm, hàng trang trí nội thất, thép tấm, thép định hình, 
khung kho nhà xưởng bằng kim loại, thanh nan cửa cuốn bằng thép hợp kim và hợp kim 
nhôm, khung cửa bằng kim loại, khung cửa sổ bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2010-22584 (220) 26.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 3.13.5; 26.5.1; 26.5.3; 5.3.20; 
A5.1.5; 1.15.15 

(591) Vàng, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện U Minh  
(VN) 
Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U 
Minh, tỉnh Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mật ong và các sản phẩm khác được sản xuất từ mật ong và tổ ong.  
 
 
 

(210) 4-2010-22610 (220) 27.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.14; 7.1.24; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thức ăn gia súc và thương 
mại Việt Phương  (VN) 
450/64 tổ 14 ấp 1, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, máy móc, thiết bị sử dụng trong 

lĩnh vực sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm. 
 

Nhóm 40: Gia công  thức ăn gia súc, gia cầm.  
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(210) 4-2010-22646 (220) 27.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

và sản xuất nông nghiệp Lúa 
Vàng   (VN) 
Thôn Hồng Giang, xã Đức Giang, huyện 
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gia súc, gia cầm; mua bán nông sản.  
 

Nhóm 40: Giết mổ gia súc và gia cầm.  
 
 

(210) 4-2010-22771 (220) 28.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tiếng Ngọc   (VN) 
105B Trương Định, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện, điện tử, viễn thông, máy vi tính, thiết bị 

ngoại vi và phần mềm dùng với máy vi tính, thiết bị nghe nhìn, đồ điện gia dụng, bộ đèn 
điện bao gồm cả đèn trang trí, các sản phẩm đồ gỗ dùng trong gia đình, đồ gỗ dùng trong 
văn phòng, quần áo, giầy dép, đồ đi chân, đồ đội đầu, sản phẩm làm bằng da và giả da 
như vali, cặp, túi, ví và thắt lưng, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh; tư vấn tổ 
chức kinh doanh; quản lý kinh doanh; quản lý chuỗi cửa hàng theo mô hình nhượng 
quyền thương mại; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại (cho người 
khác).  

 
 

(210) 4-2010-22813 (220) 29.10.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngô Quang  
(VN) 
G13 khu tái định cư đường 3A, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Kéo. 
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Nhóm 16: Sáp màu, màu nước, gọt bút chì, bút, thước kẽ, compa (để kẻ), gôm (văn 
phòng phẩm), đất nặn (văn phòng phẩm), băng xóa dùng cho văn phòng, giấy ghi chú, 
keo dán dùng cho văn phòng, kẹp hồ sơ, hộp cắm bút, dụng cụ tháo ghim, dụng cụ bấm 
lỗ dùng cho văn phòng, băng keo dùng cho văn phòng.  

 
Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm và dụng cụ học sinh.  

 
 

(210) 4-2010-22947 (220) 01.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Thiện Hưng Phát   (VN) 
78/3 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường chống thấm. 

 
 

(210) 4-2010-23015 (220) 01.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

điện Hải Phòng (VN)   (VN) 
Số 3 Km 92 An Trì, phường Hùng 
Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật tư thiết bị điện công nghiệp, dân dụng, tàu thủy, máy phát điện, 

máy công cụ, máy tàu thủy, trang thiết bị vật tư ngành hàng hải, sắt, van ống, sơn, phế 
liệu, vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa, vật liệu nhựa, sản phẩm thủy tinh, sành sứ, vòng 
bi, mô tơ, máy bơm, quạt gió, vật liệu trang trí nội ngoại thất; dịch vụ xuất nhập khẩu 
hàng hóa.  

 
Nhóm 37: Xây dựng đường dây trạm điện, công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, các công trình viễn thông, công cộng; lắp đặt công trình điện dân dụng, công 
nghiệp và tàu thủy; bảo dưỡng thiết bị điện; phá dỡ tàu cũ; tư vấn lắp đặt công trình điện 
dân dụng, công nghiệp và tàu thủy.. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy, đường bộ; dịch vụ vận tải hành 
khách bằng đường thủy, đường bộ.  

 
 

(210) 4-2010-23052 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.7.23; 4.5.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH thương mại Hữu 

Nghị  (VN) 
Số nhà 26, ngõ 11, phố Trịnh Hoài Đức, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Bệt xí; chậu rửa (bộ phận của thiết bị vệ sinh); vòi của của hệ thống ống dẫn; 

sen tắm; bồn tắm.  
 

Nhóm 20: Gương dùng trong nhà tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: gạch xây dựng, ngói, cát, đá, sỏi, gạch ốp lát và 
thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc, tư vấn kiến trúc. 

 
 

(210) 4-2010-23109 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.1 
(731) ACBEL POLYTECH INC.   (TW) 

No. 159, Sec. 3, Tamchin Rd., Tamshui 
Chen, Taipei Hsien, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Hộp acquy; bộ nạp acquy; bộ nạp pin điện; cuộn cản kháng (trở kháng); cuộn 

dây điện; cuộn dây điện từ; giá, khung của cuộn điện; thiết bị điện dùng để chuyển 
mạch; bộ chuyển mạch; bộ chuyển đổi điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; bộ điều chỉnh ánh 
sáng (điều chỉnh điện); chấn lưu bóng đèn; bộ điều biến; máy biến thế (điện); bộ ổn áp 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ nguồn cấp điện; bộ nguồn chuyển mạch; bộ 
nắn điện; bộ chuyển đổi hiệu điện thế của dòng điện một chiều; bộ chuyển đổi dòng điện 
xoay chiều sang dòng điện một chiều; bộ đổi điện; bộ ổn áp; bộ điều hợp đường dây điện 
lực.  
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(210) 4-2010-23120 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Hưng 

HÀ  (VN) 
100 phố Hào Nam, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (bất động sản), quản lý tòa nhà (bất động sản), đánh giá bất 
động sản, dịch vụ bất động sản, quản lý tài sản bất động sản, đánh giá tài chính bất động 
sản, sàn giao dịch bất động sản, mua bán, môi giới và cho thuê nhà để ở hoặc làm văn 
phòng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, nhà an dưỡng dành cho người cao tuổi.  

 
Nhóm 44: Nhà nghỉ dưỡng (mục đích chữa bệnh là chính). 

 
 
 
 

(210) 4-2010-23134 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Tân Hiệp Phát  (VN) 
294 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
 
(511)   Nhóm 29: Nước quả nấu đông, sữa, đồ uống có sữa là chủ yếu.  
 

Nhóm 30: Chè (trà), cà phê.  
 

Nhóm 32: Bia, nước ép trái cây, đồ uống từ ngũ cốc không cồn.  
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(210) 4-2010-23141 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư y tế 
Hồng Thiện Mỹ  (VN) 
725/2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Hóa chất dùng trong y tế.  
 

Nhóm 09: ống nghiệm, lọ đựng mẫu bệnh phẩm, ống hút bệnh phẩm, đĩa nuôi cấy vi 
khuẩn dùng trong y tế, tất cả là dụng cụ trong phòng thí nghiệm.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán vật tư, dụng cụ y tế; mua bán hóa chất, vaccin, sinh 
phẩm y tế. 

 
 

(210) 4-2010-23146 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A18.1.9; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây đậm, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch An Bình  
(VN) 
Số 83 ngõ 383 đường Tam Trinh, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch vận; chuyển hành khách, vận tải hàng hoá bằng ô tô theo hợp 

đồng; cho thuê xe ô tô tự lái; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ 
khách du lịch (dịch vụ hộ chiếu, visa, vé máy bay, vé tàu). 

 
 

(210) 4-2010-23220 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc tế Cao Nguyên Xanh  
(VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); nước hoa quả không có gaz (đồ uống); bột 
giải khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải khát). 

 
 
 
 

(210) 4-2010-23221 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc tế Cao Nguyên Xanh  
(VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); nước hoa quả không có gaz (đồ uống); bột 
giải khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải khát). 

 
 
 
 

(210) 4-2010-23222 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc tế Cao Nguyên Xanh  
(VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); nước hoa quả không có gaz (đồ uống); bột 
giải khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải khát). 
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(210) 4-2010-23223 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc tế Cao Nguyên Xanh  
(VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); nước hoa quả không có gaz (đồ uống); bột 
giải khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải khát). 

 
 

(210) 4-2010-23224 (220) 03.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc tế Cao Nguyên Xanh  
(VN) 
170 Hồ Văn Tắng, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh) đóng chai (nước giải khát uống liền). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); nước trà xanh đóng chai (đồ uống); nước 
hoa quả không có gaz (đồ uống); bột giải khát hòa tan (chế phẩm để làm đồ uống giải 
khát). 

 
 

(210) 4-2010-23256 (220) 04.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) WUHAN HUMANWELL  MEDICINE 

MARKET CO.,LTD  (CN) 
3rd Floor, Special 1 Luojiashan Road, 
Hongshan District, Wuhan, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2010-23257 (220) 04.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) WUHAN HUMANWELL  MEDICINE 

MARKET CO.,LTD  (CN) 
3rd Floor, Special 1 Luojiashan Road, 
Hongshan District, Wuhan, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-23299 (220) 04.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25 
(731) HKF CUTTING TOOL 

MANUFACTURING COMPANY  
(TW) 
No.136, Jhengnan 3rd Road, Yongkang 
City, Tainan County, Taiwan (710) 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 07: Dao phay (dụng cụ điện); máy khoan, mũi khoan; đầu cặp mũi khoan (bộ 

phận của máy); mũi doa (dụng cụ điện); tarô (bộ phận của máy, động cơ hoặc động cơ 
mô tô). 

 
 

(210) 4-2010-23338 (220) 04.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Vàng đồng 

(540) 

 (731) RUDOLF LIETZ, INC.   (PH) 
142 Legaspi St., Legaspi Village, Makati 
City, Metro Manila, Philippines.  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xuất nhập khẩu các loại hàng hóa sau: sản phẩm thực vật, 

mỡ và dầu động vật và các sản phẩm tách từ chúng, thực phẩm chế biến, sản phẩm của 
ngành công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp liên quan như hóa chất hữu cơ, 
các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, các chất chứa anbumin và các sản phẩm hóa chất 
khác, sản phẩm gốm sứ, kim loại cơ bản và các sản phẩm bằng kim loại cơ bản, máy và 
trang thiết bị cơ khí và các bộ phận của chúng, máy, thiết bị và dụng cụ kỹ thuật, các bộ 
phận và phụ tùng của chúng, và các mặt hàng khác gồm có đèn và bộ đèn, kể cả đèn pha 
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và đèn sân khấu và bộ phận của chúng, biển để tên được chiếu sáng, biển hiệu được 
chiếu sáng. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-23372 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.2 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cơ Khí Vạn 
Phong  (VN) 
1A187/1 Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm kim loại thông dụng như; bản lề;  tay nắm kim loại các loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-23399 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) SINDICATUM CARBON CAPITAL 

HOLDINGS LIMITED   (GB) 
33 Duke Street, London, W1U 1JY, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ chức 

năng văn phòng.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ cụ thể là tư vấn về sự biến đổi khí hậu, các 
công nghệ giảm thiểu và thích ứng với sự biến đổi khí hậu; tư vấn về các giải pháp sử 
dụng năng lượng hiệu quả; tư vấn về công nghệ năng lượng sạch; tư vấn về các công 
nghệ nhằm làm giảm sự phát thải khí nhà kính; phát triển các dự án làm giảm khí nhà 
kính và dự án năng lượng sạch; dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; dịch vụ thiết 
kế liên quan đến khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; 
thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy vi tính.  
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(210) 4-2010-23400 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) EXIDE TECHNOLOGIES   (US) 

13000 Deerfield Parkway, Building 200 
Milton, Georgia 30004, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin; bộ nạp pin; hệ thống nạp pin; thiết bị kiểm tra pin; linh kiện dùng cho 

pin; cụ thể là dây cáp dùng để nạp pin, đầu nối cực điện, dây cáp, bu-lông và khay, dây 
điện; bộ lưu điện; bộ lưu điện dùng để cung cấp điện tạm thời nhằm duy trì sự hoạt động 
của các thiết bị sử dụng điện khi gặp sự cố về điện (UPS); hệ thống điện, cụ thể là, các 
thiết bị trữ điện tích hợp với hệ thống dây điện dùng để phân phát điện đến các thiết bị 
công nghiệp và thương mại khác nhau; hệ thống quang điện có lớp chặn; máy biến đổi 
điện tử công suất dưới dạng máy đổi điện và bộ điều khiển nạp điện; các bộ phận và linh 
kiện dùng cho các sản phẩm nêu trên.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-23401 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 25.12.1; 26.13.25; 26.3.4 
(591) Xanh dương, hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hưng Phát  
(VN) 
118 Lò Siêu, phường 12, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi (không bao gồm bàn bi a).  

 
 
 
 

(210) 4-2010-23402 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá, xanh dương, hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hưng Phát  
(VN) 
118 Lò Siêu, phường 12, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 
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(210) 4-2010-23403 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá, xanh dương, hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hưng Phát  
(VN) 
118 Lò Siêu, phường 12, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi (không bao gồm bàn bi a). 

 
 
 

(210) 4-2010-23527 (220) 08.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.21; 1.15.23; 1.13.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân đầu tư 
và phát triển Thái Sơn  (VN) 
P105 M7 khu TTVC Quân Đội, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng như: chổi lau nhà, xoong nồi (không dùng điện), ly tách, bàn 

chải, dụng cụ rửa chai sữa. 
 
 
 

(210) 4-2010-23668 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hưng Thuận Lợi  
(VN) 
ấp 2, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn nhựa, ghế nhựa, xô nhựa, chậu nhựa, rổ nhựa, ly nhựa, bình đựng đá lạnh 

bằng nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu dùng cho ngành nhựa; 
mua bán hạt nhựa, bàn nhựa, ghế nhựa, xô nhựa, tủ nhựa, kệ nhựa, rổ nhựa, ly nhựa, bình 
đựng đá lạnh bằng nhựa. 
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(210) 4-2010-23704 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Xí nghiệp môi trường đô thị 

huyện Gia Lâm   (VN) 
211 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh làm sạch đẹp nhà cửa, công trình công cộng; tư vấn xây dựng 

và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sửa chữa các sản phẩm cơ khí, thiết bị 
chuyên dùng và phương tiện cơ giới đường bộ. 

 
Nhóm 39: Thu gom và vận chuyển chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải 
thương mại, chất thải y tế và chất thải xây dựng. 

 
Nhóm 40: Xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải thương mại, chất 
thải y tế và chất thải xây dựng; cải tạo (xử lý) môi trường sinh thái; gia công các sản 
phẩm hàng hóa từ nguồn gốc phế thải (theo yêu cầu của người khác); tái chế và tái sử 
dụng phế thải (trong quá trình sản xuất và gia công, theo yêu cầu từ người khác); gia 
công (theo yêu cầu của người khác) các sản phẩm cơ khí, thiết bị chuyên dùng và 
phương tiện cơ giới đường bộ.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-23732 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 3.9.1; A5.1.5 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu 
(731) Hội nông dân huyện Trần Văn 

Thời   (VN) 
Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
 
(511)   Nhóm 29: Cá khô.  
 

Nhóm 35: Mua bán cá khô các loại; xúc tiến thương mại; quảng cáo để bán hàng.  
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(210) 4-2010-23740 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ALDILA, INC   (US) 

14145 Danielson Street, Suite B, Poway, 
California 92064, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao, cụ thể là thân gậy đánh gôn và gậy đánh gôn.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-23741 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ALDILA, INC  (US) 

14145 Danielson Street, Suite B, Poway, 
California 92064, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao, cụ thể là thân gậy đánh gôn và gậy đánh gôn.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2010-23742 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ALDILA, INC    (US) 

14145 Danielson Street, Suite B, Poway, 
California 92064, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao, cụ thể là thân gậy đánh gôn và gậy đánh gôn.  
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(210) 4-2010-23763 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Đức Tín  (VN) 
Số 6/16 khu phố 4, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi hơi (trừ các bộ phận của máy móc); nồi hơi nước nóng (trừ các bộ phận 

của máy móc, đốt bằng nhiên liệu hoặc điện); nồi dầu tải nhiệt (đốt bằng nhiên liệu hoặc 
điện).  

 
Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu máy móc thiết bị công nghiệp, nông nghiệp (nồi 
hơi; nồi nước nóng; nồi dầu tải nhiệt).  

 
 

(210) 4-2010-23781 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1; 2.9.4; 24.3.1; A24.3.7 
(591) đen, trắng, xanh dương đậm, ghi, nâu, 

vàng 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2010-23845 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR   (VN) 
Số 8 lô 13A, khu đô thị Trung Yên, 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; các loại cổng bằng kim loại; 

mái hiên di động bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất 
cả các sản phẩm kể trên.  
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Nhóm 07: Động cơ điện và phụ kiện của động cơ điện dùng cho cửa bằng kim loại, các 
loại cổng bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa.  

 
 
 

(210) 4-2010-23846 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR    (VN) 
Số 8 lô 13A, khu đô thị Trung Yên, 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; các loại cổng bằng kim loại; 

mái hiên di động bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất 
cả các sản phẩm kể trên.    

 
Nhóm 07: Động cơ điện và phụ kiện của động cơ điện dùng cho cửa bằng kim loại, các 
loại cổng bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa.  

 
 
 

(210) 4-2010-23847 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR    (VN) 
Số 8 lô 13A, khu đô thị Trung Yên, 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; các loại cổng bằng kim loại; 

mái hiên di động bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất 
cả các sản phẩm kể trên.    

 
Nhóm 07: Động cơ điện và phụ kiện của động cơ điện dùng cho cửa bằng kim loại, các 
loại cổng bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại.    

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa.  
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(210) 4-2010-23848 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR    (VN) 
Số 8 lô 13A, khu đô thị Trung Yên, 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; các loại cổng bằng kim loại; 

mái hiên di động bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất 
cả các sản phẩm kể trên.    

 
Nhóm 07: Động cơ điện và phụ kiện của động cơ điện dùng cho cửa bằng kim loại, các 
loại cổng bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại.    

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa.  

 
 

(210) 4-2010-23849 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR    (VN) 
Số 8 lô 13A, khu đô thị Trung Yên, 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; các loại cổng bằng kim loại; 

mái hiên di động bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất 
cả các sản phẩm kể trên.    

 
Nhóm 07: Động cơ điện và phụ kiện của động cơ điện dùng cho cửa bằng kim loại, các 
loại cổng bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại.    

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa.  

 
 

(210) 4-2010-23883 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) NINTENDO CO., LTD.   (JP) 

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Dụng cụ đo bước; máy và dụng cụ đo và kiểm tra; máy và thiết bị nhiếp ảnh; 
thiết bị và dụng cụ điện ảnh cụ thể là: máy chiếu phim, kính ảnh phim trên máy chiếu, 
máy và thiết bị dùng để tráng và rửa phim điện ảnh, máy quay phim, màn ảnh chiếu hình 
dùng cho phim ảnh, máy dùng để biên tập lại phim ảnh, máy móc và thiết bị dùng để ghi 
âm (thiết bị điện ảnh); kính đeo mắt và kính bảo hộ; kính quang học (không dùng trong 
xây dựng); điện thoại di động cùng các bộ phận và linh kiện gắn liền với chúng; dây đeo 
điện thoại di động; máy móc và thiết bị viễn thông cụ thể là: điện thoại, máy và thiết bị 
truyền thông hữu tuyến (qua dây), máy và thiết bị truyền dẫn âm thanh hoặc hình ảnh 
(dùng trong viễn thông), máy và thiết bị phát thanh truyền hình, máy và thiết bị truyền 
thông vô tuyến, máy và thiết bị truyền thông ứng dụng sóng vô tuyến, máy và thiết bị 
điều khiển từ xa, máy và thiết bị phát tín hiệu âm tần, máy và thiết bị phát tín hiệu thị 
tần; đĩa com-pắc đã được ghi sẵn; đã dùng cho máy hát; mạch điện tử và đĩa quang học 
(chỉ đọc) đã được ghi sẵn các chương trình thực hiện tự động dùng cho nhạc cụ điện tử; 
máy nhịp điện tử (âm nhạc); máy vi tính; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, 
băng từ, thẻ nhớ dùng cho đĩa quang chỉ đọc, hộp chuyên dụng để đựng đĩa quang có bộ 
nhớ chỉ đọc, đĩa tiếng, đĩa video kỹ thuật số và các thiết bị lưu trữ chương trình dùng cho 
máy tính; chương trình máy tính có thể tải xuống; chương trình máy tính được ghi sẵn; 
chương trình trò chơi dùng cho điện thoại di động (phần mềm cài đặt); con chuột máy 
tính (thiết bị xử lý dữ liệu); miếng đệm lót con chuột máy tính; bàn phím máy tính; máy 
in dùng cho máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; màn hình máy tính (phần cứng máy 
tính); máy quét hình ảnh (thiết bị xử lý dữ liệu); bút điện tử; nhật ký điện tử; máy móc và 
thiết bị điện tử cùng các bộ phận của chúng cụ thể là: ống điện tử, chất bán dẫn, mạch 
điện tử (không bao gồm mạch đã được ghi sẵn chương trình máy tính); máy chơi trò chơi 
điện tử trong nhà được gắn với màn hình viđeo cùng các bộ phận linh kiện gắn liền với 
chúng; các chương trình được ghi sẵn (phần mềm cài đặt) dùng cho máy chơi trò chơi 
điện tử trong nhà được gắn với màn hình video; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa 
quang từ, băng từ, thẻ đọc bộ nhớ, hộp chứa thẻ đọc bộ nhớ, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-
ROM và bộ nhớ có chứa chương trình trò chơi điện tử dùng cho máy chơi trò chơi điện 
tử trong nhà có gắn với màn hình video; máy chơi điện tử được gắn với màn hình video 
cho khách hàng cùng các bộ phận và linh kiện gắn liền với chúng; chương trình được tải 
xuống (từ mạng) dùng cho máy chơi điện tử được gắn với màn hình video cho khách 
hàng; chương trình (phần mềm máy tính) được ghi sẵn dùng cho máy chơi điện tử được 
gắn với màn hình video cho khách hàng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, 
băng từ, thẻ đọc bộ nhớ, hộp chứa thẻ đọc bộ nhớ, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM và bộ 
nhớ có chứa chương trình trò chơi điện tử dùng cho máy chơi điện tử được gắn với màn 
hình video cho khách hàng; thiết bị điều khiển, cần điều khiển và thẻ nhớ dùng cho máy 
chơi điện tử được gắn với màn hình video cho khách hàng; chương trình được tải xuống 
(từ mạng) dùng cho máy chơi điện tử cầm tay được gắn với màn hình hiển thị tinh thể 
lỏng; chương trình (phần mềm máy tính) được ghi sẵn dùng cho máy chơi điện tử cầm 
tay được gắn với màn hình hiển thị tinh thể lỏng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa 
quang từ, băng từ, thẻ đọc bộ nhớ, hộp chứa thẻ đọc bộ nhớ, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-
ROM và bộ nhớ có chứa chương trình trò chơi điện tử dùng cho máy chơi điện tử cầm 
tay được gắn với màn hình hiển thị tinh thể lỏng; thiết bị mô phỏng dùng để lái và điều 
khiển xe cộ; bàn là điện; thiết bị uốn tóc chạy điện; còi điện; mũ bảo hiểm; quần áo bảo 
hộ chống cháy; phim điện ảnh đã được phơi sáng; phim dương bản đã được phơi sáng; 
giá chuyên dụng để phim dương bản đã được phơi sáng; đĩa hình đã được ghi và băng 
hình đã được ghi; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; máy bán hàng tự động; máy 
tính tiền điện tử; thước lô ga (thiết bị đo); bảng tín hiệu chạy điện dùng để hiển thị biểu 
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đồ hoặc biểu đồ đầu ra của dòng điện; máy phô-tô-co-py; máy tính toán được điều khiển 
bằng tay; thiết bị để vẽ hoặc vẽ phác thảo; thiết bị để vẽ thiết kế phác thảo; dây lưng 
trọng tải dùng cho bình lặn; quần áo lặn (dùng khi lặn có mang bình khí nén); phao bơi 
có thể bơm phồng lên; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; bình khí để lặn (thiết bị lặn 
dùng khi lặn); phao bơi có thể bơm phồng hình vuông hoặc hình chữ nhật; máy và thiết 
bị lặn dưới nước (không dùng trong thể thao); bộ phận điều chỉnh của bình khí nén dùng 
khi lặn; cái nút lỗ tai; thiết bị vẽ thiết kế; dữ liệu âm nhạc được tải xuống từ mạng máy 
tính; dữ liệu hình ảnh được tải xuống từ mạng máy tính.  

 
 

(210) 4-2010-24055 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

BANK OF CHINA LIMITED  (CN) 
Fuxingmennei Avenue, Beijing, P.R. 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ đổi 

tiền; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ về thẻ nợ; dịch 
vụ cho vay tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tài trợ vốn; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản); dịch vụ thông tin 
về tài chính; dịch vụ bảo trợ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ mua trả góp xe 
cộ mặt đất; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (tài chính); dịch vụ thanh toán (tài 
chính); dịch vụ ngân hàng hối đoái (tài chính); đại lý giao dịch các hàng hóa giao sau 
được làm rõ như sau: đây là loại hình văn phòng đại lý giao dịch phục vụ hoạt động tài 
chính, có trách nhiệm điều chỉnh hoạt động giao dịch ngoại hối, hợp đồng hàng hoá trả 
sau nhằm hỗ trợ hạn chế gian lận trong kinh doanh; dịch vụ mua trả góp các thiết bị 
truyền thông; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; dịch vụ tín dụng; 
ngân hàng; dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ khảo sát liên quan tới thẻ tín 
dụng; hãng thu hồi nợ; dịch vụ môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; bảng thị giá sở giao 
dịch chứng khoán; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ thẩm tra séc; dịch vụ đầu tư vốn; dịch 
vụ thu tiền thuê (nhà, đất); tổ chức thu hộ tiền; dịch vụ gửi két an toàn; dịch vụ đánh giá 
tài chính; dịch vụ quỹ tiết kiệm; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch vụ chuyển vốn bằng 
điện tử; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ mua trả góp tài chính; dịch vụ trả góp (trả 
tiền từng phần); quỹ hỗ tương; ủy thác bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thông 
tin về bảo hiểm; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động 
sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ định giá bất 
động sản; dịch vụ văn phòng môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới cụ thể là: môi giới 
hải quan, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ bảo lãnh; 
cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính trong giao dịch cho thuê tài sản; dịch vụ quyên góp 
quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ cho vay theo bảo lãnh (thế chấp).  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ đổi 

tiền; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ về thẻ nợ; dịch 
vụ cho vay tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tài trợ vốn; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản); dịch vụ thông tin 
về tài chính; dịch vụ bảo trợ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ mua trả góp xe 
cộ mặt đất; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (tài chính); dịch vụ thanh toán (tài 
chính); dịch vụ ngân hàng hối đoái (tài chính); đại lý giao dịch các hàng hóa giao sau 
được làm rõ như sau: đây là loại hình văn phòng đại lý giao dịch phục vụ hoạt động tài 
chính, có trách nhiệm điều chỉnh hoạt động giao dịch ngoại hối, hợp đồng hàng hoá trả 
sau nhằm hỗ trợ hạn chế gian lận trong kinh doanh; dịch vụ mua trả góp các thiết bị 
truyền thông; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; văn phòng dịch vụ 
tín dụng; ngân hàng; dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ khảo sát liên quan 
tới thẻ tín dụng; hãng thu hồi nợ; dịch vụ môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; bảng thị giá 
sở giao dịch chứng khoán; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ thẩm tra séc; dịch vụ đầu tư 
vốn; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); tổ chức thu hộ; dịch vụ gửi két an toàn; dịch vụ 
đánh giá tài chính; dịch vụ quỹ tiết kiệm; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch vụ chuyển 
vốn bằng điện tử; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ mua trả góp tài chính; dịch vụ 
trả góp (trả tiền từng phần); quỹ hỗ tương; ủy thác bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; 
dịch vụ thông tin về bảo hiểm; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho thuê văn phòng 
(bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
định giá bất động sản; dịch vụ văn phòng môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới cụ thể 
là: môi giới hải quan, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ 
bảo lãnh; cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính trong giao dịch cho thuê tài sản ; dịch vụ 
quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ cho vay theo bảo lãnh (thế 
chấp). 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ đổi 
tiền; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ về thẻ nợ; dịch 
vụ cho vay tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tài trợ vốn; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản); dịch vụ thông tin 
về tài chính; dịch vụ bảo trợ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ mua trả góp xe 
cộ mặt đất; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (tài chính); dịch vụ thanh toán (tài 
chính); dịch vụ ngân hàng hối đoái (tài chính); đại lý giao dịch các hàng hóa giao sau 
được làm rõ như sau: đây là loại hình văn phòng đại lý giao dịch phục vụ hoạt động tài 
chính, có trách nhiệm điều chỉnh hoạt động giao dịch ngoại hối, hợp đồng hàng hoá trả 
sau nhằm hỗ trợ hạn chế gian lận trong kinh doanh; dịch vụ mua trả góp các thiết bị 
truyền thông; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; dịch vụ tín dụng; 
ngân hàng; dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ khảo sát liên quan tới thẻ tín 
dụng; hãng thu hồi nợ; dịch vụ môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; bảng thị giá sở giao 
dịch chứng khoán; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ thẩm tra séc; dịch vụ đầu tư vốn; dịch 
vụ thu tiền thuê (nhà, đất); tổ chức thu hộ tiền; dịch vụ gửi két an toàn; dịch vụ đánh giá 
tài chính; dịch vụ quỹ tiết kiệm; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch vụ chuyển vốn bằng 
điện tử; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ mua trả góp tài chính; dịch vụ trả góp (trả 
tiền từng phần); quỹ hỗ tương; ủy thác bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thông 
tin về bảo hiểm; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động 
sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ định giá bất 
động sản; dịch vụ văn phòng môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới cụ thể là: môi giới 
hải quan, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ bảo lãnh; 
cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính trong giao dịch cho thuê tài sản; dịch vụ quyên góp 
quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ cho vay theo bảo lãnh (thế chấp).  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ đổi 

tiền; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ về thẻ nợ; dịch 
vụ cho vay tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tài trợ vốn; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản); dịch vụ thông tin 
về tài chính; dịch vụ bảo trợ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ mua trả góp xe 
cộ mặt đất; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (tài chính); dịch vụ thanh toán (tài 
chính); dịch vụ ngân hàng hối đoái (tài chính); đại lý giao dịch các hàng hóa giao sau 
được làm rõ như sau: đây là loại hình văn phòng đại lý giao dịch phục vụ hoạt động tài 
chính, có trách nhiệm điều chỉnh hoạt động giao dịch ngoại hối, hợp đồng hàng hoá trả 
sau nhằm hỗ trợ hạn chế gian lận trong kinh doanh; dịch vụ mua trả góp các thiết bị 
truyền thông; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; văn phòng dịch vụ 
tín dụng; ngân hàng; dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ khảo sát liên quan 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
615 

tới thẻ tín dụng; hãng thu hồi nợ; dịch vụ môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; bảng thị giá 
sở giao dịch chứng khoán; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ thẩm tra séc; dịch vụ đầu tư 
vốn; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); tổ chức thu hộ; dịch vụ gửi két an toàn; dịch vụ 
đánh giá tài chính; dịch vụ quỹ tiết kiệm; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch vụ chuyển 
vốn bằng điện tử; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ mua trả góp tài chính; dịch vụ 
trả góp (trả tiền từng phần); quỹ hỗ tương; ủy thác bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; 
dịch vụ thông tin về bảo hiểm; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho thuê văn phòng 
(bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
định giá bất động sản; dịch vụ văn phòng môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới cụ thể 
là: môi giới hải quan, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ 
bảo lãnh; cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính trong giao dịch cho thuê tài sản; dịch vụ 
quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ cho vay theo bảo lãnh (thế 
chấp).  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ đổi 

tiền; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ về thẻ nợ; dịch 
vụ cho vay tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tài trợ vốn; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản); dịch vụ thông tin 
về tài chính; dịch vụ bảo trợ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ mua trả góp xe 
cộ mặt đất; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (tài chính); dịch vụ thanh toán (tài 
chính); dịch vụ ngân hàng hối đoái (tài chính); đại lý giao dịch các hàng hóa giao sau 
được làm rõ như sau: đây là loại hình văn phòng đại lý giao dịch phục vụ hoạt động tài 
chính, có trách nhiệm điều chỉnh hoạt động giao dịch ngoại hối, hợp đồng hàng hoá trả 
sau nhằm hỗ trợ hạn chế gian lận trong kinh doanh; dịch vụ mua trả góp các thiết bị 
truyền thông; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; dịch vụ tín dụng; 
ngân hàng; dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ khảo sát liên quan tới thẻ tín 
dụng; hãng thu hồi nợ; dịch vụ môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; bảng thị giá sở giao 
dịch chứng khoán; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ thẩm tra séc; dịch vụ đầu tư vốn; dịch 
vụ thu tiền thuê (nhà, đất); tổ chức thu hộ tiền; dịch vụ gửi két an toàn; dịch vụ đánh giá 
tài chính; dịch vụ quỹ tiết kiệm; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch vụ chuyển vốn bằng 
điện tử; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ mua trả góp tài chính; dịch vụ trả góp (trả 
tiền từng phần); quỹ hỗ tương; ủy thác bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thông 
tin về bảo hiểm; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động 
sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ định giá bất 
động sản; dịch vụ văn phòng môi giới bất động sản; dịch vụ môi giới cụ thể là: môi giới 
hải quan, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ bảo lãnh; 
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cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính trong giao dịch cho thuê tài sản; dịch vụ quyên góp 
quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ cho vay theo bảo lãnh (thế chấp).  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ đổi 

tiền; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ về thẻ nợ; dịch 
vụ cho vay tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tài trợ vốn; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản); dịch vụ thông tin 
về tài chính; dịch vụ bảo trợ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ mua trả góp xe 
cộ mặt đất; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (tài chính); dịch vụ thanh toán (tài 
chính); dịch vụ ngân hàng hối đoái (tài chính); đại lý giao dịch các hàng hóa giao sau (là 
loại hình văn phòng đại lý giao dịch phục vụ hoạt động tài chính, có trách nhiệm điều 
chỉnh hoạt động giao dịch ngoại hối, hợp đồng hàng hoá trả sau nhằm hỗ trợ hạn chế 
gian lận trong kinh doanh); dịch vụ mua trả góp các thiết bị truyền thông; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; văn phòng dịch vụ tín dụng; ngân hàng; dịch 
vụ phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ khảo sát liên quan tới thẻ tín dụng; hãng thu 
hồi nợ; dịch vụ môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch 
chứng khoán; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ thẩm tra séc; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ 
thu tiền thuê (nhà, đất); tổ chức thu hộ nợ (trong lĩnh vực tài chính); dịch vụ gửi két an 
toàn; dịch vụ đánh giá tài chính; dịch vụ quỹ tiết kiệm; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch 
vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ mua trả góp tài 
chính; dịch vụ trả góp (trả tiền từng phần); quỹ hỗ tương (là quỹ được điều hành bởi 
công ty đầu tư nhằm huy động vốn cổ đông và đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu, hợp 
đồng quyền chọn (hợp đồng option), hàng hoá hay các chứng khoán trên thị trường tiền 
tệ, thường phát hành chứng khoán quỹ để huy động vốn); ủy thác bảo hiểm; dịch vụ tư 
vấn bảo hiểm; dịch vụ thông tin về bảo hiểm; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho 
thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động 
sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ văn phòng môi giới bất động sản; dịch vụ 
môi giới cụ thể là: môi giới hải quan, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm; dịch vụ 
cầm đồ; dịch vụ bảo lãnh tài chính; cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính trong giao dịch 
cho thuê tài sản; dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ cho 
vay theo bảo lãnh (thế chấp).  
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(210) 4-2010-24062 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

BANK OF CHINA LIMITED   (CN) 
55 Fuxingmennei Avenue, Beijing, P.R. 
China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ đổi 
tiền; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ về thẻ nợ; dịch 
vụ cho vay tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tài trợ vốn; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản); dịch vụ thông tin 
về tài chính; dịch vụ bảo trợ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ mua trả góp xe 
cộ mặt đất; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (tài chính); dịch vụ thanh toán (tài 
chính); dịch vụ ngân hàng hối đoái (tài chính); đại lý giao dịch các hàng hóa giao sau (là 
loại hình văn phòng đại lý giao dịch phục vụ hoạt động tài chính, có trách nhiệm điều 
chỉnh hoạt động giao dịch ngoại hối, hợp đồng hàng hoá trả sau nhằm hỗ trợ hạn chế 
gian lận trong kinh doanh); dịch vụ mua trả góp các thiết bị truyền thông; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; văn phòng dịch vụ tín dụng; ngân hàng; dịch 
vụ phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ khảo sát liên quan tới thẻ tín dụng; hãng thu 
hồi nợ; dịch vụ môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch 
chứng khoán; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ thẩm tra séc; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ 
thu tiền thuê (nhà, đất); tổ chức thu hộ nợ (trong lĩnh vực tài chính); dịch vụ gửi két an 
toàn; dịch vụ đánh giá tài chính; dịch vụ quỹ tiết kiệm; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch 
vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ mua trả góp tài 
chính; dịch vụ trả góp (trả tiền từng phần); quỹ hỗ tương (là quỹ được điều hành bởi 
công ty đầu tư nhằm huy động vốn cổ đông và đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu, hợp 
đồng quyền chọn (hợp đồng option), hàng hoá hay các chứng khoán trên thị trường tiền 
tệ, thường phát hành chứng khoán quỹ để huy động vốn); ủy thác bảo hiểm; dịch vụ tư 
vấn bảo hiểm; dịch vụ thông tin về bảo hiểm; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho 
thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động 
sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ văn phòng môi giới bất động sản; dịch vụ 
môi giới cụ thể là: môi giới hải quan, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm; dịch vụ 
cầm đồ; dịch vụ bảo lãnh tài chính; cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính trong giao dịch 
cho thuê tài sản; dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ cho 
vay theo bảo lãnh (thế chấp).  

 
 

(210) 4-2010-24063 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) INDUSTRIAL AND COMERCIAL 

BANK OF CHINA LIMITED   (CN) 
55 Fuxingmennei Avenue, Beijing, P.R. 
China   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ đổi 
tiền; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ về thẻ nợ; dịch 
vụ cho vay tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tài trợ vốn; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản); dịch vụ thông tin 
về tài chính; dịch vụ bảo trợ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ mua trả góp xe 
cộ mặt đất; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (tài chính); dịch vụ thanh toán (tài 
chính); dịch vụ ngân hàng hối đoái (tài chính); đại lý giao dịch các hàng hóa giao sau (là 
loại hình văn phòng đại lý giao dịch phục vụ hoạt động tài chính, có trách nhiệm điều 
chỉnh hoạt động giao dịch ngoại hối, hợp đồng hàng hoá trả sau nhằm hỗ trợ hạn chế 
gian lận trong kinh doanh); dịch vụ mua trả góp các thiết bị truyền thông; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; văn phòng dịch vụ tín dụng; ngân hàng; dịch 
vụ phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ khảo sát liên quan tới thẻ tín dụng; hãng thu 
hồi nợ; dịch vụ môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch 
chứng khoán; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ thẩm tra séc; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ 
thu tiền thuê (nhà, đất); tổ chức thu hộ nợ (trong lĩnh vực tài chính); dịch vụ gửi két an 
toàn; dịch vụ đánh giá tài chính; dịch vụ quỹ tiết kiệm; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch 
vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ mua trả góp tài 
chính; dịch vụ trả góp (trả tiền từng phần); quỹ hỗ tương (là quỹ được điều hành bởi 
công ty đầu tư nhằm huy động vốn cổ đông và đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu, hợp 
đồng quyền chọn (hợp đồng option), hàng hoá hay các chứng khoán trên thị trường tiền 
tệ, thường phát hành chứng khoán quỹ để huy động vốn); ủy thác bảo hiểm; dịch vụ tư 
vấn bảo hiểm; dịch vụ thông tin về bảo hiểm; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho 
thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động 
sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ văn phòng môi giới bất động sản; dịch vụ 
môi giới cụ thể là: môi giới hải quan, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm; dịch vụ 
cầm đồ; dịch vụ bảo lãnh tài chính; cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính trong giao dịch 
cho thuê tài sản; dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ cho 
vay theo bảo lãnh (thế chấp).  

 
 

(210) 4-2010-24064 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

BANK OF CHINA LIMITED   (CN) 
55 Fuxingmennei Avenue, Beijing, P.R. 
China   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ đổi 

tiền; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ về thẻ nợ; dịch 
vụ cho vay tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tài trợ vốn; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản); dịch vụ thông tin 
về tài chính; dịch vụ bảo trợ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ mua trả góp xe 
cộ mặt đất; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (tài chính); dịch vụ thanh toán (tài 
chính); dịch vụ ngân hàng hối đoái (tài chính); đại lý giao dịch các hàng hóa giao sau (là 
loại hình văn phòng đại lý giao dịch phục vụ hoạt động tài chính, có trách nhiệm điều 
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chỉnh hoạt động giao dịch ngoại hối, hợp đồng hàng hoá trả sau nhằm hỗ trợ hạn chế 
gian lận trong kinh doanh); dịch vụ mua trả góp các thiết bị truyền thông; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; văn phòng dịch vụ tín dụng; ngân hàng; dịch 
vụ phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ khảo sát liên quan tới thẻ tín dụng; hãng thu 
hồi nợ; dịch vụ môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch 
chứng khoán; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ thẩm tra séc; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ 
thu tiền thuê (nhà, đất); tổ chức thu hộ nợ (trong lĩnh vực tài chính); dịch vụ gửi két an 
toàn; dịch vụ đánh giá tài chính; dịch vụ quỹ tiết kiệm; ngân hàng cho vay thế chấp; dịch 
vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ mua trả góp tài 
chính; dịch vụ trả góp (trả tiền từng phần); quỹ hỗ tương (là quỹ được điều hành bởi 
công ty đầu tư nhằm huy động vốn cổ đông và đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu, hợp 
đồng quyền chọn (hợp đồng option), hàng hoá hay các chứng khoán trên thị trường tiền 
tệ, thường phát hành chứng khoán quỹ để huy động vốn); ủy thác bảo hiểm; dịch vụ tư 
vấn bảo hiểm; dịch vụ thông tin về bảo hiểm; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ cho 
thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động 
sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ văn phòng môi giới bất động sản; dịch vụ 
môi giới cụ thể là: môi giới hải quan, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm; dịch vụ 
cầm đồ; dịch vụ bảo lãnh tài chính; cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính trong giao dịch 
cho thuê tài sản; dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ cho 
vay theo bảo lãnh (thế chấp).  

 
 
 
 

(210) 4-2010-24155 (220) 16.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.13.1; A25.7.21 
(591) Xanh dương nhạt, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bệnh viện 
Hạnh Phúc  (VN) 
Số 234, quốc lộ 91, phường Mỹ Thới, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang   

 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng; mua bán thiết bị y tế.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Khu nghĩ dưỡng.  
 

Nhóm 44: Bệnh viện: khám chữa bệnh; dịch vụ y tế, phẫu thuật tạo hình; khu điều 
dưỡng.  
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(210) 4-2010-24156 (220) 16.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ đóng gói Trường Phát  
(VN) 
Số 1185 quốc lộ 1A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; sữa và sản phẩm sữa; thạch trái cây (không phải bánh kẹo); rau, quả 

đã được bảo quản, phơi khô, nấu chín, đóng hộp.  
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo; hạt nêm (gia vị); mì chính; gạo; mì ăn liền.  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước có gas; nước ép hoa quả; nước xi - rô; đồ 
uống không chứa cồn.  

 
 

(210) 4-2010-24157 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xuất Nhập 
Khẩu Tạp Phẩm  (VN) 
Số 36 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn, sữa và sản phẩm sữa,  thạch trái cây (không phải bánh kẹo), rau, quả 

đã được bảo quản, phơi khô, nấu chín, đóng hộp. 
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; hạt nêm (gia vị); mì chính; gạo; mì ăn liền. 
 
 

(210) 4-2010-24218 (220) 17.11.2010 
  (441) 25.04.2011 
(300) 85040976 18.05.2010 US 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 
(731) FACEBOOK, INC.   (US) 

1601 South California Avenue, Palo 
Alto, CA 94304, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình phát triển phần mềm máy tính; phần mềm máy tính được sử 

dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API); giao diện lập trình ứng dụng cho phần 
mềm máy tính tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ trực tuyến để kết nối mạng xã hội, xây 
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dựng các ứng dụng mạng xã hội và cho phép truy xuất, tải lên, tải về, truy cập và quản lý 
dữ liệu; phần mềm máy tính cho phép tải lên, tải về, truy cập, gửi bài, hiển thị, nhận 
dạng, viết nhật ký, chuyển, liên kết, chia sẻ hoặc cung cấp các phương tiện truyền thông 
điện tử hoặc thông tin qua mạng máy vi tính và mạng thông tin liên lạc; phần mềm ứng 
dụng máy tính cho điện thoại đi dộng, cụ thể là phần mềm cho phép tải lên, tải về, truy 
cập, gửi bài, hiển thị, nhận dạng, viết nhật ký, chuyển, liên kết, chia sẻ hoặc cung cấp 
các phương tiện truyền thông điện tử hoặc thông tin qua mạng máy vi tính và mạng 
thông tin liên lạc. 

 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ truy cập vào máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu 
trực tuyến; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền điện tử dữ liệu, tin nhắn và thông tin; 
cung cấp các diễn đàn trực tuyến để trao đổi về các chủ đề quan tâm chung; cung cấp 
các liên kết truyền thông trực tuyến để giúp người sử dụng truy cập vào các trang web 
nội bộ và toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập vào các địa chỉ web của bên thứ ba qua 
việc đăng nhập toàn cầu; cung cấp phòng tán gẫu (chat room) trực tuyến và dịch vụ bảng 
thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ truyền phát âm thanh, văn bản và hình 
ảnh qua mạng máy tính hoặc mạng truyền thông khác, cụ thể là tải lên, gửi dữ liệu, hiển 
thị, nhận dạng, và truyền điện tử dữ liệu, thông tin, âm thanh và hình ảnh viđêo; dịch vụ 
thông tin liên lạc không dây; cung cấp dịch vụ truy cập vào dữ liệu máy tính trong lĩnh 
vực nối mạng xã hội, làm quen và hẹn gặp gỡ; cung cấp thông tin liên quan đến viễn 
thông có thể tra cứu được từ các mục lục và cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính và mạng 
truyền thông ở dạng văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ hoạ và thông tin nghe 
nhìn.  

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí và trong các lĩnh vực quan tâm 
chung của các nhóm trong trường trung học, đại học, xã hội và cộng đồng; dịch vụ chia 
sẻ hình ảnh và hình ảnh động (xuất bản ảnh kỹ thuật số và viđêo trực tuyến cho phép 
người sử dụng chia sẻ với người khác); cung cấp báo điện tử và trang nhật ký trực tuyến, 
không thể tải về được do người sử dụng tạo ra; dịch vụ xuất bản điện tử cho người khác; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các trò chơi tương tác và các trò chơi nhiều người và 
một người tham gia qua mạng máy tính hoặc mạng truyền thông; cung cấp thông tin về 
trò chơi máy tính và trò chơi điện tử trực tuyến qua mạng máy tính hoặc mạng truyền 
thông; sắp xếp và tiến hành các cuộc thi đấu cho những người chơi trò chơi máy tính và 
trò chơi điện tử; dịch vụ giải trí trên các thiết bị liên lạc di động qua mạng máy tính và 
mạng không dây toàn cầu; cung cấp thông tin liên quan đến giải trí có thể tra cứu được 
từ các mục lục và cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính và mạng truyền thông ở dạng văn 
bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ hoạ và thông tin nghe nhìn.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính cụ thể là tạo ra các cộng đồng ảo cho những người sử dụng 
đã đăng ký để tổ chức các nhóm và các sự kiện, tham gia các cuộc thảo luận, và tham gia 
vào mạng xã hội, kinh doanh và cộng đồng; dịch vụ máy tính, cụ thể là lưu trữ các 
phương tiện điện tử cho người khác để tổ chức và điều hành các cuộc họp, các sự kiện và 
các cuộc thảo luận tương tác qua mạng truyền thông; cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể 
là lưu trữ các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; cung cấp dịch vụ ứng dụng 
đặc biệt là các phần mềm để kết nối hoặc tạo thuận lợi cho việc tải lên, tải xuống, 
chuyển, gửi dữ liệu, hiển thị, viết nhật ký, liên kết, chia sẻ hoặc cung cấp các phương 
tiện truyền thông điện tử hoặc các thông tin qua mạng truyền thông; cung cấp dịch vụ 
mạng trực tuyến cho phép người sử dụng chuyển dữ liệu nhận dạng cá nhân và chia sẻ dữ 
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liệu nhận dạng cá nhân giữa các địa chỉ web; cung cấp trang web về công nghệ cho phép 
người sử dụng trực tuyến tạo hồ sơ cá nhân chứa thông tin của mạng xã hội và chuyển và 
chia sẻ thông tin đó giữa các địa chỉ web; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ 
đã nêu trên có thể tra cứu được từ các mục lục và cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính và 
mạng truyền thông ở dạng văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ hoạ và thông tin 
nghe nhìn; cung cấp ứng dụng phần mềm sử dụng tạm thời, không tải về được để nối 
mạng xã hội, tạo ra cộng đồng ảo, và truyền âm thanh, viđêo, hình ảnh, văn bản, đồ họa 
và dữ liệu; dịch vụ máy tính cung cấp các trang web tùy biến có chứa thông tin, tiểu sử 
cá nhân, âm thanh, viđêô, hình ảnh, văn bản, đồ họa và dữ liệu đặc biệt hoặc do người 
dùng quy định; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp nền tra cứu cho phép người sử dụng 
yêu cầu và nhận các nội dung từ thiết bị di động; dịch vụ phát triển phần mềm máy tính 
cho các ứng dụng ngành di động. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ giới thiệu và nối kết mạng xã hội (dịch vụ nối kết các thành viên cùng 
sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không 
gian và thời gian) và dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ; cung cấp các dịch vụ xã hội và thông tin 
trong lĩnh vực phát triển cá nhân, cụ thể là thực hiện các dịch vụ tự cải tiến, tự hoàn 
thành, từ thiện, làm từ thiện, tình nguyện, công cộng và cộng đồng và các hoạt động 
nhân đạo; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đã nêu trên có thể tra cứu được từ 
các mục lục và cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính và mạng truyền thông ở dạng văn bản, 
tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ hoạ và thông tin nghe nhìn.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-24231 (220) 17.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đen, xanh lá, xanh lục, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thịnh Vượng 
Việt Nam   (VN) 
212 E2, phố Thái Thịnh, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau thông qua trang 

web (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá 
này; quảng cáo trực tuyến trên internet, dịch vụ cung cáp thông tin thương mại, mua sắm 
thông qua internet.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trực 
tuyến trên mạng internet thông qua trang web. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản tạp chí điện tử trực tuyến trên mạng internet (trang web về 
thương mại điện tử).  
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(210) 4-2010-24237 (220) 17.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.11.10 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại đầu tư D.K  (VN) 
153 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, nguyên liệu, máy móc, vật tư, thiết bị phục vụ 

ngành giao thông vận tải và xây dựng; dịch vụ thương mại. 
 

Nhóm 36: Đầu tư vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để 
chuyển quyền sử dụng đất; kinh doanh nhà; môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; trang trí nội thất; san 
lấp mặt bằng; thi công xây dựng công trình cơ nhiệt-điện lạnh, điện dân dụng-công 
nghiệp; lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống thiết bị xử lý nước thải và môi trường; tư vấn 
xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-24335 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) V−u Trí Tuấn  (VN) 

534/5 Trần Hưng Đạo B, phường 14, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện; động cơ điện máy bơm nước; máy hàn; máy 

xay bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy phát điện, động cơ điện, máy hàn, máy xay bột, máy biến tần, 
máy phun thuốc trừ sâu, đèn điện quang và bộ đèn điện chiếu sáng, đèn LED (đi-ốt phát 
quang), bạc đạn (vòng bi), vòi, van các loại, phụ tùng máy bơm nước, máy bơm nước.  
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(210) 4-2010-24350 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin   (VN) 
P 507 C3 làng quốc tế Thăng Long, P 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt; rau quả được bảo quản; phơi khô hoặc nấu chín; trứng sữa 

và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật, mạch nha.  

 
 

(210) 4-2010-24355 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 19.7.25; A19.7.9; 3.1.1; A3.1.2; 26.1.1; 
26.4.2; 26.13.25; 24.1.5; 26.15.25 

(731) PERNOD RICARD KOREA 
IMPERIAL CO.,LTD   (KR) 
25-11 Muchon-Ri Bubal-Eup Icheon-Si 
Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn bao gồm rượu uýt-ky.  

 
 

(210) 4-2010-24374 (220) 19.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 26.5.1; 7.1.24; A26.11.12; 
26.13.25 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng Chương Hùng Phát  (VN) 
61 đường số 5 khu phố 3, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà ở, cho thuê nhà ở; môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông, cầu đường; xây dựng dân dụng, xây 
dựng công nghiệp, sửa chữa nhà, trang trí nội thất; xây dựng đường dây điện và trạm 
biến áp điện từ 0,4 đến 35 Kilovolt (KV); xây dựng công trình chiếu sáng công cộng; lắp 
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đặt các hệ thống điện dân dụng và điện công nghiệp, giám sát thi công xây dựng công 
trình dân dụng, công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng và công nghiệp, thiết kế nội - ngoại thất công trình, thiết kế xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp; đo đạc và vẽ bản đồ địa chính - nhà đất. 

 
 

(210) 4-2010-24437 (220) 19.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần ICEL Tư Vấn 

và Đào Tạo   (VN) 
Số 9, ngõ 46, phố Vĩnh Phúc, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ về quản trị doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn về 

quản lý; dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là mua bán các mặt hàng: thiết bị điện tử, 
máy tính, phụ kiện máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ môi giới thương mại; dịch 
vụ xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 38: Viễn thông như: truyền hình cáp; phát sóng chương trình truyền hình, truyền 
thông; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ nhắn tin điện tử (bằng điện thoại di 
động hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy 
tính; cho thuê thiết bị viễn thông.  

 
 

(210) 4-2010-24470 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc An 
Giang  (VN) 
Số 140 Phan Bội Châu, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Cấu kiện bê tông đúc sẵn; ống cống bê tông ly tâm; cấu kiện bê tông dự ứng 

lực; gạch bloc bê tông nhẹ, dầm bê tông, miếng bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm, 
gạch lát vỉa hè.                                                                                                                                          
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, 
cho thuê văn phòng(bất động sản) 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi,mạng phân phối nước, 
nhà máy nước; lắp đặt tượng đài, tranh hoành tráng, các công trình dân dụng; giám sát 
thi công; san lấp mặt bằng; lắp đặt thiết bị và kết cấu thép phục vụ cho các công trình; 
khai thác cát sông; trang trí nội, ngoại thất. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, tổng mặt bằng xây dựng 
công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; khảo sát vẽ bản đồ địa 
chính, nhà đất; tư vấn lập dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế dự toán. 

 
 
 

(210) 4-2010-24511 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) JANFUSUN FANCYWORLD CORP.  

(TW) 
67, Ta-Hu-Kou, Yong-Kwant Vill., Koo-
Kung Hsiang, Yuelin, Hsien, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Biện pháp đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ điều hành kinh doanh 

khách sạn; dịch vụ tổ chức triển lãm vì mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ siêu 
thị, cung cấp các hàng hóa, cụ thể là đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ 
uống,dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và phụ 
kiện của chúng; dịch vụ bán hàng tại khu thương mại tản bộ, cung cấp các sản phẩm cụ 
thể là đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ uống,dụng cụ thể thao, đồ 
trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và phụ kiện của chúng ; dịch vụ 
bán lẻ qua mạng, cụ thể là: đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ 
uống,dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và phụ 
kiện của chúng; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm, cụ thể là: đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ 
đi chận, đồ ăn, đồ uống,dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ 
phẩm, xe đạp và phụ kiện của chúng. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; cung cấp dịch vụ giải trí; dịch vụ 
cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực giải trí; dịch vụ đại lý vé cho các sự kiện giải 
trí, sự kiện thể thao và triển lãm; dịch vụ  biểu diễn sân khấu trực tiếp; dịch vụ cho thuê 
các phương tiện dùng cho biểu diễn sân khấu trực tiếp; cho thuê dụng cụ thể thao, ngoại 
trừ phương tiện vận chuyển. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà 
trọ; dịch vụ cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2010-24517 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.1.1; A3.1.2; A26.11.12; 25.1.6; 
26.13.25 

(731) Đỗ Văn Tú  (VN) 
53C ngõ 87 Láng Hạ, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học; dây cáp thông tin; dây cáp điện; sợi cáp quang học; phần 

cứng máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán: máy tính, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, thiết 
bị điện tử và thiết bị đo lường điều khiển, máy móc, thiết bị an toàn, thiết bị bảo vệ, thiết 
bị công nghiệp trong ngành dầu khí và xăng dầu, dây cáp thông tin, các vật liệu phụ cho 
ngành điện tử, viễn thông, thiết bị tin học, mỹ phẩm (trừ mỹ phẩm có hại cho sức khoẻ 
con người), hàng may mặc, trang sức, hàng nội thất văn phòng, văn phòng phẩm, hàng 
thủ công mỹ nghệ; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận 
chuyển hành khách: dịch vụ vận tải hàng hóa. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang web (thiết kế website); dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet, dịch vụ cho thuê trang web; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ công chứng. 

 
 

(210) 4-2010-24519 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Tuấn Phương   (VN) 
Thôn Tiền Trung, xã ái Quốc, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu (thạch hoa quả) 
 

Nhóm 30: Bột chiên xù; bột nhào để làm bánh ngọt; bột đậu; bột mì; bột gạo; bột nở; xì 
dầu (nước chấm).  
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(210) 4-2010-24536 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh lam, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Mỹ Đình  (VN) 
Số 86 phố Ngọc Khánh, Giảng  Võ, Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản: dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động 
sản), quản lý toà nhà (bất động sản), cho thuê bất động sản, đánh giá bất động sản, môi 
giới bất động sản, dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất), quản lý tài sản bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao văn hoá.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2010-24573 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Cơ sở Ngọc Minh Phát  (VN) 
57 đường 318 Chánh Hưng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 
 

(210) 4-2010-24580 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại & 

đầu tư Nhật Anh   (VN) 
Số 1B/269 đường Thanh Nhàn, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy giặt; máy ép nước hoa quả dùng điện, sử dụng trong gia 

đình; máy trộn để làm bánh ngọt. 
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Nhóm 11: Nồi cơm điện; máy hút bụi; lò vi sóng; quạt sưởi; quạt tích điện; quạt tản gió; 
nồi áp suất (dùng điện), máy hút mùi thức ăn; bếp gas; bình đun nước nóng (dùng điện), 
lò nướng được lắp cố định vào bệ bếp; tủ lạnh; tủ bày hàng đông lạnh (dùng điện), bếp 
điện từ. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo đồ điện và điện tử (cụ thể là: tivi, phụ 
kiện của tivi, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu đĩa kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và 
phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, bộ khuyếch đại âm thanh, micrô, ổn áp, 
máy thu âm, máy nghe nhạc MP3, tai nghe nhạc), điện lạnh (cụ thể là: bình nóng lạnh, 
tủ lạnh, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, bình nước nóng sử dụng điện, điều 
hoà không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bày hàng đông lạnh (tủ 
đông), tủ mát), điện dân dụng (cụ thể là: bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm 
điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối 
ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống 
điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, cái ngắt điện tự động, chấn lưu điện, thiết bị chống 
sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), đồ dùng cá nhân và gia đình (cụ thể là: ấm 
đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, tủ bếp, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thuỷ điện, cây nước nóng 
lạnh, bộ nồi nấu inox và nồi họp kim nhôm, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, 
máy nướng bánh sandwich, máy xay sinh tố, máy ép hao quả, máy pha cà phê, máy xay 
đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy 
tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy 
sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, ámy phát điện, máy trộn để 
làm bánh ngọt, máy làm kem, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén, bộ ghế 
sofa, kệ gỗ, bàn làm việc, bàn máy tính, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, bộ salon, bộ bàn ăn, 
giường, kệ tivi, bộ bàn trà, tủ giầy), hàng nông, lâm thuỷ hải sản, lương thực thực phẩm, 
cao su; đại lý mua bán, ký gửi máy phát điện, máy giặt, máy rửa bát, máy ép nước hoa 
quả, máy trộn để làm bánh ngọt và các bộ phận và phụ kiện của chúng, nồi cơm điện, 
máy hút bụi, lò vi sóng, quạt sưởi, quạt tích điện, quạt tản gió, nồi áp suất các loại, máy 
hút mùi thức ăn, bếp gas, bình đun nước nóng thuộc nhóm này, lò nướng được lắp cố 
định vào bệ bếp, ấm đun nước thuộc nhóm này, tủ lạnh, tủ bày hàng đông lạnh (tủ đông), 
bếp điện từ, đồ dùng nhà bếp bằng inox; xuất nhập khẩu và mua bán thuốc trừ sâu; xúc 
tiến đầu tư và thương mại. 

 
 

(210) 4-2010-24587 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.1.8; 2.3.8; 2.9.22 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, hồng, xanh 

dương nhạt 
(731) Trung tâm Dịch vụ Thương 

mại Dược Mỹ phẩm Tông công 
ty Dược Việt Nam  (VN) 
95 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 
thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-24653 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh nước 

biển 
(731) SAM JOUNG INTERNATIONAL CO.  

(KR) 
Suite 713 Hyundai I-Valley 223-12 
Sangdaewon 1-Dong, Jung Won-gu, 
Seongnam city, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ lọc gắn mũi (bộ lọc dùng để lọc không khí hít vào theo đường mũi được 

gắn trực tiếp vào hai lỗ mũi).  
 

Nhóm 10: Khẩu trang (dùng cho mục đích y tế).  
 
 
 
 

(210) 4-2010-24704 (220) 24.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư SATO  
(VN) 
06 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); đánh giá bất động sản; đầu tư vốn, hãng 

bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); phân tích tài chính; 
thông tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo trợ tài chính; dịch vụ làm tài chính; hoạt 
động ngân hàng gia đình, tư vấn tài chính.  

 
Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin sửa chữa xây dựng; xí nghiệp xây dựng; 
xây dựng cảng, bến tàu; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; cho thuê thiết bị xây 
dựng; cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng).  
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(210) 4-2010-24756 (220) 24.11.2010 
  (441) 25.04.2011 
(300) 9431321 07.10.2010 EC 

  
(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  

(US) 
111-113 Renfrew Road Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn: rượu mạnh, rượu vang, rượu mùi, đồ uống được chưng 

cất, rượu uýt-ky, rượu mùi uýt-ky, đồ uống làm từ hoặc chứa uýt-ky, rượu khai vị, rượu 
cèc-tai.  

 
 
(210) 

 
4-2010-24785 

 
(220) 

 
25.11.2010 

  (441) 25.04.2011 
  
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

Hoa Xinh   (VN) 
399/37 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 45: Cho thuê quần áo cưới; dịch vụ tổ chức nghi lễ hôn nhân.  

 
 

(210) 4-2010-24799 (220) 25.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
xây dựng và thương mại Gia 
Nguyên   (VN) 
79C khu phố Hòa Long, thị trấn Lái 
Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng; thi công xây dựng công trình công 

nghiệp, thi công xây dựng công trình giao thông.  
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình dân dụng; thiết kế công trình công nghiệp; thiết kế công 
trình hạ tầng kỹ thuật. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
632 

(210) 4-2010-24865 (220) 25.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.2.7; A25.7.21 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Rạng Đông  (VN) 
Khối 7, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, 
tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì làm bằng hạt nhựa PP. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu bao bì. 
 
 

(210) 4-2010-24901 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) FELLOWES, INC.   (US) 

1789 Norwood Avenue, Itasca, IL 
60143, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa các-tông và hàng hoá được làm từ các vật liệu này cụ thể là hộp 

dùng để giữ và chia tệp hồ sơ, tài liệu, và hộp đựng văn phòng phẩm dùng khi di chuyển; 
văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng; máy chữ và dụng cụ văn phòng cụ thể là, 
giá để tạp chí, khay chi ngăn để đựng thư và khay sắp sếp tài liệu để bàn làm việc; vật 
liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói; ấn phẩm; hộp lưu trữ làm bằng tấm sợi gấp nếp (văn 
phòng phẩm); kẹp lưu trữ tài liệu; hộp để giữ hồ sơ (văn phòng phẩm); giá để hồ sơ sách 
tay; cặp bằng bìa cứng để giữ hồ sơ; khay lưu trữ tài liệu; kẹp lưu trữ tạp chí; hộp lưu trữ 
có quai nhựa (văn phòng phẩm); hộp để đựng hàng hóa khi vận chuyển (văn phòng 
phẩm); kẹp tài liệu kiểu có thể tháo rời từng tờ và xâu chuỗi; giá đỡ bản photocopy giống 
như giá đỡ giấy dành cho người đánh máy; thẻ phân loại thư, tài liệu; phụ kiện gắn lên 
bàn làm việc, cụ thể là giá để tạp chí, khay chia ngăn để đựng thư và khay sắp xếp tài 
liệu trên bàn; vách ngăn và giá đựng hồ sơ gắn trên tường (văn phòng phẩm), khay đựng 
đĩa mềm, giá để đĩa cd, cặp để thông báo và bảng thông báo, giá đựng bút chì, khay chia 
tài liệu để bàn và hộp đựng danh thiếp, khay đựng thư; khay chia hồ sơ; khay đựng văn 
phòng phẩm; giá kê giữ sách đặt trên bàn (văn phòng phẩm); giá có thể xếp chồng giữ 
các hộp (văn phòng phẩm); khay đựng đặt trong ngăn kéo tủ hoặc giá để chén; máy và 
dụng cụ ép và đóng sách (văn phòng phẩm); hồ sơ tài liệu văn phòng phẩm; kẹp đựng tài 
liệu dùng trong văn phòng; kẹp đựng hồ sơ kế hoạch làm bằng chất dẻo; kẹp đựng tạp 
chí bằng nhựa vinyl và chất dẻo; thiết bị xé hủy giấy và vi phim (đồ dùng văn phòng 
phẩm); chân đế của máy xé hủy tài liệu (đi kèm với máy xé huỷ tài liệu; vật liệu đóng 
sách và giấy; nhãn dán trên các phương tiện truyền thông (không bằng vải); kẹp đựng tạp 
chí làm từ tấm sợi gấp nếp; dụng cụ bằng nhựa để giữ các thông báo (văn phòng phẩm).  
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(210) 4-2010-24902 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 

miền Trung   (VN) 
Km7, Nguyễn Chí Thanh, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 

hiệu Việt (V_MARQUE) 
 
(511)   Nhóm 31: Bã rượu bia; thức ăn cho vật nuôi, gia súc.  
 

Nhóm 32: Nước có ga, bia, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, nước khoáng, 
soda, nước ép rau quả, nước (đồ uống), đồ uống có chứa vitamin và khoáng chất (không 
nhằm mục đích y tế). 

 
 
 
 
 

(210) 4-2010-24969 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA NICHIREI 

(NICHIREI CORPORATION)   (JP) 
19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Suất ăn trưa gồm một số món ăn, trong đó thịt (thịt bò, thịt gà, thịt lợn) hải 

sản, trứng, rau là thành phần chính.   
 

Nhóm 30: Mì Udon (món mì Nhật Bản); mì Udon trộn nước sốt hoặc nước dùng; mì sợi; 
mì nấu với nước sốt hoặc nước dùng; cơm rang, cơm thập cẩm, cơm gà; cà ri; cơm với 
rau và thịt hoặc cá; cơm chiên bơ; cơm nắm chiên giòn; su-shi, món ăn gồm có bánh mì 
vụn với pho mát, trứng hoặc bơ (gra-tin); món ăn gồm có cơm trộn với gà hoặc nước sốt 
kem có hải sản (do-ri-a); bánh bao hấp (shu-mai); món rán làm từ bột viên tròn trộn với 
mực thái nhỏ (To-ko-ya-ki), nem rán; món bánh kếp tròn (I-ma-ga-wa ya-ki); bánh hình 
cá; thạch (bánh kẹo); bánh kẹp; suất ăn trưa gồm cơm và một số món ăn, cháo.  
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(210) 4-2010-25007 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3; 1.17.11; 18.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bao bì Việt Nam  
(VN) 
99/15 Bùi Tư Toàn, khu phố 5, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế in ấn trên chất liệu giấy, bao bì giấy. 
 
 

(210) 4-2010-25020 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED    (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles 
IM2 4RB  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp những chương trình thẻ tích điểm thưởng cho các khách hàng đã chi 

tiền cho các hoạt động chơi cờ bạc, mua sắm, ăn nhà hàng, các kỳ nghỉ và các hoạt động 
vui chơi giải trí thuộc phạm vi khu nghỉ mát của công ty và các đại lý và cửa hàng bán lẻ 
là thành viên của công ty; khuếch trương và/hoặc quảng cáo nhằm thúc đẩy và thưởng 
cho khách hàng trung thành cho việc sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí như đánh bạc, 
quán bar (quầy bán rượu), công viên giải trí, tiệc cốc tai, nhà hàng, khách sạn, khách sạn 
ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn nhà nước.  

 
 

(210) 4-2010-25021 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED    (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles 
IM2 4RB  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Cung cấp những chương trình thẻ tích điểm thưởng cho các khách hàng đã chi 
tiền cho các hoạt động chơi cờ bạc, mua sắm, ăn nhà hàng, các kỳ nghỉ và các hoạt động 
vui chơi giải trí thuộc phạm vi khu nghỉ mát của công ty và các đại lý và cửa hàng bán lẻ 
là thành viên của công ty; khuếch trương và/hoặc quảng cáo nhằm thúc đẩy và thưởng 
cho khách hàng trung thành cho việc sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí như đánh bạc, 
quán bar (quầy bán rượu), công viên giải trí, tiệc cốc tai, nhà hàng, khách sạn, khách sạn 
ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn nhà nước.  

 
 

(210) 4-2010-25022 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED   (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles 
IM2 4RB  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp những chương trình thẻ tích điểm thưởng cho các khách hàng đã chi 

tiền cho các hoạt động chơi cờ bạc, mua sắm, ăn nhà hàng, các kỳ nghỉ và các hoạt động 
vui chơi giải trí thuộc phạm vi khu nghỉ mát của công ty và các đại lý và cửa hàng bán lẻ 
là thành viên của công ty; khuếch trương và/ hoặc quảng cáo nhằm thúc đẩy và thưởng 
cho khách hàng trung thành cho việc sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí như đánh bạc, 
quán bar (quầy bán rượu), công viên giải trí, tiệc cốctai, nhà hàng, khách sạn, khách sạn 
ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn nhà nước.  

 
 

(210) 4-2010-25047 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.04.2011 
(300) 2010-046882 14.06.2010 JP 

  
(731) NINTENDO CO., LTD.    (JP) 

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chơi trò chơi vidêo dùng cho người tiêu dùng (chỉ dùng với máy thu 

hình); chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi video dùng cho người tiêu 
dùng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa bộ nhớ 
ROM, chương trình máy tính lưu trữ thông tin dữ liệu trên đĩa CD-ROM, đĩa DVD-
ROM dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng; chương trình máy 
tính dùng để lưu trữ dữ kiện truyền thông dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho 
người tiêu dùng; bộ điều chỉnh, cần điều khiển và thẻ nhớ dùng cho thiết bị chơi trò chơi 
viđêô dùng cho người tiêu dùng (chỉ dùng với máy thu hình); bộ phận và linh kiện dùng 
cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng (chỉ dùng với máy thu hình); 
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chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; 
mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa bộ nhớ ROM, 
chương trình máy tính lưu trữ thông tin dữ liệu trên đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM dùng 
cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; chương trình máy tính dùng 
để lưu trữ dữ kiện truyền thông dùng cho trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; 
máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm (chỉ dùng với máy thu hình), chương 
trình máy tính dùng cho máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; mạch điện 
tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa bộ nhớ ROM, chương 
trình máy tính lưu trữ thông tin dữ liệu trên đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM dùng cho máy 
chơi trò chơi viđêô tai các khu nhà có mái vòm; chương trình máy tính dùng để lưu trữ 
dữ kiện truyền thông dùng cho máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; bộ 
phận và linh kiện dùng cho máy chơi trò chơi viđeo tại các khu nhà có mái vòm (chỉ 
dùng với máy thu hình); máy vi tính; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng 
từ, thẻ ROM, hộp chứa bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM và chương trình 
máy tính dùng để lưu trữ dữ liệu truyền thông khác; chương trình máy tính có thể tải 
xuống được; chương trình máy tính; chương trình trò chơi dùng cho điện thoại di động; 
máy điện tử, thiết bị và bộ phận của chúng; điện thoại di động; dây đeo dùng cho điện 
thoại di động; bộ phận và linh kiện dùng cho điện thoại di động; máy và thiết bị truyền 
thông tin; đĩa compact đĩa ghi sẵn; đĩa hát; máy nhịp (âm nhạc); mạch điện tử và đĩa CD-
ROM có ghi sẵn các chương trình thao tác tự động dùng cho thiết bị âm nhạc điện tử; tệp 
danh sách bài hát có thể tải xuống được; phim điện ảnh lộ sáng; tấm phim kính ảnh lộ 
sáng; khung phim dương bản; tệp hình ảnh có thể tải xuống được; đĩa viđêô và băng 
viđêô đã được ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử. 

 
 

(210) 4-2010-25048 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.04.2011 
(300) 2010-046645 11.06.2010 JP 

  
(731) NINTENDO CO., LTD.     (JP) 

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chơi trò chơi vidêo dùng cho người tiêu dùng (chỉ dùng với máy thu 

hình); chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi video dùng cho người tiêu 
dùng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa bộ nhớ 
ROM, chương trình máy tính lưu trữ thông tin dữ liệu trên đĩa CD-ROM, đĩa DVD-
ROM dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng; chương trình máy 
tính dùng để lưu trữ dữ kiện truyền thông dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho 
người tiêu dùng; bộ điều chỉnh, cần điều khiển và thẻ nhớ dùng cho thiết bị chơi trò chơi 
viđêô dùng cho người tiêu dùng (chỉ dùng với máy thu hình); bộ phận và linh kiện dùng 
cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng (chỉ dùng với máy thu hình); 
chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; 
mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa bộ nhớ ROM, 
chương trình máy tính lưu trữ thông tin dữ liệu trên đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM dùng 
cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; chương trình máy tính dùng 
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để lưu trữ dữ kiện truyền thông dùng cho trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; 
máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm (chỉ dùng với máy thu hình), chương 
trình máy tính dùng cho máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; mạch điện 
tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa bộ nhớ ROM, chương 
trình máy tính lưu trữ thông tin dữ liệu trên đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM dùng cho máy 
chơi trò chơi viđêô tai các khu nhà có mái vòm; chương trình máy tính dùng để lưu trữ 
dữ kiện truyền thông dùng cho máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; bộ 
phận và linh kiện dùng cho máy chơi trò chơi viđeo tại các khu nhà có mái vòm (chỉ 
dùng với máy thu hình); máy vi tính; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng 
từ, thẻ ROM, hộp chứa bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM và chương trình 
máy tính dùng để lưu trữ dữ liệu truyền thông khác; chương trình máy tính có thể tải 
xuống được; chương trình máy tính; chương trình trò chơi dùng cho điện thoại di động; 
máy điện tử, thiết bị và bộ phận của chúng; điện thoại di động; dây đeo dùng cho điện 
thoại di động; bộ phận và linh kiện dùng cho điện thoại di động; máy và thiết bị truyền 
thông tin; đĩa compact đĩa ghi sẵn; đĩa hát; máy nhịp (âm nhạc); mạch điện tử và đĩa CD-
ROM có ghi sẵn các chương trình thao tác tự động dùng cho thiết bị âm nhạc điện tử; tệp 
danh sách bài hát có thể tải xuống được; phim điện ảnh lộ sáng; tấm phim kính ảnh lộ 
sáng; khung phim dương bản; tệp hình ảnh có thể tải xuống được; đĩa viđêô và băng 
viđêô đã được ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử. 

 
 

(210) 4-2010-25145 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.04.2011 
(300) 85/154,731 18.10.2010 US 

(731) WEIL, GOTSHAL & MANGES, LLP  
(US) 
767 Fifth Avenue, New York, NY 
10153, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  

 
 

(210) 4-2010-25146 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.04.2011 
(300) 85/155,200 18.10.2010 US 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) WEIL, GOTSHAL & MANGES, LLP  

(US) 
767 Fifth Avenue, New York, NY 
10153, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2010-25149 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 26.7.25; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và đầu tư xây dựng Hoàng 
Đạt  (VN) 
127/103/18/11 Ni Sư Huỳnh Liên, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Kết cấu thép tiền chế.  
 

Nhóm 07: Máy móc thiết bị xây dựng: máy đầm, máy trộn bê tông. 
 

Nhóm 35: Quản lý dự án; tư vấn đấu thầu; dự toán, tổng dự toán công trình. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất (bất động sản); dịch vụ tư vấn về bất 
động sản; mua bán (kinh doanh) nhà ở (bất động sản); đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
khu đô thị, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư (báo cáo tiền khả thi, khả thi). 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa: cầu đường, công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông, thủy lợi, điện nước, đường dây, trạm biến áp, thiết bị phòng cháy chữa cháy, 
thiết bị công nghiệp, hệ thống cơ điện lạnh, hệ thống chống sét; san lấp mặt bằng; trang 
trí nội ngoại thất công trình; lắp đặt bồn, bể, ống dẫn chứa dầu; tư vấn giám sát chất 
lượng công trình xây dựng; tư vấn giám sát công trình giao thông; cho thuê máy móc 
thiết bị xây dựng; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 40: Gia công bồn, bể, ống dẫn chứa dầu. 

 
Nhóm 42: Kiểm định chất lượng công trình; thiết kế: công trình giao thông (đường bộ, 
cầu), công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; thiết kế kiến trúc kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp; thẩm tra thiết kế kỹ thuật.  

 
 

(210) 4-2010-25203 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.1; A26.11.12; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phan Kim  (VN) 
686/43/10 quốc lộ 1A, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sắt, thép, kim loại; bán buôn vật tư, máy móc, thiết bị ngành nhựa, 

ngành hàng hải; bán buôn hạt nhựa và sản phẩm nhựa. 
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(210) 4-2010-25225 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.3.6; 26.3.4 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển 
(731) PERMASTEELISA PACIFIC 

HOLDINGS LTD  (SG) 
2 International Business Park, The 
Strategy, Tower 1, #11-11, Singapore 
609930 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Silic (hoá); silicon dùng để kết dính các tấm kính vào khung của các sản phẩm 

cửa kính dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 06: Hợp kim thép; lá thép; nhôm; cửa bằng kim loại; đồ trang trí bằng kim loại 
cho đồ đạc trong nhà. 

 
Nhóm 17: Nút bằng cao su. 

 
Nhóm 19: Kính xây dựng; kính ngăn cách (xây dựng); kính cửa sổ dùng cho xây dựng; 
đá hoa cương granit; lớp phủ ngoài tường không bằng kim loại dùng trong xây dựng; lớp 
gỗ che tường (lớp gạch giữ bờ đất, lớp đá giữ bờ đất) không bằng kim loại dùng trong 
xây dựng. 

 
Nhóm 20: Tủ đựng phiếu (đồ gỗ); đồ gỗ nội thất; bộ đồ cửa không bằng kim loại; cửa 
cho đồ gỗ; bộ đồ không bằng kim loại dùng cho đồ gỗ (trang trí); bộ đồ trang trí không 
bằng kim loại dùng cho cửa sổ. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm xây dựng cụ thể là: kính xây dựng, kính ngăn cách 
(xây dựng), kính cửa sổ dùng cho xây dựng, đá hoa cương granit, lớp phủ ngoài tường 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng, lớp gỗ che tường (lớp gạch giữ bờ đất, lớp đá 
giữ bờ đất) không bằng kim loại dùng trong xây dựng; nhập khẩu các sản phẩm xây 
dựng cụ thể là: kính xây dựng, kính ngăn cách (xây dựng), kính cửa sổ dùng cho xây 
dựng, đá hoa cương granit, lớp phủ ngoài tường không bằng kim loại dùng trong xây 
dựng, lớp gỗ che tường (lớp gạch giữ bờ đất, lớp đá giữ bờ đất) không bằng kim loại 
dùng trong xây dựng; dịch vụ quảng cáo các sản phẩm xây dựng cụ thể là kính xây dựng, 
kính ngăn cách (xây dựng), kính cửa sổ dùng cho xây dựng, đá hoa cương granit, lớp phủ 
ngoài tường không bằng kim loại dùng trong xây dựng, lớp gỗ che tường (lớp gạch giữ 
bờ đất, lớp đá giữ bờ đất) không bằng kim loại dùng trong xây dựng. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và bảo dưỡng nội thất và ngoại thất các công trình xây dựng (hay các 
công trình xây dựng). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc. 
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(210) 4-2010-25226 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) PERMASTEELISA PACIFIC 

HOLDINGS LTD   (SG) 
2 International Business Park, The 
Strategy, Tower 1, #11-11, Singapore 
609930 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Silic (hoá); silicon dùng để kết dính các tấm kính vào khung của các sản phẩm 

cửa kính dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 06: Hợp kim thép; lá thép; nhôm; cửa bằng kim loại; đồ trang trí bằng kim loại 
cho đồ đạc trong nhà.  

 
Nhóm 17: Nút bằng cao su.   

 
Nhóm 19: Kính xây dựng; kính ngăn cách (xây dựng); kính cửa sổ dùng cho xây dựng; 
đá hoa cương granit; lớp phủ ngoài tường không bằng kim loại dùng trong xây dựng; lớp 
gỗ che tường (lớp gạch giữ bờ đất, lớp đá giữ bờ đất) không bằng kim loại dùng trong 
xây dựng. 

 
Nhóm 20: Tủ đựng phiếu (đồ gỗ); đồ gỗ nội thất; phụ kiện lắp đặt cửa không bằng kim 
loại; cửa cho đồ gỗ; bộ đồ không bằng kim loại dùng cho đồ gỗ (trang trí); phụ kiện 
trang trí không bằng kim loại dùng cho cửa sổ.   

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm xây dựng cụ thể là: kính xây dựng; kính ngăn cách 
(xây dựng); kính cửa sổ dùng cho xây dựng, đá hoa cương granit, lớp phủ ngoài tường 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng, lớp gỗ che tường (lớp gạch giữ bờ đất, lớp đá 
giữ bờ đất) không bằng kim loại dùng trong xây dựng; nhập khẩu các sản phẩm xây 
dựng cụ thể là: kính xây dựng, kính ngăn cách (xây dựng), kính cửa sổ dùng cho xây 
dựng, đá hoa cương granit, lớp phủ ngoài tường không bằng kim loại dùng trong xây 
dựng, lớp gỗ che tường (lớp gạch giữ bờ đất, lớp đá giữ bờ đất) không bằng kim loại 
dùng trong xây dựng; dịch vụ quảng cáo các sản phẩm xây dựng cụ thể là kính xây dựng, 
kính ngăn cách (xây dựng), kính cửa sổ dùng cho xây dựng, đá hoa cương granit, lớp phủ 
ngoài tường không bằng kim loại dùng trong xây dựng, lớp gỗ che tường (lớp gạch giữ 
bờ đất, lớp đá giữ bờ đất) không bằng kim loại dùng trong xây dựng.   

 
Nhóm 37: Lắp đặt và bảo dưỡng nội thất và ngoại thất các công trình xây dựng (hay các 
công trình xây dựng).  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc. 
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(210) 4-2010-25243 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 18.3.21 
(591) Đỏ, xám, cam 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần phát triển nhà thành 
phố Hồ Chí Minh (HDBank)  (VN)
58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới tài chính; tín dụng; hãng thu hồi nợ; hoạt 

động ngân hàng; đầu tư vốn; bảo lãnh lưu kho hải quan; dịch vụ đổi tiền; công việc thanh 
toán (tài chính); cho vay (tài chính); đánh giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động 
sản); dịch vụ ủy thác tài chính; quản lý tài chính; cho vay theo bảo lãnh; thế chấp; thuê - 
mua tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín 
dụng; dịch vụ thẻ nợ; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); ký thác các đồ vật quý giá; thông 
tin về tài chính ; phát hành trái phiếu có giá; phát hành thẻ tín dụng; bảo trợ tài chính. 

 
 

(210) 4-2010-25244 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.4.6; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần phát triển nhà thành 
phố Hồ Chí Minh (HDBank)  
(VN) 
58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới tài chính; tín dụng; hãng thu hồi nợ; hoạt 

động ngân hàng; đầu tư vốn; bảo lãnh lưu kho hải quan; dịch vụ đổi tiền; công việc thanh 
toán (tài chính); cho vay (tài chính); đánh giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động 
sản); dịch vụ ủy thác tài chính; quản lý tài chính; cho vay theo bảo lãnh; thế chấp; thuê - 
mua tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín 
dụng; dịch vụ thẻ nợ; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); ký thác các đồ vật quý giá; thông 
tin về tài chính ; phát hành trái phiếu có giá; phát hành thẻ tín dụng; bảo trợ tài chính. 

 
 

(210) 4-2010-25258 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.17.11; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cao su Việt 
Nam   (VN) 
169 tổ 25 B, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe máy, săm lốp xe đạp, may ¬ xe máy, má phanh xe máy.  
 

Nhóm 17: Sản phẩm cao su kỹ thuật (sản phẩm nhồi độn bằng cao su).  
 
 
 

(210) 4-2010-25266 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.   (TW) 

No. 21, Chung Shan Road, MIn Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc; sữa tắm; chất giặt 

tẩy; dung dịch rửa (không dùng cho mục đích y tế); dầu gội dùng cho súc vật nuôi (các 
chế phẩm làm đẹp không phải dùng làm thuốc, dùng cho thú y).   

 
Nhóm 05: Dược phẩm sử dụng cho người; dược phẩm làm mọc tóc; dược phẩm được sử 
dụng để điều trị chứng rụng tóc và để chăm sóc tóc và da đầu; dược chất chống khuẩn 
cho người; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng đặc dụng (dùng cho mục đích y tế); chất diệt 
khuẩn để vệ sinh môi trường.  

 
 
 

(210) 4-2010-25267 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.   (TW) 

No. 21, Chung Shan Road, MIn Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc; sữa tắm; chất giặt 

tẩy; dung dịch rửa (không dùng cho mục đích y tế); dầu gội dùng cho súc vật nuôi (các 
chế phẩm làm đẹp không phải dùng làm thuốc, không dùng cho thú y).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm sử dụng cho người; dược phẩm làm mọc tóc; dược phẩm được sử 
dụng để điều trị chứng rụng tóc và để chăm sóc tóc và da đầu; dược chất chống khuẩn 
cho người; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng đặc dụng (dùng cho mục đích y tế); chất diệt 
khuẩn để vệ sinh môi trường. 
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(210) 4-2010-25287 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.   (TW) 

No. 21, Chung Shan Road, MIn Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp các biện pháp đẩy mạnh bán hàng; quản lý kinh doanh 

khách sạn; tổ chức triển lãm với mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ siêu thị, 
cung cấp các hàng hoá, cụ thể là đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ 
uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và 
phụ kiện của chúng; các dịch vụ khu thương mại tản bộ cung cấp các sản phẩm, cụ thể là 
đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, 
đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và phụ kiện của chúng; các dịch vụ bán lẻ 
qua mạng các sản phẩm, cụ thể là đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ 
uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và 
phụ kiện của chúng; các dịch vụ bán lẻ các sản phẩm, cụ thể là đồ chơi, quần áo, đồ đội 
đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng 
phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và phụ kiện của chúng.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp dịch vụ giải trí; cung cấp thông 
tin liên quan đến dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp vé cho các sự kiện giải trí; tổ chức các 
sự kiện thể thao và triển lãm (không dùng cho mục đích kinh doanh); tổ chức các chương 
trình biểu diễn sân khấu trực tiếp; cho thuê thiết bị biểu diễn sân khấu trực tiếp; cho thuê 
các thiết bị thể thao, ngoại trừ phương tiện vận chuyển.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và quán ăn; khách sạn; nhà nghỉ; cho thuê phòng hội thảo.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2010-25292 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 
(731) AUM IMPEX PVT. LTD   (IN) 

F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi, 
India  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
644 

(210) 4-2010-25300 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH PROMINENT (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường DaKao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; kim đồng hồ; khuy măng sét; ngọc trai (đồ trang sức); hạt trai hổ 

phách (hổ phách nén); cái kẹp cavát; cái ghim cavát; đồ trang sức bằng bạc.  
 

Nhóm 18: Túi đeo ở lưng; bao (túi) nhỏ bằng da để bao gói; túi quần áo dùng để đi du 
lịch; đai bằng da (dùng để buộc đồ vật); dây da đeo vai bằng da; túi xách tay; dây dải 
bằng da; ví đựng tiền; vali; túi du lịch; hòm (hành lý); «.  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng (măng tô); găng tay (quần áo); mũ; áo vét (quần áo); áo 
nịt len (quần áo); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (quần áo); cavát; áo khoác ngoài; 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi (áo khoác làm việc); áo ba đờ 
xuy; quần áo ngủ; quần lót (quần đùi, quần lót chẽn); áo sợi đan chui đầu; quần áo may 
sẵn; áo sơ mi; giày; bít tất ngắn cổ; bộ quần áo; áo len dài tay; quần áo bơi; áo dệt kim 
cộc tay (áo T-shirt); quần dài; quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2010-25301 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH PROMINENT (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường DaKao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; kim đồng hồ; khuy măng sét; ngọc trai (đồ trang sức); hạt trai hổ 

phách (hổ phách nén); cái kẹp cavát; cái ghim cavát; đồ trang sức bằng bạc.   
 

Nhóm 18: Túi đeo ở lưng; bao (túi) nhỏ bằng da để bao gói; túi quần áo dùng để đi du 
lịch; đai bằng da (dùng để buộc đồ vật); dây da đeo vai bằng da; túi xách tay; dây dải 
bằng da; ví đựng tiền; vali; túi du lịch; hòm (hành lý); «.   

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng (măng tô); găng tay (quần áo); mũ; áo vét (quần áo); áo 
nịt len (quần áo); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (quần áo); cavát; áo khoác ngoài; 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi (áo khoác làm việc); áo ba đờ 
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xuy; quần áo ngủ; quần lót (quần đùi, quần lót chẽn); áo sợi đan chui đầu; quần áo may 
sẵn; áo sơ mi; giày; bít tất ngắn cổ; bộ quần áo; áo len dài tay; quần áo bơi; áo dệt kim 
cộc tay (áo T-shirt); quần dài; quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2010-25302 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH PROMINENT (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; kim đồng hồ; khuy măng sét; ngọc trai (đồ trang sức); hạt trai hổ 

phách (hổ phách nén); cái kẹp cavát; cái ghim cavát; đồ trang sức bằng bạc.   
 

Nhóm 18: Túi đeo ở lưng; bao (túi) nhỏ bằng da để bao gói; túi quần áo dùng để đi du 
lịch; đai bằng da (dùng để buộc đồ vật); dây da đeo vai bằng da; túi xách tay; dây dải 
bằng da; ví đựng tiền; vali; túi du lịch; hòm (hành lý); «.   

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng (măng tô); găng tay (quần áo); mũ; áo vét (quần áo); áo 
nịt len (quần áo); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (quần áo); cavát; áo khoác ngoài; 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi (áo khoác làm việc); áo ba đờ 
xuy; quần áo ngủ; quần lót (quần đùi, quần lót chẽn); áo sợi đan chui đầu; quần áo may 
sẵn; áo sơ mi; giày; bít tất ngắn cổ; bộ quần áo; áo len dài tay; quần áo bơi; áo dệt kim 
cộc tay (áo T-shirt); quần dài; quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2010-25303 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH PROMINENT (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; kim đồng hồ; khuy măng sét; ngọc trai (đồ trang sức); hạt trai hổ 

phách (hổ phách nén); cái kẹp cavát; cái ghim cavát; đồ trang sức bằng bạc.   
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Nhóm 18: Túi đeo ở lưng; bao (túi) nhỏ bằng da để bao gói; túi quần áo dùng để đi du 
lịch; đai bằng da (dùng để buộc đồ vật); dây da đeo vai bằng da; túi xách tay; dây dải 
bằng da; ví đựng tiền; vali; túi du lịch; hòm (hành lý); «.   

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng (măng tô); găng tay (quần áo); mũ; áo vét (quần áo); áo 
nịt len (quần áo); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (quần áo); cavát; áo khoác ngoài; 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi (áo khoác làm việc); áo ba đờ 
xuy; quần áo ngủ; quần lót (quần đùi, quần lót chẽn); áo sợi đan chui đầu; quần áo may 
sẵn; áo sơ mi; giày; bít tất ngắn cổ; bộ quần áo; áo len dài tay; quần áo bơi; áo dệt kim 
cộc tay (áo T-shirt); quần dài; quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25304 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25 
(731) Công ty TNHH PROMINENT (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; kim đồng hồ; khuy măng sét; ngọc trai (đồ trang sức); hạt trai hổ 

phách (hổ phách nén); cái kẹp cavát; cái ghim cavát; đồ trang sức bằng bạc.   
 

Nhóm 18: Túi đeo ở lưng; bao (túi) nhỏ bằng da để bao gói; túi quần áo dùng để đi du 
lịch; đai bằng da (dùng để buộc đồ vật); dây da đeo vai bằng da; túi xách tay; dây dải 
bằng da; ví đựng tiền; vali; túi du lịch; hòm (hành lý); «.   

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng (măng tô); găng tay (quần áo); mũ; áo vét (quần áo); áo 
nịt len (quần áo); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (quần áo); cavát; áo khoác ngoài; 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi (áo khoác làm việc); áo ba đờ 
xuy; quần áo ngủ; quần lót (quần đùi, quần lót chẽn); áo sợi đan chui đầu; quần áo may 
sẵn; áo sơ mi; giày; bít tất ngắn cổ; bộ quần áo; áo len dài tay; quần áo bơi; áo dệt kim 
cộc tay (áo T-shirt); quần dài; quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2010-25305 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH PROMINENT (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; kim đồng hồ; khuy măng sét; ngọc trai (đồ trang sức); hạt trai hổ 

phách (hổ phách nén); cái kẹp cavát; cái ghim cavát; đồ trang sức bằng bạc.   
 

Nhóm 18: Túi đeo ở lưng; bao (túi) nhỏ bằng da để bao gói; túi quần áo dùng để đi du 
lịch; đai bằng da (dùng để buộc đồ vật); dây da đeo vai bằng da; túi xách tay; dây dải 
bằng da; ví đựng tiền; vali; túi du lịch; hòm (hành lý); «.   

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng (măng tô); găng tay (quần áo); mũ; áo vét (quần áo); áo 
nịt len (quần áo); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (quần áo); cavát; áo khoác ngoài; 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi (áo khoác làm việc); áo ba đờ 
xuy; quần áo ngủ; quần lót (quần đùi, quần lót chẽn); áo sợi đan chui đầu; quần áo may 
sẵn; áo sơ mi; giày; bít tất ngắn cổ; bộ quần áo; áo len dài tay; quần áo bơi; áo dệt kim 
cộc tay (áo T-shirt); quần dài; quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2010-25306 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH PROMINENT (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; kim đồng hồ; khuy măng sét; ngọc trai (đồ trang sức); hạt trai hổ 

phách (hổ phách nén); cái kẹp cavát; cái ghim cavát; đồ trang sức bằng bạc.   
 

Nhóm 18: Túi đeo ở lưng; bao (túi) nhỏ bằng da để bao gói; túi quần áo dùng để đi du 
lịch; đai bằng da (dùng để buộc đồ vật); dây da đeo vai bằng da; túi xách tay; dây dải 
bằng da; ví đựng tiền; vali; túi du lịch; hòm (hành lý); «.   

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng (măng tô); găng tay (quần áo); mũ; áo vét (quần áo); áo 
nịt len (quần áo); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (quần áo); cavát; áo khoác ngoài; 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi (áo khoác làm việc); áo ba đờ 
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xuy; quần áo ngủ; quần lót (quần đùi, quần lót chẽn); áo sợi đan chui đầu; quần áo may 
sẵn; áo sơ mi; giày; bít tất ngắn cổ; bộ quần áo; áo len dài tay; quần áo bơi; áo dệt kim 
cộc tay (áo T-shirt); quần dài; quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2010-25308 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH PROMINENT (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; kim đồng hồ; khuy măng sét; ngọc trai (đồ trang sức); hạt trai hổ 

phách (hổ phách nén); cái kẹp cavát; cái ghim cavát; đồ trang sức bằng bạc.    
 

Nhóm 18: Túi đeo ở lưng; bao (túi) nhỏ bằng da để bao gói; túi quần áo dùng để đi du 
lịch; đai bằng da (dùng để buộc đồ vật); dây da đeo vai bằng da; túi xách tay; dây dải 
bằng da; ví đựng tiền; vali; túi du lịch; hòm (hành lý); «.  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng (măng tô); găng tay (quần áo); mũ; áo vét (quần áo); áo 
nịt len (quần áo); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (quần áo); cavát; áo khoác ngoài; 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi (áo khoác làm việc); áo ba đờ 
xuy; quần áo ngủ; quần lót (quần đùi, quần lót chẽn); áo sợi đan chui đầu; quần áo may 
sẵn; áo sơ mi; giày; bít tất ngắn cổ; bộ quần áo; áo len dài tay; quần áo bơi; áo dệt kim 
cộc tay (áo T-shirt); quần dài; quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2010-25309 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH PROMINENT (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường DaKao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; kim đồng hồ; khuy măng sét; ngọc trai (đồ trang sức); hạt trai hổ 

phách (hổ phách nén); cái kẹp cavát; cái ghim cavát; đồ trang sức bằng bạc.    
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Nhóm 18: Túi đeo ở lưng; bao (túi) nhỏ bằng da để bao gói; túi quần áo dùng để đi du 
lịch; đai bằng da (dùng để buộc đồ vật); dây da đeo vai bằng da; túi xách tay; dây dải 
bằng da; ví đựng tiền; vali; túi du lịch; hòm (hành lý); «.  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng (măng tô); găng tay (quần áo); mũ; áo vét (quần áo); áo 
nịt len (quần áo); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (quần áo); cavát; áo khoác ngoài; 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi (áo khoác làm việc); áo ba đờ 
xuy; quần áo ngủ; quần lót (quần đùi, quần lót chẽn); áo sợi đan chui đầu; quần áo may 
sẵn; áo sơ mi; giày; bít tất ngắn cổ; bộ quần áo; áo len dài tay; quần áo bơi; áo dệt kim 
cộc tay (áo T-shirt); quần dài; quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai).    

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2010-25355 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Thuận Thành   (VN) 
229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh: trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê: nhà ở, căn hộ chung cư, trung tâm thương mại; dịch vụ mua 
bán: nhà ở, căn hộ chung cư, trung tâm thương mại; đầu tư phát triển nhà ở bằng tài 
chính.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao; hoạt động vui chơi giải trí. 

 
 

(210) 4-2010-25356 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Thuận Thành    (VN) 
229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh: trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí.    
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Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê: nhà ở, căn hộ chung cư, trung tâm thương mại; dịch vụ mua 
bán: nhà ở, căn hộ chung cư, trung tâm thương mại; đầu tư phát triển nhà ở bằng tài 
chính.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa các công trình xây dựng.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao; hoạt động vui chơi giải trí. 

 
 

(210) 4-2010-25451 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Trường Giang   (VN) 
17H- 17K Dương Đình Nghệ, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Chiết xuất của thịt; dưa biển (hải sâm) đã chế biến; chất chiết xuất từ tảo dùng 

làm thực phẩm.  
 

Nhóm 31: Tảo dùng trong thực phẩm cho người hoặc động vật (chưa chế biến); dưa 
chuột biển tươi.  

 
Nhóm 32: Nước uống  có gaz; đồ uống không chứa cồn; đồ uống (không cồn); bột dùng 
cho đồ uống có gaz, chiết xuất của trái cây không có cồn (đồ uống); đồ uống cung cấp 
muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho y tế); đồ uống ép từ quả không chứa cồn; 
nước uống  hoa quả ướp lạnh; nước uống ; nước suối (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2010-25456 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Nâu, xám 
(731) Công ty TNHH phát triển OPB  

(VN) 
311A đường Bời Lời, ấp Ninh Lợi, xã 
Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; kem chống nắng; dung dịch trị nám (mỹ 

phẩm).  
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(210) 4-2010-25482 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, trắng sữa 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
SABICO  (VN) 
Số nhà 51, đường số 38, KDC Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột và 

sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn; men, bột nở. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 
 
 

(210) 4-2010-25483 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.2 
(591) Vàng đồng, kem, xanh, da trời, đỏ, trắng, 

sữa 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
SABICO  (VN) 
Số nhà 51, đường số 38, KDC Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7,  thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột và 

sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn; men, bột nở. 
 

Nhóm 35: Quảng cảo; quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  
 
 

(210) 4-2010-25523 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần mạng lưới 
đầu tư và thương mại Toàn 
Cầu   (VN) 
52 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), ca cao, bột (thực phẩm), sản phẩm làm 
từ bột ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2010-25550 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 15.1.13; 1.15.23; 21.1.17; 26.4.9 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Cơ sở Hiệp Lực  (VN) 

13 đường số 3, khu phố 2, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2010-25558 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Cơ sở Ngọc Thuỷ  (VN) 

101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc; keo xịt tóc, thuốc đánh bóng móng tay chân; 

nước sơn móng tay; chế phẩm làm sạch nước sơn móng tay chân. 
 
 

(210) 4-2010-25583 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; A25.7.3; 26.4.4; 25.7.1 
(731) Công ty TNHH SODEX TOSECO  

(VN) 
Số 07 đường Trường Sơn, phường Vĩnh 
Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Trụ căng lưới bóng chuyền bằng kim loại; trụ căng lưới quần vợt (tennis) bằng 

kim loại; trụ căng lưới cầu lông bằng kim loại. 
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Nhóm 28: Trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao gồm: trụ bóng rổ, khung thành 
bóng ném, khung thành bóng đá. 

 
 

(210) 4-2010-25584 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH SODEX TOSECO  

(VN) 
Số 07 đường Trường Sơn, phường Vĩnh 
Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Trụ căng lưới bóng chuyền bằng kim loại; trụ căng lưới quần vợt (tennis) bằng 

kim loại; trụ căng lưới cầu lông bằng kim loại. 
 

Nhóm 28: Trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao gồm: trụ bóng rổ; khung thành 
bóng ném; khung thành bóng đá. 

 
 

(210) 4-2010-25585 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH SODEX TOSECO  

(VN) 
Số 07 đường Trường Sơn, phường Vĩnh 
Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Trụ căng lưới bóng chuyền bằng kim loại; trụ căng lưới quần vợt (tennis) bằng 
kim loại; trụ căng lưới cầu lông bằng kim loại. 

 
Nhóm 28: Trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao gồm: trụ bóng rổ; khung thành 
bóng ném; khung thành bóng đá. 

 
 

(210) 4-2010-25589 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.1; 1.15.23 
(731) CHINA TOBACCO HUNAN 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
No. 188, Section 3, Wanjiali Middle 
Road, Changsha, Hunan, China  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai (không dùng cho mục đích y tế), thuốc lá điếu 
chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); điếu xì gà; thuốc lá điếu; 
điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thảo mộc dùng để hút (không dùng trong ngành y), thuốc lá 
để hít (không dùng trong ngành y); hộp đựng thuốc lá để hít (không làm bằng kim loại 
quí); bộ phận đầu ngậm của tẩu hút thuốc (không làm bằng kim loại quí); tẩu hút thuốc 
lá (không bằng kim loại quí); cái cắt đầu xì gà (vật dụng dùng cho người hút xì gà, 
không bằng kim loại quí), đót thuốc lá (không bằng kim loại quí); dụng cụ cuốn thuốc lá 
bỏ túi (không bằng kim loại quí); đầu ngậm của điếu thuốc lá (không bằng kim loại quí); 
đầu ngậm của tẩu hút xì gà (không bằng kim loại quí); đầu lọc cho thuốc lá; đầu lọc của 
điếu xì gà, cái nạo ống tẩu hút thuốc (không làm bằng kim loại quí); giá chuyên dụng để 
đỡ tẩu thuốc lá (là bộ phận đi kèm tẩu thuốc lá, không bằng kim loại quí); hộp đựng 
thuốc lá (không bằng kim loại quí); diêm; hộp đựng diêm (không bằng kim loại quí, 
dùng cho người hút thuốc lá); gạt tàn (không bằng kim loại quí, dùng cho người hút 
thuốc lá); đá lửa (dùng cho bật lửa dùng cho người hút thuốc); đầu lọc thuốc lá dạng sợi 
bó; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu (không bằng kim loại quí); hộp đựng xì 
gà (không bằng kim loại quí); giấy hút nước dùng cho tẩu thuốc lá (là vật dụng dùng khi 
hút tẩu thuốc lá); bao chuyên dụng để đựng thuốc lá (dùng cho người hút thuốc); bật lửa 
dùng cho người hút thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2010-25611 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, xám đen 

(540) 

  
(731) Nguyễn Thị Tuyết Mai  (VN) 

315/28 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường.  
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ nhà đất.  
 

Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; đại diện theo 
uỷ quyền của khách hàng; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định pháp luật; 
dịch vụ đại diện SHCN. 

 
 

(210) 4-2010-25648 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ ICAM Việt Nam  (VN)
Số 4 ngõ 281/69/12 Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Camera giám sát; bộ đàm; khoá cửa dùng thẻ từ đã được mã hoá; bảng điều 
khiển kỹ thuật số sử dụng giao thức liên mạng cho các thiết bị gia dụng (chuông cửa có 
hình, màn hình cảm ứng); phần mềm máy tính đã được ghi sẵn. 

 
 

(210) 4-2010-25729 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần VIBI  (VN) 

421/16 A Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Tã giấy; khăn giấy lau mặt; khăn tay giấy; giấy vệ sinh.  
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em và người lớn; giầy; dép.  
 
 
(210) 

 
4-2010-25740 

 
(220) 

 
07.12.2010 

  (441) 25.04.2011 
(531) A5.11.2; 25.1.9 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Đại Hải  
(VN) 
579/10 Lò Gốm, phường 9, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước sâm dứa (đồ uống) 

 
 

(210) 4-2010-25745 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Phúc 
Quốc Tế  (VN) 
137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo, giày dép, mũ nón các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang nam, nữ; mua bán giày, dép nam nữ; mua bán nón 
thời trang.  
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Nhóm 36: Các dịch vụ liên quan đến bất động sản như: kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất; 
môi giới bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản; thẩm định giá bất động sản; tư vấn tín 
dụng liên quan đến bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê nhà ở.  

 
Nhóm 43: dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25761 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A1.5.3 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mạnh Tùng  (VN)
Thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói. 
 

Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm). 
 
 
 
 

(210) 4-2010-25765 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.3.3; 1.5.1; A11.3.4; 26.3.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, trắng, hồng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giống cây trồng Hải Dương  
(VN) 
Km số 4, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
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(210) 4-2010-25768 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.3.3; A1.5.3; A11.3.4; 26.3.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng, ghi xám, 

hồng, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giống cây trồng Hải Dương  
(VN) 
Km số 4, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

   (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 

(210) 4-2010-25769 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A6.19.9; 4.3.3; A1.5.3; 2.3.12 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giống cây trồng Hải Dương  
(VN) 
Km số 4, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 

(210) 4-2010-25820 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 4.5.3; 2.9.8 
(731) TENATIONS GLOBAL SDN BHD  

(MY) 
B-2-07, SME Technopreneur Centre 
Cyberjaya, 2270 Jalan Usahawan 2, 
63000, Cyberjaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ giáo dục thông qua các diễn đàn trực 

tuyến; dịch vụ giảng dạy cho cá nhân hoặc một nhóm nhỏ (tuition); xuất bản văn bản 
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(không bao gồm những bài quảng cáo); xuất bản sách; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến (không tải xuống được); viết và xuất bản văn bản giáo dục, không bao gồm 
văn bản quảng cáo; trường mẫu giáo; trung tâm dạy học ban ngày dành cho trẻ em trước 
tuổi đến trường; học viện giáo dục; sản xuất phim điện ảnh; sản xuất phim; sản xuất 
chương trình biểu diễn (shows); sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sắp 
xếp và tổ chức các hội thảo đào tạo; dịch vụ thư viện lưu động; giảng dạy (teaching); lớp 
học hàm thụ; khảo thí giáo dục. 

 
 

(210) 4-2010-25823 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Đô   (VN) 
Lô 605, đường Lê Thanh Nghị, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp 

vào các nhóm khác: Động vật sống; Rau và quả tươi; Hạt giống, cây và hoa tươi; Thức 
ăn cho động vật, mạch nha. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; Sửa chữa nhà cửa, đường xá, cầu cống; Lắp đặt thiết bị điện, nước. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; Dịch vụ thú y; Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc 
động vật; Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 
 

(210) 4-2010-25825 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Đô   (VN) 
Lô 605, đường Lê Thanh Nghị, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2010-25826 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) GERSTEL GMBH & CO. KG  (DE) 

Eberhard-Gerstel-Platz 1, 45473 
Mulheim, Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo lường và kiểm tra (giám sát), cụ thể là thiết bị và dụng 

cụ để xử lý phân tích và điều chế chất rắn, chất lỏng và chất khí, bao gồm, khí có thể ứng 
dụng được, tại các bộ phận tới hạn và siêu tới hạn, sắc ký khí và sắc ký lỏng, dụng cụ lấy 
mẫu tự động, xử lý mẫu và cho mẫu vào các chất lỏng và chất khí; thiết bị giữ sắc ký, 
thiết bị điều chỉnh lưu lượng khối, thiết bị kiểm soát áp suất khí; thiết bị chuyển dòng 
(khí hoặc chất lỏng), thiết bị bay hơi dạng ống, thiết bị nối ống mao dẫn, thiết bị cung 
cấp khí mang, thiết bị thu hồi phân đoạn, ống dẫn, van điều chỉnh, thiết bị đo giải hấp 
phụ nhiệt (tất cả các máy móc thiết bị trên đều là các thiết bị chuyên dùng trong kỹ thuật 
sắc ký, một kỹ thuật hóa học phân tích dùng để tách các chất trong một hỗn hợp); phần 
mềm quản lý lấy mẫu, xử lý mẫu và đưa mẫu vào thiết bị sắc ký, và để quản lý thiết bị 
sắc ký. 

 
Nhóm 17: Miếng bịt bằng than chì dùng cho thiết bị sắc ký. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và/hoặc phát triển phần mềm quản lý lấy mẫu, xử lý mẫu và đưa mẫu 
vào thiết bị sắc ký, và để quản lý thiết bị sắc ký. 

 
 

(210) 4-2010-25834 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.3.14 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Phú Lộc An  (VN)

A3-4 Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản; quản lý dự án xây dựng. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất 
động sản; đầu tư về tài chính để kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.  

 
Nhóm 37: Quản lý dự án xây dựng; tư vấn quản lý dự án xây dựng, dịch vụ tư vấn quản 
lý dự án công trình xây dựng.  
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(210) 4-2010-25848 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.21 
(591) Hồng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

Âu á  (VN) 
Số 58 khu dân cư Bình Hưng, đường số 
11, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch hoa quả; trái cây sấy khô; trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; 

trái cây được nghiền nhỏ thành dạng bột. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống giải khát không cồn); sinh tố trái cây (đồ uống giải 
khát không cồn). 

 
 

(210) 4-2010-25860 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.17.11; 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh rêu, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Nguyên Đình  (VN) 
1D/15 đường Bình Giã, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà.  
 

Nhóm 35: Bán buôn gạo, bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), bán 
buôn thuỷ sản, bán buôn chè (các hoạt động này không tiến hành không tiến hành tại trụ 
sở công ty); bán buôn cà phê, bán buôn tre, nứa, gỗ cây chế biến.  

 
 

(210) 4-2010-25863 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) GODREJ CONSUMER PRODUCTS 

LIMITED   (IN) 
Pirojsha Nagar, Eastern Express 
Highway, Vikhroli (E) Mumbai 400 079 

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Thuốc tạo màu cho tóc; thuốc nhuộm tóc; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm 
tẩy trắng và chế phẩm để giặt; chế phẩm để làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài 
mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, kem đánh răng, khăn giấy được tẩm chế 
phẩm làm sạch (không chứa thuốc) để làm sạch tay, xà phòng dạng lỏng.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25868 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.4; 4.3.20; 3.7.16 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần in Viễn Đông  
(VN) 
Km 19+400, xã Giai Phạm, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 16: Sách; lịch; tạp chí; báo chí; ấn phẩm (sản phẩm in); vật phẩm in.  
 

Nhóm 38: Hãng thông tấn. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in ốp sét; đóng sách.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách; tổ chức triển lãm văn hoá hoặc giáo dục; cho thuê sách; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách điện tử và 
báo trực tuyến; dịch vụ dịch thuật.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25895 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) VICTAULIC COMPANY OF 

AMERICA   (US) 
4901 Kesslersville Road, Easton, PA 
18042, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Đầu nối ống kim loại; khớp nối ống kim loại; mối nối ống kim loại; van kim 

loại vận hành bằng tay (không là bộ phận của máy); mối nối vòng kẹp kim loại; bộ phận 
treo ống bằng kim loại; đai kim loại; giá đỡ bằng kim loại; đầu vòi phun nước bằng kim 
loại.  
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(210) 4-2010-25897 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 24.15.1; A24.15.15; A24.15.13 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử VIETNAMNAY  (VN) 
Số nhà 20, ngõ 98/14, đường Nguyễn 
Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ cung cấp thông tin 

thương mại. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng 
điện thoại. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập chương trình máy vi tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính, 
dịch vụ cập nhật phần mềm máy vi tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu của máy vi tính; dịch 
vụ bảo trì phần mềm máy vi tính; dịch vụ thiết kế hệ thống máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2010-25900 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.3.1; A24.15.11; 24.15.1 
(591) Đỏ cờ, xanh dương, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Thành Công  (VN) 
Phú Mỹ, Biện Giang, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng xe taxi.  

 
 

(210) 4-2010-25989 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.5; A1.1.10; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, nâu nhạt, vàng 
(731) Công ty cổ phần thể thao 

Long Vũ   (VN) 
Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; mũ bảo hiểm.  
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Nhóm 28: Giá tập tạ; thanh đòn; quả tạ; dụng cụ rèn luyện hình thể; găng tay dùng cho 
chơi thể thao; bóng dùng trong thể thao.  

 
Nhóm 35: Mua bán dụng cụ, thiết bị tập thể dục thể thao, nhựa, bao bì, giấy, đồ gỗ xây 
dựng, thùng đựng, máy công cụ và tạo hình kim loại, máy luyện kim, máy khai thác mỏ 
và xây dựng, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, máy cho ngành dệt, may và da, vật liệu xây 
dựng, mô tơ, máy phát điện, sắt, thép, gang, kim loại mầu, ô tô, xe máy, đồ điện gia 
dụng (quạt điện, bàn là điện, ấm điện, nồi cơm điện, đèn điện, ti vi, tủ lạnh, dây điện, 
máy sưởi chạy điện), tre, nứa, gỗ cây, gỗ chế biến, phế liệu, phế thải kim loại, phi kim 
loại, đá, cát, sỏi, đất sét; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại.  

 
 
 

(210) 4-2010-26017 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1; 3.3.1; A25.7.7 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Song 

Ma   (VN) 
Khu A, tổ 2, khu phố 10, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Dịch vụ lắp ráp xe đạp. 

 
 
 

(210) 4-2010-26040 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh đen, đỏ 
(731) THAI CERAMIC CO., LTD.   (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Vật liệu hàn gắn cụ thể là keo dính dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2010-26041 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh đen, đỏ 
(731) THAI CERAMIC CO., LTD.   (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch làm sạch cho gạch, ngói.  

 
 
 

(210) 4-2010-26043 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh đen, đỏ. 
(731) THAI CERAMIC CO., LTD.   (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch lát sàn (không bằng kim loại); gạch ốp tường (không bằng kim loại), 

ngói lợp mái (không bằng kim loại); men rạn để xây dựng, gạch men rạn (để xây dựng).  
 
 

(210) 4-2010-26044 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh đen, đỏ 
(731) THAI CERAMIC CO., LTD.   (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn sử dụng các sản phẩm gạch, ngói (trong lĩnh vực xây dựng); 

dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ trước và sau bán hàng bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng 
thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2010-26045 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh đen, đỏ 
(731) THAI CERAMIC CO., LTD.   (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; dịch vụ thiết kế nghệ thuật đồ họa.  

 
 
 

(210) 4-2010-26046 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, xanh đen, đỏ 
(731) THAI CERAMIC CO., LTD.   (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn sử dụng các sản phẩm gạch, ngói (trong lĩnh vực xây dựng); 

dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ trước và sau bán hàng bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng 
thiết bị vệ sinh.  

 
 
 

(210) 4-2010-26047 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, xanh đen, đỏ 
(731) THAI CERAMIC CO., LTD.  (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; dịch vụ thiết kế nghệ thuật đồ họa.  
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(210) 4-2010-26062 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.7.25; 5.1.1; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hội chợ 
triển lãm quốc tế A.F.C   (VN) 
307/17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

nhằm thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông để bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng lưới máy vi tính; kinh doanh siêu thị cụ thể là mua bán vật liệu xây 
dựng.   

 
Nhóm 36: Môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; môi giới bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở 
hữu bất động sản); quản lý bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê bất động sản.    

 
Nhóm 37: Thông tin về xây dựng; dịch vụ sơn nội, ngoại thất; xây dựng các quầy, sạp 
trong hội chợ; các dịch vụ khép kín công trình xây dựng; giám sát điều hành công việc 
xây dựng công trình. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; phát chương 
trình truyền hình; truyền thông thông báo quảng cáo.   

 
Nhóm 41: Tổ chức điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; trình 
diễn sân khấu; biểu diễn (trình diễn) trực tiếp; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; 
sắp xếp và tổ chức hội thảo.   

 
Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế bản vẽ xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-26063 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.24; 26.5.1; 5.1.1; 26.7.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hội chợ 
triển lãm quốc tế A.F.C   (VN) 
307/17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

nhằm thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông để bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; kinh doanh siêu thị cụ 
thể là mua bán vật liệu xây dựng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi 
tính. 
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Nhóm 36: Môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; môi giới bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở 
hữu bất động sản); quản lý bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê bất động sản.    

 
Nhóm 37: Thông tin về xây dựng; dịch vụ sơn nội, ngoại thất; xây dựng các quầy, sạp 
trong hội chợ; các dịch vụ khép kín công trình xây dựng; giám sát điều hành công việc 
xây dựng công trình. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; phát chương 
trình truyền hình; truyền thông thông báo quảng cáo.   

 
Nhóm 41: Tổ chức điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; trình 
diễn sân khấu; biểu diễn (trình diễn) trực tiếp; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; 
sắp xếp và tổ chức hội thảo.   

 
Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế  bản vẽ xây 
dựng.  

 
 
 

(210) 4-2010-26064 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A3.7.24; 1.17.11; 1.5.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hội chợ 
triển lãm quốc tế A.F.C  (VN) 
307/17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

nhằm thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông để bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng lưới máy vi tính; kinh doanh siêu thị cụ thể là mua bán vật liệu xây 
dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình. 

 
Nhóm 41: Tổ chức điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; trình 
diễn sân khấu; biểu diễn (trình diễn) trực tiếp; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; 
sắp xếp và tổ chức hội thảo.  
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(210) 4-2010-26065 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A17.2.2; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Hồng cánh sen, xanh ngọc, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn công 
nghệ quốc tế Việt Nam  (VN) 
1A Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế, tư vấn trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2010-26069 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Cơ sở Như Lan  (VN) 

66 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt nguội; giò; chả; xúc xích; lạp xưởng; rau câu; sữa chua; pa-tê gan; mực 

nướng; rau câu dừa; thịt bò khô; tai chua; củ quả chua ngọt; hạt điều chế biến; đậu phộng 
chiên. 

 
Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh dẻo; bánh chưng; bánh; bánh mì; bánh ga tô; bánh piz 
za; mứt các loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thịt nguội, giò, chả, khô bò, xúc xích, lạp xưởng, 
rau câu, sữa chua, pa-tê gan, mực nướng, rau câu dừa, thịt bò khô, tai chua, củ quả chua 
ngọt, bánh trung thu, bánh dẻo, bánh chưng, bánh, bánh mì, bánh ga tô, bánh piz za, hạt 
điều, mứt các loại, hạt điều chế biến, đậu phộng chiên. 

 
 

(210) 4-2010-26071 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) RANDY GENE DOBSON   (US) 

9581 Rd 12NE Mose Lake WA 98837, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; nghệ sỹ (quản lý kinh doanh biểu diễn); quản lý kinh 

doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; quảng cáo tiếp 
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thị; dịch vụ quản lý ca sỹ, nhạc sỹ, diễn viên, người mẫu; môi giới công việc cho người 
mẫu. 

 
Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); trình diễn 
(biểu diễn trực tiếp); tổ chức sự kiện; buổi biểu diễn; tổ chức hội nghị; tổ chức hội thảo; 
dịch vụ cung ứng người mẫu; tổ chức buổi trình diễn thời trang; đào tạo, tuyển chọn và 
cung ứng diễn viên, người mẫu; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức người mẫu cho các 
chương trình quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo thể thao. 

 
 

(210) 4-2010-26080 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 1.3.1; A1.3.18; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần ATC Toàn 

Cầu  (VN) 
Số 16, ngõ 462, đường Bưởi, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển 
JUDIMAX (JUDIMAX., JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời; quạt chạy bằng năng lượng mặt trời; đèn 

chạy bằng năng lượng mặt trời; tấm thu năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 35: Mua bán ac qui năng lượng mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
quạt chạy bằng năng lượng mặt trời, đèn chạy bằng năng lượng mặt trời, tấm thu năng 
lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2010-26085 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển du lịch Sao Việt  
(VN) 
Toà nhà VMT, lô A1F, cụm tiểu thủ 
công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
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(210) 4-2010-26089 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.18; 25.12.1 (540) 

  

(731) Nhà hàng bar Xưa và Nay 
(VN)-Before and Now (En)   (VN)
51 đường Lê Lợi, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
 
 

(210) 4-2010-26150 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A9.7.22 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Anh 

Việt Mỹ  (VN) 
135 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ; đào tạo công nghệ thông tin; tư vấn du học, tư vấn hợp tác 

quốc tế về giáo dục.  
 
 
 

(210) 4-2010-26154 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.6 
(591) Xanh dương, trắng, bạc, hồng sẫm 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ - 

thương mại ô tô Gia Định V.N  
(VN) 
161 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 12: Thùng xe ô tô. 
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(210) 4-2010-26178 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.2; A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Quang 
Thanh  (VN) 
Lô D1, đường số 10, khu công nghiệp 
Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
 
 

(210) 4-2010-26193 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1; 26.15.3; 1.15.23; 26.1.2; 
A25.7.21 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
COMPOSITE Long An   (VN) 
Km 1934, quốc lộ 1A, thị trấn Bến Lức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 20: Bồn nhựa chứa nước. 

 
 
 

(210) 4-2010-26224 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 29: Thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung được chế biến từ thịt, trái cây, rau, sữa 
bột dùng cho người (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2010-26225 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây nhạt, đen, ghi, trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung được chế biến từ thịt, trái cây, rau, sữa 

bột dùng cho người (không dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2010-26226 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung được chế biến từ thịt, trái cây, rau, sữa 

bột dùng cho người (không dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2010-26271 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Âu 
Việt  (VN) 
Số 26A1 Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Sản phẩm chịu lửa bao gồm: gạch ceramic, gạch granis, đá granis. 
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, đồ ngũ 
kim, sơn, kính, đồ điện gia dụng, giường tủ bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ 
đèn điện, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, đồ chơi. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, kho bãi và lưu giữ hàng hóa.  
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Nhóm 40: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.  
 
 
 

(210) 4-2010-26280 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) CASINO GUICHARD PERRACHON  

(FR) 
1 Esplanade de France, 42000 Saint 
Etienne, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao các loại (không dùng 

cho phẫu thuật) cụ thể như: dao kéo, dao với lưỡi dao có thể thu vào, dao cắt (dụng cụ 
cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay). 

 
Nhóm 16: Giấy các loại cụ thể như: giấy các-tông, giấy viết, vở viết (bằng giấy), văn 
phòng phẩm cụ thể như: sổ tay, sổ nhật ký, sổ ghi nhớ, tập giấy ghi nhớ (giấy note), giấy 
dán nhãn, phong bì, băng dính dùng cho văn phòng hoặc gia dụng, keo (hồ) dính dùng 
cho văn phòng và gia dụng, máy chữ, cái kẹp giấy, đinh mũ, cái nẹp giấy, cái ghim đánh 
dấu, băng đàn hồi dùng cho văn phòng, dập ghim, cái nhổ ghim, cái đục lỗ cho giấy, cái 
đục lỗ cho túi đựng tài liệu và tập tài liệu, cặp đục lỗ; con dấu; hộp mực dấu; danh bạ 
điện thoại; đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên) 
cụ thể như: compa, thước, thước kẻ vuông, bút máy, bút chì, cái gọt bút chì, bút đánh 
đấu, bút nỉ, bảng đá đen dùng để viết, dụng cụ lau bảng; dụng cụ viết; dụng cụ để vẽ; vật 
liệu dùng để vẽ; mực vẽ và mực viết; mực tàu (mực viết); bản đồ địa lý; cái tẩy bằng cao 
su; cái tẩy mực; ấn phẩm; bìa đóng sách, ảnh chụp; vật liệu dùng cho các nghệ sỹ thuộc 
nhóm này cụ thể như: khuôn để đúc đất sét, vật liệu để nặn mô hình, bút lông dùng cho 
họa sỹ, khuôn tô màu; chổi sơn. 

 
Nhóm 18: Da (thô hoặc bán thành phẩm) và giả da, và các sản phẩm làm từ vật liệu này 
không được xếp ở các nhóm khác như: da động vật, da sống chưa thuộc (mới qua sơ 
chế); rương (hòm, hành lý); túi đeo lưng, túi xách tay; túi sách học sinh; hộp đựng bút 
chì bằng da hoặc giả gia.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ; gương; Khung ảnh; phao li-e ở dây câu; lau, sậy, tranh hoặc cói (vật 
liệu để bện tết), đồ làm bằng liễu giai; sừng động vật; sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm 
bằng xương; ngà voi dạng thô hoặc bán thành phẩm; phiến sừng ở hàm cá voi dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; vỏ sò; hổ phách; xà cừ dạng thô hoặc bán thành phẩm và các thế 
phẩm của các vật liệu này (cụ thể như mành tre) hoặc làm từ chất dẻo như: sừng bằng 
chất dẻo, sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng chất dẻo (dùng để trang trí); tủ đựng tài 
liệu.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
674 

(210) 4-2010-26321 (220) 14.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Hoa 
Lan  (VN) 
69/69/24 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành, sữa chua (yoghurt); nước quả nấu đông (thạch hoa quả);rau câu 

(bánh kẹo); thạch dừa (bánh kẹo); chè đậu (chè đỗ); chè thập cẩm. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh. 
 
 

(210) 4-2010-26342 (220) 14.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dịch vụ thương mại Đay Sài 
Gòn   (VN) 
11 công trường Mê Linh, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải đay; vải gai; vải sợi dệt; vải lanh; vải tóc (vải làm bao tải); vải dệt sọc nổi.  

 
 

(210) 4-2010-26344 (220) 14.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh ngọc 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Phú 
Hoàng Gia  (VN) 
204B Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Then ổ khóa, khóa (xích) tay, chìa khóa, khóa kim loại dùng cho xe cộ , khóa 

(trừ khóa điện) bằng kim loại, khóa móc, khóa lò xo, két an toàn. 
 

Nhóm 09: Khóa điện. 
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(210) 4-2010-26400 (220) 15.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) CASINO GUICHARD PERRACHON  

(FR) 
1 Esplanade de France, 42000 Saint 
Etienne, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
 
(511)   Nhóm 05: Chất khử mùi không dùng cho người.  
 

Nhóm 07: Cái kích thủy lực (máy móc); máy cụ thể như: máy công cụ, máy nông 
nghiệp, máy hút bụi.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (thao tác thủ công).  

 
Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh và hình 
ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị điện dùng cho xe cộ cụ thể như: hộp nối dây điện 
và ống nối dây điện dùng cho xe cộ, máy báo hiệu tự động sự mất áp lực trong các lốp 
hơi, thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ, bộ điều hòa điện áp dùng cho xe cộ, thiết bị 
xạc điện và pin điện dùng cho xe cộ, tam giác báo hiệu bị hỏng dùng cho xe cộ, thiết bị 
báo hiệu nhiệt độ (của máy) dùng cho xe cộ; thiết bị dập lửa, thiết bị bảo hộ cá nhân 
chống tai nạn; lưới bảo vệ chống tai nạn dùng cho xe cộ; thiết bị châm lửa để hút xì gà 
dùng trên ô tô; dây ăngten, dây dẫn ăngten, dây nối điện; dây khởi động động cơ; cái 
ngắt mạch điện; vật nối điện; kính mắt; bộ dò ra đa.  

 
Nhóm 11: Thiết bị và trang bị chiếu sáng; thiết bị sưởi nóng cụ thể như lò sưởi; thiết bị 
và trang bị thông gió (điều hòa không khí); điều hòa không khí cho xe cộ; thiết bị khử 
mùi không dùng cho người.  

 
Nhóm 12: Xe cộ và phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước như ô tô, 
xe máy, xe đạp, máy bay, tàu thủy; thân xe và các phụ tùng của xe cộ cụ thể như: mui 
xe, vỏ bọc ghế xe cộ, vành bánh của xe cộ; mành tránh nắng dùng cho ô tô; động cơ 
dùng cho xe cộ và bộ phận của chúng như: động cơ cho xe cộ mặt đất, động cơ cho xe 
máy; cái chắn bùn cho xe cộ.  

 
Nhóm 22: Dây thừng; dây; lưới; lều rạp; bạt, tấm che bằng vải dầu/vải nhựa; buồm; bao, 
túi bằng vải dệt dùng để bao gói, tất cả các sản phẩm đều thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn và thảm chùi chân dùng cho xe cộ.  
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(210) 4-2010-26408 (220) 15.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A11.3.7; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 
5.5.16; A26.11.12; 26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ nghệ xưa và 
nay Mai Xu   (VN) 
Số 28, ngõ 12 Đặng Thai Mai, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 
(210) 

 
4-2010-26454 

 
(220) 

 
15.12.2010 

  (441) 25.04.2011 
  
(731) Phạm Thị Kim Loan   (VN) 

62 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Khăn trải giường dùng cho người không kiềm chế được; giày chỉnh hình; đế 

giày chỉnh hình; gối gây ngủ dùng để chống mất ngủ; đệm chống đau trên thân bệnh 
nhân; khăn vải dùng trong phẫu thuật; nệm nước dùng trong ngành y (đệm thuỷ tinh); 
ghế bành dùng trong ngành y; thiết bị rung cho giường; giường có kết cấu đặc biệt dùng 
cho chăm sóc y tế; giường thuỷ tinh dùng trong ngành y; chăn mÒn đốt nóng dùng trong 
ngành y; quần áo chuyên dùng cho phòng mổ.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ; đồ đạc nội thất bằng kim loại; đệm; gối.  

 
Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; rèm vải; màn.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 
Nhóm 44: Thuật nắn bóp cột sống; phòng chữa bệnh; dịch vụ y tế qua điện thoại; nhà 
nghĩ dưỡng cho người già; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2010-26455 (220) 15.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Phạm Thị Kim Loan   (VN) 

62 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Khăn trải giường dùng cho người không kiềm chế được; giày chỉnh hình; đế 
giày chỉnh hình; gối gây ngủ dùng để chống mất ngủ; đệm chống đau trên thân bệnh 
nhân; khăn vải dùng trong phẫu thuật; nệm nước dùng trong ngành y (đệm thuỷ tinh); 
ghế bành dùng trong ngành y; thiết bị rung cho giường; giường có kết cấu đặc biệt dùng 
cho chăm sóc y tế; giường thuỷ tinh dùng trong ngành y; chăn mÒn đốt nóng dùng trong 
ngành y; quần áo chuyên dùng cho phòng mổ.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ; đồ đạc nội thất bằng kim loại; đệm; gối.  

 
Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; rèm vải; màn.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo cụ thể: cao đẳng, đại học và sau đại học, đào tạo 
chuyên nghiệp.  

 
Nhóm 44: Thuật nắn bóp cột sống; phòng chữa bệnh; dịch vụ y tế qua điện thoại; nhà 
nghỉ dưỡng cho người già; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2010-26457 (220) 15.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.15; 25.5.2; A5.5.20 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cấp thoát nước Bắc Ninh  (VN) 
Số 57 đường Ngô Gia Tự, phường Thị 
Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước sạch.  

 
 

(210) 4-2010-26501 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) DR REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED   (IN) 
7-1-27 Ameerpet, Hyderabad 500016, 
India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người. 
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(210) 4-2010-26537 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hương Trầm   (VN) 
Khối phố Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ, 
huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 31: Trầm hương (thô chưa qua chế biến). 

 
 

(210) 4-2010-26559 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.9.16; 26.1.2; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Nam (VN)  
(VN) 
Thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 31: Tôm con (tôm giống); artemia.  

 
 

(210) 4-2010-26607 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; điện thoại di động có thể truyền dữ 

liệu; thiết bị điện tử số cầm tay và di động, cụ thể là: camera (máy quay phim), camera 
(máy chụp ảnh), máy tính xách tay, đĩa compac (thiết bị nghe-nhìn), đĩa compac (với bộ 
nhớ chỉ cho phép đọc), thiết bị dịch thuật bỏ túi, bút điện tử (dùng cho khối hiển thị), 
bảng thông báo điện tử; pin/ắc qui điện; bộ nạp pin/ắc qui; bộ ống nghe đeo tai; bộ ống 
nghe đeo tai không cần dây; ống nghe; tai nghe; bộ nắn dòng (điện); cáp điện; cáp đồng 
trục; ống nối cho dây cáp điện; bao điện thoại; giá để điện thoại di động; giá để camera; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy tính cho phát triển ứng dụng; phần 
mềm máy tính dùng cho điện thoại di động để ghi, sắp xếp, truyền và duyệt tệp tin văn 
bản, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh và vi-đê-ô; phần mềm máy tính cho việc ghi và sắp xếp 
dữ liệu và thông tin; phần mềm trò chơi máy vi tính; bộ phận và thiết bị cho thiết bị điện 
tử số cầm tay và di động, cụ thể là: giá đỡ ba chân dùng cho máy ảnh, thẻ nhớ (điện tử), 
dây điện thoại, micro (ống phóng thanh), loa (để nói). 
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Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; thông tin liên lạc bằng điện 
báo; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; viễn 
thông; cung cấp đường truyền điện tử với nội  dung, thông điệp/tin nhắn và hình ảnh đa 
phương tiện; cung cấp đường truyền các nội dung, thông điệp/tin nhắn và hình ảnh đa 
phương tiện được hỗ trợ bằng máy tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ truyền dữ liệu không 
cần dây; nhắn tin số không cần dây; cung cấp đường truyền dữ liệu và thông tin bằng các 
phương tiện điện tử; cung cấp đường truyền điện tử cho các luồng tập tin âm thanh và 
hình ảnh có thể tải xuống được thông qua máy vi tính và mạng thông tin liên lạc khác; 
cung cấp các kết nối viễn thông cho mạng máy tính hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp các kết 
nối và truy cập vào mạng thông tin liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận âm thanh, hình 
ảnh hoặc nội dung đa phương tiện; cung cấp truy cập vào các trang web trên in-tơ-net; 
cung cấp đường truyền dữ liệu, âm thanh, viđêô, tranh ảnh, phim, văn bản, hình ảnh, ảnh 
chụp, trò chơi, phương tiện truyền thông và thông tin điện tử qua mạng in-tơ-nét; cung 
cấp phòng nói chuyện trực tuyến, bảng tin, diễn đàn điện tử cho việc truyền các thông 
điệp/tin nhắn; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 
 

(210) 4-2010-26608 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; điện thoại di động có thể truyền dữ 

liệu; thiết bị điện tử số cầm tay và di động, cụ thể là: camera (máy quay phim), camera 
(máy chụp ảnh), máy tính xách tay, đĩa compac (thiết bị nghe-nhìn), đĩa compac (với bộ 
nhớ chỉ cho phép đọc), thiết bị dịch thuật bỏ túi, bút điện tử (dùng cho khối hiển thị), 
bảng thông báo điện tử; pin/ắc qui điện; bộ nạp pin/ắc qui; bộ ống nghe đeo tai; bộ ống 
nghe đeo tai không cần dây; ống nghe; tai nghe; bộ nắn dòng (điện); cáp điện; cáp đồng 
trục; ống nối cho dây cáp điện; bao điện thoại; giá để điện thoại di động; giá để camera; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy tính cho phát triển ứng dụng; phần 
mềm máy tính dùng cho điện thoại di động để ghi, sắp xếp, truyền và duyệt tệp tin văn 
bản, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh và vi-đê-ô; phần mềm máy tính cho việc ghi và sắp xếp 
dữ liệu và thông tin; phần mềm trò chơi máy vi tính; bộ phận và thiết bị cho thiết bị điện 
tử số cầm tay và di động, cụ thể là: giá đỡ ba chân dùng cho máy ảnh, thẻ nhớ (điện tử), 
dây điện thoại, micro (ống phóng thanh), loa (để nói). 

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; thông tin liên lạc bằng điện 
báo; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; viễn 
thông; cung cấp đường truyền điện tử với nội dung, thông điệp/tin nhắn và hình ảnh đa 
phương tiện; cung cấp đường truyền các nội dung, thông điệp/tin nhắn và hình ảnh đa 
phương tiện được hỗ trợ bằng máy tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ truyền dữ liệu không 
cần dây; nhắn tin số không cần dây; cung cấp đường truyền dữ liệu và thông tin bằng các 
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phương tiện điện tử; cung cấp đường truyền điện tử cho các luồng tập tin âm thanh và 
hình ảnh có thể tải xuống được thông qua máy vi tính và mạng thông tin liên lạc khác; 
cung cấp các kết nối viễn thông cho mạng máy tính hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp các kết 
nối và truy cập vào mạng thông tin liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận âm thanh, hình 
ảnh hoặc nội dung đa phương tiện; cung cấp truy cập vào các trang web trên in-tơ-net; 
cung cấp đường truyền dữ liệu, âm thanh, viđêô, tranh ảnh, phim, văn bản, hình ảnh, ảnh 
chụp, trò chơi, phương tiện truyền thông và thông tin điện tử qua mạng in-tơ-nét; cung 
cấp phòng nói chuyện trực tuyến, bảng tin, diễn đàn điện tử cho việc truyền các thông 
điệp/tin nhắn; dịch vụ truyền phát qua trang web; cung cấp dịch vụ kết nối trực tuyến; 
kết nối thông tin, trang mạng, chương trình máy vi tính và dữ liệu khác; cung cấp công 
cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng máy tính toàn cầu; cung cấp truy nhập của 
người sử dụng vào mạng máy tính; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ 
nêu trên. 

 
 

(210) 4-2010-26628 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.5; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bếp Việt   (VN) 
Thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

   
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ hoặc sắt.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng nội và ngoại thất công trình dân 
dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế nội và ngoại thất công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2010-26633 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1; A25.3.3 
(731) TOLEDO COMPANY LIMITED   (HK) 

Suite 1111, Tower 2, Silvercord, 30 
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy sấy khô quần áo, máy hút bụi chân không, 

máy xay/máy nghiền chạy điện dùng cho gia đình, máy trộn chạy điện dùng cho gia 
đình, máy ép trái cây chạy điện dùng cho gia đình, máy dùng cho nhà bếp chạy điện.  
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(210) 4-2010-26645 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Tiệp  
(VN) 
Lô 20+23+24 cụm công nghiệp An Xá, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-26667 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nấu nướng không dùng điện và vỉ nướng thịt cá hay dụng cụ nhà bếp 

và đồ đựng gia dụng hay đồ đựng dùng cho nhà bếp; lược và bọt biển dùng trong gia 
đình; bàn chải (ngoại trừ chổi sơn); nguyên liệu dùng làm bàn chải, đồ dùng cho mục 
đích lau chùi; bùi nhùi thép để làm sạch; thủy tinh đã là thành phẩm hoặc bán thành 
phẩm (ngoại trừ thủy tinh dùng cho xây dựng); đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung 
không bao gồm trong các nhóm khác, dùng cho mục đích gia dụng.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26677 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Đen trắng, xanh xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Thế Giới Mới  (VN) 
B24 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, phường 
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm, gối, mành tre trong nhà, bàn bằng gỗ, ghế bằng gỗ và thanh treo rèm.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, đồ vải dùng cho giường, rèm cửa.  
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(210) 4-2010-26679 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn tài 
chính và kế toán FAC  (VN) 
Phòng 406B, căn hộ 406 đơn nguyên II, 
toà nhà A, làng sinh viên Hacinco, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, dịch vụ liên quan đến thuế. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính.  
 
 

(210) 4-2010-26708 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư phát triển công nghệ  
(VN) 
51/39 Hào Nam, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 
GROUP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính cá nhân (PC), máy tính công nghiệp, linh kiện máy tính, 

phần mềm máy tính, bộ chuyển mạch (thiết bị để chuyển mạch dùng cho máy tính), thiết 
bị chuyển đổi tín hiệu (modem), thiết bị điện tử và phần mềm máy tính chống xâm nhập 
vào mạng máy tính, thiết bị đo đếm, máy quét (scan), máy sao chụp tài liệu, camera 
giám sát, các thiết bị ngăn chặn và kiểm soát phương tiện, thiết bị kiểm soát bãi đỗ xe, 
thiết bị cửa an ninh, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, thiết bị báo 
động, thiết bị cảnh báo chống đột nhập, thiết bị chấm công, thiết bị đo vận tốc, máy soi 
quét an ninh, máy dò kim loại, máy dò ma túy, máy đo nồng độ cồn, thiết bị ngành in, 
máy in; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành, bảo trì các thiết bị máy tính; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa thiết 
bị an ninh, thiết bị chống trộm, thiết bị báo động chống hỏa hoạn, hệ thống thang máy, 
thiết bị ngành in, thiết bị văn phông (như máy in, máy quét (scan), máy sao chụp tài 
liệu). 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn tài liệu.  

 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn phần cứng máy tính; tư 
vấn phần mềm máy tính; lập chương trình máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; bảo 
hành, bảo trì phần mềm máy tính; sao chép phần mềm máy tính; khôi phục dữ liệu máy 
tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2010-26740 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) BURGER KING CORPORATION  

(US) 
5505 Blue Lagoon Drive Miami, Florida 
33126, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); thực phẩm ăn nhanh được chế biến từ thịt, cá, thịt gia cầm và rau; chất chiết xuất 
từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô, chiên ròn, bỏ lò hoặc nấu chín; nước quả nấu 
đông; mứt quả ướt, nước quả dầm; trứng (thực phẩm); sữa và sản phẩm sữa (có sữa là 
chủ yếu); dầu và mỡ ăn; thịt băm viên; thịt gà băm viên; nước luộc được chế biến từ thịt, 
cá, thịt gia cầm và rau dùng làm món ăn (không dùng làm gia vị); pho mát dưới dạng 
lỏng như nước sốt; dầu ôliu (dầu ăn); dầu ăn dùng để nấu nướng; dầu ngô (dùng làm thực 
phẩm); dầu ăn và mỡ ăn dùng để trộn xa - lát; dầu ăn dùng để làm bóng thực phẩm; dầu 
ăn dùng để nấu nướng thực phẩm; dầu ăn dùng cho món rau trộn; dầu ăn từ ngô; thịt lợn 
muối xông khói; pho mát; cá róc xương; thức ăn được chế biến từ cá; xa - lát làm từ trái 
cây; dưa chuột bao tử ngâm dấm; giăm bông; nấm đã được bảo quản; quả ôliu đã được 
bảo quản; củ hành đã được bảo quản; dưa món; xúc xích; xúc xích dạng nhão; sữa chua. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn (dùng làm thức ăn), bột cọ (dùng làm 
thức ăn); cà phê nhân tạo có nguồn gốc thực vật; bột mì và sản phẩm từ ngũ cốc (làm 
thực phẩm cho người); bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; kem lạnh (kem ăn); mật ong; 
nước mật đường; men (thực phẩm); bột nở (thực phẩm); muối ăn; tương hạt cải, hạt tiêu; 
giấm ăn; nước sốt làm gia vị; gia vị; đá lạnh (đá ăn); ngô rang nở; thực phẩm ăn nhanh 
được chế biến từ bột đậu, từ bánh ngọt, từ bột lúa mạch, từ gia vị dưới dạng nước sốt; 
nước sốt làm gia vị được chế biến từ bột đậu, từ bánh ngọt, từ bột lúa mạch, từ gia vị 
dưới dạng nước sốt; nước xốt (làm gia vị); món bánh thịt chiên ròn (Mê-Hi-Cô); bánh 
ngô; hương liệu làm gia vị trừ tinh dầu; hương liệu làm gia vị dùng cho thực phẩm ăn 
nhanh trừ tinh dầu; hương liệu được làm từ rau dùng làm gia vi trừ tinh dầu; hương liệu 
được làm từ rau húng làm gia vị trừ tinh dầu; đồ uống được làm từ sôcôla (có sôcôla là 
thành phần chủ yếu); đồ uống được làm từ ca cao (có ca cao là thành phần chủ yếu); đồ 
uống được làm từ cà phê (có cà phê là thành phần chủ yếu); đồ uống được chế trên cơ sở 
trà (có trà là thành phần chủ yếu); bánh quy; bánh ngọt; đường phèn dùng cho thực 
phẩm; kẹo cao su (không dùng cho mục đích y tế); sôcôla; quế (gia vị); cacao và sản 
phẩm cacao;gia vị; bánh qui dẹt nhỏ; bánh ngọt có trứng sữa; bánh rán; sữa chua đông 
lạnh; nước sốt làm từ cây cải ngựa dùng làm gia vị; kem lạnh (kem ăn); nước trà đá; 
nước xốt cà chua dùng làm gia vị; nước xốt may ô ne (làm gia vị); nước xốt thịt làm gia 
vị; bánh nướng kẹp thịt; mì sợi; bánh kếp; mỳ ống kẹo bạc hà; bánh patê; bánh pizza; 
bánh pútđing (món tráng miệng); bánh nướng có phủ nhân ở bề mặt; gia vị làm tăng 
hương vị của thức ăn; nước sốt kem cho món sa lát (gia vị), nước sốt dùng cho sa-lát (gia 
vị), bánh mì kẹp nhân (bánh xăng đuých); kem hoa quả (kem lạnh); món sushi (bao gồm 
có cơm là chủ yếu-ở Nhật Bản); nước xốt may ô ne nguội trộn với hành (làm gia vị); sốt 
cà chua (làm gia vị); bánh quế. 
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(210) 4-2010-26742 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) BURGER KlNG CORPORATION  

(US) 
5505 Blue Lagoon Drive Miami, Florida 
33126, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); thực phẩm ăn nhanh được chế biến từ thịt, cá, thịt gia cầm và rau; chất chiết xuất 
từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô, chiên ròn, bỏ lò hoặc nấu chín; nước quả nấu 
đông; mứt quả ướt, nước quả dầm; trứng (thực phẩm); sữa và sản phẩm sữa (có sữa là 
chủ yếu); dầu và mỡ ăn; thịt băm viên; thịt gà băm viên; nước luộc được chế biến từ thịt, 
cá, thịt gia cầm và rau dùng làm món ăn (không dùng làm gia vị); pho mát dưới dạng 
lỏng như nước sốt; dầu ôliu (dầu ăn); dầu ăn dùng để nấu nướng; dầu ngô (dùng làm thực 
phẩm); dầu ăn và mỡ ăn dùng để trộn xa - lát; dầu ăn dùng để làm bóng thực phẩm; dầu 
ăn dùng để nấu nướng thực phẩm; dầu ăn dùng cho món rau trộn; dầu ăn từ ngô; thịt lợn 
muối xông khói; pho mát; cá róc xương; thức ăn được chế biến từ cá; xa - lát làm từ trái 
cây; dưa chuột bao tử ngâm dấm; giăm bông; nấm đã được bảo quản; quả ôliu đã được 
bảo quản; củ hành đã được bảo quản; dưa món; xúc xích; xúc xích dạng nhão; sữa chua.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn (dùng làm thức ăn), bột cọ (dùng làm 
thức ăn); cà phê nhân tạo có nguồn gốc thực vật; bột mì và sản phẩm từ ngũ cốc (làm 
thực phẩm cho người); bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; kem lạnh (kem ăn); mật ong; 
nước mật đường; men (thực phẩm); bột nở (thực phẩm); muối ăn; tương hạt cải, hạt tiêu; 
giấm ăn; nước sốt làm gia vị; gia vị; đá lạnh (đá ăn); ngô rang nở; thực phẩm ăn nhanh 
được chế biến từ bột đậu, từ bánh ngọt, từ bột lúa mạch, từ gia vị dưới dạng nước sốt; 
nước sốt làm gia vị được chế biến từ bột đậu, từ bánh ngọt, từ bột lúa mạch, từ gia vị 
dưới dạng nước sốt; nước xốt (làm gia vị); món bánh thịt chiên ròn (Mê-hi-cô); bánh 
ngô; hương liệu làm gia vị trừ tinh dầu; hương liệu làm gia vị dùng cho thực phẩm ăn 
nhanh trừ tinh dầu; hương liệu được làm từ rau dùng làm gia vi trừ tinh dầu; hương liệu 
được làm từ rau húng làm gia vị trừ tinh dầu; đồ uống được làm từ sôcôla (có sôcôla là 
thành phần chủ yếu); đồ uống được làm từ ca cao (có ca cao là thành phần chủ yếu); đồ 
uống được làm từ cà phê (có cà phê là thành phần chủ yếu); đồ uống được chế trên cơ sở 
trà (có trà là thành phần chủ yếu); bánh quy; bánh ngọt; đường phèn dùng cho thực 
phẩm; kẹo cao su (không dùng cho mục đích y tế); sôcôla; quế (gia vị); cacao và sản 
phẩm cacao;gia vị; bánh qui dẹt nhỏ; bánh ngọt có trứng sữa; bánh rán; sữa chua đông 
lạnh; nước sốt làm từ cây cải ngựa dùng làm gia vị; kem lạnh (kem ăn); nước trà đá; 
nước xốt cà chua dùng làm gia vị; nước xốt may ô ne (làm gia vị); nước xốt thịt làm gia 
vị; bánh nướng kẹp thịt; mì sợi; bánh kếp; mỳ ống kẹo bạc hà; bánh patê; bánh pizza; 
bánh pútđing (món tráng miệng); bánh nướng có phủ nhân ở bề mặt; gia vị làm tăng 
hương vị của thức ăn; nước sốt kem cho món sa lát (gia vị), nước sốt dùng cho sa-lát (gia 
vị), bánh mì kẹp nhân (bánh xăng đuých); kem hoa quả (kem lạnh); món sushi (bao gồm 
có cơm là chủ yếu-ở Nhật Bản); nước xốt may ô ne nguội trộn với hành (làm gia vị); sốt 
cà chua (làm gia vị); bánh quế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
685 

(210) 4-2010-26762 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; 26.4.3; A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tài 
chính Đông Nam á  (VN) 
1A Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ làm tài chính; dịch vụ ủy thác tài chính; quản lý tài chính; quản lý bất 

động sản; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính. 
 
 

(210) 4-2010-26766 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 20.5.13 
(591) Xanh lá cây, vàng đậm, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Bền Sức 
Thịnh  (VN) 
20-22 đường, số 6, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ biên soạn, biên tập và cập nhật thông tin, cơ sở dữ 

liệu lên mạng internet; dịch vụ nghiên cứu thi trường; dịch vụ tư vấn quản lý và hỗ trợ 
kinh doanh; dịch vụ tiếp thị và xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2010-26769 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần gốm sứ 

Hapro Chu Đậu  (VN) 
Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ dùng cho mục đích trang trí và đồ dùng trong gia đình 

bằng gốm, bằng sành và bằng sứ dùng trong gia đình bao gồm; bộ đồ uống (ấm, chén, 
đĩa, cốc, ly), bộ đồ ăn (bát đĩa, lọ muối, lọ tiêu), lọ hoa, nậm rượu, tượng mỹ nghệ, đĩa 
ảnh phong cảnh và chân dung. 

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng gốm, bằng 
sành và bằng sứ, thủy tinh; mua bán, đại lý ký gửi hàng tiêu dùng, cụ thể là: bộ đồ uống 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
686 

(ấm chén, đĩa, cốc ly), bộ đồ ăn (bát, đĩa, lọ muối, lọ tiêu ), lọ hoa, nậm rượu, tượng mỹ 
nghệ, đĩa ảnh phong cảnh và chân dung. 

 
 

(210) 4-2010-26785 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 24.15.2 (540) 

  

(731) Lã Văn Công  (VN) 
Xóm 8, Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa nhôm; cửa kim loại. 
 

Nhóm 07: Động cơ điện. 
 

Nhóm 09: Bảng mạch điều khiển dùng cho động cơ điện; hệ thống cửa tự động; hệ thống 
cổng tự động; hệ thống bảng mạch dùng để điều khiển động cơ. 

 
Nhóm 19: Cửa kính; cửa nhựa; cửa gỗ; cửa phi kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): vật liệu trang trí nội ngoại thất, vật liệu xây dựng, 
động cơ điện, bảng mạch điều khiển dùng cho động cơ điện, hệ thống cửa tự động, hệ 
thống cổng tự động, hệ thống bảng mạch dùng để điều khiển động cơ, cửa nhôm kính, 
cửa cuốn, cửa kim loại, cửa gỗ, cửa nhựa, cửa phi kim loại; xuất nhập khẩu: vật liệu 
trang trí nội ngoại thất, vật liệu xây dựng, động cơ điện, bảng mạch điều khiển dùng cho 
động cơ điện, hệ thống cửa tự động, hệ thống cổng, hệ thống bảng mạch dùng để điều 
khiển động cơ, cửa nhôm kính, cửa cuốn, cửa kim loại, cửa gỗ, cửa nhựa, cửa phi kim 
loại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt, sửa chữa: nhà, cầu đường, nội ngoại thất, động cơ điện, 
bảng mạch điều khiển dùng cho động cơ điện, hệ thống cửa tự động, hệ thống cổng tự 
động, hệ thống bảng mạch dùng để điều khiển động cơ, cửa nhôm kính, cửa cuốn bằng 
kim loại, của kim loại, cửa gỗ, cửa nhựa, cửa phi kim loại. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nhà, cầu đường, nội thất. 

 
 

(210) 4-2010-26786 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
điện tử  Vinacap   (VN) 
Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính; thông tin về viễn thông liên lạc; thư điện tử; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện, 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); dịch vụ cung cấp kênh viễn thông 
dùng cho dịch vụ cửa hàng điện thoại; truyền qua vệ tinh; thông tin về lĩnh vực viễn 
thông; dịch vụ điện thoại.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26825 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.17; 3.7.23; A3.7.24 
(591) Đỏ, đỏ cam, đen, trắng, nâu pha vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Moto 
Venture   (VN) 
Tòa nhà Mê Linh Point Tower, tầng 7, số 
2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô, tàu thuyền dùng cho vui chơi giải trí 
 

Nhóm 35: Mua bán xe mô tô; mua bán tàu thuyền vui chơi giải trí; mua bán các trang 
thiết bị phụ tùng linh kiện đồ chơi giải trí. 

 
Nhóm 37: Bảo trì bảo dưỡng xe mô tô, tàu thuyền vui chơi giải trí.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26921 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp - sản 
xuất - thương mại - dịch vụ 
Đại Lộc  (VN) 
B23/39 đường Hoàng Phan Thái, ấp 2, xã 
Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa lan. 
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(210) 4-2010-26927 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.3; 7.15.1; 7.15.22 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vũ 

Long   (VN) 
Khu II, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Trục máy; cốt máy (bộ phận của máy); bạc lót chống ma sát dùng cho máy; ru 

lô dùng cho dây chuyền nghiền và sàng đá xây dựng (bộ phận của máy).  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy nghiền đá xây dựng, phụ tùng cho máy nghiền đá xây dựng.  
 

Nhóm 40: Gia công đá xây dựng.  
 
 

(210) 4-2010-26928 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 8.7.11; A8.1.11 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, da cam, trắng, 

đen, xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH thương mại Hòa 

Bình   (VN) 
C1-8 khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; chế phẩm ngũ cốc; chè; cà phê; ca cao.  

 
 

(210) 4-2010-26985 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.4.6 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Duy 
Tiên   (VN) 
623 xa lộ Hà Nội, KP I, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
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Nhóm 36: Bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa máy tính; bảo trì mạng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang web.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ.  
 
 

(210) 4-2010-27023 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 19.9.1; A19.9.3; A19.9.7 
(591) Xanh tím, xanh đen, trắng 
(731) Hiệp hội gốm sứ Đông Triều  

(VN) 
Phòng Công Thương, huyện Đông Triều, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm sứ mỹ nghệ; đồ gốm sứ trang trí.  

 
 

(210) 4-2010-27099 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Cậu Bé Vàng   (VN) 
158/7/39 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bao cao su, gel bôi trơn dùng trong quan hệ tình dục, đồ chơi sex, 

màng film tránh thai, thuốc kéo dài thời gian quan hệ tình dục, thực phẩm sinh lý, que 
thử thai, thuốc tránh thai.  

 
 

(210) 4-2010-27131 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.15.21; 26.3.23; 26.15.15; 26.3.1 
(591) Đỏ đun, xám đen 

(540) 
  

(731) Công ty cổ phần kính & nhôm 
Hà Nội  (VN) 
Số 8/119/405 đường Ngọc Thụy, Long 
Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng 
hóa nhôm, kính, vật liệu xây dựng mua bán vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, hội trường, nhà ở, xưởng sản xuất, nhà phục vụ cho mục 
đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại, siêu thị).  

 
Nhóm 37: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi.  

 
 

(210) 4-2010-27138 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại GREEN POWER   (VN)
103/29A Trần Huy Liệu, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; thiết bị ngắt điện; công tắc điện; bảng điện (táp lô; tắc te (chuột); 

chấn lưu (ba lát).  
 

Nhóm 11: Thiết bị và trang thiết bị chiếu sáng như: bóng đèn, máng đèn. 
 
 

(210) 4-2010-27213 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.1 
(591) Xám, đỏ, vàng, cam, hồng, xanh dương, 

xanh đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đào tạo quốc tế Trọng Điểm  
(VN) 
76 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo nghề.  
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(210) 4-2010-27262 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.7.21; 25.7.20 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Hà  (VN) 
30 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển khách đường bộ bằng ô tô, vận chuyển 

khách du lịch, kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ đưa đón khách du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ môi giới, tìm nhà nghỉ cho khách du lịch. 
 
 
 
 

(210) 4-2010-27278 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.1.5; 2.1.20; 2.1.22 
(591) Xanh, trắng, đồng thau 
(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

nông lâm nghiệp Bắc Sơn  (VN)
Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27299 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) WORLDQUANT, LLC   (US) 

1700 East Putnam Avenue, Third Floor 
Old Greenwich, Connecticut 06870, 
USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ tư vấn và quản lý đầu tư, dịch vụ nghiên 

cứu tài chính. 
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(210) 4-2010-27342 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, da cam, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Bảo Khánh  (VN) 
Số 32, ngõ 61, đường Nguyễn Sơn, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư 

vấn bất động sản; đầu tư bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ lắp đặt các công trình xây 
dựng cơ bản dân dụng và công nghiệp; dịch vụ sửa chữa các các trang thiết bị công trình 
xây dựng; dịch vụ phá dỡ các công trình xây dựng; san lấp mặt bằng cho các công trình 
xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-27345 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.5.1; 24.15.1; 24.15.21 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Mẫn Tiến Phát  
(VN) 
6/58 KP13, đường 14A, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồ bảo hộ lao động, cụ thể là: giầy, áo, quần, găng tay, mũ (tất cả dùng cho 

mục đích phòng chống tai nạn).  
 
 

(210) 4-2010-27378 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; A1.1.12; A1.3.16; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại Nghệ Thuật  (VN) 
781/C5 Lê Hồng Phong (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; cho thuê bàn bida; dịch vụ vũ trường; biểu diễn nghệ thuật.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu, nhà hàng cà phê, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ 
ăn và đồ uống do nhà hàng cung cấp phục vụ tiệc cưới, sinh nhật.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ mát - xa.  

 
 

(210) 4-2010-27383 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) GABRIELLE STUDIO, INC., (A NEW 

YORK CORPORATION)   (US) 
550 Seventh Avenue, New York, New 
York 10018, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi đeo vai; túi dùng cho dạ tiệc; túi đựng mỹ phẩm (không đựng 

đồ bên trong), dây đeo túi qua vai bằng da; túi đựng dụng cụ trang điểm (không đựng đồ 
bên trong), ví nam, cặp đựng thẻ tín dụng; cặp đựng danh thiếp kinh doanh; cặp có khóa, 
ví nữ đựng tiền xu; ví nữ có chốt khóa; ví nữ da dụng; túi nhỏ; túi có dây đeo; túi đựng 
đồ; túi để sau yên; túi tròn; túi có dây đeo; túi du lịch; túi lớn đựng đồ di lịch; túi đựng 
đồ dùng để đi cắm trại; túi đựng quần áo vét; túi đựng quần áo du lịch; túi đựng đồ tập 
thể thao; cặp buộc dây; ba lô; túi đựng tài liệu; túi đeo vai; va li; hòm; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo cho nam, nữ và trẻ em; đồ đội đầu cho nam, nữ và trẻ em (trang 
phục); đồ đi chân cho nam, nữ và trẻ em (trang phục). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ nhận đặt hàng qua thư và dịch vụ bán lẻ qua mạng 
internet, tất cả các dịch vụ này cho các sản phẩm bao gồm mỹ phẩm, các vật dụng dùng 
khi tắm rửa, vật dụng tạo hương thơm, nến, kính râm, gọng kính và các đồ dùng quang 
học (như kính mắt), đồ kim hoàn và đồng hồ, sản phẩm, túi, hành lý bằng da, ga trải 
giường, bồn tắm, bàn, đồ trang trí trong nhà và quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2010-27384 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3 
(731) SAMIL SPINNING CO., LTD.   (KR) 

2-1 Kaya-ri, Jinryang-up, Kyoungsan-si, 
Kyoungbuk, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 23: Chỉ chống cháy, sợi và chỉ chịu nhiệt; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ bằng 

bông; sợi và chỉ đã xe; sợi và chỉ bán tổng hợp dùng cho ngành dệt sợi và chỉ tái tạo 
dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ tổng hợp dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ hóa học dùng 
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dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ tổng hợp; sợi và chỉ hỗn hợp có thành phần chủ yếu là 
bông; sợi và chỉ hỗn hợp có thành phần chủ yếu là len; sợi và chỉ hỗn hợp; sợi và chỉ hỗn 
hợp có thành phần chủ yếu là sợi hóa học. 

 
Nhóm 24: Vải chống cháy; vải chịu nhiệt; vải từ tơ nhân tạo; vải sợi bông; vải thêu kim 
tuyến; vải dùng cho ngành dệt; vải dệt; vải; vải sợi bán tổng hợp; vải sợi tái tạo; vải sợi 
tổng hợp; vải sợi hỗn hợp có thành phần chủ yếu là bông; vải sợi hỗn hợp; vải sợi hỗn 
hợp có thành phần chủ yếu là sợi hóa học; vải sợi hóa học. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27385 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; A1.3.20 
(731) HAN GANG HOI   (KR) 

204-502, Sintri 2-danji Apt., 1258 
Sinjeong-dong, Yangcheon-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Chai lọ thủy tinh; đồ đựng bằng thủy tinh; chai lọ nhựa; chai lọ đựng thực 

phẩm; chai lọ đựng đồ uống; chai lọ đựng đồ mỹ phẩm (chai lọ rỗng); cốc uống trà, 
không làm bằng kim loại quý; nút chai lọ bằng thủy tinh hoặc sứ; nắp chai lọ, bằng thủy 
tinh hoặc sứ, để đậy kín; chảo thủy tinh cách nhiệt (không dùng điện).  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27387 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.7.6; 25.7.25; A25.7.8 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BMV Việt 
Nam  (VN) 
Số 26/2 ngõ 125 phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
695 

(210) 4-2010-27388 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.7.6; 25.7.25; A25.7.8 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BMV Việt 
Nam   (VN) 
Số 26/2 ngõ 125 phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai.  

 
 
 

(210) 4-2010-27403 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Hoa Linh    (VN) 
Số 1, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát (đồ uống không có cồn), 

đồ uống không có cồn.  
 
 
 

(210) 4-2010-27447 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Lê Hà 
Giang (VN)  (VN) 
29 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh hoạt động khách sạn và nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống lưu động 
thực hiện bởi nhà hàng. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
696 

(210) 4-2010-27475 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; A1.1.10 
(731) TONG YANG MAGIC CO., LTD.  

(KR) 
5th Floor, Yonsei Severance Bldg., 84-11 
Namdaemunro-5Ga, Jung-Gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy làm sạch chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy 

giặt; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình. 
 

Nhóm 11: Bếp nấu dùng ga có lò nướng; lò nấu dùng ga; lò vi sóng; bồn rửa vệ sinh cá 
nhân; thiết bị lọc nước chạy điện dùng cho mục đích gia đình; tủ lạnh. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị làm sạch chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình cụ thể là máy rửa bát đĩa, máy làm sạch chạy điện, máy giặt; dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
thiết bị điện tử dùng cho mục đích gia đình cụ thể là lò vi sóng, thiết bị lọc nước chạy 
điện, tủ lạnh, máy tạo độ ẩm chạy điện, lò nướng chạy điện; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
thiết bị làm nóng dùng cho bếp cụ thể là bếp nấu dùng ga có lò nướng, lò nấu dùng ga; 
dịch vụ bán buôn và bán lẻ chậu rửa vệ sinh cá nhân; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị 
lọc nước dùng cho mục đích gia đình. 

 
 

(210) 4-2010-27476 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A1.1.10 
(731) TONG YANG MAGIC CO., LTD.  

(KR) 
5th Floor, Yonsei Severance Bldg., 84-11 
Namdaemunro-5Ga, Jung-Gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy làm sạch chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy 

giặt; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình.  
 

Nhóm 11: Bếp nấu dùng ga có lò nướng; lò nấu dùng ga; lò vi sóng; bồn rửa vệ sinh cá 
nhân; thiết bị lọc nước chạy điện dùng cho mục đích gia đình; tủ lạnh.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị làm sạch chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình cụ thể là máy rửa bát đĩa, máy làm sạch chạy điện, máy giặt; dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
thiết bị điện tử dùng cho mục đích gia đình cụ thể là lò vi sóng, thiết bị lọc nước chạy 
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điện, tủ lạnh, máy tạo độ ẩm chạy điện, lò nướng chạy điện; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
thiết bị làm nóng dùng cho bếp cụ thể là bếp nấu dùng ga có lò nướng, lò nấu dùng ga; 
dịch vụ bán buôn và bán lẻ chậu rửa vệ sinh cá nhân; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị 
lọc nước dùng cho mục đích gia đình. 

 
 
 

(210) 4-2010-27480 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế SDD  (VN) 
Số 1 ngõ 456, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; máy điều hoà không khí; tủ lạnh; quạt điện; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện. 

 
 
 

(210) 4-2010-27522 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.5.4; 2.5.2; 2.5.3; A2.5.23 
(591) Đen, trắng, hồng, vàng nhạt, vàng đậm, 

ghi nhạt, ghi đậm 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER    (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ sắp xếp và tổ chức các cuộc hội thảo (đào tạo); dịch 

vụ tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ sắp xếp và tổ chức các buổi hội 
nghị; dịch vụ xử lý ảnh bằng kỹ thuật số; dịch vụ biên tập băng viđêô; dịch vụ chế bản 
điện tử; dịch vụ sắp đặt bổ trí các tác phẩm văn học và nghệ thuật để trình bày trước 
công chúng nhằm mục đích văn hóa, giáo dục, không nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ 
tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ lập kế hoạch cho các buổi tiệc (giải trí); dịch 
vụ phóng viên ảnh; dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; dịch cụ 
cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải xuống được; dịch vụ xuất bản 
sách; dịch vụ xuất bản sách điện tử và nhật báo điện tử trực tuyến; dịch vụ phóng viên tin 
tức; dịch vụ sản xuất phim viđêô.  
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(210) 4-2010-27523 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.5.4; 2.5.2; A2.5.23; 2.5.3 
(591) Đen, trắng, hồng, hồng nhạt, vàng nhạt, 

xanh ghi, xanh tím nhạt, nâu vàng 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER    (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ sắp xếp và tổ chức các cuộc hội thảo (đào tạo); dịch 

vụ tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ sắp xếp và tổ chức các buổi hội 
nghị; dịch vụ xử lý ảnh bằng kỹ thuật số; dịch vụ biên tập băng viđêô; dịch vụ chế bản 
điện tử; dịch vụ sắp đặt, bố trí các tác phẩm văn học và nghệ thuật để trình bày trước 
công chúng nhằm mục đích văn hóa, giáo dục, không nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ 
tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ lập kế hoạch cho các buổi tiệc (giải trí); dịch 
vụ phóng viên ảnh; dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; dịch cụ 
cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải xuống được; dịch vụ xuất bản 
sách; dịch vụ xuất bản sách điện tử và nhật báo điện tử trực tuyến; dịch vụ phóng viên tin 
tức; dịch vụ sản xuất phim viđêô.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2010-27559 

 
(220) 

 
28.12.2010 

  (441) 25.04.2011 
(531) 26.13.25; 26.1.1; 1.17.25; 26.15.1; 

1.15.11 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi, ghi nhạt 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER   (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn làm bằng vải dệt; khăn lau mặt làm bằng vải dệt; khăn tay làm bằng vải 

dệt; ga trải giường; vải lanh dùng để làm khăn trải giường; màn ngăn muỗi; túi ngủ 
(dạng tấm); vải dạ thô; vải nỉ (dùng trong may mặc).  
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(210) 4-2010-27560 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.1; 1.17.25; 26.15.1; 
1.15.11 

(591) Đen, trắng, đỏ, ghi, ghi nhạt 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER  (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo lót bó sát cơ thể; quần đùi; khăn quàng cổ 

(trang phục); giày ống (loại giày cao cổ); dép xăng đan; giày thể thao; giày ống thể thao 
(loại giày cao cổ); quần áo dành cho người đi xe đạp; quần áo tắm (dùng cho phụ nữ); bít 
tất dài; bít tất ngắn; quần áo dệt kim.  

 
 

(210) 4-2010-27561 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.15.1; 1.17.25; 26.1.1; 1.15.11; 
26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, ghi, ghi nhạt 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER   (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Đá dùng trong xây dựng; đá mac-nơ vôi (loại đá vôi có chứa đất sét); đá gra-

nít; đá cẩm thạch (đá hoa); đá nhân tạo; vật liệu khảm dùng trong xây dựng; ngói, không 
làm bằng kim loại, dùng trong xây dựng; tấm lát tường, không bằng kim loại, dùng trong 
xây dựng; gạch.  

 
 

(210) 4-2010-27562 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 1.17.25; 26.15.1; 1.15.11; 
26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, ghi, ghi nhạt 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER   (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi nhỏ để đựng tiền; ba lô; ví bỏ túi; túi dùng để đi mua hàng; túi xách tay; 
va li nhỏ; túi du lịch; túi thể thao (trừ loại túi có hình dáng đặc thù để đựng dụng cụ thể 
thao); cặp đựng tài liệu; hộp đựng đồ trang điểm (không có đồ trang điểm bên trong); túi 
dết (loại túi có một dây quai đeo qua vai).  

 
 

(210) 4-2010-27566 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương sẫm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển du lịch VINACONEX  
(VN) 
Tầng 1, toà nhà 17T5, khu đô thị mới 
Trung Hoà - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bao gồm các dịch vụ vận chuyển hành khách bằng máy bay, « 

tô, tàu thuỷ, tàu hoả; dịch vụ cho thuê xe; vận chuyển hàng hoá; dịch vụ gói quà, đóng 
gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ thu xếp các chuyến du lịch, dịch vụ giao báo, giao nhận 
hàng hoá; cho thuê các thiết bị lặn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng họp, phòng hội thảo, 
bàn ghế, phông bạt, lều trại; dịch vụ quán rượu, quán giải khát, nhà hàng ăn uống; nhà 
trọ, nhà dưỡng lão, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2010-27700 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và cảnh quan Ngôi Sao 
Xanh  (VN) 
773 Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 37: Gồm: xây dựng công trình đường bộ, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, 

xây dựng công trình công ích, lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lắp 
đặt hệ thống xây dựng khác; tư vấn xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

 
Nhóm 44: Gồm: dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, dịch vụ làm vườn, dịch vụ trồng 
cây cảnh.  
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(210) 4-2010-27743 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) BAREX ITALIANA S.R.L.  (IT) 

Via Grazia, 11, 40069 Zola Predosa, 
Bologna, Italy  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc, xử lý, làm đẹp tóc; dầu gội đầu; kem dưỡng tóc; keo 

dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc; mỹ 
phẩm dùng để tắm tạo bong bóng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; xà phòng.  

 
 

(210) 4-2010-27783 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) WUHAN KEDA MARBLE 

PROTECTIVE MATERIALS CO., LTD.  
(CN) 
No.2 Zhangbai Road, Dongxihu District, 
Wuhan City, Hubei Province, P.R. China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính bê tông; nhựa epôxy dạng thô, dùng trong công nghiệp; chất kết 

dính dùng trong công nghiệp; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường; chế phẩm keo dính 
dùng để ghép cành (cây); sợi dẻo vitcô (xen lu lô) dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 19: Vật liệu phủ/trát (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; 
chất kết dính dùng để đóng bánh (than) (vật liệu xây dựng); vật liệu phủ không bằng kim 
loại, dùng trong xây dựng; vật liệu kết dính dùng trong sửa chữa đường; vật liệu gia cố, 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-27787 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.5.1; A2.5.23; A2.5.24; 2.7.23 
(591) Trắng, cam, đỏ, vàng, xanh da trời 
(731) Fundaciãn Escuela Nueva 

Volvamos a la Gente    (CO) 
Calle 39 No. 21-57. Bogota D.C., 
COLOMBIA - South America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 16: Dụng cụ dạy học (trừ các thiết bị máy móc); đồ dùng cho trường học (văn 
phòng phẩm); dụng cụ viết; tài liệu viết; sách; dụng cụ vẽ.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ dạy học; dịch vụ đào tạo; xuất bản sách; dịch vụ 
đánh giá giáo dục, dịch vụ gia sư.  

 
 

(210) 4-2010-27823 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nhật Tiến  (VN) 
675-677 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Các công trình, cấu kiện bằng nhựa dùng trong chăn nuôi, trồng trọt như: 

chuồng nuôi gia súc, tấm sàn cho chuồng, hàng rào (tất cả di chuyển được).  
 

Nhóm 20: Đồ chứa, thùng chứa bằng nhựa bao gồm: thùng phi (bồn lớn) chứa nước và 
chứa dầu; thùng đựng rượu; giỏ đựng cá; giỏ đựng bánh mì; hộp để nuôi (giữ) thú trong 
nhà.  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm nhựa dùng trong gia đình thuộc nhóm này như: xô, chậu, thùng 
nhựa.  

 
 

(210) 4-2010-27824 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Mặt Trời Đỏ  (VN) 
17 Phan Phú Tiên, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin sử dụng năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị sử dụng và thiết bị sản xuất năng lượng mặt trời, năng lượng 
gió; lắp đặt thiết bị điện tử, thiết bị điện công nghiệp, thiết bị điều khiển tự động. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
703 

(210) 4-2010-27825 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Mặt Trời Đỏ  (VN) 
17 Phan Phú Tiên, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị thu năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị sử dụng và thiết bị sản xuất năng lượng mặt trời, năng lượng 
gió; lắp đặt thiết bị điện tử, thiết bị điện công nghiệp, thiết bị điều khiển tự động. 

 
 

(210) 4-2010-27828 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) EHARMONY, INC.   (US) 

2401 Colorado Ave., Santa Monica, 
California, 90404 USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là lưu trữ các thiết bị web trực tuyến để tổ chức, thu 

thập và thảo luận tương tác. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ hẹn hò, bao gồm cả dịch vụ giới thiệu qua các buổi họp mặt thân mật 
và dịch vụ hẹn hò trực tuyến; dịch vụ tư vấn bao gồm tư vấn về mối quan hệ giữa các cá 
nhân và tư vấn hôn nhân; dịch vụ hẹn hò và tư vấn và tư vấn hôn nhân, cụ thể là đưa ra 
lời khuyên về mối quan hệ giữa các cá nhân và an sinh cá nhân thông qua mạng máy 
tính toàn cầu.  

 
 

(210) 4-2010-27865 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.11.3; 18.3.23 
(731) Liên hiệp hợp tác xã Hương 

Thuỷ   (VN) 
Thôn 3, xã Thuỷ Phương, huyện Hương 
Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp gồm hạt giống lúa, động vật sống (cá, lợn, gà, vịt).  
 
 

(210) 4-2010-27877 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ALLOY RODS GLOBAL, INC.  (US) 

411 South Ebenezer Road, Florence, SC 
29501-0545, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện cực hàn dạng dây .  

 
 

(210) 4-2010-27878 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ALLOY RODS GLOBAL, INC.  (US) 

411 South Ebenezer Road, Florence, SC 
29501-0545, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây hàn bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2010-27882 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) STUDIO IP HOLDINGS LLC   (US) 

103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 
19803, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đồ nội thất bằng gỗ, gương soi, khung tranh ảnh, đệm.   
 

Nhóm 24: Vải, khăn lau, khăn lau bằng vải thô, khăn phủ giường (vải dệt), chăn mềm 
của giường, chăn lông vịt, áo gối, khăn vải phủ ghế sô pha, tấm vải xếp nếp viền quanh 
giường, vỏ chăn lông hoặc chăn bông, màn treo tường xếp nếp (bằng sợi dệt), rèm cửa 
(bằng vải dệt), màn tắm (bằng sợi dệt); khăn trải bàn và trải giường (không bằng giấy).  

 
Nhóm 27: Thảm dầy trải sàn, thảm chùi chân dùng trong nhà tắm, thảm trải sàn, tấm trải 
sàn, thảm, tấm phủ sàn, chiếu, vải sơn lát sàn; tấm trướng treo tường (không bằng vải). 
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(210) 4-2010-27883 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) OFFICIAL PILLOWTEX LLC    (US) 

1450 Broadway, 3rd Floor, New York, 
New York 10018, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đồ nội thất bằng gỗ, gương soi, khung tranh ảnh, đệm.   
 

Nhóm 24: Vải, khăn lau, khăn lau bằng vải thô, khăn phủ giường (vải dệt), chăn mềm 
của giường, chăn lông vịt, áo gối, khăn vải phủ ghế sô pha, tấm vải xếp nếp viền quanh 
giường, vỏ chăn lông hoặc chăn bông, màn treo tường xếp nếp (bằng sợi dệt), rèm cửa 
(bằng vải dệt), màn tắm (bằng sợi dệt); khăn trải bàn và trải giường (không bằng giấy).  

 
Nhóm 27: Thảm dầy trải sàn, thảm chùi chân dùng trong nhà tắm, thảm trải sàn, tấm trải 
sàn, thảm, tấm phủ sàn, chiếu, vải sơn lát sàn; tấm trướng treo tường (không bằng vải). 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27885 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) OFFICIAL PILLOWTEX LLC   (US) 

1450 Broadway, 3rd Floor, New York, 
New York 10018, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đồ nội thất bằng gỗ, gương soi, khung tranh ảnh, đệm.  
 

Nhóm 24: Vải, khăn lau, khăn lau bằng vải thô, khăn phủ giường (vải dệt), chăn mềm 
của giường, chăn lông vịt, áo gối, khăn vải phủ ghế sô pha, tấm vải xếp nếp viền quanh 
giường, vỏ chăn lông hoặc chăn bông, màn treo tường xếp nếp (bằng sợi dệt), rèm cửa 
(bằng vải dệt), màn tắm (bằng sợi dệt); khăn trải bàn và trải giường (không bằng giấy).  

 
Nhóm 27: Thảm dầy trải sàn, thảm chùi chân dùng trong nhà tắm, thảm trải sàn, tấm trải 
sàn, thảm, tấm phủ sàn, chiếu, vải sơn lát sàn; tấm trướng treo tường (không bằng vải). 
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(210) 4-2010-27902 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần quốc tế BMG  

(VN) 
Số 21/162 phố Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27919 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Trương Hòa Lợi  (VN) 
237/1 bến Bạch Đằng, khu vực 1, phường 
Châu Văn Liêm, quận ¤ Môn, thành phố 
Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt (hạt giống). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00046 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 18.1.21 
(731) XIAMEN KING LONG UNITED 

AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD.  
(CN) 
No. 9 King Long Road, Jimei District, 
Xiamen, Fujian, P.R. China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô buýt; xe ô tô; khung gầm xe; ghế đệm dùng cho xe cộ; xe ô tô ba 

bánh; lốp dùng cho bánh xe.  
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(210) 4-2011-00047 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.1; A3.7.24; 26.13.25 
(731) JINJIANG HUAWEI POWER SOURCE 

CO., LTD.   (CN) 
Wuli Industrial District, Jinjiang City, 
Fujian Province, People's Republic of 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy điện dùng cho xe cộ; bản cực dùng cho ắc quy; pin mặt trời; pin 

ganvanic (pin hóa học); bộ nạp pin; pin dùng cho đèn bỏ túi; ắc quy điện dùng cho xe 
cộ; pin điện; pin dùng để chiếu sáng; pin điện áp cao.  

 
 

(210) 4-2011-00070 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 26.3.1; 26.13.25; 26.2.3; 
18.3.21 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và vận tải Thành Anh  (VN) 
Khu I, Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán than, khoáng sản, vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại, clinke, 

phụ gia phục vụ cho sản xuất xi măng, mua bán xăng dầu, dịch vụ xuất nhập khẩu.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách, bốc xếp hàng hóa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, quán giải khát.  
 
 

(210) 4-2011-00219 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần Kiên Minh  
(VN) 
220, đường 3/2 phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y thủy sản, thức ăn chăn nuôi; vắc xin, chế phẩm sinh học, 

vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản, dịch vụ xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2011-00243 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.17.25; 24.17.17 
(731) ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
No, 1187, Bin'an Road, Binjiang District, 
Hangzhou, People's Republic of China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình máy tính (phần cứng máy vi tính); máy ghi hình; thẻ sử dụng mạch 

tích hợp (thẻ thông minh); thiết bị báo động (thuộc nhóm này); thiết bị liên lạc; thiết bị 
chống trộm, chạy bằng điện (trừ loại dùng cho xe cộ).  

 
 
 

(210) 4-2011-00248 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.6 
(731) Công ty cổ phần ZBQ   (VN) 

Số 168 Nguyễn Hoàng Tôn, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm; đệm mút kết hợp gỗ; đệm mút; đệm lò xo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đệm, đệm mút kết hợp gỗ, đệm mút, đệm lò xo, 
chăn, ga, gối, bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, nồi, xoong, chảo, đá phong thuỷ. 

 
 
 

(210) 4-2011-00254 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(300) 85/141043 29.09.2010 US 

  
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY, a Delaware corporation  
(US) 
345 Park Avenue, New York, New York 
10154, USA.  

(540) 

 

(740) Công ty luật hợp danh YKVN (  YKVN)
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng để điều trị các rối loạn về trao đổi chất.  
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(210) 4-2011-00263 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 14.11.1; 1.15.5; A14.11.4; A5.3.13 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) ASIATIC FIRE SYSTEM PTE LTD  

(SG) 
65 Joo Koon Circle Singapore 629078  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất dập lửa; chế phẩm hóa chất sử dụng để phòng cháy; chất dập lửa; 

hợp chất chống cháy; chế phẩm chịu lửa; chế phẩm và hợp chất làm chậm cháy.  
 

Nhóm 09: Thiết bị chữa cháy và dụng cụ chữa cháy; thiết bị kiểm tra cháy; thiết bị dò 
cháy và dụng cụ dò cháy; thiết bị chống cháy; thiết bị và dụng cụ bảo vệ chống cháy; bộ 
cảm biến cháy; kính phòng cháy; còi báo động cháy; miệng ống vòi rồng chữa cháy; vòi 
phun nước cho mục đích dập lửa; thiết bị dập lửa kết hợp với ống vòi rồng chữa cháy.  

 
Nhóm 17: ống cứu hỏa; ống phun nước để dập lửa; ống mềm chịu áp không bằng kim 
loại; ống nối mềm không bằng kim loại, khớp nối hai đầu ống không bằng kim loại, 
khớp giãn nở chịu lửa; ống bọc ngoài cho ống bằng chất dẻo chống cháy; màn chắn lửa 
amiăng; đệm bịt kín chống cháy.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt thiết bị, hệ thống 
chống cháy trong quá trình thi công xây dựng; lắp đặt hệ thống dò cháy; bảo dưỡng và 
sửa chữa hệ thống thiết bị báo động cháy; dịch vụ lắp đặt vật liệu chống cháy. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00270 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Trắng, vàng kem 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Viễn Đông á Châu   (VN) 
94/1055H Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; pho mát; sữa bột; kem bơ; bơ. 
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(210) 4-2011-00271 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(591) Trắng, xanh da trời (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Viễn Đông á Châu    (VN) 
94/1055H Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; pho mát; sữa bột; kem bơ; bơ. 

 
 

(210) 4-2011-00272 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.15; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Viễn Đông á Châu    (VN) 
94/1055H Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; pho mát; sữa bột; kem bơ; bơ. 

 
 

(210) 4-2011-00273 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng bạc, xanh 

(540) 

  

(731) Đào Thị Hương Giang   (VN) 
Phòng 401, số nhà 12, ngách 275/8, 
phường Quan Nhân, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch; chức năng văn phòng.  

 
 

(210) 4-2011-00277 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Cam, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư - 
nghiên cứu thị trường - dịch 
vụ thương mại Hữu ích  (VN) 
06 Nguyễn Quang Bích, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; 
quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; hãng thông tin thương mại; nghiên cứu thị trường.  

 
 
 

(210) 4-2011-00282 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị dịch vụ xa bờ O.S   (VN)
973, đường 30/4, phường 11, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Thùng đựng hàng bằng kim loại để lưu trữ và vận chuyển hàng hoá 

(container).  
 

Nhóm 35: Mua bán các thiết bị ngành dầu khí gồm cáp, thùng đựng hàng (container), 
thiết bị cung cấp khí oxy, khí acetylene và khí nitơ, tấm nâng hàng (pallet), xe nâng 
hàng, máy bơm, máy lạnh, máy giặt, sắt, thép.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo trì container.  

 
Nhóm 42: Kiểm tra kỹ thuật các thiết bị ngành dầu khí.  

 
 
 

(210) 4-2011-00285 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 18.1.21 
(731) SHENZHEN OWA ELECTRONICS 

CO., LTD   (CN) 
No.27C. Block 5B, Xiangmi Three 
Village, Hongli West Road, Futian 
District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho phương tiện giao thông 

(máy vi tính trên phương tiện giao thông); vỏ hộp dùng cho loa; radio dùng cho xe cộ; 
thiết bị liên lạc; máy tính xách tay; máy quay đĩa DVD.  
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(210) 4-2011-00311 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.4; A26.11.9 
(591) Đen, xanh, xanh nhạt, tím, ghi 
(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00312 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00313 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00314 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 25.5.25; 5.3.16 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00315 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 25.5.25; A5.7.22; 5.7.11
(591) Da cam, xanh lá cây, đỏ, xanh dương, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00316 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 25.5.25; 26.11.3 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-00317 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hạnh   (VN) 
Số 79 phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi; dịch vụ mát-xa xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp; 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 
 

(210) 4-2011-00318 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) J.C.P. PLASTIC LIMITED 

PARTNERSHIP   (TH) 
135 Moo 3, Soi Gumnunman, Ekachai 
Road, Bangkhuntien, Jomthong, 
Bangkok 10150, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Hộp đựng thức ăn bằng chất dẻo; chai bằng chất dẻo; hộp bằng chất dẻo đựng 

thức ăn dùng cho lò vi sóng; dụng cụ dùng cho nhà vệ sinh; bộ đồ ăn không kể dao, dĩa 
và thìa; hộp đựng có thể dùng vào nhiều mục đích dùng cho mục đích gia đình và nhà 
bếp.  

 
 

(210) 4-2011-00319 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thuỷ sản Minh Phát  
(VN) 
28A đường số 7, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 
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(210) 4-2011-00330 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH LAUNCH TECH  

(VN) 
Số 25, ngõ 102, đường Trường Chinh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ôtô.  

 
 

(210) 4-2011-00331 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Austfeed Việt Nam   (VN) 
Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho động vật; ngũ cốc thô (không bao gồm gạo); gia súc; gia 

cầm (sống); hạt giống cây trồng; giống vật nuôi. 
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn dành cho động vật, đồ ăn làm từ cá (bột cá khô) làm từ thức 
ăn cho động vật, cám trộn làm thức ăn cho vật nuôi, sản phẩm phụ của quá trình gia 
công hạt ngũ cốc để làm thức ăn nuôi súc vật, ngũ cốc thô (không bao gồm gạo), gia súc, 
gia cầm (sống), thức ăn cho thủy sản, phụ gia thức ăn chăn nuôi (không dùng trong 
ngành y), thức ăn để vỗ béo cho vật nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi, mua bán máy 
móc chế biến nông sản, mua bán thiết bị của nhà kho tồn trữ và bảo quản ngũ cốc, thiết 
bị của chuồng trại chăn nuôi và phụ tùng kèm theo; dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng 
kể trên; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ triển lãm với mục đích quảng cáo hoặc 
thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-00332 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.11.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Việt Hưng  (VN) 
P 416, E7, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: thuỷ tinh xây dựng, vách tắm kính, cửa 

kính, lan can kính, cầu thang kính. 
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(210) 4-2011-00333 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH văn phòng 

phẩm Đại Lộc Thịnh  (VN) 
Khu phố Xuân Đài, phường Đình Bảng, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2011-00334 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị (chất) bán dẫn, tấm (bản) bán dẫn mỏng; bảng vi mạch; thẻ nhớ 

ngoài; đã quang trắng; phần mềm máy tính đã được ghi sẵn; màn hình tinh thể lỏng sử 
dụng công nghệ bóng bán dẫn màn mỏng; màn hình plasma; màn hình tinh thể lỏng; 
máy photocopy (máy sao chụp tài liệu) điện tử; sổ tay điện tử cá nhân; máy vi tính; máy 
tính xách tay; màn hình máy tính; ổ đã máy tính; ổ đĩa quang, máy in cho máy tính; bàn 
phím dùng cho máy tính; chuột dùng cho máy tính; thiết bị hỗ trợ cá nhân dưới dạng 
máy tính cầm tay (PDAs); máy tính điện tử bỏ túi; bộ nhớ (đầu) đọc đĩa trắng; máy nhắn 
tin; thiết bị liên lạc cầm tay; máy đọc đĩa DVD; máy nghe nhạc MP3; máy đọc đĩa có 
hình; máy đọc đĩa CD; bộ điều biến (môđem); tai nghe; máy thu hình; máy điện thoại; 
pin; bộ nạp pin; bao (túi) đựng điện thoại di động (đi kèm với điện thoại di động); bàn là 
dùng điện; máy tính (ghi) tiên mặt điện tử; máy quay phim; máy quay video xách tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình.  

 
 
(210) 

 
4-2011-00338 

 
(220) 

 
07.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
  
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-00339 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH quốc tế Cao 

Nguyên Xanh   (VN) 
Tổ 2, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; các loại đồ uống chế biến từ cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-00350 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A3.9.24; A3.9.4 
(591) Đen, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần VIBI   (VN) 

421/16 A Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Tã giấy; khăn giấy lau mặt; khăn tay giấy; giấy vệ sinh.  
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em và người lớn; giầy; dép.  
 
 

(210) 4-2011-00351 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sinh Quyền 

ASIA   (VN) 
Số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường 
Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 
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(511)   Nhóm 06: Nhôm xây dựng; thang nhôm; cửa nhôm; khung nhôm xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nhôm; kính; sắt; thép; inox; vật liệu xây dựng; hàng kim khí điện 
máy, thiết bị xây dựng; kính xây dựng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00352 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 8.7.5; A8.5.3; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Hải Sản S.G  

(VN) 
Lô C24 - 24B /II đường 2F, khu công 
nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: thịt; cá; tôm; cua; rau củ quả đóng hộp; lẩu 

ăn liền bao gồm thuỷ hải sản đã qua chế biến.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00353 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.5.19; 8.7.5; 11.3.18
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng
(731) Công ty cổ phần Hải Sản S.G  

(VN) 
Lô C24 - 24B /II, đường 2F, khu công 
nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: thịt; cá; tôm; cua; rau củ quả đóng hộp; lẩu 

ăn liền bao gồm thuỷ hải sản đã qua chế biến.  
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(210) 4-2011-00357 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.15; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hà Nội Xanh  (VN) 
Số 11 N7B Trung Hòa - Nhân Chính, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính, tư vấn bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, hãng bất động sản, quản 

lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00358 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.3.1; A24.17.12 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Thanh 
An   (VN) 
481 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00359 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dệt may Thanh 
An   (VN) 
481 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch bao gồm: quản lý quá trình đặt hàng; 

hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh; tư vấn trong tổ chức và điều 
hành kinh doanh; hỗ trợ điêu hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; dịch vụ mua hàng hóa 
cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho mục đích kinh doanh của người khác).  
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(210) 4-2011-00370 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
phát triển Công nghệ Y học 
Sao Việt    (VN) 
Phòng 05, nhà A10, tập thể học viện 
Thanh Thiếu Niên Việt Nam, ngõ 59, 
phố Chùa Láng, phường Láng thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00371 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Phương 
Anh  (VN) 
Số 2A, ngõ Hàng Đậu, phố Hàng Đậu, 
phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ sứ; đồ gốm; đồ gốm dùng trong gia đình; đồ trang trí bằng sứ; đồ pha lê 

(đồ thuỷ tinh); bình (vại) bằng thuỷ tinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm về đồ gốm, sứ, thuỷ tinh; men gốm sứ; tác phẩm nghệ 
thuật bằng gốm, sứ.  

 
 

(210) 4-2011-00372 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Huy Hoàng Long  
(VN) 
A1/31D ấp 1, xã Vĩnh Lộ A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ chỉnh dòng điện (tăng phô) dùng cho đèn ống; ổ cắm điện; dây điện; bộ 

khởi động dùng cho đèn ống (con chuột); bộ điều chỉnh ánh sáng cho đèn. 
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(210) 4-2011-00374 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Trắng, tím 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất A.B.C   (VN) 
68/4 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa chất chống thấm nước dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-00375 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A15.9.11; 26.1.1 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phúc Huy Hoàng   (VN) 
505/9 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y, chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống kiêng dùng trong ngành y. 
 
 

(210) 4-2011-00376 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Đào Xuân Hưng  (VN) 
147 phố Lãng Yên, Thanh Lương, Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục: áo vét áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; váy; quần dài; áo sơ mi.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, phân phát hàng mẫu, mẫu vật với mục đích quảng cáo 
hoặc đẩy mạnh việc bán hàng, quảng cáo; biện pháp đẩy mạnh bán hàng, dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
722 

(210) 4-2011-00377 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 26.11.3; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần MEINFA Sông 
Công   (VN) 
Nhà số 7 tổ 18, phường Thượng Thanh, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Nhông, xích xe đạp; xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua, bán: nhông, xích xe đạp; xe máy. 
 
 
 

(210) 4-2011-00378 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.15.2; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển, xanh lục 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần kinh doanh 
xuất nhập khẩu An Phú Hưng  
(VN) 
ấp 1A, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu nông, thủy hải sản và thực phẩm, thuốc lá; buôn bán: phụ 

tùng và các bộ phận phụ trợ của môtô, xe máy; buôn bán xăng dầu và các sản phẩm có 
liên quan; buôn bán đồ uống, buôn bán dược phẩm và dụng cụ y tế.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn, môi giới bất động sản.  

 
 
 

(210) 4-2011-00379 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Thương mại Diễm 
Thúy  (VN) 
489A/23/162 Huỳnh Văn Bánh, phường 
13, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; 

kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; dầu gội đầu; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
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(210) 4-2011-00390 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 
thương mại NOVATUS   (VN) 
Số 1 lô 9, khu công nghiệp Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Ôtô, xe máy; xe đạp; xe điện; phụ tùng ôtô, xe máy, xe đạp. 
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng điện, mặt hàng điện tử, mặt hàng điện lạnh, hàng điện 
dân dụng, thiết bị viễn thông, máy vi tính, xe máy, phương tiện vận tải, máy móc, thiết 
bị công nghiệp và dân dụng, đồng hồ, điện thoại, máy fax. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng dành cho xe ô tô; máy công cụ; dây chuyền công 
nghiệp; lắp đặt; bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng; cài đặt, bảo trì và sửa chữa 
phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  

 
Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; lập chương trình máy tính; cho thuê máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính; 
phân tích hệ thống máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; bảo vệ phần 
mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế chương trình máy tính; cho thuê 
chương trình máy tính; cập nhật chương trình phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-00391 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất & thương mại Đại 
Thành Phát  (VN) 
D155, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, 
huyện Hòa Thạnh, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00392 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất & thương mại Đại 
Thành Phát  (VN) 
D155, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, 
huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-00393 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cắt Tóc Chi  (VN) 
166 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ uốn cắt tóc; nối mi; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-00394 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) CHINA TOBACCO GUANGDONG 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
8th- 16th Floor, No.186, Linhexiheng 
Road, Tianhe, Guangzhou, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 

dùng cho mục đích y học; hộp đựng thuốc lá; đót thuốc lá; cái gạt tàn dành cho người 
hút thuốc; diêm; bật lửa dành cho người hút thuốc; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2011-00395 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.1.12 
(731) CHINA TOBACCO GUANGDONG 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng 
Road, Tianhe, Guangzhou, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 

dùng cho mục đích y học; hộp đựng thuốc lá; đót thuốc lá; cái gạt tàn dành cho người 
hút thuốc; diêm; bật lửa dành cho người hút thuốc; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá.  
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(210) 4-2011-00397 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.15.2; A24.15.13; A24.15.15 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư phát triển Long Thành  
(VN) 
Số nhà 12, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 10, 
khu 1, phường Ka Long, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu.  

 
 
 

(210) 4-2011-00398 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quốc tế Duy Doãn  
(VN) 
Số 10 đường 783A Tạ Quang Bửu, 
phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, trang sức, hàng kim khí điện máy, dụng cụ nhà bếp, hàng 

gia dụng, dụng cụ tập thể dục.  
 
 
 

(210) 4-2011-00399 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Nhất Luật  
(VN) 
220/16 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; dịch vụ pháp lý, đại diện pháp lý theo uỷ quyền của khách 

hàng, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; 
bản quyền tác giả, dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ pháp lý khác. 
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(210) 4-2011-00406 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) WEIR MINERALS NETHERLANDS 

B.V.   (NL) 
Egtenrayseweg 9, 5928 PH VENLO, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm ly tâm có khớp co tự mồi, máy bơm pít-tông và máy bơm pít-tông 

có vách ngăn dùng để bơm khoáng, bơm quặng và bơm chất thải, nước thải.  
 
 

(210) 4-2011-00408 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) OTTO INTERNATIONAL, INC   (US) 

4665 Coates Drives, Fairburn, Georgia 
30213, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, túi thể thao, túi đeo ở hông, hòm (hành lý).  
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, đồ đội đầu, mũ, mũ lưỡi trai, mũ che nắng, áo sơ mi thể 
thao, áo phông.  

 
 

(210) 4-2011-00414 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.7; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển, đen 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm tiêu dùng Quốc Tế  (VN) 
138/31 đường số 9, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; rau củ quả đóng hộp; sữa; nước ép rau quả dùng để nấu ăn; dầu 

ăn; bơ.  
 

Nhóm 30: Nước sốt cà chua; gia vị; bột nêm (bột canh); bánh ngọt; cà phê; nước tương 
(xì dầu).  
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(210) 4-2011-00458 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1; A1.1.10 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Âu á  (VN) 
Số 34, ngõ 576, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Sổ bìa da; sách; bút (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm quà tặng lưu niệm, đồ làm bằng da và giả da, ví da, ba 
lô, va li, túi xách, văn phòng phẩm, sổ bìa da, sách, bút. 

 
 

(210) 4-2011-00470 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; A1.3.17 
(731) SATIEN STAINLESS STEEL PUBLIC 

CO., LTD.   (TH) 
24 Srinakarint Road, Nongbon, Pravet, 
Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 21: ấm đun nước không dùng điện; khay và mâm ăn dùng cho gia đình, nồi 

xoong để đun nấu không dùng điện (pots); chảo rán không dùng điện: đĩa ăn; ca và cốc 
dùng để uống.  

 
 

(210) 4-2011-00474 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.3.23; 1.5.1 
(591) Xám, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bạch Kim Toàn 
Cầu  (VN) 
214 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; thông tin về xây dựng.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tạo bản vẽ (kiểu dáng) công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; dịch vụ vẽ đồ họa; 
thiết lập bản vẽ công nghiệp; nghiên cứu dự án kĩ thuật.  
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(210) 4-2011-00477 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.5.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh, xanh lá cây non, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đoàn Hoà Phát  
(VN) 
363/31C Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, ký gửi thiết bị định vị toàn cầu (GPS) và phụ kiện xe ô tô; mua bán 

cừ tràm và vật liệu xây dựng; đại lý mua bán xe ô tô các loại.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; dịch vụ nhà đất.  
 
 
 

(210) 4-2011-00493 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.2.7; 26.2.1; 26.2.3 
(591) Da cam, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nội Thất Hà Đan  
(VN) 
Số nhà 45, ngách 29, ngõ 191, tổ 10 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Tủ bằng gỗ; giường bằng gỗ; ghế trường kỷ; bàn bằng gỗ.  

 
 
 

(210) 4-2011-00495 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kha Việt  (VN) 
16/35 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng vật liệu kim loại dùng để chống cháy. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  
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(210) 4-2011-00496 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.1; A5.1.6; A5.1.16 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm Đà Lạt - Nhật Bản  
(VN) 
Thôn Phú Trung, xã Phú Hội, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Rau quả tươi.  

 
 
 

(210) 4-2011-00497 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và dịch vụ Quốc Tế  
(VN) 
P209, 401 - B11D Nam Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; 

quảng cáo thương mại; đại lý quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim giải trí, các chương trình giải trí ca nhạc; dịch vụ tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật, văn hoá thể thao; tổ chức sự kiện văn hoá xã hội; tổ chức hội 
nghị, hội thảo, vui chơi, giải trí.  

 
 
 

(210) 4-2011-00525 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) LABORATORIOS SYVA, S.A.U.   (ES) 

Avda. P¸rroco Pablo Diez 49-57, Leon, 
Spain  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
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(210) 4-2011-00526 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) LABORATORIOS SYVA, S.A.U.    (ES) 

Avda. P¸rroco Pablo Diez 49-57, Leon, 
Spain  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 
 

(210) 4-2011-00527 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) LABORATORIOS SYVA, S.A.U.    (ES) 

Avda. P¸rroco Pablo Diez 49-57, Leon, 
Spain  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 
 

(210) 4-2011-00528 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) LABORATORIOS SYVA, S.A.U.    (ES) 

Avda. P¸rroco Pablo Diez 49-57, Leon, 
Spain  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 
 

(210) 4-2011-00529 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) LABORATORIOS SYVA, S.A.U.    (ES) 

Avda. P¸rroco Pablo Diez 49-57, Leon, 
Spain  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
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(210) 4-2011-00581 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) PIVOT POINT INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
1560 Sherman Avenue, Suite 700, 
Evanston, Illinois 60201, United States 
of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm màu cho tóc và làm đẹp.  
 

Nhóm 08: Kéo cắt tóc, dao cạo, tông đơ (dụng cụ cầm tay).  
 

Nhóm 20: Ma-nơ-canh; mô hình đầu giả để làm tóc (bộ phận của ma-nơ-canh).  
 

Nhóm 21: Lược và bàn chải; hộp và túi nhiều ngăn đựng lược; hộp và túi nhiều ngăn 
đựng kéo cắt tóc. 

 
 

(210) 4-2011-00610 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Huy  
(VN) 
9A8 TT ĐH Ngoại Ngữ, Dịch Vọng 
Hậu,  Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-00614 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4 
(731) AI ENTERPRISES, INC.,   (US) 

700 W. 21st Street, Yankton, South 
Dakota 57078 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị xử lý và sản xuất bê-tông, loại có thể di chuyển, loại cố định và loại 

di động, và các bộ phận của nó, cụ thể là: máy sản xuất cho vật liệu xây dựng bê-tông và 
nhựa đường, lớp phủ, thùng cốt liệu nguội, băng tải, thùng cho băng tải, trống trộn, trống 
silo, kéo băng tải, tháp chứa, sấy cốt liệu, máy tuần hoàn, máy thu và kiểm soát bụi bẩn, 
tất cả được bán đồng bộ cùng nhau. 
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Nhóm 11: Thiết bị bồi đắp đất dùng để xử lý đất cằn và các bộ phận của chúng, cụ thể 
là: lò đốt rác và lò đốt than dùng trong sản xuất và chế biến khoáng sản. 

 
 

(210) 4-2011-00650 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064-6408, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dinh dưỡng bổ sung chất cho cơ thể; bột dùng thay thế cho bữa ăn; 

sản phẩm thực phẩm được chế trên cơ sở ngũ cốc để ăn kiêng và có bổ sung thêm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dạng thanh được chế trên cơ sở 
ngũ cốc cung cấp năng lượng cho cơ thể được dùng để thay thế bữa ăn; thực phẩm dạng 
thanh thay thế bữa ăn; hỗn hợp dinh dưỡng dùng sau khi pha và khuấy lên (shake) để 
thay thế bữa ăn; hỗn hợp dùng sau khi pha và khuấy lên (shake) thay thế bữa ăn; chế 
phẩm dinh dưỡng dạng lỏng dùng để uống hay cho ăn bằng ống xông; tất cả các sản 
phẩm trên đều là các sản phẩm được dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 29: Thanh thực phẩm ăn nhanh chứa dinh dưỡng dạng cô đặc được chế trên cơ sở 
prôtêin dùng làm thức ăn cho người.  

 
Nhóm 30: Ngũ cốc dinh dưỡng đã chế biến, cụ thể là, ngũ cốc ăn sáng.  

 
 

(210) 4-2011-00651 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất  

thương mại Thuận Tiến Phát  
(VN) 
340/21 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hoà A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ben thủy lực; máy sấy lúa.  
 

Nhóm 12: Giảm xóc(phuộc nhún) xe gắn máy; miếng kim loại bao phủ bên ngoài bộ 
phanh xe máy dùng đế bảo vệ phanh. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
733 

(210) 4-2011-00652 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1; 25.5.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Vũ Thị Thanh Như  (VN) 

Thôn 6, xã Cư Mlan, huyện EASup, tỉnh 
§¾k L¾k  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Xả khô; tỏi khô; gừng khô; nghệ khô; lạc sơ  chế và chế biến 
 

Nhóm 30: Hạt tiêu; gia vị, ớt khô (gia vị); hạt nêm (gia vị); gạo; cà phê; bột ngũ cốc, đậu 
xanh xay; đậu nành xay; đậu đỏ xay, đậu đen xay. 

 
 

(210) 4-2011-00657 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Thủy sản Nam 

Phương   (VN) 
Lô 2. 20B, khu CN Trà Nóc Il, phường 
Phước Thới, quận ¤ Môn, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến như: tôm; cá, chả làm từ cá; chả làm từ tôm; cá ba sa; 

chả làm từ cá ba sa, bột cá; mỡ cá được chiết suất từ phế liệu, phế thải ngành thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thủy hải sản tươi sống, thuỷ sản chế biến như: tôm, cá, chả 
làm từ cá, chả làm từ tôm, cá ba sa, chả làm từ cá ba sa, bột cá, mỡ cá, mua bán thực 
phẩm; xuất nhập khẩu hàng hoá là thuỷ hải sản, thực phẩm, nguyên liệu làm thức ăn cho 
gia sóc.  

 
 
(210) 

 
4-2011-00673 

 
(220) 

 
13.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Trung tâm phát triển công 
nghệ Công Nghiệp Và Tự Động 
Hoá  (VN) 
2/33A Quách Văn Tuấn, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy: thiết bị giảng dạy trong ngành điện - điện tử, thiết bị giảng 
dạy trong ngành điện dân dụng, thiết bị giảng dạy trong ngành điện lạnh, thiết bị giảng 
dạy trong ngành điện công nghiệp, thiết bị giảng dạy trong ngành công nghệ tự động 
hóa, thiết bị giảng dạy trong ngành điện động lực, thiết bị giảng trong ngành sửa chữa « 
tô xe máy, thiết bị giảng trong ngành cơ khí. 

 
 
 

(210) 4-2011-00678 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, chất chiết xuất từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

sữa và sản phẩm từ sữa (trừ kem ăn); nước quả nấu đông làm thực phẩm; mứt ướt và mứt 
quả dạng ướt.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; 
kẹo; nước xốt (gia vị); đồ uống trên cơ sở Sôcôla, cacao, cà phê, trà và hương liệu (từ 
hương dầu tinh chất).  

 
 
 

(210) 4-2011-00679 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.6; 26.1.2; 18.1.21 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam    (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; chất chiết xuất từ thịt; rau , quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

sữa và sản phẩm từ sữa(trừ kem ăn); nước quả nấu đông làm thực phẩm; mứt ướt và mứt 
quả dạng ướt. 

 
Nhóm 32: Cà phê; chè; ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mi; bánh ngọt; 
kẹo; nước xốt(già vị); đồ uống trên cơ sơ sôcôla, cacao,càphê, trà và hương liệu (trừ 
hương dầu tinh chất). 
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(210) 4-2011-00694 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, xám, xanh xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng Thiên Danh An   (VN) 
251 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-00698 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sóng siêu âm 
Việt Nam   (VN) 
Tổ 10, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bằng sóng siêu âm; hệ thống rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm; máy 

rửa bằng vòi phun; máy rửa kiểu quay; máy rửa kiểu băng tải; máy rửa áp suất cao.  
 
 

(210) 4-2011-00699 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hạ tầng viễn 

thông CMC  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà CMC, lô C1A, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: vật tư, máy móc thiết bị 

viễn thông; lập dự án mời thầu; chuẩn bị hồ sơ mời thầu; quảng cáo trực tuyến. 
 

Nhóm 37: Xây lắp điện dân dụng, điện công nghiệp; xây dựng công trình công ích, công 
trình công nghiệp, công trình đường sắt, đường bộ; lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông và thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ thoại trên giao thức 
internet. 
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Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ dữ liệu máy tính. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, đào tạo trực tuyến trên mạng internet, mạng điện thoại cố 
định, mạng điện thoại di động; đào tạo công nghệ thông tin, viễn thông. 

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng thông tin, bưu chính viễn thông; thiết kế công trình xây dựng; 
tư vấn thiết kế và tư vấn ứng dụng công nghệ, chuyển giao và tư vấn chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện lực; dịch vụ tích hợp viễn 
thông, công nghệ thông tin; dịch vụ xử lý và khai thác cơ sở dữ liệu; dịch vụ lưu trữ trang 
web (hosting) cung cấp các nội dung dạng kỹ thuật số; thiết kế và phát triển các trang 
web chủ yếu chứa các dữ liệu đa phương tiện dịch vụ lưu trữ các trang web (hosting) cho 
người khác; dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là cung cấp các giải pháp công nghệ thông 
tin cho việc bán hàng,tiếp thị qua internet. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2011-00720 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) JANFUSUN FANCYWORLD CORP.  
(TW) 
67, Ta-Hu-Kou, Yong-Kwant Vill., Koo-
Kung Hsiang, Yuelin Hsien, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Biện pháp đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ điều hành kinh doanh 

khách sạn; dịch vụ tổ chức triển lãm vì mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ siêu 
thị, cung cấp các hàng hoá, cụ thể là: đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ 
uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và 
phụ kiện của chúng; dịch vụ bán hàng tại khu thương mại tản bộ, cung cấp các sản 
phẩm, cụ thể là: đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ uống, dụng cụ thể 
thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và phụ kiện của chúng; 
dịch vụ bán lẻ qua mạng các sản phẩm, cụ thể là: đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi 
chân, đồ ăn, đồ uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ 
phẩm, xe đạp và phụ kiện của chúng; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm, cụ thể là: đồ chơi, 
quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, 
văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và phụ kiện của chúng. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; cung cấp dịch vụ giải trí; dịch vụ 
cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực giải trí; dịch vụ đại lý vé cho các sự kiện giải 
trí, sự kiện thể thao và triển lãm; dịch vụ biểu diễn sân khấu trực tiếp; dịch vụ cho thuê 
các phương tiện dùng cho biểu diễn sân khấu trực tiếp; cho thuê dụng cụ thể thao, trừ xe 
cộ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà 
trọ; dịch vụ cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2011-00722 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) INTERNATIONAL HAIR COSMETICS 

LIMITED   (GB) 
Unit 9, The Quadrangle, Premier Way, 
Abbey Park Industrial Estate, Romsey, 
Hampshire SO51 9DL, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng cho mục đích vệ sinh, không dùng cho y khoa; chế phẩm 

chăm sóc, tạo kiểu và xử lý tóc và/hoặc da đầu; mỹ phẩm cho tóc; thuốc nhuộm tóc; dầu 
gội đầu; dầu xả tóc; keo dạng lỏng, dạng xịt và dạng bọt để tạo kiểu tóc; tinh dầu.  

 
 

(210) 4-2011-00723 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(300) 00924964 15.07.2010 EM 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu tím, đen, trắng 
(731) INTERNATIONAL HAIR COSMETICS 

LIMITED    (GB) 
Unit 9, The Quadrangle, Premier Way, 
Abbey Park Industrial Estate, Romsey, 
Hampshire SO51 9DL, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm và các hợp chất để tẩy trắng; chế phẩm để mài, cọ rửa, làm bóng, 

làm sạch; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm chăm sóc 
tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc dạng xịt, dạng gen, dạng bọt và sáp; 
dầu chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc tóc và/hoặc da đầu; mỹ phẩm cho tóc; thuốc 
nhuộm tóc. 

 
 

(210) 4-2011-00730 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A5.3.13; A2.1.23; 26.13.25 
(731) Công ty Cổ phần á Long   (VN) 

Lô A2 - CN8, Khu công nghiệp Minh 
Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Hãng xuất nhập khẩu; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại 

hoặc quảng cáo; hãng quảng cáo; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; mua bán xăng 
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dầu; mua bán thiết bị vệ sinh; mua bán vật liệu và thiết bị phục vụ ngành xây dựng; mua 
bán vàng bạc và các kim loại quý khác.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, dịch vụ xây dựng dưới nước; dịch vụ xây dựng bến cảng 
bến tàu, dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ phá 
các công trình xây dựng.  

 
 
 

(210) 4-2011-00743 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH LV Việt Nam  
(VN) 
Số 41 Hồ Ngọc Cẩn, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dành cho trẻ em. 
 

Nhóm 29: Sữa bột. 
 
 
 

(210) 4-2011-00756 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Gia Nguyễn  (VN)
Số 4 đường Tây Lân, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy lau sàn nhà; máy phun áp lực cao; máy chà sàn công 

nghiệp; máy giặt thảm.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc như: máy hút bụi, máy chà sàn, máy giặt thảm, 
quạt thổi, máy phun áp lực; mua bán: xe quét rác, xe đẩy làm vệ sinh, xe làm phòng 
khách sạn, thanh gạt kính, cây lau nhà, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước, lò vi sóng, 
điều hòa nhiệt độ; buôn bán hóa chất và thực phẩm; xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt sửa chữa thiết bị đồ dùng gia đình như: máy điều hòa, máy hút 
bụi, máy chà sàn, máy giặt thảm, quạt thổi, máy phun áp lực, nồi cơm điện, lò vi sóng; 
dịch vụ thi công xây dựng công trình công cộng, dân dụng và công nghiệp; dịch vụ vệ 
sinh nhà cửa và các công trình. 
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(210) 4-2011-00772 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) UNITED DETERGENT INDUSTRIES 

SDN. BHD  (MY) 
Lot 2, Jalan Baru, 78000 Alor Gajah, 
Melaka, Malaysia.  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 

đích y tế); chất tẩy rửa dạng bánh; chất tẩy rửa dạng lỏng; chất làm mềm vải; chế phẩm 
để giặt tẩy và các chất để giặt tẩy; xà phòng; chất rửa bát dạng lỏng; chế phẩm để tẩy 
trắng; chất rửa bát dạng hỗn hợp nhão và các chất khác dùng cho mục đích giặt rửa.  

 
 

(210) 4-2011-00773 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; 1.15.24; 20.7.1; 3.7.17 
(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Trường Trung Học Cơ Sở - 
Trung Học Phổ Thông Khai 
Minh   (VN) 
410 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục: trung học cơ sở - trung học phổ thông. 

 
 

(210) 4-2011-00777 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây, da cam, đen, xanh dương, 

đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mi Sa  (VN) 
8A Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; nước rửa chén; xà phòng (xà bông); nước lau sàn nhà; nước giặt; 

sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Bông y tế, băng vệ sinh. 
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(210) 4-2011-00791 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đen, xanh da trời 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; sản phẩm dưỡng ẩm cho 

da (mỹ phẩm); khăn tay tẩm mỹ phẩm dưỡng ẩm; xà phòng; chất tẩy rửa thuộc nhóm 
này; thuốc đánh răng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00792 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; sản phẩm dưỡng ẩm cho 

da (mỹ phẩm); khăn tay tẩm mỹ phẩm dưỡng ẩm; xà phòng; chất tẩy rửa thuộc nhóm 
này; thuốc đánh răng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00812 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Trắng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Nhật 
Nam  (VN) 
291 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: bàn, ghế, tủ, giường, đồ gỗ và đồ trang trí nội thất.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
741 

(210) 4-2011-00824 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Biển Bạc 

(SILVER SEA., JSC)   (VN) 
Số 15 B19, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính, máy tính, hệ thống mạng máy tính, hệ thống 

máy tính hỗ trợ việc thiết kế/ chế tạo (hệ thống CAD/CAM), thiết bị báo động, camera 
giám sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị âm thanh phục vụ hội nghị và hội thảo, 
thiết bị quản lý vào - ra (chấm công), thiết bị định vị vệ tinh, hệ thống kết nối các thiết bị 
điện - điện tử (nhà thông minh), thiết bị điện tử cho hệ thống tự động chiếu sáng, đàm 
thoại, bảo vệ và giám sát; đại lý mua, bán, ký gửi phần mềm máy tính, máy tính, hệ 
thống mạng máy tính, hệ thống máy tính hỗ trợ việc thiết kế/ chế tạo (hệ thống 
CAD/CAM), thiết bị báo động, camera giám sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị 
âm thanh phục vụ hội nghị và hội thảo, thiết bị quản lý vào - ra (chấm công), thiết bị 
định vị vệ tinh, hệ thống kết nối các thiết bị điện - điện tử (nhà thông minh), thiết bị điện 
tử cho hệ thống tự động chiếu sáng, đàm thoại, bảo vệ và giám sát.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo hành các thiết bị điện, điện tử, bảo vệ và giám sát.  

 
Nhóm 42: Thiết kế các hệ thống thiết bị điện, điện tử, bảo vệ và giám sát.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00827 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sàn giao 
dịch bất động sản thành phố 
Hồ Chí Minh  (VN) 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư 

vấn bất động sản; đấu giá bất động sản; quản lý bất động sản; quảng cáo bất động sản; 
kinh doanh bất động sản.  
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(210) 4-2011-00850 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Song Thái   (VN) 
Phố Nỉ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xi măng, gạch ngói, đá, cát, sỏi, vật liệu xây dựng, nhiên liệu rắn, 

lỏng, khí; mua bán văn phòng phẩm, đồ dùng cá nhân và gia đình, trang thiết bị nội 
ngoại thất, đồ gỗ, thiết bị văn phòng; mua bán cây cảnh, hàng lương thực, thực phẩm, 
hàng nông, lâm, thuỷ hải sản, thức ăn gia súc gia cầm; mua bán ô tô, xe máy, hàng điện 
tử, điện lạnh, ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt. 

 
Nhóm 37: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; sửa chữa ô tô, xe máy, lắp đặt sửa chữa hàng 
điện tử, điện lạnh, ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt; xây dựng công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng kỹ thuật; dịch vụ vệ sinh công nghiệp 
trong các khu đô thị, khu chung cư, khu dân cư.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát; khách sạn; nhà nghỉ; quán cà phê; quán rượu.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; chăn nuôi gia súc, gia cầm; dịch vụ trợ giúp y 
tế; phòng khám bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2011-00873 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Hodeco   (VN) 
203 Lê Hồng Phong, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch.  

 
 

(210) 4-2011-00874 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Hodeco   (VN) 
203 Lê Hồng Phong, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch.  
 
 
 

(210) 4-2011-00892 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Cường   (VN) 
Lô A2, khu công nghiệp Nguyễn Đức 
Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; mua, bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 

bất động sản; quản lý bất động sản (không bao gồm dịch vụ bảo vệ); tư vấn tài chính; 
cho vay tài chính; quản lý tài chính; thuê mua tài chính; phân tích tài chính. 

 
Nhóm 37: Khai thác khoáng sản. 

 
Nhóm 42: Thăm dò khoáng sản 

 
 
 

(210) 4-2011-00893 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

đậm 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Cường   (VN) 
Lô A2, khu công nghiệp Nguyễn Đức 
Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; mua, bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 

bất động sản; quản lý bất động sản (không bao gồm dịch vụ bảo vệ); tư vấn tài chính; 
cho vay tài chính; quản lý tài chính; thuê mua tài chính; phân tích tài chính. 

 
Nhóm 37: Khai thác khoáng sản.  

 
Nhóm 42: Thăm dò khoáng sản 
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(210) 4-2011-00899 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu và thương 
mại An Đức   (VN) 
Số 9 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường; phân hữu cơ sinh học;  chế phẩm sinh 

học để xử lý rác thải, chất thải, nước thải; hóa chất công nghiệp; chế phẩm sinh học để 
nạp/sạc ắc quy, cụ thể là dùng để thay thế nước pha axit để nạp/sạc ắc quy thông thường. 

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước khử mùi dùng cho người; nước hoa, dầu gội đầu, nước rửa 
chén, dầu xả tóc; chất tẩy rửa dùng cho gia đình; chế phẩm sinh học làm sạch cụ thể là 
sử dụng chế phẩm sinh học để thay thế hóa chất như: bột giặt, nước rửa chén, bát; 

 
Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi phòng; chế phẩm làm sạch không khí cụ thể là chế phẩm 
sinh học khử mùi, dùng để xử lý ô nhiễm môi trường cho gia đình và làm sạch không 
khí; chất diệt nấm; nước khử mùi ô tô, nước khử mùi gia đình 

 
Nhóm 35: Mua bán: phân bón lá; chế phẩm sinh hóa dùng để xử lý chất thải, rác thải; 
chế phẩm khử mùi dùng cho gia đình; thức ăn dùng cho gia súc, gia cầm và thủy sản; 
dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý môi trường; dịch vụ khử mùi không khí; tái chế rác và chất thải; 
xử lý nước. 

 
 

(210) 4-2011-00911 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Ghi xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngân  (VN) 
Số 5, Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo vét; áo sơ mi.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo.  
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(210) 4-2011-00912 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 1.15.15 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng dầu khí Thăng Long  
(VN) 
62/29/6 Lâm Văn Bền, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công nghệ công trình 

công nghiệp.  
 
 
 

(210) 4-2011-00913 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
xây dựng dầu khí Kim Liên  
(VN) 
62/29/6 Lâm Văn Bền, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật tư, máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế ngành công - nông - 

ngư nghiệp, y tế, xây dựng, cơ khí, khai khoáng, dầu khí; đại lý mua bán xăng dầu.  
 
 
 

(210) 4-2011-00915 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Giáo dục và 

đào tạo Con Đường  (VN) 
127B phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; dạy ngoại ngữ; dạy kỹ năng đàm thoại; dạy đọc 

nhanh.  
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(210) 4-2011-00916 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH kiểm toán quốc 

tế UNISTARS  (VN) 
Số 83 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật qua mạng internet (cung cấp thông tin 

pháp luật).  
 
 

(210) 4-2011-00917 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần Sinh học và 
Y học Tái Tạo   (VN) 
Toà nhà FPT Cầu Giấy, lô B2, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, đường Phạm Hùng, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-00918 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần Sinh học và 
Y học Tái Tạo    (VN) 
Toà nhà FPT Cầu Giấy, lô B2, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, đường Phạm Hùng, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-00919 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần Sinh học và 

Y học Tái Tạo    (VN) 
Toà nhà FPT Cầu Giấy, lô B2, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, đường Phạm Hùng, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-00930 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Cửu Long   (VN) 
Số 150 đường 14/9, phường 5, thị xã 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00931 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00932 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Kim Tinh   (VN) 
Số 6, ngõ 68, phố Quan Nhân, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00933 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00934 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00935 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00936 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00937 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00938 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00939 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00950 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) SEO KYUNG COMPANY.   (KR) 

E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-00951 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) SEO KYUNG COMPANY.   (KR) 

E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00952 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 26.4.3; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nhà khách 99 - bộ tư lệnh thủ 
đô Hà Nội - Bộ Quốc Phòng  
(VN) 
Số 99 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00953 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.3.1; 2.3.8; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh đậm, xanh nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Tuyết Quỳnh   (VN) 
Số 23, ngõ 81, phố Trung Kính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm đắp mặt (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo và giới thiệu mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-00954 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Phan Đức Dũng   (VN) 

Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép thời trang.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00955 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ALLEVIARE LIFE SCIENCES LTD  

(HK) 
Rm 804, Sino centre, 582-592 Nathan 
Rd, Kln, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-00956 

 
(220) 

 
17.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đen, đỏ, ghi, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

Thương mại Việt Anh   (VN) 
Thôn 3, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng gốm sứ;  bệ xí bệt; bệ xí xổm; bồn tiểu nam; sen vòi; 

bồn tắm.  
 

Nhóm 19: Gạch ốp lát; gạch men; ngói.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu thiết bị vệ sinh bằng gốm sứ, sen vòi, bồn tắm, gạch ốp lát, gạch 
men và ngói.  
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(210) 4-2011-00957 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoa 

Phát (VN)   (VN) 
Xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy. 

 
 

(210) 4-2011-00958 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 26.11.3; 1.15.5; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH 01 thành viên 

dịch vụ phát triển nông 
nghiệp Đồng Tháp   (VN) 
Số 252, Nguyễn Huệ, phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 

cỏ, thuốc trừ  sâu và chất diệt ký sinh trùng); hoá chất dùng trong lâm nghiệp (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân 
bón dùng cho nông nghiệp; chế phẩm điều hoà sinh trưởng (cây trồng).  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ; thuốc diệt chuột; thuốc trừ sâu; thuốc thú y; thuốc diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2011-00959 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vinh Phát   (VN) 
Số 101, A1.Lạc Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống chế biến từ cà phê (cà phê là thành phần chủ yếu); chè; đồ 

uống chế biến từ chè (chè là thành phần chủ yếu); ca cao; đồ uống chế biến từ ca cao (ca 
cao là thành phần chủ yếu).  
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Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga; nước ép trái 
cây; bia; đồ uống không có cồn.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu (không chứa dược chất).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê, trà, đồ uống có cồn và không cồn; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tổ chức triển lãm 
nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức cuộc du lịch; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ 
cho thuê xe ô tô; dịch vụ đóng gói hàng hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2011-00972 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.1.1; A26.3.5; A26.3.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần DORIS  (VN) 
303 phố Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 37: Rửa xe ô tô; đánh bóng xe cộ; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo 

dưỡng); bảo dưỡng xe cộ; làm sạch xe cộ; sửa chữa xe cộ.  
 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cho thuê tàu thuyền; cho thuê xe; vận tải bằng tắc xi; vận tải. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar; dịch vụ quán café; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2011-00973 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Vàng, xanh nước biển, đỏ, trắng, nâu đất
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và du lịch Bài 
Thơ   (VN) 
Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách 
bằng đường bộ, đường thủy; dịch vụ môi giới vận tải; cho thuê phương tiện vận tải như 
tàu, thuyền, ca nô, xe ô tô; đại lý bán vé máy bay; hãng du lịch (trừ việc giữ chỗ khách 
sạn, nhà trọ).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu; dịch vụ ăn 
nghỉ qua đêm trên tàu; cho thuê phòng họp hội nghị; nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-00974 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đỏ nâu, vàng đậm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại Thương Lĩnh Gia  
(VN) 
51/61 Cao Thắng, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 

 
 

(210) 4-2011-00977 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 3.6.6; 26.3.23; 3.4.7; 
1.15.23 

(591) Đỏ, xanh, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SaoLa  (VN) 
1150/9/3 đường 3/2, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán tổng hợp dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-00978 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 3.6.6; 26.3.23; 3.2.7; 
1.15.23 

(591) Đỏ, xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SaoLa   (VN) 
1150/9/3 đường 3/2, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán tổng hợp dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2011-00979 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.15.23; 3.6.6 
(591) Đỏ, đen, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SaoLa  (VN) 
1150/9/3 đường 3/2, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán tổng hợp dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-00990 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Đại Việt  (VN) 
Phố Mới, dốc Kiên Thành, thị trấn Trâu 
Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu mạnh; rượu vang; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa 

hoa quả.  
 
 

(210) 4-2011-00991 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đức Giang  (VN) 
Thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc; bột sắn; bột ngô; thực phẩm chế biến từ các loại nông sản 

(đậu tương, đỗ (đậu) đỏ, đỗ đen, vừng, lạc). 
 
 

(210) 4-2011-00992 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đức Giang   (VN) 
Thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc; bột sắn; bột ngô; thực phẩm chế biến từ các loại nông sản 
(đậu tương, đỗ (đậu) đỏ, đỗ đen, vừng, lạc). 

 
 

(210) 4-2011-00993 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đức Giang   (VN) 
Thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc; bột sắn; bột ngô; thực phẩm chế biến từ các loại nông sản 

(đậu tương, đỗ (đậu) đỏ, đỗ đen, vừng, lạc). 
 
 

(210) 4-2011-00994 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đức Giang   (VN) 
Thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc; bột sắn; bột ngô; thực phẩm chế biến từ các loại nông sản 

(đậu tương, đỗ (đậu) đỏ, đỗ đen, vừng, lạc). 
 
 

(210) 4-2011-00996 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đức Giang  (VN) 
Thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc; bột sắn; bột ngô; thực phẩm chế biến từ các loại hạt nông 

sản (đậu tương, đỗ (đậu) đỏ, đỗ đen, vừng, lạc). 
 

Nhóm 31: Các loại nông sản chưa chế biến, cụ thể là ngũ cốc (ngô, sắn, vừng, lạc, đỗ 
(đậu), thóc), rau, củ, quả tươi). 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ thịt (thịt gia súc, gia cầm), rau, củ, quả; mua bán 
hàng nông sản (rau, củ, quả, thóc, gạo), thực phẩm, chè, thuốc lá, đồ uống (rượu, bia, 
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nước giải khát); mua bán các thực phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; mua bán thức 
ăn gia súc, gia cầm; mua bán dầu ăn, mỡ động vật.  

 
 

(210) 4-2011-00997 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.16 
(731) Cơ sở Mỹ Phong   (VN) 

79/M10A Âu Cơ, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng gia đình bằng nhựa như: lư hương, khay và ly, lọ đựng tăm, thùng 

đựng đá, bình đựng nước, đồ dùng trong nhà vệ sinh bằng nhựa. 
 
 

(210) 4-2011-00998 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tiến 
Lượng   (VN) 
Số 360, Km 10, đường Phạm Văn Đồng, 
xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng nhôm; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa 

chớp bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-00999 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tiến 
Lượng    (VN) 
Số 360, Km 10, đường Phạm Văn Đồng, 
xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng nhôm; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa 

chớp bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-01010 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần Thương mại 
dược phẩm Thiên Đức    (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01011 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần Thương mại 
dược phẩm Thiên Đức    (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01012 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty Cổ Phần Thương mại 
dược phẩm Thiên Đức    (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01013 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần Thương mại 
dược phẩm Thiên Đức    (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-01014 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần Thương mại 
dược phẩm Thiên Đức    (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01015 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần Thương mại 
dược phẩm Thiên Đức    (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01016 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần Thương mại 
dược phẩm Thiên Đức    (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01017 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty CP báo cáo đánh giá 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 25, phòng 2508, tòa nhà 57 Láng 
Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin và 
cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-01018 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty CP Báo Cáo Đánh Giá 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 25, phòng 2508, tòa nhà 57 Láng 
Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại. 
 
 

(210) 4-2011-01019 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Sài Gòn Viễn Đông  (VN) 
102A Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Líp xe đạp; xích xe đạp; mayơ xe đạp; nan hoa xe đạp; vành xe đạp, xích xe 

đạp. 
 
 

(210) 4-2011-01030 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 26.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Truyền 
Thông Lam Sơn  (VN) 
Số 3B đường Nguyễn Du, phường Điện 
Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin truyền thông (dịch vụ phát các chương trình truyền hình); 
truyền hình. 
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(210) 4-2011-01031 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12 
(731) TRINA SOLAR LIMITED   (KY) 

Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. 
Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, 
Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Nến dùng cho cây thông Nô-en; năng lượng điện; củi đốt; nến (thắp sáng); 

bấc đèn; nhiên liệu khí; dầu để bôi trơn; nhiên liệu dùng cho động cơ; nhiên liệu; dầu mỏ 
(dạng thô hoặc tinh chế).  

 
Nhóm 09: Pin quang điện; bàn mỏng silic (dùng cho mạch tích hợp); thiết bị bán dẫn; 
pin mặt trời; hộp nối dây (điện); ắc quy điện; bộ nạp pin; chíp (mạch tích hợp); máy đổi 
điện; công tắc chuyển mạch điện; bộ nắn dòng điện xoay chiều; bộ nắn dòng điện một 
chiều; cái chống sét (trong máy điện; rađiô); cột thu lôi; bộ tích điện; bảng điều khiển 
(điện).  

 
Nhóm 11: Đèn đường; bộ thu năng lượng mặt trời (làm nóng); thiết bị làm nóng nước 
nhờ năng lượng mặt trời; thiết bị chiếu sáng; máy đun nước; dụng cụ làm ấm bỏ túi; lò 
nướng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị chiếu sáng dùng cho nhà tắm; thiết bị đốt 
nóng (sưởi ấm) dùng cho nhà tắm; thiết bị thông gió dùng cho nhà tắm; bình nước nóng 
cho nhà tắm, măng sông đèn.  

 
Nhóm 19: Vật liệu lợp mái, không bằng kim loại dùng kết hợp với pin mặt trời; phiến lát 
chiếu sáng (không bằng kim loại); gạch lát, không bằng kim loại; nhà không bằng kim 
loại; xi măng; gỗ xẻ; cọc, không bằng kim loại, dùng cho đường dây điện; cấu kiện xây 
dựng bằng bê tông; dạ phớt dùng cho xây dựng; sàn bằng gỗ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01032 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.   (KR) 

Kolon Tower, Annex 1-22, Byeolyang-
Dong, Kwacheon City, Kyonggi-Do 427-
040, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-01033 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.    (KR) 

Kolon Tower, Annex 1-22, Byeolyang-
Dong, Kwacheon City, Kyonggi-Do 427-
040, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01034 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần vật tư xây 

dựng và thiết bị điện công 
nghiệp VADICO  (VN) 
267 Trần Đăng Ninh, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện bằng kim 

loại dùng cho cửa cuốn; trục cửa cuốn; ray cửa cuốn; xích bằng kim loại dùng cho cửa 
cuốn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01035 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Diễm Phúc   (VN) 
Số 313 ấp Bình Hiệp A, xã Bình 
ThạnhTrung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-01036 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh hòa bình, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khang Minh  
(VN) 
Khối 1, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa ô tô. 
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-01037 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cứu hộ giao 
thông Khang Minh  (VN) 
Xóm Bãi, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cứu hộ giao thông đường bộ. 

 
 

(210) 4-2011-01039 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ALLOY RODS GLOBAL, INC.   (US) 

411 South Ebenezer Road, Florence, SC 
29501-0545, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây hàn bằng kim loại dùng cho hàn hồ quang.  

 
 

(210) 4-2011-01041 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) SHANDONG LUYE 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.,  
(CN) 
No.9, Baoyuan Road, Laishan, Yantai 
City, Shandong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-01050 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia 
cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước khoáng, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-01051 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; A26.11.12 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ giao nhận 
Hoàng Anh  (VN) 
1/15 đường số 3, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép, kim loại màu. 

 
 

(210) 4-2011-01052 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh đậm, trắng 
(731) HUBEI LONGWANGHEN FISHING 

GEAR GROUP CO., LTD.   (CN) 
No. 9, Yong'an Industrial Zone, Xiaonan 
District, Xiaogan, Hubei Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Mồi giả để câu cá; cần câu cá; dụng cụ câu cá; dây câu cá; phao dùng để câu 
cá; trò chơi (thuộc nhóm này); đồ chơi; trò chơi cờ; bóng dùng cho các trò chơi thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-01053 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Phạm Đình Kỳ  (VN) 
381 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, quán rượu và các dịch vụ cung cấp thực phẩm (do nhà hàng 

thực hiện). 
 
 

(210) 4-2011-01054 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; A5.5.20 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Đại An Phát  (VN) 
Phòng 203, nhà A5, tập thể Nam Đồng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy nén khí, máy bơm, máy và dụng cụ cơ khí, máy 

phát điện, thiết bị điện. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, hạ tầng đô thị. 
 
 

(210) 4-2011-01055 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH phố núi Ba Vì  

(VN) 
Thôn Đức Thịnh, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 
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(210) 4-2011-01056 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.3.15; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Nhựa Đại Kim  

(VN) 
Phố Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo (nhựa) dùng để bao gói, giấy để bao gói, bao gói 

bằng giấy hoặc bằng nhựa (chất dẻo); sản phẩm của ngành in.  
 
 
 

(210) 4-2011-01057 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đèn trang trí 
Hoàng Gia Phát  (VN) 
162 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị chiếu sáng; bóng đèn; các đèn tròn và đèn ống; chụp tán xạ ánh 

sáng, gương phản xạ ánh sáng; các thiết bị định vị đèn bảo vệ che phủ đèn và các bộ 
phận rời; các chi tiết và phụ tùng cho các hàng hoá kể trên.  

 
 
 

(210) 4-2011-01058 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Bình Minh  (VN) 
Số nhà 5, phố Hàng Quạt, phường Hàng 
Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, mật 

ong, muối, gia vị. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm. 
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(210) 4-2011-01059 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  
(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo đàn ông, quần áo đàn bà; quần trẻ em; quần áo lót nam, quần áo lót 

nữ, quần đùi, quần soóc; quần áo thể thao; quần áo bơi, tắm, mũ, nón, tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo đàn ông, quần áo đàn bà, quần trẻ em, quần áo lót nam, 
quần áo lót nữ, quần đùi quần soóc, quần áo thể thao, quần áo bơi, tắm, mũ, nón, tất.  

 
 

(210) 4-2011-01070 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Trắng, xám, cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ công 

nghệ FOREGOAL  (VN) 
42 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, máy vi tính, phần mềm, thiết bị ngoại vi, thiết bị và linh 

kiện điện tử, viễn thông. 
 
 
(210) 

 
4-2011-01071 

 
(220) 

 
18.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
(531) 5.7.3; 26.1.2; 25.1.6; 5.7.18 
(591) Đỏ, xanh ngọc, xanh dương, vàng, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại Lê Duy   (VN) 
Số 66, ấp 1, xã Phước Lợi, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2011-01072 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 25.1.6; A1.1.10; A7.1.12 
(591) Xanh tím than, xanh lá mạ, ghi xám, 

đen, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại Lê Duy   (VN) 
Số 66, ấp 1, xã Phước Lợi, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 

(210) 4-2011-01073 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LEO   (VN) 
R14 cư xá Vĩnh Hội, bến Vân Đồn, 
phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; mũ nón.  

 

 
(210) 4-2011-01074 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) FT SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

(JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Lược và miếng bọt biển để cọ rửa; bàn chải để cọ rửa, bàn chải tóc, cọ thoa 

son lên môi, cọ thoa mỹ phẩm lên lông mày, đồ đựng mỹ phẩm; đồ chứa bằng thuỷ tinh, 
gốm sứ và đất nung dùng cho mục đích gia đình.  
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(210) 4-2011-01075 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) FT SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

(JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 

sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01076 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.3.11; 7.1.24; A18.1.8 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tám 

Sương  (VN) 
19/4F, KP3, phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01078 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh Lưu Văn 

Phương   (VN) 
96B Lạc Long Quân, phường Phước Tân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2011-01079 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Rồng 

Vàng  (VN) 
78/36 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống bởi nhà hàng.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-01090 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, vàng, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên chiếu bóng 
ngôi sao BHD   (VN) 
Tầng 18, tòa nhà Prime Center, số 53 
Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu phim ảnh.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng sự truy cập 
tới mạng máy tính toàn cầu.  

 
Nhóm 41: Khai thác phòng chiếu phim, chiếu phim tại rạp, cho thuê phim chiếu, cung 
cấp các dịch vụ giải trí trong nhà, sản xuất phim, cho thuê thiết bị và phụ tùng chiếu 
phim. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2011-01091 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.1.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên chiếu bóng 
ngôi sao BHD    (VN) 
Tầng 18, tòa nhà Prime Center, số 53 
Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu phim ảnh.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng sự truy cập 
tới mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Khai thác phòng chiếu phim, chiếu phim tại rạp, cho thuê phim chiếu, cung 
cấp các dịch vụ giải trí trong nhà, sản xuất phim, cho thuê thiết bị và phụ tùng chiếu 
phim. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2011-01092 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.1.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên chiếu bóng 
ngôi sao BHD    (VN) 
Tầng 18, tòa nhà Prime Center, số 53 
Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu phim ảnh.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng sự truy cập 
tới mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Khai thác phòng chiếu phim, chiếu phim tại rạp, cho thuê phim chiếu, cung 
cấp các dịch vụ giải trí trong nhà, sản xuất phim, cho thuê thiết bị và phụ tùng chiếu 
phim. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2011-01093 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trí Tuệ Xanh  
(VN) 
Số 106B - F4 Láng Hạ, ngõ 171, phố 
Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thép cán thô (luyện kim), thép xây dựng (thép cuộn, thép cây, thép gai) thuộc 

nhóm này, cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt thép); hợp kim thép. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: thép thô hoặc bán gia công, phôi thép các loại, 
dầu đốt các loại than các loại, các loại nguyên vật liệu trong ngành luyện kim.  

 
 

(210) 4-2011-01094 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, tím than 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ và thương mại Tiến Cường  
(VN) 
114 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội ngoại thất; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán 

hàng kim khí điện máy; mua bán hàng gia dụng; mua bán hàng điện tử; mua bán hàng 
điện lạnh; mua bán thiết bị viễn thông.  

 
 

(210) 4-2011-01096 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.15; 25.1.25; 5.3.20; 6.1.2; 
7.1.1; 4.1.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh, lam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Hoàng Kim Thịnh  
(VN) 
120/05 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ráy tai (vệ sinh tai). 
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(210) 4-2011-01097 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; 5.3.20; 1.15.15; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Hoàng Kim Thịnh  
(VN) 
120/05 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ráy tai (vệ sinh tai). 

 
 

(210) 4-2011-01098 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; 5.3.20; 1.15.15; 3.1.14 
(591) Vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Hoàng Kim Thịnh  
(VN) 
120/05 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ráy tai (vệ sinh tai). 

 
 

(210) 4-2011-01099 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.3.20; 25.1.25; 1.15.15; 1.15.24; 
A26.11.13 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Hoàng Kim Thịnh  
(VN) 
120/05 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ráy tai (vệ sinh tai). 
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(210) 4-2011-01104 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.23; 15.1.13 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Thế Nguyễn  (VN)
Số 26B, hẻm 155/74/20 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị và trang bị thông gió; quạt gió. 

 
 

(210) 4-2011-01110 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Thạnh Mỹ  
(VN) 
D21, đường 19, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi 

phương tiện truyền thông và liên quan đến mọi loại hàng hoá hoặc dịch vụ; mua bán quà 
tặng, tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích 
của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này; các dịch vụ này có thể được 
cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ 
catalô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các 
chương trình mua bán trên tivi, các dịch vụ gồm việc đăng ký, sao chép, soạn thảo, sưu 
tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các thông báo và đăng ký dạng văn bản, cũng như 
việc sưu tập các số liệu toán học hay thống kê; các dịch vụ của các hàng quảng cáo và 
các dịch vụ như phát hành các tờ quảng cáo, trực tiếp hay qua bưu điện, phát hành các 
mẫu hàng. 

 
 

(210) 4-2011-01115 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A17.2.2; A5.1.12; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn xây dựng Nhật Nam  
(VN) 
Số 55/3, khu phố Thạnh Hoà B, thị trấn 
An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa, cây cảnh và hàng trang trí nội thất.  
 

Nhóm 37: Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng; tư vấn giám sát xây dựng; giám sát thi 
công công trình xây dựng; thi công xây dựng công trình nhà ở; thi công xây dựng công 
trình nhà xưởng; thi công xây dựng công trình thuỷ lợi.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trong ngành xây dựng, tư vấn thiết kế về xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-01116 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.3 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Hoá Nông   (VN) 
252 đường TA32, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá. 

 
 

(210) 4-2011-01119 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ADP, INC.   (US) 

One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey 07068 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính để sử dụng trong xử lý 

bảng lương, quản lý hỗ trợ thất nghiệp, theo dõi sự có mặt và thời gian làm việc của nhân 
viên, thuê nhân viên, theo dõi lương hưu, cho phép và quản lý giao dịch thương mại điện 
tử, quản lý nhân sự, quản trị trợ cấp viên chức, nộp và báo cáo gửi thuế theo bảng lương, 
kế toán, và quản trị kinh doanh; phần mềm sử dụng trong quy trình giao dịch môi giới 
chứng khoán và thông tin với nhà đầu tư; phần mềm máy tính để sử dụng cho đại lý và 
nhà sản xuất xe ô tô và xe tải cho quy trình kế toán, kiểm kê, thông tin nhà máy, lập kế 
hoạch, cho thuê, bán, dịch vụ, tiếp thị, tín dụng, và đánh giá sửa chữa va chạm; phần 
mềm máy tính để sử dụng trong việc đánh giá sửa chữa va chạm xe, đánh giá xe, vị trí 
của phụ tùng thay thế cho xe, và đánh giá yêu cầu y tế và yêu cầu trợ cấp của công nhân 
phát sinh từ va chạm xe; phần mềm máy tính để sử dụng trong đánh giá yêu cầu thiệt hại 
của chủ tài sản.  
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(210) 4-2011-01120 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ADP, INC.   (US) 

One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey 07068 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải xuống được cho 

nhân viên và cá nhân liên quan đến các dịch vụ, cụ thể là, quản lý bảng lương, tính thuế 
từ lương, tuân thủ điều chỉnh thuế, chuẩn bị thuế cho bảng lương, nộp và báo cáo thuế từ 
bảng lương điện tử, quản lý trợ cấp nhân viên, đào tạo an toàn cho nhân viên, hỗ trợ và 
cố vấn pháp luật cho nhân viên, quản trị quỹ nghỉ hưu và lương hưu cho nhân viên, quản 
lý tài khoản chi tiêu linh hoạt cho nhân viên, hỗ trợ công nhân, tuyển nhân viên, và hiển 
thị số liệu cơ bản trước khi thuê nhân viên; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy 
tính trực tuyến không thể tải xuống được để quản lý dữ liệu khách hàng, kiểm kê, bán, 
sửa yêu cầu dịch vụ và đặt hàng trong lĩnh vực quyền đại lý ô tô và xe tải.  

 
 

(210) 4-2011-01130 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) TAN-EI-SYA Co. Ltd.   (JP) 

1-1 Kataguchitakaba, Imizu, Toyama, 
934-0036, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe hợp kim của xe cộ; bánh xe nhôm của xe cộ; bánh xe Magiê của xe 

cộ.  
 
 

(210) 4-2011-01131 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4; 26.2.3 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) TAN-EI-SYA Co. Ltd.   (JP) 

1-1 Kataguchitakaba, Imizu, Toyama, 
934-0036, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe hợp kim của xe cộ; bánh xe nhôm của xe cộ; bánh xe Magiê của xe 

cộ.  
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(210) 4-2011-01132 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 1.3.1 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Kim Long Hoa  (VN) 
20 Hiệp Bình, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm patlen trong xây dựng (không bằng kim loại).  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu lắp đặt trong xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2011-01134 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.11.3; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đỏ, cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Không Gian 
Công Nghệ   (VN) 
283, Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán linh kiện, thiết bị hàng điện tử và dụng cụ vệ sinh máy vi 

tính; thông tin dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ.  
 
 
 

(210) 4-2011-01135 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) LUXGEN MOTOR CO., LTD.   (TW) 

No. 39-1, Bogongkeng, Sanyi Township, 
Miaoli County 367, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng các phương tiện giao thông; dịch vụ sửa chữa các phương 

tiện giao thông; dịch vụ xử lý chống gỉ sét cho phương tiện giao thông; dịch vụ tra dầu 
mỡ cho phương tiện giao thông; dịch vụ làm sạch cho các phương tiện giao thông; dịch 
vụ rửa xe ô tô; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); dịch vụ chống gỉ sét 
cho xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ hoặc động cơ dẫn động của 
xe cộ; dịch vụ đắp lại lốp xe; dịch vụ đánh bóng cho phương tiện giao thông.  
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(210) 4-2011-01136 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4 
(731) LUXGEN MOTOR CO., LTD.   (TW) 

No. 39-1, Bogongkeng, Sanyi Township, 
Miaoli County 367, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng các phương tiện giao thông, dịch vụ sửa chữa các phương 

tiện giao thông; dịch vụ xử lý chống gỉ sét cho phương tiện giao thông; dịch vụ tra dầu 
mỡ cho phương tiện giao thông; dịch vụ làm sạch cho các phương tiện giao thông; dịch 
vụ rửa xe ô tô; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); dịch vụ chống gỉ sét 
cho xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ hoặc động cơ dẫn động của 
xe cộ; dịch vụ đắp lại lốp xe; dịch vụ đánh bóng cho phương tiện giao thông.  

 
 

(210) 4-2011-01137 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Đa 

Chiều   (VN) 
29/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình. 
 

Nhóm 41: Xuất bản sách, báo, tạp chí. 
 
 

(210) 4-2011-01138 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 26.11.2; 26.3.1 
(591) Xanh, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ADPEX  (VN) 
Phòng G3, tòa nhà Văn Phòng FOSCO, 
số 6, Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện thương mại và xúc tiến thương mại.  
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(210) 4-2011-01139 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.1.12 
(591) Xanh, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bình An  (VN) 
239/131 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các loại dược phẩm như: sâm quý tinh, thanh nữ cao, tim huyết cao, tế chúng 

thủy, ngoại cảm thương phong linh, thái điền bình an, cảm thống linh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01150 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.15.1; 26.11.1 
(591) Vàng, hồng tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

giao thông Sóc Trăng   (VN) 
Số 556 Lý Thường Kiệt, phường 4, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế; dịch vụ tư vấn thiết kế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01151 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng sản 

xuất và thương mại Bích 
Huyền   (VN) 
78A Trần Hưng Đạo, phường 2, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2011-01152 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, đỏ nhạt, trắng, đen, vàng nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Trần Duy 

Khánh   (VN) 
Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ 
Tú, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ sắt; mua bán ống nước; mua bán đồ điện gia dụng; mua bán dầu 

chong; mua bán chai cục, chai bột (là một loại sản phẩm dùng để trát ghe). 
 
 

(210) 4-2011-01153 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.  

(CA) 
161 Commander Blvd., Agincourt, 
Ontario, M1S 3K9, Canada  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác sử dụng cho mục đích giặt là; chế phẩm 

làm sạch, đánh bóng, tẩy rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc; 
thuốc đánh răng; mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-01155 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A3.9.24; 3.9.1; 1.15.14; 1.15.19; 
26.3.2 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Minh Quân   (VN) 
Số 565 Cách Mạng Tháng 8, phường 
Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống tinh khiết đóng chai.  
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(210) 4-2011-01156 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3; A26.11.13; 26.4.9 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh Tin   (VN) 
Số 2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị 
Tần, phường 2, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy phát điện, động cơ nổ, máy bơm nước, mô tơ (động cơ 

chạy bằng điện), máy nén khí, máy cưa.  
 
 
 

(210) 4-2011-01157 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Mai Viết Tuân  (VN) 
SN41, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
2. Mai Thị Diệp  (VN) 
SN41, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, váy. 

 
 
 

(210) 4-2011-01158 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh dương, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Năm 

Tâm   (VN) 
130 Trần Phú, ấp Mỹ Thuận, thị trấn 
Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh 
Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
783 

(210) 4-2011-01159 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 20.7.1; 24.1.1; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương lá cây, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Việt Mỹ úc   (VN)

Số 97 Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  

 
 

(210) 4-2011-01170 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01171 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.15.1; 7.1.24; 7.3.11; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Ba Tư   (VN) 
12/2 Phan Xích Long, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ đăng ký thuê bao viễn thông cho người khác; thư điện tử.  
 

Nhóm 42: Phần cứng máy tính(tư vấn trong lĩnh vực) lập chương trình máy tính; dịch vụ 
tư vấn phần mềm máy tính thiết kế phầm mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế hệ thông máy 
tính; phân tích  hệ thống máy tính dịch vụ bảo vệ máy tính tránh virút; tư vấn trong lĩnh 
vực phần cứng máy tính; dịch vụ chuyển tải dữ liệu hoặc dữ liệu dạng vật lý sang phương 
tiện điện tử; tạo và duy trì trang web cho người khác; thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch 
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vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ cho 
thuê trang web; cập nhật phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 45: Li xăng phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-01172 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-01173 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, màu ghi, ghi nhạt, ghi đậm, 

xám 
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-01174 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2011-01175 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-01176 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-01177 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-01178 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 
(210) 

 
4-2011-01179 

 
(220) 

 
19.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-01192 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 4.5.2; A2.3.23; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Salem   (VN) 
Số 533 Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: áo nịt bụng (dùng cho ngành y); tấm đệm bụng (dùng cho ngành y); đai thắt 

bụng (dùng cho ngành y); áo ngực nano (áo nâng ngực chỉnh hình); thắt lưng chỉnh hình; 
thiết bị chỉnh hình. 

 
 

(210) 4-2011-01193 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.2 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và vận 
tải thế giới Chính Phương  
(VN) 
Tầng 6, số 8 Trường Sơn, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh vận tải đa phương thức; đại lý vận tải hàng không; dịch vụ giao 

nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; cho thuê kho bãi; dịch vụ đóng gói bao bì; dịch vụ 
chuyển phát thư.  
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(210) 4-2011-01194 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển công nghệ 
Sơn Tùng   (VN) 
152 đường DC 11, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2011-01195 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A24.17.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế JULIEN 
THOMAS SMITH  (VN) 
76/30/10A Nguyên Hồng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc.  

 
 

(210) 4-2011-01196 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thịnh Toàn  
(VN) 
Khối 6 thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-01197 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Phúc Điền  
(VN) 
Tầng 5, 561 Nguyễn Kiệm, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2011-01198 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3; 3.11.11; A3.11.24 
(591) Vàng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Rùa Vàng  (VN) 
Số 41, ngõ 193, phố Bồ Đề, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa; du lịch quốc tế; dịch vụ vận chuyển khách du lịch; hướng dẫn 

khách du lịch.  
 
 

(210) 4-2011-01199 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.7.25; 26.4.9; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Chính  (VN) 
334/20 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Các loại hóa chất cho ngành xây dựng.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng cụ thể là: các loại gạch không nung: bê tông nhẹ, vữa và 
keo dán gạch.  

 
 

(210) 4-2011-01210 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.9; A1.1.9; A17.2.2; A18.5.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Hạ Long   (VN) 
Số 65, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ định giá kim cương; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ huy động vàng, dịch vụ 
thu đổi ngoại tệ.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  

 
Nhóm 42: Giám định vàng, bạc, đá quý.  
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(210) 4-2011-01211 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.9; A1.1.9; A18.5.7; A17.2.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Hạ Long   (VN) 
Số 65, phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ định giá kim cương; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ huy động vàng; dịch vụ 
thu đổi ngoại tệ.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  

 
Nhóm 42: Giám định vàng, bạc, đá quý.  

 
 

(210) 4-2011-01212 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đức Phát Thành   (VN) 
107 đường Mã Lò, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, các công trình, cấu kiện phi kim 

loại vận chuyển được, thuỷ tinh xây dựng (tấm lát, gạch và ngói thuỷ tinh), đá hoa cương 
gạch ốp lát.  

 
 

(210) 4-2011-01213 (220) 07.10.2008 
(641) 4-2008-21519 (441) 25.04.2011 

(591) Xanh (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
máy xây dựng Việt Nam  (VN) 
Số 20, ngõ 189, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xây dựng, thang máy, thang cuốn.  
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(210) 4-2011-01214 (220) 12.06.2009 
(641) 4-2009-11758 (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.5; A5.3.13; 3.7.17; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 

Khu kinh tế xã hội Đại Đồng, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng; phân 
bón; chất bảo quản hạt giống; hoá chất đễ cải tạo đất; chế phẩm dùng để bảo quản hoa;  

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 
chất diệt cỏ; thuốc dùng cho con người; dược phẩm dùng trong ngành y; dược thảo dùng 
trong ngành y.  

 
Nhóm 07: Máy phát điện; máy phun xịt (máy móc); máy cầy(máy móc)l máy gặt(máy 
móc); máy gieo hạt; máy tuốt quả. 

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao(dụng 
cụ cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay). 

 
Nhóm 12: Ôtô; xe máy; xe đạp; mô tô nước (phương tiện giao thông); lốp ô tô; xích xe 
máy. 

 
Nhóm 25: Các sản phẩm trang phục bao gồm: mũ; thắt lưng; cà vạt dép; giầy; quần áo.  

 
Nhóm 30: Gạo; cà phê; bột ngô chè; hạt tiêu; kem lạnh. 

 
Nhóm 31: Tảo dùng trong thực phẩm cho người(không dùng cho mục đích y tế); thức ăn 
cho động vật; hạt (hạt giống); cây con (cây giống); quả tươi; rau tươi. 

 
Nhóm 32: Nước có ga(đồ uống); bia; nước ép trái cây(đồ uống); nước khoáng (đồ uống); 
nước sô đa(đồ uống); nước (đồ uống). 

 
Nhóm 35: Mua, bán, hóa chất, dược phẩm, dược thảo, thiết bị máy công nghiệp, thiết bị 
máy nông nghiệp, ô tô, xe máy, hàng may mặc, quần áo, giầy dép, mũ nón, hàng nông 
sản, lương thực, nước giải khát, thức ăn gia súc, máy vi tính, thiết bị mạng, ti vi, máy 
chiếu; quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; xuất nhập 
khẩu; giới thiệu sản phẩm; mua bán hàng hoá trong siêu thị về các sản phẩm đã liệt kê ở 
trên. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe cộ (phương tiện giao thông); vận tải; cho thuê kho hàng; cho thuê 
bãi đỗ xe; dịch vụ cung cấp nước; lữ hành nội địa và quốc tế(du lịch); cho thuê tàu 
thuyền (phương tiện giao thông).  
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Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực- tuyến từ một mạng 
máy tính; dịch vụ giáo dục đào tạo; trường mẫu giáo; cho thuê sân ten nít (tennis)l tổ 
chức các cuộc thi thể thao; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ sòng bạc; tổ chúc khiêu 
vũ; học viện (giáo dục đào tạo). 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán 
rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn; quán cà phê tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Xoa bóp(mát xa); dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp và làm vườn; dịch vụ tắm 
hơi; phòng khám bệnh; bệnh viện; cho thuê thiết bị nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-01215 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chế biến nông sản thực phẩm 
xuất khẩu Tân An   (VN) 
Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi 
Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến: hạt điều (nhân hạt điều sơ chế).  

 
 

(210) 4-2011-01216 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12; A3.7.24; 3.7.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cao su CAMEL 
Việt Nam   (VN) 
Khu thương mại Lao Bảo, Hướng Hóa, 
tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-01217 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; 26.13.25; 25.7.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cao su CAMEL 
Việt Nam    (VN) 
Khu thương mại Lao Bảo, Hướng Hóa, 
tỉnh Quảng Trị   

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe máy. 
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(210) 4-2011-01218 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cao su CAMEL 
Việt Nam    (VN) 
Khu thương mại Lao Bảo, Hướng Hóa, 
tỉnh Quảng Trị   

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-01219 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cao su CAMEL 
Việt Nam    (VN) 
Khu thương mại Lao Bảo, Hướng Hóa, 
tỉnh Quảng Trị   

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-01230 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3; 26.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồng 
Phước Thành  (VN) 
2C28 ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Mặt bàn bằng inox. 

 
 

(210) 4-2011-01231 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3; 26.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồng 
Phước Thành  (VN) 
2C28 ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Mặt bàn bằng inox. 
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(210) 4-2011-01232 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồng 
Phước Thành  (VN) 
2C28 ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Mặt bàn bằng inox. 

 
 
 

(210) 4-2011-01233 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

may mặc Đỉnh   (VN) 
405/8 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm thời trang như quần; áo; giày; nón; khăn quàng cổ; tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, nón, khăn, tất, dụng cụ thể thao, phụ kiện thể thao; 
đại lý ký gửi hàng hoá quần, áo, giây, nón, khăn, tất; môi giới thương mại; dịch vụ quảng 
cáo.  

 
 
 

(210) 4-2011-01234 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A22.3.5 
(591) Trắng, xanh, đen 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản; thức ăn vỗ béo dùng 

cho súc vật. 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
794 

(210) 4-2011-01235 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản; thức ăn vỗ béo dùng 

cho súc vật. 
 
 
 

(210) 4-2011-01236 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531)  
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống như heo, bò, gà, vịt.  

 
 
 

(210) 4-2011-01237 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.25; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản; thức ăn vỗ béo dùng 

cho súc vật. 
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(210) 4-2011-01238 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.4.20 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống như heo, bò, gà, vịt.  

 
 
 

(210) 4-2011-01239 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.2.1; A3.2.24 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản; thức ăn vỗ béo dùng 

cho súc vật. 
 
 
 

(210) 4-2011-01250 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) MEADWESTVACO CORPORATION  

(US) 
501 South 5th Street, Richmond, 
Virginia 23219-0501, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Vật liệu bao gói dạng phồng bằng giấy hoặc bằng nhựa, cụ thể là thiệp gói 

dạng phồng và tấm gói dạng phồng; hộp các-tông. 
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(210) 4-2011-01251 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim Chi   (VN) 
C3-H7, tập thể Đại học Xây dựng, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Thép  
 

Nhóm 07: Máy hút bụi.  
 

Nhóm 09: Thiết bị đèn tín hiệu giao thông; phích cắm điện; công tắc điện; chấn lưu điện 
tử (ballast); tắc te (starter); đèn LED dùng cho biển báo giao thông và biển quảng cáo; 
bảng thông báo điện tử; đèn chiếu phim; rơ le điện; biến trở; đèn tín hiệu; đèn báo động; 
dây điện; ổ cắm điện; bàn là điện. 

 
Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể: chậu rửa; bồn tắm; vòi nước; vòi hoa sen; van nước; bệ 
xí; két nước của bệ xí; bộ phận ngồi của xí bệt; thiết bị sấy khô tay (chạy điện) trong 
phòng rửa; bồn tắm xông hơi mát xa; bình tắm nóng lạnh; phòng tắm đa năng; bồn tắm 
nước xoáy; phụ kiện bồn tắm; nồi cơm điện; lò vi sóng; quạt sưởi; quạt tích điện; quạt 
tản gió; nồi áp suất dùng điện; máy sấy tóc; máy hút mùi thức ăn; bếp gas; lò nướng gas; 
bình đun nước nóng dùng điện; lò nướng được lắp cố định vào bệ bếp; ấm đun nước 
dùng điện; bình ủ cà phê dùng điện; máy pha trà dùng điện; máy luộc trứng dùng điện; 
tủ lạnh; tủ đá; đèn huỳnh quang; đèn compact; đèn neon; đui đèn. 

 
Nhóm 16: Bao bì bằng giấy; bao bì bằng carton; bào bì bằng nhựa dạng màng mỏng. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ, trang thiết bị nội thất như bàn ghế; giường tủ; kệ; giá treo bằng gỗ. 

 
Nhóm 25: Quần áo. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp; nhà cao tầng, công 
trình giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng; san lấp mặt bằng; khai thác khoáng sản (trừ 
khoáng sản nhà nước cấm).  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách trong nước và nước ngoài bằng « 
tô; du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; dịch vụ kho bãi và xếp dỡ (không bao gồm 
kinh doanh bất động sản).  

 
Nhóm 40: In ấn trên bao bì; in ấn các ấn phẩm trên mọi chất liệu.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất các công trình; thiết kế thời trang.  
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(210) 4-2011-01252 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim Chi   (VN) 
C3-H7, tập thể Đại Học Xây Dựng, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thép.  
 

Nhóm 07: Máy hút bụi.  
 

Nhóm 09: Thiết bị đèn tín hiệu giao thông, phích cắm điện, công tắc điện, chấn lưu điện 
tử (ballast), tắc te (starter), đèn LED dùng cho biển báo giao thông và biển quảng cáo, 
bảng thông báo điện tử, đèn chiếu phim, r− le điện, biến trở, đèn tín hiệu, đèn báo động, 
dây điện, ổ cắm điện, bàn là điện.   

 
Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể: chậu rửa, bồn tàm, vòi nước, vòi hoa sen, van nước, bệ 
xí, két nước của bệ xí, bộ phận, ngồi của xí bệt, thiết bị sấy khô tay (chạy điện) trong 
phòng rửa, bồn tắm xông hơi mát xa, bình tắm nóng lạnh, phòng tắm đa năng, bồn tắm 
nước xoáy, phụ kiện bồn tắm, nồi cơm điện, lò vi sóng, quạt sưởi, quạt tích điện, quạt tản 
gió, nồi áp suất dùng điện, máy sấy tóc, máy hút mùi thức ăn, bếp gas, lò nướng gas, 
bình đun nước nóng dùng điện, lò nướng được lắp cố định vào bệ bếp, ấm đun nước dùng 
điện, bình ủ cà phê dùng điện, máy pha trà dùng điện máy luộc trứng dùng điện, tủ lạnh, 
tủ đá, đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn neon, đui đèn 

 
Nhóm 16: Bao bì bằng giấy, bao bì bằng carton, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ, trang thiết bị nội thất như bàn ghế, giường tủ, kệ, giá treo bằng gỗ.  

 
Nhóm 25: Quần áo. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, nhà cao tầng, công 
trình giao thông thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng, san lấp mặt bằng, khai thác khoáng sản (trừ 
khoáng sản nhà nước cấm). 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách trong nước và nước ngoài bằng ô tô, 
du lịch lữ hành trong nước và quốc tế, dịch vụ kho bãi và xếp dỡ (không bao gồm kinh 
doanh bất động sản).  

 
Nhóm 40: In ấn trên bao bì, in ấn các ấn phẩm trên mọi chất liệu.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất các công trình, thiết kế thời trang.  
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(210) 4-2011-01253 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.5.1; A26.11.12; A25.7.7; 13.1.5; 
A2.1.17; A2.3.17 

(591) Xanh dương, xanh tím, vàng cam, ghi 
xám, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Trường Hưng   (VN) 
327 Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút xốp (nệm mousse); nệm cao su; nệm lò xo.  

 
 

(210) 4-2011-01254 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A2.1.17; A2.3.17; 13.1.5; 26.4.2; 
A25.7.4; A26.11.12; A12.1.4; 7.15.6 

(591) Nâu đỏ, vàng cam, vàng, ghi xám, trắng, 
đen 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Trường Hưng   (VN) 
327 Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút xốp (nệm mousse); nệm cao su; nệm lò xo.  

 
 

(210) 4-2011-01255 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

điện tử Sơn Tùng   (VN) 
1022 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 

bộ trộn âm (micxơ); ống nói (micrô). 
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(210) 4-2011-01256 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 22.1.1; 2.1.1; 2.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, ghi xám, đen, 

trắng 
(731) Hộ kinh doanh nhà hàng ý 

(David)   (VN) 
130 đường Hạ Long, phường 2, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ quán giải khát; dịch 

vụ nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu (bar).  
 
 

(210) 4-2011-01257 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A17.1.2; 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, vàng 
(731) Lê Thị Thanh  (VN) 

867 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồng hồ các loại. 

 
 

(210) 4-2011-01258 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần thép Tân 

Quốc Duy  (VN) 
ấp Bình Dương, xã An Bình, huyện Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất 

động sản; đầu tư tài chính để kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. 
 

Nhóm 37: Hoàn thiện công trình xây dựng; xây dựng nhà ở; xây dựng nhà kho; xây dựng 
nhà chung cư; xây dựng tòa nhà quản lý. 
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(210) 4-2011-01259 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.1.1; 24.9.1; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại và dịch 
vụ Lâm Phong  (VN) 
192 đường 3-2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Mát xa (massage), xông hơi xoa bóp (tắm hơi); chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 

(spa); vật lý trị liệu; tư vấn thẩm mỹ. 
 
 

(210) 4-2011-01270 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A11.1.2; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Nam Anh    (VN) 
P1901 tòa nhà Saigon Trade Center, số 
37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị máy móc ngành nha khoa; mua bán trang thiết bị y tế, mua 

bán trang thiết bị y tế ngành nha khoa; mua bán linh kiện vâ vật liệu ngành nha khoa. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2011-01271 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Bá Phước  (VN) 

128/5 quốc lộ 1, khu vực Yên Bình, 
phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước; vòi sen; vòi rửa chén; thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2011-01272 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Always   (VN) 
Đường 16 khu chế xuất Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 

 
 
 

(210) 4-2011-01273 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

An Thái Khang  (VN) 
43D/50 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2011-01274 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

An Thái Khang   (VN) 
43D/50 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 
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(210) 4-2011-01275 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

An Thái Khang   (VN) 
43D/50 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-01276 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

An Thái Khang    (VN) 
43D/50 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-01279 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.2.1; A17.2.2; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) THE SIAM CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật liệu tái chế; tìm nguồn cung ứng vật liệu tái chế; buôn bán vật 

liệu xây dựng; tìm nguồn cung ứng vật liệu xây dựng; buôn bán vật liệu năng lượng; tìm 
nguồn cung ứng vật liệu năng lượng; buôn bán thiết bị công nghiệp; tìm nguồn cung ứng 
thiết bị công nghiệp; tìm nguồn cung ứng vật liệu thô.  
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(210) 4-2011-01290 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Đức  (VN) 
Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; băng y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01291 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh  (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01292 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh  (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01293 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO  (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc thú y; thuốc đông y; chất ăn kiêng trong ngành y; thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-01294 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO    (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-01295 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Claris Lifesciences Ltd   (VN) 
2/1 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-01296 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01297 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và thiết bị y tế 
Phương Lê   (VN) 
A37 lô 12 đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01298 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; 2.9.23; A1.13.15; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, xanh nhạt, 

xanh sẫm, đỏ, da cam, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43 cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-01299 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.21; 26.4.3; A5.3.15; 1.15.23; 2.7.12
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, xanh dương, đỏ, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần y dược và 

đầu tư thương mại Sông Đà  
(VN) 
Tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01310 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Nguyên Sơn Hải   (VN) 
238A phố Hoàng Văn Thụ, phường 
Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

 
(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế.  

 
 

(210) 4-2011-01311 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
kiểm định xây dựng Delta - 
Vina   (VN) 
252 Hùng Vương, phường Đông Lương, 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng văn phòng cho thuê; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn xây dựng; 

đầu tư mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động 
sản); quản lý tòa nhà (bất động sản). 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, dịch vụ vận chuyển hành khách 
bằng đường bộ; dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; dịch vụ kho 
bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
 

(210) 4-2011-01312 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
kiểm định xây dựng Delta-
Vina   (VN) 
252 Hùng Vương, phường Đông Lương, 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình; khảo sát địa hình, địa chất; thẩm tra thiết kế và 

tổng dự toán các công trình kỹ thuật dân dụng, nhà các loại, công trình công nghiệp, 
thuỷ lợi, công trình kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp; thiết kế quy hoạch đô thị; tư vấn 
thiết kế mỹ thuật ứng dụng; tư vấn (chuyển giao giải pháp) xử lý rác thải; kiểm định, 
đánh giá chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng 
công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-01313 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tem VINA  
(VN) 
Số 39 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ đóng sách.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ vẽ trang trí cho bao bì; thiết kế phần mềm 
máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2011-01314 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) NEO AGRO BUSINESS Co., Ltd.   (TH) 

335/25 Srinakarin Road Prawet, Bangkok 
10250, Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, cao dán 
dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01315 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.5.1; A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hòa Phát   (VN) 
343C Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thủy tinh, vàng, bạc, đá quý, kim loại màu, máy móc thiết bị dùng 

để gia công vàng bạc.  
 

Nhóm 39: Đại lý vé máy bay; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy; dịch 
vụ vận chuyển hành khách đường bộ, đường thủy.  

 
 

(210) 4-2011-01316 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.1.5; A1.5.3 
(591) Xanh, đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Vinh  
(VN) 
Số 51 đường Tôn Đức Thắng, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế biến nông sản; dịch vụ gia công chế biến lâm sản.  

 
 

(210) 4-2011-01317 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.15.15; 26.13.25; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại Nam Hải  
(VN) 
Số 16, ngách 4, ngõ 1, đường Nông Lâm, 
xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; cửa bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 

nhôm; thép, tất cả thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2011-01318 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.2; A1.1.10; 25.7.25; A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ May Việt  (VN) 
62 Rạch Bà Lớn, ấp 5, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  

 
 

(210) 4-2011-01319 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.5.1; 26.4.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Việt 
Phương   (VN) 
129 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hoá lỏng LPG nhiên liệu; khí nén, 

khí hoá lỏng (dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu thuộc nhóm này); dầu mỡ nhờn (thuộc 
nhóm này); nhiên liệu sinh học. 

 
Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại thuộc nhóm này như: khung cửa; tấm lát ốp nhà 
bằng kim loại; ke kim loại bọc nhựa tăng cứng cho mái tôn để chống bão; tấm hợp kim 
nhôm dùng trong xây dựng; bình, bồn chứa chất lỏng, chất khí bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Các sản phẩm phi kim loại thuộc nhóm này: bình, bồn chứa chất lỏng chất khí 
không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-01330 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Âu 

MỸ  (VN) 
13 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  
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(210) 4-2011-01331 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Âu 

MỸ   (VN) 
13 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-01332 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Âu 

MỸ   (VN) 
13 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-01333 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Long Phụng Mỹ  (VN) 
462/B17 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01334 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Gia 
Hưng   (VN) 
ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu 
Phú, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng hàng trang trí nội thất, bồn rửa chén, bồn rửa mặt, 
bồn cầu.   

 
 

(210) 4-2011-01335 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Trắng, đen, đỏ, ghi, vàng 
(731) Công ty cổ phần Việt Hải 

Đăng   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 4 phố Kim Mã, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa sổ, cửa ra vào, vách ngăn (tất cả các sản phẩm trên được làm bằng nhựa 

và gỗ).  
 
 

(210) 4-2011-01336 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Tấm mạch in. 

 
 

(210) 4-2011-01337 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.9 
(731) SHERATON INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ 

ở tạm thời.   
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(210) 4-2011-01338 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại YOKOSHI   (VN) 
B78/63A/8 Ter Tôn Thất Thuyết, phường 
16, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su cách nhiệt.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01339 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thiên Tân 1  (VN) 
Quốc lộ 91, ấp Hòa Phú 4, thị trấn An 
Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

 
(511)   Nhóm 40: Gia công thép các loại, gia công tôn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01351 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 1.7.6; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đức 
Quang  (VN) 
96 quốc lộ 91, phường Châu Phú B, thị 
xã Châu Đốc, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bếp gas, mua bán bình gas; mua bán đồ giải trí gia đình: thiết bị thu 

hình; mua bán đồ điện gia dụng: nồi cơm điện bàn ủi điện, lò đun nước bằng điện, mua 
bán đồ uống; mua bán hàng trang trí nội thất: gạch, cửa, bồn tắm, mua bán thiết bị thu 
thanh, máy phát CD; mua bán thiết bị điều hòa nhiệt độ: điều hòa không khí, lò sưởi kim 
loại, hệ thống sưởi bằng nước nóng; mua bán điện thoại. 
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(210) 4-2011-01353 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.11 
(591) Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, xanh 

nhạt, trắng 

(540) 

 

(731) Công y cổ phần công nghệ 
thông tin Thông Minh  (VN) 
428 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; dịch vụ 

quảng cáo.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; lập chương trình máy tính; dịch vụ cho 
thuê trang web.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01354 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.10; 25.5.3 
(591) Vàng, nâu đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nha Một  
(VN) 
51 đường 3/2, phường 11, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, phòng khám nha khoa, chăm sóc vệ sinh làm đẹp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01355 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.6; 2.9.10; 7.5.2 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, cam 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân nha 
khoa ánh Sao   (VN) 
2Bis công trường Quốc Tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, phòng khám nha khoa, chăm sóc vệ sinh làm đẹp.  
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(210) 4-2011-01356 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 18.3.23; 18.3.21; 18.3.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bao bì nhựa Tân 
Đại Dương  (VN) 
33 đường 55A, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 40: In bao bì. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01357 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.15.2; A24.15.11; A2.1.23; 2.1.8 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong 
thể thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước 
uống rau quả và nước ép rau quả). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giáo dục cụ thể là tổ chức lớp học, buổi hội thảo, 
hội nghị và thông tin giáo dục liên quan tới các vấn đề về sự lựa chọn đồ uống, sức khoẻ, 
sự khỏe mạnh, sự phù hợp và lối sống của người tiêu dùng, các chương trình và hoạt 
động về gia nhập cộng đồng, môi trường, bảo tồn, cứu trợ khẩn cấp, sức khỏe và phúc lợi 
xã hội, giáo dục và y khoa; dịch vụ đào tạo, giải trí; hoạt động văn hóa và thể thao, tư 
vấn và cung cấp thông tin về các dịch vụ nói trên.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
815 

(210) 4-2011-01358 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A24.15.11; A2.1.23; 2.9.1 
(731) THE COCA-COLA COMPANY    (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong 
thể thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước 
uống rau quả và nước ép rau quả).   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giáo dục cụ thể là tổ chức lớp học, buổi hội thảo, 
hội nghị và thông tin giáo dục liên quan tới các vấn đề về sự lựa chọn đồ uống, sức khoẻ, 
sự khỏe mạnh, sự phù hợp và lối sống của người tiêu dùng, các chương trình và hoạt 
động về gia nhập cộng đồng, môi trường, bảo tồn, cứu trợ khẩn cấp, sức khỏe và phúc lợi 
xã hội, giáo dục và y khoa; dịch vụ đào tạo, giải trí; hoạt động văn hóa và thể thao, tư 
vấn và cung cấp thông tin về các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2011-01359 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A24.15.11; 24.15.2; A25.3.15 
(731) THE COCA-COLA COMPANY    (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong 
thể thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước 
uống rau quả và nước ép rau quả).   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giáo dục cụ thể là tổ chức lớp học, buổi hội thảo, 
hội nghị và thông tin giáo dục liên quan tới các vấn đề về sự lựa chọn đồ uống, sức khoẻ, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
816 

sự khỏe mạnh, sự phù hợp và lối sống của người tiêu dùng, các chương trình và hoạt 
động về gia nhập cộng đồng, môi trường, bảo tồn, cứu trợ khẩn cấp, sức khỏe và phúc lợi 
xã hội, giáo dục và y khoa; dịch vụ đào tạo, giải trí; hoạt động văn hóa và thể thao, tư 
vấn và cung cấp thông tin về các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2011-01370 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất & thương mại Viễn 
Khang   (VN) 
ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc trừ sâu; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ ốc.  

 
 

(210) 4-2011-01371 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất & thương mại Viễn 
Khang   (VN) 
ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc trừ sâu; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ ốc.  

 
 

(210) 4-2011-01372 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất & thương mại Viễn 
Khang   (VN) 
ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc trừ sâu; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ ốc.  
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(210) 4-2011-01373 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất & thương mại Viễn 
Khang   (VN) 
ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc trừ sâu; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ ốc.  

 
 
 

(210) 4-2011-01374 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh 

vải sợi Phan Trường Phong - 
Mỹ Lan   (VN) 
6/36 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; lụa; vải lanh; vải sợi dệt; vải gai; vải bông thô.  

 
 
 

(210) 4-2011-01375 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.3; A5.11.15; 25.1.6; A17.5.21 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, da cam 
(731) Công ty cổ phần HABADA   (VN)

Số 80 Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2011-01376 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.1; A24.15.13; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
NQC   (VN) 
Số F71 - C8, ngõ 41 phố Đông Tác, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị hàn bằng hồ quang điện; bảng điều khiển phân phối điện; tủ phân 

phối điện, bộ chỉnh lưu dòng điện, bộ đổi điện, bình ắc quy, cáp sợi quang, thiết bị để 
chuyển mạch, bộ chuyển mạch.  

 
Nhóm 38: Thông tin về lĩnh vực viễn thông; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
dịch vụ cung cấp kênh viễn thông dùng cho dịch vụ cửa hàng điện thoại; dịch vụ cung 
cấp kết nối đến mạng máy tính toàn cầu. 

 
 

(210) 4-2011-01377 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Lưu 

Tiến Hưng   (VN) 
557/59 hương lộ 3, khu phố 10, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-01378 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.24; 26.1.2 
(731) GB PLAS SDN. BHD.   (MY) 

No. 3785, Jalan Changkat, 14300 
Nibong Tebal, S.P.S. Penang, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 17: Mica (thô hoặc bán thành phẩm).  
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(210) 4-2011-01379 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH quốc tế Cao 

Nguyên Xanh   (VN) 
Tổ 2, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; các loại đồ uống chế biến từ trà, cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát.  
 
 

(210) 4-2011-01387 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) TIANJIN MOTIMO MEMBRANE 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
60, 11TH Street, Teda Tianjin, People's 
Republic Of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để làm sạch nước; thiết bị để tẩy uế; thiết bị lọc nước; bình lọc nước 

uống; thiết bị và máy để làm sạch nước; thiết bị để khử muối; thiết bị và máy làm mềm 
nước; thiết bị để cung cấp nước; thiết bị để làm sạch nước cống.  

 
 

(210) 4-2011-01390 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần y dược Pháp 

Âu   (VN) 
Số 22, ngõ 85, đường Lĩnh Nam, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-01391 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ME DI SUN   (VN) 
NN7 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01392 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ME DI SUN    (VN) 
NN7 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01393 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ME DI SUN    (VN) 
NN7 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01394 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh  (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01395 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01396 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01397 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực pbẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-01398 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương 

(VN)  (VN) 
Số 6, ngõ 111 phố Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-01399 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.2.3 
(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản Hà Nội   (VN) 
156 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ 

cho chuyên ngành xây dựng; đại lý mua bán, ký gửi vật liệu xây dựng, vật liệu điện tử, 
hàng điện máy, điện tử dân dụng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; lắp đặt kết cấu khung thép cho công trình 
xây dựng; lắp đặt các thiết bị dùng trong công trình xây dựng.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển cuộc hội thảo; dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ giáo 
dục.  
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(210) 4-2011-01410 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 

LIMITED.     (TH) 
75/89-91, 34th Floor Ocean Tower 2, 
Sukhumvit 19 Road, North-Klongtoey, 
Wattana, Bangkok 10110, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Cốc để uống; bình đựng bằng thuỷ tinh; đồ pha lê (đồ thủy tinh); bát bằng 

thuỷ tinh; bình (vại) bằng thuỷ tinh; kính tấm (vật liệu thô); nồi bằng thủy tinh.  
 
 

(210) 4-2011-01411 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Tím, đen, trắng 
(731) OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 

LIMITED.     (TH) 
75/89-91, 34th Floor Ocean Tower 2, 
Sukhumvit 19 Road, North-Klongtoey, 
Wattana, Bangkok 10110, Thailand.  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Cốc để uống; bình đựng bằng thuỷ tinh; đồ pha lê (đồ thủy tinh); bát bằng 

thuỷ tinh; bình (vại) bằng thuỷ tinh; kính tấm (vật liệu thô); nồi bằng thủy tinh.  
 
 

(210) 4-2011-01412 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Tím, đen, trắng 
(731) OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 

LIMITED.     (TH) 
75/89-91, 34th Floor Ocean Tower 2, 
Sukhumvit 19 Road, North-Klongtoey, 
Wattana, Bangkok 10110, Thailand.  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Cốc để uống; bình đựng bằng thuỷ tinh; đồ pha lê (đồ thủy tinh); bát bằng 

thuỷ tinh; bình (vại) bằng thuỷ tinh; kính tấm (vật liệu thô); nồi bằng thủy tinh.  
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(210) 4-2011-01416 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.14; A1.1.10; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần mía đường 
Bến Tre   (VN) 
ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn.  
 

Nhóm 35: Mua bán đường.  
 
 

(210) 4-2011-01417 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thủy lực Thái 
Bảo   (VN) 
115, đường Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy thủy lực dùng trong xây dựng và các linh kiện đi kèm.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa máy thủy lực dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-01418 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; 5.3.20 
(731) VIVA CREATION LIMITED   (HK) 

5/F, Hong Kong Trade Centre, 161 Des 
Voeux Road, Central Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Bao (túi) và hộp đặc biệt dùng cho thiết bị điện tử như điện thoại di động, điện 

thoại, điện thoại thông minh, điện thoại xách tay, máy đọc phương tiện truyền thông 
xách tay, máy ghi viđêô, máy ghi âm thanh, máy ghi viđêô kỹ thuật số, máy tính 
notebook (sổ tay ghi chép), máy tính dạng tấm, máy tính xách tay; bao (túi) và hộp đặc 
biệt để bảo vệ cho máy nghe nhạc xách tay, máy quay phim và bảng điều khiển trò chơi 
viđêô; hộp đặc biệt (bằng chất dẻo) để bảo vệ cho đĩa compăc và đĩa DVD; bao (túi), hộp 
đựng và hộp đặc biệt dùng cho máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số, thiết bị chụp ảnh, 
thiết bị viđêô, thiết bị âm thanh, thiết bị điện tử và thiết bị máy tính.  
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(210) 4-2011-01419 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.1.1; A3.1.24; 4.3.1 
(731) EXPRESS, LLC   (US) 

1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, 
United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm. 

 
 

(210) 4-2011-01427 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 21.1.17; 24.13.1 
(591) xanh lá cây, xanh dương, vàng, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Kết Nối  
(VN) 
36 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: ô tô và xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 

xe có động cơ khác.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ vẽ đồ họa, dịch vụ thiết kế bao bì. 
 
 

(210) 4-2011-01430 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Cao Thị Quỳnh Nga   (VN) 
Số 501b đường Thiên Lôi, phường Niệm 
Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các loại cửa nhôm kính, cửa cuốn.  

 
 

(210) 4-2011-01431 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Châu 
Phong  (VN) 
Thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán các mặt hàng kim khí, sắt thép xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-01432 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.7.1; A24.7.23; 26.4.2; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Châu 
Phong - ANIMEX   (VN) 
Thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các mặt hàng kim khí, sắt thép xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-01434 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 24.15.21 
(731) SHENZHEN NONY TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
1338 Room, Block A, Baohua Center, 
North Huaqiang Road, Futian District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
People's Republic of China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; pin; thiết bị sạc dùng cho pin điện; dàn âm thanh nổi (bộ 

âm thanh gồm có loa, âm li, micrô); tai nghe; cáp truyền dữ liệu.  
 
 

(210) 4-2011-01435 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.1.1; A5.1.16 
(591) Nâu 
(731) Công ty TNHH địa ốc Hưng 

Hưng Thịnh  (VN) 
42/37 - 38 Hoàng Diệu, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; môi 

giới bất động sản.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời cho khách du lịch; khu nghỉ 
dưỡng (resort).  
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(210) 4-2011-01436 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Kim Long   (VN) 

Khu 7, đường Lê Hồng Phong, phường 
Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; gia súc còn sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu để chế biến thức ăn gia súc; mua bán: lương thực, thực 
phẩm; mua bán: xe ô tô, phụ tùng xe ô tô.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo trì xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-01437 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; A19.9.3; 19.9.1; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Cơ sở gốm sứ mỹ nghệ xuất 

khẩu Phát Đạt   (VN) 
2/190B đại lộ Bình Dương, ấp Hòa Lân 
1, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói lợp có tráng men.  

 
 

(210) 4-2011-01440 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A1.1.10; 7.1.24; A7.1.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tài 
chính Hà Nội Vàng    (VN) 
Tầng 3, toà nhà Artex, số 172 Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, đá quý, đá bán quý; dịch vụ xúc tiến thương 

mại; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán máy móc, cụ thể máy hàn, máy may công nghiệp, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
828 

thiết bị phụ tùng máy hàn, máy may công nghiệp, đồ điện gia dụng (tivi, máy giặt, lò vi 
sóng), thiết bị chiếu sáng, lương thực, thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, hàng may sẵn, giầy dép, nước hoa, mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo bất động sản; 
hoạt động xúc tiến thương mại.    

 
Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; 
quản lý tài sản bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ giám sát xây dựng 
công trình; thi công xây dựng; lắp đặt và sữa chữa và bảo trì trang thiết bị nội ngoại thất 
công trình; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công trình xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây 
dựng; lập dự án đầu tư xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-01441 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Mạnh Hùng   (VN) 
Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy cuộn, giấy ram, giấy học sinh, giấy tập, các sản phẩm giấy, các vật 

liệu để đóng sách. 
 
 

(210) 4-2011-01445 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.1.1; 2.1.13 
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria 3000, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Công trình bằng kim loại; nhà kho và gara bằng kim loại; vật liệu xây dựng 

bằng kim loại; công trình bằng kim loại có thể vận chuyển được; chi tiết và phụ kiện cho 
tất cả các sản phẩm đã nêu, đồ sắt, linh kiện nhỏ bằng đồ ngũ kim.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và xây dựng công trình.  
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(210) 4-2011-01452 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A3.4.2; A3.4.24 
(591) Đen, trắng, nâu, chì 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Nhân  (VN) 
Số 23 L, Hai Bà Trưng, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-01453 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Hàn   (VN)
Số 68 Kim Mã, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay ép trái cây dùng điện; máy hút bụi; máy hút bụi chạy điện; máy giặt 

quần áo. 
 

Nhóm 09: Máy thu hình màu; máy phát đĩa CD/VCD/DVD; máy tăng âm; loa; máy vi 
tính; màn hình máy tính.  

 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; phích đun nước uống chạy điện; máy đun nóng, lạnh làm nước 
uống; lò nướng chạy điện; nồi lẩu điện; quạt điện; tủ lạnh; lò vi sóng (thiết bị nấu 
nướng); máy điều hoà không khí; máy lọc nước.  

 
 

(210) 4-2011-01454 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) CARBONCOR TECHNOLOGIES 

(PTY) LTD   (CY) 
Egistou No 6, Engomi, Nicosia, Cyprus  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); nhựa đường (atfan), hắc ín, bitum 

và vật liệu compôzít, vữa trộn và hồ xi măng dùng để bao phủ, sửa chữa, bảo dưỡng, 
chống thấm và bịt kín bề mặt, tất cả dùng cho mục đích xây dựng.  
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(210) 4-2011-01455 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh cô ban, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

Triều Tiên VINA    (VN) 
Số 1 ngách 141/66, phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; công tắc điện; phích cắm điện; công tắc điện cảm ứng với 

chuyển dộng; công tắc điện cảm ứng với tiếp xúc; chấn lưu điện tử; thiết bị đóng ngắt 
điện tự động (attomat).  

 
Nhóm 11: Bóng đèn; bóng đèn compac; quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước dùng 
điện; lò nướng dùng điện; máy sấy tóc dùng điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01456 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

Triều Tiên VINA    (VN) 
Số 1 ngách 141/66, phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; công tắc điện; phích cắm điện; công tắc điện cảm ứng với 

chuyển động; công tắc điện cảm ứng với tiếp xúc; chấn lưu điện tử; thiết bị đóng ngắt 
điện tự động (attomat).  

 
Nhóm 11: Bóng đèn; bóng đèn compac; quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước dùng 
điện; lò nướng dùng điện; máy sấy tóc dùng điện.   
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(210) 4-2011-01457 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ nhựa Nhật Nhựt Tân  
(VN) 
931/4 hương lộ 2, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 
 

(210) 4-2011-01458 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
177 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-01459 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông    (VN) 
177 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01470 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp có đặc tính chịu được thuốc diệt cỏ và/ hoặc kháng sâu 

bệnh.  
 
 
 

(210) 4-2011-01471 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp có đặc tính chịu được thuốc diệt cỏ và/ hoặc kháng sâu 

bệnh.  
 
 
 

(210) 4-2011-01472 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Tân Phạm Việt  (VN) 
Lô D4/1 đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm dạng bột. 
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2011-01473 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Tân Phạm Việt   (VN) 
Lô D4/1 đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày (dép); mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (trang phục). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-01477 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá An Giang  (VN) 
23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01478 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá An Giang  (VN) 
23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2011-01479 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Container 
Quốc Tế CAS   (VN) 
Khu công nghiệp tàu thủy Lai Vu, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Công ten nơ bằng kim loại (để chứa; vận chuyển); công ten nơ nổi bằng kim 

loại.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành công ten nơ và các thiết bị, phương tiện để bốc 
xếp, vận tải đường thủy, đường bộ.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển (vận tải) trên không; vận tải bằng đường thủy; vận tải bằng ô tô; 
dỡ hàng; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ chuyên chở hàng hóa; chuyên 
chở hàng bằng đường thủy; vận tải băng đường sắt; cho thuê công ten nơ dùng để cất 
giữ; cho thuê rơ moóc để vận chuyển công ten nơ.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê nhà có thể di chuyển; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-01480 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.10 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang thiết bị 
Nha Khoa   (VN) 
199 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, vật liệu để hàn và in dấu răng, chất tẩy uế, vô trùng các vật liệu 

và dụng cụ y tế, dụng cụ nha khoa (dùng trong y khoa).  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, dụng cụ dùng trong nha khoa, làm răng 
giả, dụng cụ chỉnh hình răng, vật liệu khâu vết thương.  

 
 

(210) 4-2011-01490 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Nguyễn Văn Hai  (VN) 
58 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sơn móng tay.  
 
 

(210) 4-2011-01493 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Đức Tài VN  (VN) 

15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; nhôm tấm; nhôm ốp tường.  
 

Nhóm 20: Hàng trang trí nội, ngoại thất văn phòng và gia đình gồm: bàn ghế, tủ, kệ, 
giường, quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2011-01494 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.11.1; 24.13.1; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh lam, trắng 
(731) Nguyễn Văn Như   (VN) 

Số 26C Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-01500 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.14; 1.15.23; 26.1.2; A5.1.16 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xám trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Gia Đình ANCO  (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt chế biến; thịt đóng hộp; xúc xích, lạp xường; chả giò; chả lụa; trứng gia 

cầm tươi; tôm khô, cá khô, mực khô, sữa chua; hoa quả sấy khô, rau củ sấy khô; lạc đã 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
836 

chế biến; đậu Hà Lan đã được bảo quản; hạt dẻ đã qua chế biến; hạt điều đã qua chế 
biến, sữa; ruốc (chà bông).  

 
Nhóm 30: Ngô rang; bánh ngọt; kẹo; bánh ăn liền (snack), kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-01511 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đỏ tím, trắng, đen xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Ngọc 
Bích    (VN) 
373B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1,  thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Viễn Thông: dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 

hình.  
 
 

(210) 4-2011-01512 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 2.7.16; 2.7.25 
(591) Đỏ tím, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Ngọc 
Bích    (VN) 
373B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1,  thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Viễn Thông: dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 

hình.  
 
 

(210) 4-2011-01514 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Ba Con Rồng   (VN)
32 khu 4 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
837 

(210) 4-2011-01515 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.7.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Phi Nam   (VN) 
05 Huỳnh Văn Lũy, khu phố 3, phường 
Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, máy in, máy fax, máy 

photocopy, điện thoại di động và linh kiện điện thoại di động, hàng kim khí điện máy, 
hàng mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng, mua bán nông, lâm, thủy sản nguyên liệu và động vật sống, mua bán lương thực 
thực phẩm, đồ uống giải khát, rượu nhẹ. 

 
 

(210) 4-2011-01516 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.1.1; 4.3.1; A3.1.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Odyssey 

Resources (Việt Nam)   (VN) 
Tòa nhà Etown - 364 Cộng Hòa, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Kế toán; tư vấn trong tổ chức về điều hành kinh doanh; văn phòng tuyển dụng 

lao động; nghiên cứu thị trường; dịch vụ kê bảng tiền lương. 
 
 

(210) 4-2011-01517 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH HAMIDO  (VN) 
Số 612 đường Âu Cơ, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; thạch trái cây (không phải bánh kẹo); quả được bảo quản, 

đóng hộp; dầu ăn thực vật. 
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, đường, sản phẩm có tinh bột dùng làm thực phẩm, gia vị. 
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Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống có  ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ 
uống hoa quả, xi rô (đồ uống). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01528 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 5.5.16; A1.1.10; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh lá cây, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 

(không cồn).  
 

Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán xăng dầu và khí đốt.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng; kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để xây 
dựng bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng: công trình dân dụng, giao thông, thuỷ điện, xây dựng công 
trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình; dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách; truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng, dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh. 
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(210) 4-2011-01529 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 1.5.1; 5.5.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất dùng trong công nghiệp, nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo 

dạng thô.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, diệt cỏ dại, thuốc thú y dược phẩm. 
 

Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.  
 

Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 31: Cây giống, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  
 

Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách; truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng, dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2011-01530 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 5.5.16; A1.1.10; 25.1.6; 24.1.1 
(591) Đỏ, vàng, vàng sẫm, xanh đậm, xanh 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu hại cho cây trồng, chất diệt 
sâu bọ có hại cho cây trồng, chất diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm. 

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói. 

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01531 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 5.5.16; A25.1.10; 
25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  
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(511)   Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.    
 

Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.   
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  
 

Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).    

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ 
quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà ở; dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng, dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2011-01532 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.12.1; 24.1.1; A1.1.10; 5.5.16; 
25.1.25; 1.5.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.     
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Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.    
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.   
 

Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.    
 

Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống)  ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).      

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ 
quảng cáo.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng, dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2011-01533 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 5.5.16; A1.1.10; 24.1.1; 25.1.25; 
25.1.9 

(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.     
 

Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.    
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Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.   
 

Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.   
 

Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống)  ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).     

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ 
quảng cáo.    

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà ở; dịch vụ chứng khoán.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng, dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2011-01534 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 5.5.16; 1.5.1; 25.1.25; 
A25.1.10 

(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp; sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu: chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm. 
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Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.     

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.     

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.    

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.    

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước  (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).     

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ 
quảng cáo.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng, dịch vụ thiết kế vườn.  

 
 

(210) 4-2011-01535 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 5.5.16; A1.1.10; 25.1.25; 
A25.1.10 

(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, trắng, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp; sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.   
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Nhóm 05: Thuốc trừ sâu: chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.   

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.      

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.      

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.     

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.      

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống)  ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).      

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ 
quảng cáo.      

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.    

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.      

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng, dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh. 

 
 

(210) 4-2011-01536 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 5.5.16; A1.1.10; 25.1.6; 25.1.25; 
25.1.9; A25.1.10 

(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp; sản phẩm hoá học dùng 
trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.   

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu: chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.   

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.      

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.     

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).      

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ 
quảng cáo.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.     

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.      

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  
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(210) 4-2011-01537 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 5.5.16; 1.5.1; 
A1.1.10 

(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp; sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.    

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu: chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.   

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.    

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa. 

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.   

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.    

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.       

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).       

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ 
quảng cáo.      

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.     

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.      
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Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.        
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01538 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 1.5.1; 5.5.16; A25.1.10; 
25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01539 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.16; A1.1.10; 1.5.1; 25.1.25; A25.3.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, chất 
diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để  bao gói.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn) 
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Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản. Cho thuê văn phòng, nhà ở. Dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01540 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 5.5.16; A1.1.10; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất dùng trong công nghiệp, hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho cây trồng), nhựa 
nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu như chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  
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Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 31: Cây giống, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  
 

Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua ban xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-01543 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Âu 

MỸ  (VN) 
13 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  
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(210) 4-2011-01544 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 5.5.16; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, vàng sẫm, xanh lá cây, trắng, 

đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất dùng trong công nghiệp, hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho cây trồng), nhựa 
nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  
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Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01545 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 5.5.16; 1.5.1; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất dùng trong công nghiệp, hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho cây trồng), nhựa 
nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Cây giống, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).   

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  
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Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01546 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 5.5.16; A1.1.10; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, đen, cam, 

nâu 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất dùng trong công nghiệp, hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, điệt cỏ, diệt động vật có hại cho cây trồng), nhựa 
nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).   

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng, công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01547 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 5.5.16; A1.1.10; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho cây trồng), nhựa 
nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dừng để bao gói.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Cây giống, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  
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Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01548 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 1.5.1; 5.5.16; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất dùng trong công nghiệp, hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho cây trồng), nhựa 
nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng,  
thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.  
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Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 31: Cây giống, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  
 

Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01549 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; 5.5.16; 1.5.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây, trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho cây trồng), nhựa 
nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  
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Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Cây giống, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.   

 
 

(210) 4-2011-01550 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 5.5.16; 1.5.1; 25.1.25; 
A25.1.10 

(591) Đỏ, vàng, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 
trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, chất 
diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.  

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mun bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  
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(210) 4-2011-01551 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; 24.1.1; 1.5.1; A1.1.10; 5.5.16; 
A25.1.10 

(591) Đỏ, vàng, vàng sẫm, xanh nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, chất 
diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.   

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng , bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  
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Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01552 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 1.5.1; A1.1.10; 
5.5.16 

(591) Đỏ, vàng, nâu nhạt, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.   

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, chất 
diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.   

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.    

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.    

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng, bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.  
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình  nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01553 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 5.5.16; 25.1.25; A25.3.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.    

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, chất 
diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.    

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.    

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.   

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thủy sản. 

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn). 
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Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng, bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01554 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.16; 1.5.1; A1.1.10; A25.1.10; 
25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.    

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, chất 
diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.    

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.    

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.   

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim. 
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Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón. 
 

Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  
 

Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng, bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-01555 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 1.5.1; A1.1.10; 
5.5.16 

(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.    

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu,  chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.    
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Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.    

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa. 

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng, bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.    

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.   

 
 

(210) 4-2011-01556 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 5.5.16; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 
trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.    

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.    

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.    

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.   

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim. 

 
Nhóm 25: Quân áo, giày dép, mũ nón. 

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).   

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng, bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
867 

(210) 4-2011-01557 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; 1.5.1; A1.1.10; 5.5.16; 
A25.1.10 

(591) Đỏ, vàng, xanh, nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.    

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu,  chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.    

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.    

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.   

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).   

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng, bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   
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Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.   

 
 

(210) 4-2011-01558 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; 1.5.1; A1.1.10; 5.5.16; 
A25.1.10 

(591) Đỏ, vàng, xanh nhạt, trắng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.    

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu,  chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.    

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.    

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.   

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước (uống) ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).   

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng, bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.   
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.   

 
 

(210) 4-2011-01559 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 5.5.16; A1.1.10; 1.15.23; 
A24.15.13 

(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh đậm, xanh nhạt, 
trắng 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, sản phẩm hoá học dùng 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho 
cây trồng), nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.    

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu,  chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
chất diệt ốc bươu vàng, thuốc thú y, dược phẩm.    

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.    

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.   

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Giống cây trồng, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước uống ép hoa quả, đồ uống hoa 
quả (không cồn).   
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Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng, bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.   

 
 

(210) 4-2011-01560 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.1.10; 25.1.25; 5.5.16; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, nâu đỏ, trắng, 

cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất dùng trong công nghiệp, hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho cây trồng), nhựa 
nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.    

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
thuốc thú y, dược phẩm.    

 
Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.    

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.   

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim. 
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Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 31: Cây giống, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  
 

Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).   

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng, bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.   

 
 

(210) 4-2011-01561 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 5.5.16; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng, xanh lá cây, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất dùng trong công nghiệp, hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

lâm nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, diệt động vật có hại cho cây trồng), nhựa 
nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.    

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, 
thuốc thú y, dược phẩm.    

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
872 

Nhóm 16: Giấy, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói.    

 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa.  

 
Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 31: Cây giống, thức ăn gia súc, thức ăn cho thuỷ sản.  

 
Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn).   

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán hoá chất, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công 
mỹ nghệ, dịch vụ quảng cáo.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng, bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính, dịch vụ thiết kế kiến trúc 
thiết kế nội ngoại thất công trình nhà ở.   

 
 

(210) 4-2011-01562 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 5.5.16; 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18, Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình   
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(511)   Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt, vải dầu, vải nhựa. 
 

Nhóm 24: Vải, vải bông, vải lụa, vải dệt kim. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 31: Cây giống, thức ăn gia súc, thức ăn cho thủy sản. 
 

Nhóm 32: Bia, nước giải khát, đồ uống không có cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hoa quả 
(không cồn). 

 
Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát, mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, 
nước giải khát, mua bán xăng dầu và khí đốt, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ 
quảng cáo.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vốn để 
xây dựng, bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, dịch vụ chứng khoán.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng như: xây dựng các công trình dân dụng, thuỷ điện, nhiệt 
điện, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, truyền hình, dịch vụ viễn thông. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, truyền tải điện 
năng, truyền tải xăng dầu và khí đốt, cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, sản xuất năng lượng điện. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng, dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2011-01569 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển đậm, 

đen, trắng 
(731) NATIONAL PETROCHEMICAL 

INDUSTRIAL COMPANY   (AE) 
Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, 
Amanah Street, Future Building, 8th 
Floor  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất diệt cỏ dại, 
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thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô; phân bón; hợp chất 
chữa cháy; chế phẩm để tôi, ram và hàn; hóa chất để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc 
da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-01570 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.7.25; 2.7.23; 2.7.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng, cam, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ KYT  (VN) 
Số 7 đường số 10, KDC Sông Đà, 
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, cà phê, bánh làm bằng gạo, bánh ngọt, thực phẩm có bột, thạch hoa 

quả (dạng bánh kẹo).  
 
 

(210) 4-2011-01571 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Long Bình  (VN) 
99/4A, KP1, Trần Quốc Toản, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống không chứa cồn.  

 
 

(210) 4-2011-01573 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 26.15.11; 26.15.9 
(591) Nâu nhạt, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Nhà Phát  (VN) 
Số 9 A9 khu TT Học Viện An Ninh, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu hàng trang trí nội thất, đồ gia dụng; quảng cáo bất 

động sản; quảng cáo thương mại; nghiên cứu thị trường.  
 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình, thi công lắp đặt nội thất 
công trình.  
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Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội, ngoại thất công trình.  
 
 

(210) 4-2011-01574 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ gạch, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Khắc Sinh  (VN) 
Số 5, tổ 1, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
2. Nguyễn Thị Thu Uyển  (VN) 
Số 5, tổ 1, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01575 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Khắc Sinh   (VN) 
Số 5, tổ 1, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   
2. Nguyễn Thị Thu Uyển   (VN) 
Số 5, tổ 1, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01576 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ gạch, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Khắc Sinh   (VN) 
Số 5, tổ 1, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   
2. Nguyễn Thị Thu Uyển   (VN) 
Số 5, tổ 1, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
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(210) 4-2011-01578 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Cát Toàn Thắng  (VN) 
178 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-01579 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 26.4.3; 26.4.9; 4.5.3 (540) 

  

(731) Cát Toàn Thắng   (VN) 
178 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-01583 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.7.21; A26.3.5; 26.3.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn đầu tư và kiến trúc 
xây dựng Việt Kiến Trần  (VN) 
Số 487/39/5A, đường Huỳnh Tấn Phát, 
khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn, giám sát, thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và 

công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2011-01590 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ, thùng xe ô tô, xích dùng cho ô tô, khung gầm ô tô, mui xe ô tô, xăm 
lốp ô tô, ô tô. 

 
 
 

(210) 4-2011-01591 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; giầy cao su; mũ; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn.  

 
 
 

(210) 4-2011-01592 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê tàu thuyền; sự đặt chỗ cho vận chuyển hành 

khách; cho thuê xe chở khách;  dịch vụ cung cấp người đi cùng (hướng dẫn) khách du 
lịch; cho thuê bãi đỗ xe. 

 
 
 

(210) 4-2011-01593 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất 

động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ.  
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(210) 4-2011-01594 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện, dịch vụ trợ giúp y tế, phòng chữa bệnh, vật lý trị liệu, phòng chữa 

bệnh (y tế), dịch vụ hộ lý. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-01595 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; 

khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-01597 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 41: Trại tập luyện (thể thao); tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức thi đấu thể 

thao; thể dục (giáo dục thể chất); cung cấp (cho thuê) các trang thiết bị dùng cho thể 
thao; dịch vụ bấm giờ trong cuộc thi đấu thể thao. 
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(210) 4-2011-01598 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược phẩm, thú y: axetat dùng trong ngành dược; axit dùng cho 

ngành dược; vỏ cây dùng trong ngành dược; chế phẩm bismuth dùng trong ngành dược; 
viên thuốc hình nhộng dùng cho ngành dược; chất ăn da dùng trong ngành dược. 

 
 

(210) 4-2011-01599 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm: hoạt động ngân hàng, công việc thanh toán (tài chính); 

ngân hàng hối đoái (tài chính); tư vấn tài chính; dịch vụ về thẻ tín dụng; dịch vụ làm tài 
chính. 

 
 

(210) 4-2011-01610 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh, trắng đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Nhật Vũ  
(VN) 
Số 9 lô A2-A3 đường D2, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Nam châm.  
 

Nhóm 16: Thiết bị giáo dục: bảng chữ nam châm; bảng chữ cái nam châm.  
 

Nhóm 35: Bán buôn: mua bán nam châm, mua bán hàng nông thủy hải sản, mua bán 
dụng cụ thể dục thể thao, vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển bằng xà lang, dịch vụ vận tải, dịch vụ chuyên chở hàng hóa.  
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(210) 4-2011-01611 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.2; 18.2.1; 26.2.7 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Nam 
Châm Việt  (VN) 
18 đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Nam châm.  
 

Nhóm 35: Bán buôn kim loại, bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy móc.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01612 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11 (540) 

  

(731) Ngô San San  (VN) 
178 quốc lộ 80, ấp Bình Lợi, xã Bình 
Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng tươi, dưa chua, chả giò. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01613 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nhựa Nam Việt  
(VN) 
Số 1 đường D2, KDC Nam Hùng Vương, 
phường An lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp composite; tấm lợp nhựa; tấm vật liệu nhiều lớp (không bằng kim 

loại); vách ngăn (không bằng kim loại); tấm lát sàn (không bằng kim loại); tấm lợp xi 
măng.  
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(210) 4-2011-01614 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 26.1.1; 25.1.25; 25.1.5 
(731) ANDURANCE HOLDING S.A.R.L  

(LU) 
37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, 
Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 

chỗ ở tạm thời.  
 
 
 

(210) 4-2011-01615 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh Quốc Thành  

(VN) 
173/23/39 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  

 
 
 

(210) 4-2011-01616 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 3.3.1; 3.3.15; 3.3.3 
(731) Công ty TNHH dầu ăn 

HONOROAD VN   (VN) 
Lô 26A, khu công nghiệp Long Giang, 
xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh 
Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ ăn làm từ động thực vật.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu và mỡ ăn làm từ động thực vật.  
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(210) 4-2011-01617 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nhựa Nam Việt  
(VN) 
Số 1 đường D2,KDC Nam Hùng Vương, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp composite; tấm lợp nhựa; tấm vật liệu nhiều lớp (không bằng kim 

loại); vách ngăn (không bằng kim loại); tấm lát sàn (không bằng kim loại); tấm lợp xi 
măng.  

 
 
 

(210) 4-2011-01618 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nhựa Nam Việt  
(VN) 
Số 1 đường D2, KDC Nam Hùng Vương, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp composite; tấm lợp nhựa; tấm vật liệu nhiều lớp (không bằng kim 

loại); vách ngăn (không bằng kim loại); tấm lát sàn (không bằng kim loại); tấm lợp xi 
măng.  

 
 
 

(210) 4-2011-01625 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Đỗ Xuân Lượng  (VN) 

Ngõ 11, đội 1, xã Tả Thanh Oai, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: vòi sen, vòi nước, ống dẫn nước dùng cho thiết bị vệ 

sinh; chậu rửa (thiết bị vệ sinh).  
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(210) 4-2011-01628 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm dùng để trang điểm không 

chứa dược chất; chế phẩm dừng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất).  

 
 
 

(210) 4-2011-01629 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế), chế 

phẩm dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng 
để bôi lên da), sản phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược 
chất), nước hoa cô-lô-nhơ (cologne), tinh dầu; chất khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân) và chất  chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm 
sóc da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc, thuốc màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược 
chất; chế phẩm  dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ 
phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế 
phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông 
(không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm 
chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi 
trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); 
phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông 
(dùng cho mỹ phẩm); khăn tay mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm (dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm 
hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 
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(210) 4-2011-01630 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 7.1.6; 2.7.9 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng nhũ, đỏ, xanh 

dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01631 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.6; 26.1.1; 2.7.9 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng nhũ, đỏ, xanh 

dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa tươi, sữa chua, sữa đậu nành, sữa bột.  

 
 

(210) 4-2011-01632 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.6; 26.1.1; 2.7.9 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng nhũ, đỏ, xanh 

dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01633 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.6; 26.1.1; 2.7.9 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng nhũ, đỏ, xanh 

dương, xanh, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01634 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.6; 26.1.1; 2.7.9 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng nhũ, đỏ, xanh 

dương, xanh, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đậu nành.  
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(210) 4-2011-01635 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 7.1.6; 2.7.9 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng nhũ, đỏ, xanh 

dương, xanh đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01637 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ ¸ 
Châu   (VN) 
162C, Lê Trọng Tấn, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2011-01638 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ ¸ 
Châu   (VN) 
162C, Lê Trọng Tấn, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa, bệnh viện. 

 
 

(210) 4-2011-01639 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm ¸ 

Đông   (VN) 
Số 130, đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01640 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại ME DI 
P.R.O.D.U.C.T.S   (VN) 
Xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01646 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I- 
Hạnh phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 
 

(210) 4-2011-01647 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hành Tinh Xanh  (VN) 
44/9 Tân Hải, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để tẩy rửa đá xây dựng và gạch (hoá chất dùng trong công 

nghiệp); hóa chất dùng để làm bóng đá xây dựng và gạch (hoá chất dùng trong công 
nghiệp). 

 
 
 

(210) 4-2011-01648 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.5.2; 2.5.1; 10.3.7; 5.9.19 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng kem nhạt, đen, 

nâu, nâu đậm, vàng nâu, hồng, trắng, đỏ 
(731) Lầu Thị Thảo Minh  (VN) 

551 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Xôi; bánh mì; bánh bao; bánh hấp; bún; cơm.  
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(210) 4-2011-01649 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.9.19; 2.5.1; 2.5.2; 10.3.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng kem nhạt, đen, 

nâu, nâu đậm, vàng nâu, hồng, trắng, đỏ 
(731) Lầu Thị Thảo Minh    (VN) 

551 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán xôi; cửa hàng bán thức ăn nhanh (do nhà 

hàng cung cấp); dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp.  
 
 
 

(210) 4-2011-01650 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.9.19; 10.3.7; 8.7.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng nâu, trắng, đỏ 
(731) Lầu Thị Thảo Minh    (VN) 

551 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Xôi; bánh mì; bánh bao; bánh hấp; bún; cơm.  

 
 
 

(210) 4-2011-01651 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.19; 8.7.25; 10.3.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng nâu, trắng, đỏ 
(731) Lầu Thị Thảo Minh    (VN) 

551 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán xôi; cửa hàng bán thức ăn nhanh (do nhà 

hàng cung cấp); dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp.  
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(210) 4-2011-01652 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.19; 8.7.25; 10.3.7; 2.5.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng kem nhạt, đen, 

nâu, nâu đậm, vàng nâu, hồng, trắng, đỏ 
(731) Lầu Thị Thảo Minh    (VN) 

551 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Xôi; bánh mì; bánh bao; bánh hấp; bún; cơm.   

 
 

(210) 4-2011-01653 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.19; 10.3.7; 8.7.25; 2.5.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng kem nhạt, đen, 

nâu, nâu đậm, vàng nâu, hồng, trắng, đỏ 
(731) Lầu Thị Thảo Minh    (VN) 

551 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán xôi; cửa hàng bán thức ăn nhanh (do nhà 

hàng cung cấp); dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-01654 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; A1.5.23; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, vàng, vàng xanh, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển Quốc Tế   (VN) 
402/25 đường Lê Văn Sỹ, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ giáo dục, đào tạo.  
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(210) 4-2011-01655 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghiệp thực phẩm Việt 
Hưng   (VN) 
Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hộp; cá hộp; tôm khô; mực khô; cá khô; canh ăn liền; nước dùng (xúp); 

nước mắm; bơ; mỡ có thể ăn được; dầu thực vật có thể ăn được; sữa; khoai tây rán; sữa 
chua; chất chiết ra từ thịt dưới dạng hạt để ăn liền; rau củ quả sơ chế và bảo quản; rau 
câu; thạch (dùng cho thực phẩm); thạch dừa; mút hoa quả; trứng gia cầm; giăm bông; 
giò chả; chao.  

 
Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn 
liền; bún khô; hủ tiếu khô; mì khô; gia vị (bột canh); gia vị dạng hạt (hạt nêm); xì dầu 
(nước tương); tương ớt; dấm bia; xốt ma-don-ne (maionaise); tương mu tạc; nước xốt (cà 
chua); giấm; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bánh mỳ; 
kẹo; kẹo cao su không dùng trong ngành y; lát mỏng ngũ cốc (sấy khô); bột ngũ cốc; sô 
cô la; cacao; câ phê; chè (trà); thạch hoa quả (bánh kẹo); kem lạnh.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát có gaz; bia; hỗn hợp đồ uống không có cồn (cốc-tai không có 
cồn); nước ép trái cây dùng làm thức uống giải khát; nước ép rau quả dùng làm thức 
uống giải khát; nước uống tinh khiết; nước sô đa; xi rô; tinh dầu để sản xuất đồ uống.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; hỗn hợp 
đồ uống có cồn (cốc-tai); nước ép trái cây có cồn; rượu rum.  

 
 

(210) 4-2011-01659 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Võ Công Huân  (VN) 

Xóm 2, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, 
tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn về giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ (với 

mục đích giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; xuất bản sách; dịch 
vụ tổ chức các cuộc thi về giáo dục.  
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Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực y học; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực 
sinh học; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh 
vực lâm nghiệp; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực ngư nghiệp; dịch vụ nghiên cứu trong 
lĩnh vực dược.  

 
 

(210) 4-2011-01661 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(300) 85/118,768 30.08.2010 US 

  
(731) MOUNTAIN GEAR CORPORATION  

(US) 
4889 4th Street, Irwindale, California 
91706, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục cho phái nữ, cụ thể, áo cánh, áo sơ mi, áo mặc lúc chơi gôn, váy, 

quần, quần thấm mồ hôi, áo sơ mi thấm mồ hôi, áo khoác, áo nịt len, áo ba lỗ dáng dài, 
quần tất, áo liền quần, mũ, găng tay và khăn choàng.  

 
 

(210) 4-2011-01662 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH Vi Đạt   (VN) 

25 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sơn móng tay. 

 
 

(210) 4-2011-01663 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Tím hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH Vi Đạt  (VN) 

25 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sơn móng tay.  
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(210) 4-2011-01664 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.3.3 
(731) Công ty TNHH thương mại 

SAGA DU MEKONG (Saga Du 
MÐkong)  (VN) 
1/21 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, nón (mũ).  

 
 

(210) 4-2011-01665 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.3.3 
(731) Công ty TNHH thương mại 

SAGA DU MEKONG (Saga du 
MÐkong)   (VN) 
1/21 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng kim loại quí, đồ trang sức bằng đá quí, đồ trang sức làm 

bằng những hạt ngọc nhân tạo, đồ trang sức bằng hổ phách màu vàng, đồ trang sức làm 
bằng ngọc trai, đồng hồ.  

 
Nhóm 18: Cặp táp, túi xách, ba lô, ví (bóp), túi xách dành cho phụ nữ, va li.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, nón (mũ).  

 
 

(210) 4-2011-01666 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.17.11; 1.5.1; 5.3.20; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, nâu, đỏ, xám, 

tím than, trắng 
(731) Hợp tác xã dịch vụ & vệ sinh 

môi trường Thành Lâm  (VN) 
Số 50/2A ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vệ sinh môi trường cụ thể là dịch vụ vận chuyển và thu gom rác thải 
sinh hoạt, rác thải công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-01667 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân 

Nguyễn Tiến Hưng  (VN) 
740 ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản các loại.  

 
 

(210) 4-2011-01669 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(300) 85/101,900 06.08.2010 US 

(731) LONDON GROUP, LLC   (US) 
8 Pinetree Lane, Old Westbury, NY 
11568, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2011-01670 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.1; 5.7.2; A1.1.10 
(591) Vàng, xanh lá cây, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M18, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu rầy; thuốc trừ cỏ dại; thuốc chữa bệnh cho cây trồng.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc cây trồng và vật nuôi. 
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(210) 4-2011-01671 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.1; 5.7.2; A1.1.10 
(591) Vàng, xanh lá cây, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M18, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu rầy; thuốc trừ cỏ dại; thuốc chữa bệnh cho cây trồng.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc cây trồng và vật nuôi.  
 
 

(210) 4-2011-01672 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; 24.15.21; 26.7.25 
(591) Vàng, đỏ, ghi xám, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH giải pháp xây 

dựng Trần Phùng   (VN) 
19E cư xá khu Công Nghiệp, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 19: Tấm trần thạch cao dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-01673 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 18.1.23; A18.1.9 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Vũ 

Phương   (VN) 
818/47 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô và xe có động, mô tô, xe máy, mua bán phụ tung và các bộ phận 

phụ trợ của mô tô, xe máy, ô tô và xe có động cơ, mua bán máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy, mua bán hàng gồm sứ, thủy tinh, mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây 
dựng. 
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(210) 4-2011-01679 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

RUS PHARMA   (VN) 
Số 02/199, Trường Chinh, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phục vụ cho ngành chế biến thực phẩm; chế phẩm sinh học để xử lý 

môi trường; hoá chất dùng cho chất diệt nấm; hóa chất công nghiệp. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất tẩy dùng trong 
ngành y; chế phẩm hoá học dùng trong ngành y; chế phẩm hoá học dùng trong ngành 
dược. 

 
 

(210) 4-2011-01686 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.13.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thu Hương  (VN) 
15C c/x Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-01688 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 2.7.23; 26.11.2 
(591) Xanh lục, trắng 

(540) 

  

(731) Trung Tâm UNESCO tư vấn 
phát triển giáo dục liên hiệp 
các hội UNESCO Việt Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 103 Văn Cao, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học, văn 

hóa; hợp tác với các tổ chức chuyên môn trong nước và các tổ chức quốc tế để tổ chức 
đào tạo các chương trình nâng cao kiến thức, giao lưu và hợp tác quốc tế; giới thiệu và 
phổ biến với cộng đồng về chương trình, tài liệu và thiết bị kỹ thuật mới trong giáo dục 
đào tạo nói chung về dạy ngoại ngữ và tin học nói riêng; tổ chức các lớp tập huấn, trao 
đổi kinh nghiệm, hội thảo khoa học về phương pháp, kỹ năng giảng dạy và học tập; tư 
vấn cho các mô hình chăm sóc chất lượng cao và tổ chức giáo dục cho tất cả trẻ em, tập 
trung vào những địa phương nghèo và có ít điều kiện nhất nhằm thúc đấy sự cân bằng 
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trong giáo dục cộng đồng, tư vấn và cung cấp dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn 
cho giáo viên, nhà quản lý giáo dục mầm non và tiểu học, hoạt động thúc đẩy sự tham 
gia của cộng đồng và gia đình tốt hơn vào việc phát triển kỹ năng và giáo dục cho trẻ; 
các hoạt động tổ chức và tư vấn cho các cá nhân có nhu cầu học tập ở nước ngoài, tư vấn 
các chương trình giáo dục, hỗ trợ và dạy nghề cho cộng đồng, biên soạn và thiết kế nội 
dung chương trình dạy học, phương tiện dạy học cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, 
hoạt động biên dịch, hoạt động dự án hợp tác phát triển giáo dục, hoạt động tổ chức 
chương trình giáo dục giá trị sống và kỹ năng học cho mọi đối tượng.  

 
 
(210) 

 
4-2011-01689 

 
(220) 

 
26.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 24.13.1 
(591) Xanh tím 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Mai   (VN) 
Số 64/14 Trần Cao Vân, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 44: Khám chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2011-01690 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Thị Mỹ Linh   (VN) 
945/31/35 quốc lộ 1A, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội.  

 
 

(210) 4-2011-01691 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) AJANTA PHARMA LlMlTED   (IN) 

Ajanta House, Charkop, Kandivli (W), 
Mumbai 400 067, India 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-01693 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.7.25; 2.9.14; A2.9.15; 26.13.25; 
A5.5.20; 9.7.1 

(540) 

  

(731) Công ty Trường Hưng (TNHH)  
(VN) 
Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ; cầu thang gỗ; sàn gỗ.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ dùng trong gia đình cụ thể là: giường, tủ, bàn, ghế, tượng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, ký gửi hàng hoá: cửa gỗ, cầu thang gỗ, sàn gỗ, giường, tủ, 
bàn, ghế, tượng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công gỗ. 

 
 

(210) 4-2011-01694 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.1.1; 5.7.3; A1.1.10; 25.12.1 
(591) Vàng, trắng, đen, xanh 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Thành Đồng   (VN) 
Số 07, đường T4B, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ cá nhân; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2011-01695 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Nguyễn Thu Hà  (VN) 
Số 26 ngõ 12 Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, ca vát, giầy dép, mũ nón, tất, váy. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý và xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, ca vát, giầy dép, 
mũ nón, tất, váy, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả 
da, nước hoa, hàng mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-01696 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) ARJOWIGGINS PALALDA   (FR) 

Route de Ceret, Amelie-les-Bains 66110, 
France  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; vật liệu để gói và bao gói bằng giấy và màng mỏng bằng chất dẻo dưới 

dạng tấm hoặc các dạng khác; bao, túi và bao nhỏ bằng giấy để gói; vật liệu vô trùng 
bằng giấy và màng mỏng bằng chất dẻo để gói và bao gói các thiết bị và dụng cụ y tế, 
phẫu thuật, nha khoa và thú y.  

 
 
 

(210) 4-2011-01698 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.7.21; 7.11.1; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tin học Cầu Nối   (VN) 
22b Lam Sơn, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (ghi sẵn); hệ điều hành dùng cho máy tính; phần 

mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
chương trình trò chơi trên máy vi tính.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết kế hệ 
thống máy tính; tạo và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ tư vấn phần mềm máy 
tính; dịch vụ cho thuê trang web.  

 
 
 

(210) 4-2011-01699 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần AVINAA   (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vodka; đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2011-01700 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần AVINAA   (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi 

khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt; dầu thực vật và mỡ ăn.  
 

Nhóm 30: Chè (trà), đường, cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước hộp hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác làm đồ uống; hỗn hợp (cốctai) làm từ các 
loại nước ép hoa quả và không chứa cồn; nước tăng lực (đồ uống không có cồn, không 
chứa dược chất, dùng để giải khát); nước uống tinh khiết, đồ uống không cồn; nước ép 
trái cây; bia; đồ uống có ga, siro và chế phẩm làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Hỗn hợp (cốctai) làm từ đồ uống có cồn; đồ uống có, cồn (trừ bia); rượu 
mạnh; rượu vang; rượu mùi; rượu Vodka; đồ uống có cồn có chứa hoa quả.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01701 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA   (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Chè (trà), cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước hộp hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác làm đồ uống; hỗn hợp (cốctai) làm từ các 
loại nước ép hoa quả và không chứa cồn; nước tăng lực (đồ uống không có cồn, không 
chứa dược chất, dùng để giải khát); nước uống tinh khiết, đồ uống không cồn; nước ép 
trái cây; bia; đồ uống có ga, siro và chế phẩm làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Hỗn hợp (cốctai) làm từ đồ uống có cồn; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; 
rượu vang; rượu mùi; rượu Vodka; đồ uống có cồn có chứa hoa quả.  
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(210) 4-2011-01702 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần AVINAA   (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; chất chiết ra từ thịt; rau,quả được bảo quản, phơi 

khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt; dầu thực vật và mỡ ăn.  
 

Nhóm 30: Chè (trà), đường, cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước hộp hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác làm đồ uống; hỗn hợp (cốctai) làm từ các 
loại nước ép hoa quả và không chứa cồn; nước tăng lực (đồ uống không có cồn, không 
chứa dược chất, dùng để giải khát); nước uống tinh khiết, đồ uống không cồn; nước ép 
trái cây; bia; đồ uống có ga, siro và chế phẩm làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Hỗn hợp (cốctai) làm từ đồ uống có cồn; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; 
rượu vang; rượu mùi; rượu Vodka; đồ uống có cồn có chứa hoa quả.  

 
 

(210) 4-2011-01703 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Thành Long  
(VN) 
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chất diệt động vật có hại, chất diệt côn trùng, thuốc 

trừ sâu, chất diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ.  
 
 

(210) 4-2011-01704 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.3; A1.1.10; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Thành Long  
(VN) 
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chất diệt động vật có hại, chất diệt côn trùng, thuốc 
trừ sâu, chất diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ.  

 
 
 

(210) 4-2011-01705 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; 21.1.17; A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Phương 
Thảo Nguyên  (VN) 
192/5/2 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Khai thác cát. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển đường thủy.  
 
 
 

(210) 4-2011-01706 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) TRE MILANO, L.L.C.   (US) 

5826 Uplander Way, Culver City, CA 
90230, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Máy tạo kiểu tóc (chạy bằng điện). 

 
 
 

(210) 4-2011-01707 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A25.3.3; 25.3.1 
(591) Cam, trắng, đen 
(731) TRE MILANO, L.L.C.   (US) 

5826 Uplander Way, Culver City, CA 
90230, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 09: Máy tạo kiểu tóc (chạy bằng điện). 
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(210) 4-2011-01708 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Cam, đen 
(731) TRE MILANO, L.L.C.    (US) 

5826 Uplander Way, Culver City, CA 
90230, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Máy tạo kiểu tóc (chạy bằng điện). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01710 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

công nghệ cao Thái Bình   (VN)
Cụm công nghiệp Đông La, xã Đông La, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01711 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tú 

Uyên   (VN) 
182-182A Lê Thị Bạch Cát, phường 11, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-01712 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) CHOICE FORTUNE HOLDINGS 

LIMITED   (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Ti vi; ti vi LCD; đầu đọc đĩa DVD và đĩa quang học sử dụng tia la de xanh-

tím; ổ đĩa dùng cho đĩa quang học sử dụng tia la de xanh-tím.  
 
 

(210) 4-2011-01713 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Mai 
Khang  (VN) 
44/3 đường số 9, khu phố 5, phường Linh 
Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; 

kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn. 
 
 

(210) 4-2011-01714 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A11.3.2; 5.7.16 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

mạng máy tính Phú Sĩ   (VN) 
51A Phạm Hùng, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính, máy tính và linh kiện máy tính, máy móc và 
trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, các loại vật tư và thiết bị ngành hoá, điện, 
điện tử; dịch vụ xử lý dữ liệu. 
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(210) 4-2011-01715 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A3.11.24; 3.11.1; 15.7.1; A5.5.20; 
A5.5.21 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ cơ khí 
Trường Giang   (VN) 
205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: mâm cưa, lưỡi cắt gạch, đá cắt, đá mài, lưỡi bào, lưỡi 

khoan, lưỡi cưa của máy. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: cờ lê, mỏ lết, kìm (kềm), búa, kéo, lưỡi cưa tay.  
 
 

(210) 4-2011-01716 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.1 
(731) DARTING MACHINERY CO., LTD  

(TW) 
No. 163, Sec. 3, Zhongshan Rd., Tanzi 
Dist., Taichung City 42756, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xén; máy uốn; máy làm khuôn; máy cắt thép; máy làm khuôn dùng cho 

thép; máy uốn thép; máy cán; giá đỡ của máy móc; máy cắt hoạt động theo cơ chế liên 
hoàn; hộp số ngoài loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 
 

(210) 4-2011-01717 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.1 
(731) DARTING MACHINERY CO., LTD  

(TW) 
No. 163, Sec. 3, Zhongshan Rd., Tanzi 
Dist., Taichung City 42756, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin kinh 

doanh liên quan đến việc bán lẻ. 
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(210) 4-2011-01718 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

cao Việt Delta (VN)  (VN) 
¤ 34, lô BT2, khu đô thị mới Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Dung dịch pha sơn.  
 

Nhóm 03: Xịt khử mùi dùng cho cá nhân; nước xịt phòng.  
 

Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục).  
 
 

(210) 4-2011-01719 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.1 
(591) Đen, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH thiết kế quảng 

cáo và phát triển Phần Mềm 
Tin Tưởng Vina (VN)   (VN) 
15/2 đường B1 Cộng Hòa, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế website; bảo trì phần mềm máy tính, 

website.  
 
 

(210) 4-2011-01720 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.7.22; 1.15.24 
(731) Trần Hoàng Minh  (VN) 

115/22/58 Nguyễn Du, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng cho xe máy gồm: nan hoa, vành xe, bánh răng, xích, dây ga, má ổ ly 

hợp dùng trong ổ ly hợp của xe gắn máy. 
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(210) 4-2011-01726 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A2.1.23; 2.1.8; A2.1.16; 2.3.8 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân bào 

chế đông dược Việt  (VN) 
850 ấp 2, xã Bình Tâm, thành phố Tân 
An, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01727 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.3.5; 1.17.11; 15.7.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ khí Việt  (VN)

Số 11, đường Tân Hóa, phường 14, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kệ kho, nhà xưởng (nhà tiền chế), khuôn mẫu bằng thép, máy móc 

và linh kiện ngành cơ khí. 
 
 

(210) 4-2011-01730 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.13.15; 1.13.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh nước biển, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANA BIO 
RESEARCH & DEVELOPMENT  (VN)
A1, lô 4, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ 

sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế; thiết bị sinh học. 
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(210) 4-2011-01732 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Xanh lá cây, nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần 

VINACOMMODITIES  (VN) 
434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 
GROUP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu ăn. 
 
 

(210) 4-2011-01733 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Xanh lá, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần 

VINACOMMODITIES  (VN) 
434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 
GROUP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu ăn. 
 
 

(210) 4-2011-01738 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01739 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01740 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01741 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01742 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01743 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01744 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01745 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01746 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01747 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01748 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01749 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01750 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A25.7.21; 24.15.21; 26.11.3 
(731) Công ty cổ phần DADISON Hoa 

KỲ   (VN) 
Nhà số 33, ngõ 53, phố Nguyễn Khoái, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-01751 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Trần Thị Đạt  (VN) 

45 Quang Trung, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt trùng; chế phẩm 

diệt trùng; chế phẩm vi khuẩn dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục 
đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01752 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) I. SCHROEDER KG. (GMBH & CO)  

(DE) 
Am Sandtorkai 37, 20457 Hamburg, 
Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, thịt lợn (ướp), cá (không còn sống), sò hến (không còn sống), gia cầm 

(không còn sống), thịt thú săn (không còn sống), hoa quả đóng hộp, hoa quả dầm đường, 
rau đóng hộp, rau dầm đường; thịt đã được bảo quản, cá đã được bảo quản; sò hến 
(không còn sống) đã được bảo quản, gia cầm đã được bảo quản; thịt thú săn đã được bảo 
quản; hoa quả đã được bảo quản và rau đã được bảo quản; hoa quả đã được bảo quản 
đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín; rau đã được bảo quản đông lạnh, sấy khô hoặc nấu 
chín; thịt đã được bảo quản đông lạnh, sấy khô hoặc nấu chín; cá đã được bảo quản đông 
lạnh, sấy khô hoặc nấu chín, sò hến (không còn sống) đã được bảo quản đông lạnh, sấy 
khô hoặc nấu chín, thịt nấu đông, cá nấu đông, thịt gia cầm nấu đông, thịt thú săn nấu 
đông, rau nấu đông và hoa quả nấu đông.  

 
 

(210) 4-2011-01753 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A11.3.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ cà phê 
Nguyên Việt  (VN) 
160/73F đường Vườn Lài, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-01754 

 
(220) 

 
26.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
(531) 26.13.25; 3.7.4; A3.7.24 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng Hải 
Vân  (VN) 
65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng.  

 
 
 

(210) 4-2011-01755 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Hồ Thanh Nhanh   (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-01756 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại và sản 
xuất Hiệu Mỹ   (VN) 
271A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần jean.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
915 

(210) 4-2011-01757 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Huy 

Phát   (VN) 
Số 7/31B, ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công cải tạo, sửa chữa và đóng mới thùng hàng phương tiện cơ giới đường 

bộ; lắp đặt thùng tải, thiết bị chuyên dùng lên các phương tiện cơ giới đường bộ. 
 
 

(210) 4-2011-01758 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.16; A25.7.22; 26.11.3 
(591) Xanh lá non, đỏ tím 
(731) Lý Huy Cường  (VN) 

335, ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.   

 
 

(210) 4-2011-01759 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Dương Gia 

Phát   (VN) 
Số 179/3 , khu phố Thạnh Lộc, thị trấn 
An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, xe mô tô, phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe mô tô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và dịch vụ bảo trì xe ô tô và xe mô tô.  
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(210) 4-2011-01762 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Xuân   (VN) 
110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 
 

(210) 4-2011-01763 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Xuân   (VN) 
110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 
 

(210) 4-2011-01764 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Xuân   (VN) 
110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 
 
 

(210) 4-2011-01765 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.9.16; 3.9.18 
(591) Vàng, ghi xám, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ nhà hàng Lộc Phát  
(VN) 
8 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  

 
 
 

(210) 4-2011-01766 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư kiến trúc xây dựng và 
thương mại   (VN) 
P209 B4, đường Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Lập dự toán kinh tế cho các công trình xây dựng; đánh giá công việc kinh 

doanh thương mại; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ phân 
tích giá thành.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt trang thiết bị xây dựng; giám sát điều hành công 
việc xây dựng công trình; cho thuê thiết bị xây dựng; cung cấp thông tin xây dựng; trang 
trí nội thất.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; bản vẽ công nghiệp; dịch vụ trắc 
địa địa chất; dịch vụ thiết kế đồ họa; giám định chất lượng công trình xây dựng.  
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(210) 4-2011-01769 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A17.2.2; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

da trời, vàng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Vĩnh Thịnh  (VN) 
399 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như khung trần thạch cao, tấm trần thạch cao, 

tấm trần trang trí, tấm làm vách ngăn, nẹp, đường gờ, chỉ không bằng kim loại dùng cho 
xây dựng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất, phụ kiện trần, 
sàn và vách ngăn trang trí như khung trần thạch cao, tấm trần thạch cao, tấm trần trang 
trí, tấm làm vách ngăn, nẹp, đường gờ, chỉ không bằng kim loại (dùng cho xây dựng), ốc 
vít, băng keo lưới, dây thép mạ kẽm, móc tăng giảm kích thước, khóa cố định, khóa liên 
kết 02 đầu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01770 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(731) RETAIL ROYALTY COMPANY   (US) 

101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, Nevada 89109, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (đồ kim hoàn) và đồng hồ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán trực tuyến các loại hàng hóa khác 
nhau cụ thể là đồng hồ, đồ trang sức (đồ kim hoàn), vòng trang sức đeo tay, đồ trang sức 
đeo cổ, quần áo, phụ kiện quần áo, giày, dép và đồ đi chân, mũ và đồ đội đầu, túi xách 
tay, ví đựng tiền cho nữ giới, ví đựng tiền cho nam giới, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh 
dùng để làm sạch thân thể, nước thơm và nước hoa, xà phòng và chất làm sạch cơ thể, 
kính râm, loa phóng thanh. 
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(210) 4-2011-01773 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01774 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Khánh Hòa   (VN) 
48 Sinh Trung, phường Vạn Thạnh, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01775 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Khánh Hòa    (VN) 
48 Sinh Trung, phường Vạn Thạnh, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-01776 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.4.4 
(591) Vàng, đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nam Tiến  
(VN) 
Đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ nổ phục vụ sản xuất nông lâm ngư nghiệp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01777 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01778 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thái Đông   (VN) 
3/38A1 khu phố 5, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng tay.  
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(210) 4-2011-01779 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thái Đông    (VN) 
3/38A1 khu phố 5, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng tay.  

 
 
 

(210) 4-2011-01780 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.14; 26.13.25; A2.9.15; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thái Đông    (VN) 
3/38A1 khu phố 5, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng tay.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01781 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thái Đông    (VN) 
3/38A1 khu phố 5, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 08: kìm (kiềm) cắt móng tay, kìm (kiềm) cắt móng chân, dũa móng tay, dũa 

móng chân, kéo cắt tóc, nhíp nhổ chân mày.  
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(210) 4-2011-01782 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, da cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH The Fruit 
Republic  (VN) 
Suối Thông B2, xã Đạ Ròn, huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ quả đã qua chế biến  
 

Nhóm 31: Rau tươi, hoa tươi, củ quả tươi.  
 

Nhóm 35: Bán buôn (sỉ và lẻ): rau tươi, hoa tươi, củ quả tươi và rau, củ quả đã qua chế 
biến  

 
 
 

(210) 4-2011-01785 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Long Bình   (VN) 
99/4A, KP1, Trần Quốc Toản, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống không chứa cồn.  

 
 
 

(210) 4-2011-01786 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH máy tính CMS  
(VN) 
Tầng 13- CMC Tower, lô C1A cụm tiểu 
thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ 
quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  
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(210) 4-2011-01787 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Thiên Nhiên  (VN) 
Phòng 606 toà nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không chứa cồn, nước có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây 

không có cồn, nước ép trái cây; nước nho ép trước khi lên men thành rượu; nước chanh; 
nước ép rau quả; nước suối; nước ép cà chua. 

 
 

(210) 4-2011-01788 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01789 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01790 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-01791 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01792 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada. 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01793 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(VN) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01794 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-01795 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2011-01796 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 5.3.20; A5.1.5; 2.9.22; 2.9.19 
(591) Nâu, vàng, xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Phú Hải   (VN) 
Số nhà 11, ngách 117/52 tổ 5A2, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 
 

(210) 4-2011-01798 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Gia Phát  
(VN) 
Số 57/7K đường Tân Thới Nhất 1, khu 
phố 6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân, cà phê rang, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê túi lọc.  

 
 

(210) 4-2011-01799 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.5 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quảng cáo và truyền thông 
Phan Việt  (VN) 
12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng 
cáo.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển các hội thảo, tổ chức và điều khiển các hội nghị, sản 
xuất phim, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, lập chương trình máy tính, cập nhật chương 
trình phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-01800 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 22.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ cờ, xanh côban, xanh lơ, vàng, vàng 

thau, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Thái Gia  (VN) 
Số 28, đường Trần Khánh Dư, phường 
Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vải, hàng may sẵn như quần áo, giày dép, hàng da và giả da, 

dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng lương thực; gạo; mua bán thực phẩm: bia, đồ uống có 
cồn, đồ uống không có cồn, bánh kẹo, cà phê, sữa và các sản phẩm từ sữa, dịch vụ mua 
bán văn phong phẩm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ hóa mỹ phẩm, nước hoa, vật phẩm vệ 
sinh, dịch vụ mua bán đồ gia dụng: dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công, đồ đựng bằng 
nhựa; dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, sắt, thép, ximăng và phụ gia; dịch vụ bán 
buôn, bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và các phụ kiện khác dùng trong xây dựng; dịch vụ 
đại lý ký gửi, trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ đại lý ký gửi ô tô, xe máy; dịch 
vụ bán buôn, bán lẻ xăng, dầu. 

 
 

(210) 4-2011-01801 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 

LTD.   (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-01804 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất và 
phân bón Đại Việt  (VN) 
Số 81, đường số 3, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-01805 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn quản 
lý doanh nghiệp Thương Hiệu 
Việt  (VN) 
3/21 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý doanh nghiệp; cung ứng lao động tạm thời.  

 
 

(210) 4-2011-01806 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thuế 
dịch vụ kế toán Luật Nguyễn  
(VN) 
1/86 Phan Huy ích, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn thuế; dịch vụ kế toán.  

 
 

(210) 4-2011-01807 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng Lê Nguyễn  (VN) 
3/21 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01811 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ bất động sản Phú Nhuận  
(VN) 
1371/1A1 đường An Phú Đông 10, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01812 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh vàng Kim Nga   (VN) 
30 Nguyễn Thị Tần, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, kim cương.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01814 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Hiếu  (VN) 
Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, xuất bản báo chí (báo giấy và báo điện tử), xuất bản sách.  
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(210) 4-2011-01815 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.15.1; A7.1.11; 7.1.24; A1.1.10; 
26.11.3 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sao Vàng   (VN) 
Nhà số 5, lô S10, đường Nguyễn Tất 
Thành, khu đô thị Hà Tiên, phường Liên 
Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép. 

 
 

(210) 4-2011-01817 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-01818 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01819 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, chè (trà), cà phê, cacao.  

 
 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-01820 

 
(220) 

 
27.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ tổng 
hợp Sơn Hào  (VN) 
Xóm Mới, xã Cộng Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ xăng, dầu đốt, dầu và mỡ công nghiệp; mua bán chất bôi trơn 

làm mát dùng cho động cơ; mua bán chất để hút, làm ướt và làm dính bụi; mua bán 
nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; mua bán nến, bấc đèn; 
mua bán dầu và chất lỏng truyền động; mua bán nhiên liệu cụ thể là nhiên liệu động cơ 
dạng lỏng và dạng khí, ga xăng hóa lỏng, dầu đi-ê-zen, nhiên liệu phản lực, khí đốt, than 
đá và than nâu cũng như than bánh và than cốc, chất phụ gia không phải là hóa chất 
dùng cho nhiên liệu, dầu cho bánh xe răng, dầu cho hộp truyền động; đại lý mua bán 
xăng dầu.  
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(210) 4-2011-01821 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ tổng 
hợp Sơn Hào   (VN) 
Xóm Mới, xã Cộng Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu.  

 
 
 

(210) 4-2011-01822 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Thành Long   (VN) 
Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho lợn, gà, gia súc, gia cầm, thức ăn cho tôm, cá.  

 
 
 

(210) 4-2011-01823 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Thành Long   (VN) 
Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho lợn, gà, gia súc, gia cầm, thức ăn cho tôm, cá.  
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(210) 4-2011-01826 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 1.15.5; A1.1.10 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, xanh nhạt 
(731) Viện huyết học - truyền máu 

Trung Ương    (VN) 
Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Hồng cầu mẫu dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01828 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) HERSHEY CHOCOLATE AND 
CONFECTIONERY CORPORATION  
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo, sô-cô-la. 

 
 

(210) 4-2011-01829 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Lê Kim Sơn  (VN) 
ấp 7, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương.  

 
 

(210) 4-2011-01830 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Kim Sơn  (VN) 
ấp 7, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
933 

(210) 4-2011-01831 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị  (VN) 
Số 7 ngách 49 ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, dầu hấp tóc, các chế phẩm dưỡng tóc. 

 
 

(210) 4-2011-01832 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.3.5; 24.15.3; 26.3.1; A24.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị  (VN) 
Số 7 ngách 49 ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, dầu hấp tóc, sữa tắm, và các chế phẩm dưỡng tóc.  

 
 

(210) 4-2011-01833 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sammaki  (VN) 
319-A9 Lý Thường Kiệt (Khu TM Thuận 
Việt), phường 15, quận 11, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-01835 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.3.1; 24.5.1; 26.7.25; 26.1.2; 8.1.19 
(591) Vàng, nâu, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-01836 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A18.1.9 
(591) Xanh, đỏ, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-01837 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.2; 26.4.3; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Huy Hoàng  
(VN) 
Số 9, lô B, ngõ 61, phố Lạc Trung, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền, đèn soi tiền, máy bó tiền, máy chiếu. 
 

Nhóm 16: Máy nghiền giấy (dụng cụ văn phòng), máy đánh số.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy đếm tiền, máy kiểm tra tiền, máy bó tiền, máy khoan chứng từ, 
máy hủy tài liệu, máy chiếu. 

 
 

(210) 4-2011-01841 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.2 
(591) Nâu đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Bầu 
Trời  (VN) 
12/4 C Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng da và giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2011-01842 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh cốm, đen 
(731) Công ty cổ phần Golden Gain 

Việt Nam   (VN) 
Khu N03, khu đô thị Đông Nam Trần 
Duy Hưng, đường Hoàng Minh Giám, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ, dịch vụ đầu tư bất động sản, dịch vụ môi giới bất 

động sản, dịch vụ cho thuê bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng. 
 
 

(210) 4-2011-01843 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) HANGZHOU PROYA HOLDING CO., 

LTD.   (CN) 
Rm 1601, Area D, No.1 Building, EAC, 
Legend City, World Trade Center, Xihu 
District, Hangzhou City, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu (thuộc nhóm này); nước thơm dùng cho tóc (mỹ phẩm); 

nước hoa; xà phòng; kem đánh răng.  
 
 

(210) 4-2011-01844 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(300) 85/199,359 16.12.2010 US 

  
(731) HOMELAND HOUSEWARES, LLC  

(US) 
11755 Wilshire Blvd, Suite 1200, Los 
Angeles, California 90025, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị điện, cụ thể là, máy chế biến thực phẩm dùng cho nhà bếp.  
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(210) 4-2011-01845 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) TRADEMARKS HOLDING, LLC   (US)
39 Bay Drive, Annapolis, Maryland 
21403, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình phát thưởng dành cho khách hàng trung thành 

của khách sạn (dịch vụ hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ quản lý chương trình ưu đãi dành cho 
khách hàng trung thành; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ quản lý khách sạn; dịch vụ 
hỗ trợ hoạt động quản lý kinh doanh trong việc thành lập và điều hành khách sạn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ quầy bán rượu; dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ cung cấp tiện nghi phục vụ các cuộc hội thảo, hội nghị và triển lãm (chỉ 
bao gồm phòng họp/phòng triển lãm, thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện); dịch 
vụ cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thuỷ tinh; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ 
cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2011-01846 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.5.2; 26.5.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) ASIA MASS INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
P.O.BOX 46-286 Taipei, Taipei City 
10499, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (thuộc nhóm này); nước hoa; hương liệu dùng cho đồ uống (tinh 

dầu); hương liệu dùng cho mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước thơm (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 30: Đồ uống được chế biến từ cà phê; đồ uống được chế biến từ chè; xi rô vàng 
(nước mật đường tinh lọc, dùng cho mục đích nấu nướng); nước sốt bêsamen (gia vị); 
tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ê te và tinh dầu); gia vị.  

 
 

(210) 4-2011-01847 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) NINGBO TAITAI'AI ELECTRIC 
APPARATUS CO., LTD.   (CN) 
Zhangjiatan Village, Gulin Town, 
Yinzhou District, Ningbo, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy giặt tự động hoạt động khi bỏ tiền xu vào; máy vắt khô dùng 
cho đồ giặt; máy giặt khô; máy rửa bát đĩa; máy móc dùng cho nhà bếp chạy bằng điện 
thuộc nhóm này (không bao gồm các dụng cụ nấu nướng chạy bằng điện).  

 
 
 

(210) 4-2011-01848 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hoà   (VN) 
48 Sinh Trung, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hoà  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-01849 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nhất 

Anh   (VN) 
19-C12B Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 

hiệu Việt (V_MARQUE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-01850 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần hoá dược 

phẩm Mekophar   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-01851 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SCA HYGIENE MALAYSIA SDN BHD  
(MY) 
No. 3 Jalan Gicing Hulu 28/33, HICOM 
Industrial Estate Sector C, 40400 Shah 
Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm, cụ thể 

là: kem rửa, kem rửa dạng bọt, kem làm sạch, chất dưỡng ẩm, nước thơm xức da, kem 
bảo vệ da, kem thoa chứa kẽm, xà phòng dạng lỏng, dầu chăm sóc da, dầu tắm, dầu gội 
đầu, dầu xả tóc và keo bọt vuốt tóc, bông mềm, que tăm bông, khăn giấy tẩm nước thơm 
mỹ phẩm và nước xức để vệ sinh da (không dùng cho mục đích y tế), khăn lau làm ẩm 
sẵn dùng một lần có tẩm chất hóa học và các hợp chất dùng cho mục đích mỹ phẩm, tất 
cả đều dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh và dùng cho cá nhân. 

 
 

(210) 4-2011-01852 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.2.7 
(731) Hộ kinh doanh Mai Văn Phát  

(VN) 
ấp 10, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, 
tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn thủy sản và vôi sử dụng cho nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-01853 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Xây Dựng 30-4  

(VN) 
F250 Võ Thị Sáu, KP7, phường Thống 
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; san lấp mặt 

bằng.  
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(210) 4-2011-01854 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên Yến Sào Khánh 
Hòa   (VN) 
248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm làm từ sữa, đồ uống chứa sữa (sữa là chủ yếu), sữa chua, mứt 

(dạng nhão), bơ.  
 
 

(210) 4-2011-01855 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 6.1.2; 3.7.10; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Vàng, tím đỏ, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, xanh rêu, trắng, đen, đỏ, 
xanh da trời 

(731) Công ty TNHH nhà nước một 
thành viên Yến Sào Khánh 
Hòa  (VN) 
248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua, sữa, các sản phẩm làm từ sữa.  

 
 

(210) 4-2011-01856 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; A5.1.12; A26.11.13; 7.5.10 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH quản lý đầu tư 

TAMINH   (VN) 
15B Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch, biệt thự (phục vụ khách lưu trú), dịch vụ 

cung cấp thức ăn đồ uống bởi nhà hàng, dịch vụ bãi cắm trại du lịch, dịch vụ nhà hàng. 
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(210) 4-2011-01857 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A18.1.9; 25.7.25; 25.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-01858 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.7.25; 25.7.17; 24.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-01859 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.13.1; 26.1.1; 25.1.5 
(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE 

FUGETSUDO   (JP) 
3-10 Motomachidori 3-Chome, Chuo-
Ku, Kobe, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh xốp; bánh quế.  

 
 

(210) 4-2011-01860 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.7.6; 10.3.7 
(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE 

FUGETSUDO   (JP) 
3-10 Motomachidori 3-Chome, Chuo-
Ku, Kobe, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh xốp; bánh quế, bánh bơ; sô-cô-la; kem lạnh; 

đá ăn; bánh mỳ và bánh bao.  
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(210) 4-2011-01861 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE 

FUGETSUDO    (JP) 
3-10 Motomachidori 3-Chome, Chuo-
Ku, Kobe, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh xốp; bánh quế, bánh bơ; sô-cô-la; kem lạnh; 

đá ăn; bánh mỳ và bánh bao.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01862 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE 

FUGETSUDO   (JP) 
3-10 Motomachidori 3-Chome, Chuo-
Ku, Kobe, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh xốp; bánh quế, bánh bơ; sô-cô-la; kem lạnh; 

đá ăn; bánh mỳ và bánh bao.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01863 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sứ Tuấn 

Hương (VN)  (VN) 
Khu I, thôn Đông, xã Tây Giang, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, cụ thể là: bệ xí xổm, bệ xí bệt, chậu rửa, tiểu treo (tiểu nam), 

bồn tắm, chân chậu.  
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(210) 4-2011-01864 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A1.1.10; 3.7.7; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần sứ Tuấn 

Hương (VN)  (VN) 
Khu I, thôn Đông, xã Tây Giang, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, cụ thể là: bệ xí xổm; bệ xí bệt; chậu rửa; bồn tiểu treo (tiểu 

nam); bồn tắm; chân chậu rửa.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01865 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH sứ Đông Long 

(VN)  (VN) 
Số nhà 274, đường Hùng Vương, tổ 12, 
phường Phú Khánh, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm sứ gia dụng, cụ thể là: bát, đĩa, cốc, chén, bình, lọ hoa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01866 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Trân Nam Nguyên   (VN) 
207B Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em; mua bán quần áo; mua bán đồ dùng cho trẻ sơ sinh.  
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(210) 4-2011-01867 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; A26.11.13; 1.15.24 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Long Hà   (VN) 
36/9B Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  

 
 
 

(210) 4-2011-01869 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh tím, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hoá keo Bình An An  (VN) 
Số 39/67, ấp Bình Đường 1, xã An Bình, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp (keo dán gỗ). 

 
 
 

(210) 4-2011-01870 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Thái Thị Kiều Nga  (VN) 

Xã Hòa Phú, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Từ điển điện tử, sách điện tử, máy học ngoại ngữ, phần mềm từ vựng, thẻ 

thông minh (thẻ điện tử), thẻ nhớ (thẻ điện tử). 
 

Nhóm 35: Mua bán từ điển điện tử, sách điện tử, máy học ngoại ngữ, phần mềm từ vựng, 
thẻ thông minh (thẻ điện tử), thẻ nhớ (thẻ điện tử). 
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(210) 4-2011-01871 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.1.16; 5.11.1; A5.11.11 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại Thành Thành 
Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 
 

(210) 4-2011-01872 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Phúc Loan   (VN) 
199A Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-01873 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  (540) 

  

(731) Trương Cao Cường  (VN) 
Tổ 12 phường Nguyễn Trãi, thành phố 
Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 25: Bộ com lê; áo vét tông; quần âu; áo sơ mi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các mặt hàng: bộ com lê; áo vét tông; quần âu; áo 
sơ mi.  
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(210) 4-2011-01874 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH SX-TM Nam Quốc 

H.L   (VN) 
H11 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình như ấm đun nước(không chạy điện), 

chảo (không chạy điện), nồi (không chạy điện), khay, xô, chậu.  
 
 
 

(210) 4-2011-01875 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH SX-TM Nam Quốc 

H.L    (VN) 
H11 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình như ấm đun nước (không chạy điện), 

chảo (không chạy điện), nồi (không chạy điện), khay, xô, chậu.  
 
 
 

(210) 4-2011-01876 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) Công ty TNHH SX-TM Nam Quốc 

H.L    (VN) 
H11 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình như ấm đun nước (không chạy điện), 

chảo (không chạy điện), nồi  (không chạy điện), khay, xô, chậu.  
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(210) 4-2011-01877 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; 26.13.25; 24.13.1; 26.5.2; 
A1.13.15 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Hưng Nghiệp 

Formosa   (VN) 
KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 16: Màng nhựa bọc thực phẩm.  

 
 
(210) 

 
4-2011-01878 

 
(220) 

 
27.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
(531) 24.13.1; A1.13.15; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hưng Nghiệp 

Formosa    (VN) 
KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 16: Màng nhựa bọc thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-01879 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH nhựa Thiên Ân  

(VN) 
194/3 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng; nối nhựa như nối chữ T (T rút), nối chữ Y (Y rút), nối chữ 

thập, lơi (nối các góc 90 độ, 180 độ), nối có ren; ống tiêu nước không bằng kim loại; ống 
máng xối không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại dùng trong xây dựng; 
vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Van ống dẫn nước làm bằng nhựa hoặc chất dẻo khác (V0022); van không 
bằng kim loại hoặc/và không là bộ phận của máy (V0018); kẹp nối ống làm bằng chất 
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dẻo (200016); đinh vít (không bằng kim loại); chốt không bằng kim loại; nút không 
bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2011-01880 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; A24.15.15; 24.15.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị  (VN) 
Số 7, ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả tóc, dầu hấp tóc, sữa tắm, và các chế phẩm dưỡng tóc.  

 
 
 

(210) 4-2011-01881 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Việt An Phú   (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm dùng cho lông mi; nước hoa; phấn 

trang điểm; dầu gội đầu.  
 
 
 

(210) 4-2011-01882 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Việt An Phú   (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm dùng cho lông mi; nước hoa; phấn 

trang điểm; dầu gội đầu.  
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(210) 4-2011-01885 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Long Đạt  (VN) 
406/60/52 Cộng Hòa, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót (sơn chống thấm).  

 
 
 

(210) 4-2011-01887 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.15.15; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Viễn Thông A  (VN) 
328-330 đường Ba Tháng Hai, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán.  
 

Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy tính (phần cứng).  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 
 
 

(210) 4-2011-01888 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chào Buổi 
Sáng  (VN) 
197 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-01889 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chào Buổi 
Sáng   (VN) 
197 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-01890 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; A25.3.15; A5.5.20 
(591) Đồng chuyển sắc. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm Di Sản   (VN) 
39 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào (thực phẩm), yến thô (nguyên tố), yến tinh chế (đã làm 

sạch).  
 
 

(210) 4-2011-01894 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 17.3.1; A20.1.3; 20.7.1 (540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Mai Phong  
(VN) 
Số nhà 63, ngõ 61, đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2011-01895 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.2 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại thực phẩm K A T  
(VN) 
81/42 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01897 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần Thiên Kim  
(VN) 
114-116 Nguyễn Văn Linh, thành phố 
Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Sắt thép. 
 

Nhóm 35: Mua bán sắt, thép.  
 

Nhóm 37: Cho thuê và sửa chữa máy móc, thiết bị thi công công trình.  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-01898 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thái Bình   (VN) 
Km4 + 500, đường Hùng Vương, phường 
Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm (được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín), thịt nguội, dăm bông, 

lạp xưởng, xúc xích, giò, chả, thịt chân giò muối, thịt muối. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thịt và các sản phẩm từ thịt, nông, lâm sản, thức ăn 
gia súc, gia cầm, động vật sống, nguyên vật liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, muối 
tinh, bột canh, bột canh i-ốt, thịt nguội, dăm bông, lạp xường, xúc xích, giò, chả, thịt 
chân giò muối, thịt muối. 
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(210) 4-2011-01899 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.3; A5.3.15; 3.6.6; 26.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nam Thuận  (VN) 
Số 365/9 Nguyễn Trãi, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giống cây trồng, vật nuôi.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ coi sóc vườn ươm cây; dịch vụ nuôi súc vật; nghề làm vườn.  
 
 
 

(210) 4-2011-01901 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
Số 3, lô C, cư xá Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-01902 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.15; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ENVI-TECH Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Ngọa Long, xã Minh Khai, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trắc địa địa chất, thăm dò 

địa chất; đánh giá tác động môi trường, khảo sát chất lượng nhằm mục đích đánh giá tác 
động môi trường; kiểm định đo lường. 
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(210) 4-2011-01903 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01904 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhôm Đông 
Phong  (VN) 
Lô A, đường 1B, KCN Đồng An, xã Bình 
Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ (mô tơ) không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ..  

 
 

(210) 4-2011-01905 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.11.3 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Công ty liên doanh câu lạc 

bộ Hà Nội  (VN) 
76 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK 
(BIZLINK LAWYERS & 
CONSULTANTS) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ thể dục thể thao, cung cấp trang thiết 

bị dùng cho thể thao (không phải dịch vụ mua bán), cho thuê dụng cụ thể thao (trừ xe 
cộ).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (bar); dịch vụ cung 
cấp địa điểm cho hội nghị, sự kiện.   
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(210) 4-2011-01906 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.6; 7.1.16 
(591) Xanh dương, đen, vàng đồng, ghi. 
(731) Công ty liên doanh câu lạc 

bộ Hà Nội  (VN) 
76 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK 
(BIZLINK LAWYERS & 
CONSULTANTS) 

 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; câu lạc bộ thể dục thể thao, cung cấp trang thiết 

bị dùng cho thể thao (không phải dịch vụ mua bán), cho thuê dụng cụ thể thao (trừ xe 
cộ). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (bar); dịch vụ cung 
cấp địa điểm cho hội nghị, sự kiện.   

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-01907 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.6; 7.1.16 
(591) Xanh dương, ghi, đen. 
(731) Công ty liên doanh câu lạc 

bộ Hà Nội  (VN) 
76 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK 

(BIZLINK LAWYERS & 
CONSULTANTS) 

 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ thể dục thể thao, cung cấp trang thiết 

bị dùng cho thể thao (không phải dịch vụ mua bán), cho thuê dụng cụ thể thao (trừ xe 
cộ).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (bar); dịch vụ cung 
cấp địa điểm cho hội nghị, sự kiện.   
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(210) 4-2011-01908 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A17.2.2; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Xanh xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sắc đẹp Kim 
Cương  (VN) 
98 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-01909 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A2.9.16; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trang (VN)  
(VN) 
Số 11 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nghề nghiệp; dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao 

hoặc tiêu khiển cho mọi người.  
 
 

(210) 4-2011-01911 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ánh Huy (VN)  
(VN) 
284 đường 3/2, thị trấn Đức Tài, huyện 
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống không cồn, nước uống tinh khiết, nước khoáng(đồ uống), nước ép 

trái cây.  
 
 

(210) 4-2011-01912 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; 14.9.1 
(591) Vàng, xanh, nâu đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần 2Win Việt 

Nam   (VN) 
Phòng 203 - E9 khu tập thể Thanh Xuân 
Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng internet.  
 
 

(210) 4-2011-01913 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Gia Bách   (VN) 
Số nhà 12 hẻm 354/99/2 đường Trường 
Chinh, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm sữa, sữa non.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa non, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm bổ dưỡng.  

 
 

(210) 4-2011-01914 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Trung Dũng  (VN) 
425 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thép cán thô (luyện kim), thép xây dựng (thép cuộn, thép cây, thép gai) thuộc 

nhóm này, cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt thép), hợp kim thép.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: thép thô hoặc bán gia công, phôi thép các loại, 
dầu đốt các loại, than các loại, các loại nguyên vật liệu trong ngành luyện kim.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, đầu tư môi giới bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà- 
căn hộ và văn phòng, dịch vụ tư vấn về bất động sản; đầu tư vốn để xây dựng cơ sở hạ 
tầng, công trình xây dựng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô 
thị, tư vấn xây dựng giám sát xây dựng; khai thác khoáng sản; cho thuê máy móc, thiết 
bị xây dựng và thiết bị khai thác khoáng sản; sửa chữa ôtô và các loại máy xây dựng, 
máy khai thác khoảng sản.  
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Nhóm 40: Dịch vụ gia công khoáng sản theo yêu cầu.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê, khu 
nghỉ dưỡng (spa-resort); cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01915 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trí Tuệ Xanh  
(VN) 
Số 106B - F4 Láng Hạ, ngõ 171 phố Thái 
Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, điện thoại cố định, chương trình máy tính (phần mềm đã 

được tải về), chương trình máy tính (phầm mềm có thể tải về được); phần mềm máy tính 
(ghi sẵn), phần mềm máy tính đã được ghi.  

 
Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt dịch vụ bảo hành, dịch vụ sửa chữa: mạng máy tính, mạng 
truyền thông, hệ thống thông tin mạng máy tính, thiết bị văn phòng.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: tin học, viễn 
thông, điện, điện tử, điện lạnh, tự động hoá văn phòng, cài đặt phần mềm máy tính, bảo 
trì phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01916 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Lương Cảnh Hưng   (VN) 
Phòng 501 nhà A11 tập thể Thủy Lợi, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà và văn phòng, dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ 

đầu tư kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn và cung 
cấp thông tin về bất động sản.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc, dịch vụ thiết kế kiến trúc nội ngoại thất, thiết kế quy hoạch 
công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2011-01917 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Đoàn Mạnh Trung   (VN) 
Số 20 Nguyễn Quang Bích, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Thép cán thô (luyện kim); thép xây dựng (thép cuộn, thép cây, thép gai) thuộc 

nhóm này; cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt thép), hợp kim thép. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: thép thô hoặc bán gia công, phôi thép các loại; 
dầu đốt các loại, than các loại; các loại nguyên vật liệu trong ngành luyện kim. 

 
 
 

(210) 4-2011-01918 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.11.3; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí điện Trí 
Việt  (VN) 
Số 135/44 Phạm Đăng Giảng, khu phố 1, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  

 
 
 

(210) 4-2011-01919 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần quốc tế BMG  
(VN) 
Số 21/162 phố Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không chứa dược chất, trong nhóm này); đồ uống có cồn (trừ bia) 

không chứa dược chất, trong nhóm này.  
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(210) 4-2011-01922 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ALLERGAN, INC.   (US) 
2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Vú nhân tạo có thể cấy ghép được dùng cho người.  

 
 
 

(210) 4-2011-01926 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.15.15; 26.4.3; 26.4.9; 26.15.9; 
A7.1.12; 7.1.24 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhà Vĩnh Đức  
(VN) 
177B Cao Thắng nối dài, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (bất động sản); quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; 

cho thuê bất động sản; tư vấn đầu tư; đầu tư kinh doanh phát triển nhà.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; sửa chữa và bảo trì công trình 
công nghiệp và dân dụng.  

 
 
 

(210) 4-2011-01929 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím, trắng. 
(731) Industrias Metalórgicas 

Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Sản xuất và phát điện.  
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(210) 4-2011-01939 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Industrias Metalórgicas 
Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách ly (cách điện/nhiệt), bao gồm băng cách ly (cách điện/nhiệt), 

sơn cách ly (cách điện/nhiệt) và các vật liệu cách ly khác thuộc nhóm này.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01940 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Industrias Metalórgicas 
Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Tua bin và máy phát điện dùng sức gió; máy phát điện chạy bằng sức gió, bộ 

phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm trên.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01943 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Industrias Metalórgicas 
Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 
Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Sản xuất và phát điện.  
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(210) 4-2011-01944 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH Xuân Mai   (VN) 
Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hoà Bình  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm: xi măng, tấm lợp (fibrocement), 

gạch, ngói.  
 
 
 

(210) 4-2011-01945 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(731) MSM EQUIPMENT 

MANUFACTURING SDN. BHD.  (MY) 
Lot. 1909, Jalan KPB 5, Kawasan 
Perindustrian Kampung Baru Belakong, 
43300 Seri Kembangan, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị đốt nóng dùng điện; thiết bị tạo hơi nước; thiết bị 

nấu ăn; thiết bị làm lạnh; thiết bị làm khô; thiết bị thông gió; thiết bị cung cấp nước; thiết 
bị vệ sinh. 

 
 
 

(210) 4-2011-01946 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.1; 24.15.21; 26.3.1 
(731) MSM Equipment Manufacturing Sdn. 

Bhd.   (MY) 
Lot. 1909, Jalan KPB 5, Kawasan 
Perindustrian Kampung Baru Belakong, 
43300 Seri Kembangan, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị đốt nóng dùng điện; thiết bị tạo hơi nước; thiết bị 

nấu ăn; thiết bị làm lạnh; thiết bị làm khô; thiết bị thông gió; thiết bị cung cấp nước; thiết 
bị vệ sinh.  
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(210) 4-2011-01950 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.1; A25.7.7 
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  

(DE) 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 
Leverkusen, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, chất phụ gia không tẩm thuốc dùng làm cho thức ăn 
cho động vật (không dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-01951 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Xanh lam nhạt, ghi. 
(731) Công ty TNHH Khu du lịch 

biển Vinacapital Đà Nẵng  
(VN) 
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 

bất động sản, định giá bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-01952 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh lam, ghi. 
(731) Công ty TNHH Khu du lịch 

biển Vinacapital Đà Nẵng  
(VN) 
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 

bất động sản, định giá bất động sản.  
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(210) 4-2011-01953 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.11.3; 26.13.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam, ghi. 
(731) Công ty TNHH Khu du lịch 

biển Vinacapital Đà Nẵng  
(VN) 
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 

bất động sản, định giá bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-01954 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.1.25; 26.4.2 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Khu du lịch 

biển Vinacapital Đà Nẵng  
(VN) 
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 

bất động sản, định giá bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-01955 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; A26.11.13; 18.3.23; 24.7.1 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH Khu du lịch 

biển Vinacapital Đà Nẵng  
(VN) 
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 
bất động sản, định giá bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-01956 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH Sân gôn 

Vinacapital Đà Nẵng    (VN) 
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 

bất động sản, định giá bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-01957 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.1; 6.1.2; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh lam, đen, ghi. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đô thị Vĩnh Thái  (VN) 
Tầng 5, 26-28 Trần Phú, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 

bất động sản, định giá bất động sản.  
 
 
(210) 

 
4-2011-01959 

 
(220) 

 
28.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
(731) ANGOSTURA INTERNATIONAL 

LIMITED   (CA) 
c/o C. Paul W. Smith, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, P.O.Box 7289, Stn. "A", 
Saint John, N.B. E2L 4S6, Canada  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu rum, rượu rum pha đấu thượng hạng. 
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(210) 4-2011-01960 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ANGOSTURA INTERNATIONAL 
LIMITED    (CA) 
c/o C. Paul W. Smith, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, P.O.Box 7289, Stn. "A", 
Saint John, N.B. E2L 4S6, Canada  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu rum, rượu rum pha đấu thượng hạng. 

 
 

(210) 4-2011-01961 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ANGOSTURA INTERNATIONAL 
LIMITED    (CA) 
c/o C. Paul W. Smith, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, P.O.Box 7289, Stn. "A", 
Saint John, N.B. E2L 4S6, Canada  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn; rượu đắng chứa cồn. 

 
 

(210) 4-2011-01962 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ANGOSTURA INTERNATIONAL 
LIMITED    (CA) 
c/o C. Paul W. Smith, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, P.O.Box 7289, Stn. "A", 
Saint John, N.B. E2L 4S6, Canada  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn. 

 
 

(210) 4-2011-01963 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ANGOSTURA INTERNATIONAL 
LIMITED    (CA) 
c/o C. Paul W. Smith, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, P.O.Box 7289, Stn. "A", 
Saint John, N.B. E2L 4S6, Canada  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn. 
 
 

(210) 4-2011-01964 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 
TRADING AS SHARP 
CORPORATION   (JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu ăn gia dụng sử dụng hơi nước quá nhiệt; thiết bị nấu ăn công 

nghiệp sử dụng hơi nước quá nhiệt; thiết bị nấu ăn tích hợp (gắn liền sẵn), vừa gia dụng 
vừa công nghiệp, đặt sẵn sử dụng hơi nước quá nhiệt; lò nướng vừa gia dụng vừa công 
nghiệp dùng hơi nước quá nhiệt vừa là lò vi sóng; thiết bị nấu ăn; lò vi sóng; lò điện; 
thiết bị nấu ăn sử dụng điện từ; điều hòa không khí; máy điều hòa i-ôn; đèn trần; đèn 
bàn; thiết bị chiếu sáng sử dụng nguồn ánh sáng LED; thiết bị và trang bị chiếu sáng; lò 
nướng; máy rang; máy lọc cà phê điện; bình pha cà phê chạy điện; máy sấy khô không 
khí; máy sấy tóc; máy hút ẩm; thảm sưởi chạy điện; tấm sưởi nóng chạy điện; nồi cơm 
điện; nồi, ấm điện, quạt điện dùng cho máy điều hòa không khí; quạt điện dùng để thông 
gió; lò sưởi; bếp lò, thiết bị sưởi; máy lọc không khí; tủ lạnh; máy ướp lạnh, tủ cấp đông; 
máy lọc nước; máy giữ ẩm; đèn điện; thiết bị thu nhiệt lượng mặt trời; các bộ phận và chi 
tiết của các sản phẩm nói trên trong nhóm 11.  

 
 

(210) 4-2011-01965 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION  
(JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu ăn gia dụng sử dụng hơi nước quá nhiệt; thiết bị nấu ăn công 

nghiệp sử dụng hơi nước quá nhiệt; thiết bị nấu ăn tích hợp (gắn liền sẵn), vừa gia dụng 
vừa công nghiệp, đặt sẵn sử dụng hơi nước quá nhiệt; lò nướng vừa gia dụng vừa công 
nghiệp dùng hơi nước quá nhiệt vừa là lò vi sóng; thiết bị nấu ăn; lò vi sóng; lò điện; 
thiết bị nấu ăn sử dụng điện từ; điều hòa không khí; máy điều hòa i-ôn; đèn trần; đèn 
bàn; thiết bị chiếu sáng sử dụng nguồn ánh sáng LED; thiết bị và trang bị chiếu sáng; lò 
nướng; máy rang; máy lọc cà phê điện; bình pha cà phê chạy điện; máy sấy khô không 
khí; máy sấy tóc; máy hút ẩm; thảm sưởi chạy điện; tấm sưởi nóng chạy điện; nồi cơm 
điện; nồi, ấm điện, quạt điện dùng cho máy điều hòa không khí; quạt điện dùng để thông 
gió; lò sưởi; bếp lò, thiết bị sưởi; máy lọc không khí; tủ lạnh; máy ướp lạnh, tủ cấp đông; 
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máy lọc nước; máy giữ ẩm; đèn điện; thiết bị thu nhiệt lượng mặt trời; các bộ phận và chi 
tiết của các sản phẩm nói trên trong nhóm 11.  

 
 

(210) 4-2011-01966 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.12.1; 26.7.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây đậm, 

Xanh dương nhạt, xanh lá cây nhạt, 
trắng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần VIBI   (VN) 
421/16 A Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2011-01967 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.3.1; 25.5.2 
(591) Trắng, vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Sài Gòn   (VN) 
Lô số C45/I - C50/I; C58/I - C63/I; C65/I 
- C70/I, đường số 07, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 

(210) 4-2011-01968 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.2; 26.4.2; 26.2.7 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Sài Gòn   (VN) 
Lô số C45/I - C50/I; C58/I - C63/I; C65/I 
- C70/I, đường số 07, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 
 

(210) 4-2011-01969 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.11; A11.3.4; 5.7.1 
(591) Nâu đỏ, nâu đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Yên Phú  (VN) 
Số 273-275 Hùng Vương, phường 9, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 
 

(210) 4-2011-01970 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 20.7.1; 13.1.5; A3.11.2 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Trường trung cấp y dược 

Mekong   (VN) 
366 Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề ngành y dược.  

 
 
 

(210) 4-2011-01971 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Phương Nam   (VN) 
366 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-01972 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.3.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, vàng, da 

cam, da cam đậm, đỏ, xanh lá cây, tím 
đậm, tím, tím nhạt, vàng nâu nhạt, trắng 
hồng, đen, trắng, đỏ cam. 

(731) Cơ sở Vĩnh Quang   (VN) 
209 Trần Hưng Đạo, thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-01973 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.1.8; 2.3.1; 19.7.1 
(591) Xanh lá cây, da cam đậm, da cam, xanh 

dương, đỏ, đỏ đậm, đen, trắng, vàng nâu 
nhạt, vàng, vàng nhạt. 

(731) Cơ sở Vĩnh Quang   (VN) 
209 Trần Hưng Đạo, thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-01974 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nông dược Huỳnh Hưng   (VN) 
ấp 3, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư nông nghiệp; mua bán thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2011-01975 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nông dược Huỳnh Hưng   (VN) 
ấp 3, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư nông nghiệp; mua bán thuốc bảo vệ thực vật.  

 
 
 

(210) 4-2011-01976 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; 5.3.20; 13.1.5; 13.1.6 
(591) Xanh dương đậm, trắng, vàng, cam, xanh 

lá cây, xanh da trời. 
(731) KOELNMESSE PTE LTD   (SG) 

152 Beach Road # 25-05 Gateway East 
Singapore 189721 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý sự kiện (cụ thể là tổ chức hội chợ thương mại  hoặc triển lãm 

với mục đích thương mại hoặc quảng cáo). 
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị. 
 
 
 

(210) 4-2011-01983 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) KosÐ Corporation   (JP) 
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng mỹ phẩm, bông dùng cho mỹ phẩm và chế 

phẩm nhuộm tóc, mỹ phẩm dưỡng tóc dạng kem, keo xịt tóc, mỹ phẩm dưỡng tóc, dung 
dịch dưỡng tóc tạo màu, kem hấp dưỡng tóc, keo bọt tạo nếp tóc, chế phẩm uốn tóc, keo 
tạo kiểu tóc, mỹ phẩm dạng nước để tạo kiểu tóc. 
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(210) 4-2011-01985 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Phạm Ngọc Chương  (VN) 
P506-A2 tập thể Dầu Khí, 99 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 
 

(210) 4-2011-01986 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Vàng cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Nguyên Đô   (VN)

31C Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà ở; môi giới bất động sản, quản lý bất động sản; cho thuê nhà ở 

và văn phòng làm việc. 
 
 
 

(210) 4-2011-01987 (220) 28.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 24.17.25; 24.17.17 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Con Đường Xanh   (VN) 
23A Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; mua bán dụng cụ làm 

tóc, dụng cụ làm móng, dụng cụ trang điểm, nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, 
dụng cụ thể dục thể thao, mắt kính, đồng hồ, dụng cụ chăm sóc sắc đẹp; mua bán vải, 
hàng may sẵn, giày dép; mua bán đồ dùng gia đình như dụng cụ làm bếp, bàn ghế, 
giường tủ; mua bán ô tô và xe có động cơ; mua bán kim loại và quặng kim loại, mua bán 
đồ uống, đồ ăn (không do nhà hàng thực hiện); quảng cáo; tổ chức giới thiệu sản phẩm 
nhằm mục đích quảng cáo; xúc tiến thương mại. 
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(210) 4-2011-01988 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.4.18; 3.4.20; 5.7.3; 25.1.6 
(731) HB INVESTMENTS PTY. LTD. (ACN 

060 678 328)   (AU) 
PO Box 833, Airlie Beach QLD, 4802, 
Australia  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: áo dệt kim cộc tay; áo may ô; áo sơ mi; mũ lưỡi trai; quần áo dùng ở bãi biển; 

áo nịt len.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-01989 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A8.1.12 
(731) HB INVESTMENTS PTY. LTD. (ACN 

060 678 328)   (AU) 
PO Box 833, Airlie Beach QLD, 4802, 
Australia  

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: áo dệt kim cộc tay; áo may ô, áo sơ mi; mũ lưỡi trai; quần áo dùng ở bãi biển; 

áo nịt len.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-01991 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.1 
(591) Xanh dương, xanh sẫm, xanh nhạt, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Thân Thị Hường   (VN) 
108-110 Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho người lớn và trẻ em; quần áo thời trang; váy ngắn; áo sơ mi; áo 

vét; quần âu.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo.  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mẫu quần áo; dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang và thiết kế 
thời trang; dịch vụ vẽ mốt quần áo.  

 
 
 

(210) 4-2011-01992 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
kiểm định xây dựng Delta - 
Vina  (VN) 
252 Hùng Vương, phường Đông Lương, 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ: vật liệu xây dựng, các sản phẩm gỗ, máy móc và trang thiết 

bị trong ngành xây dựng, công nghiệp; tư vấn về quản lý dự án đầu tư các công trình xây 
dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị; tư vấn đấu thầu; lập dự toán các dự án cho 
các công trình xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); quản lý dự án 
công trình công nghiệp và dân dụng; điều hành thực hiện dự án.  

 
 
 

(210) 4-2011-01993 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhựa Nhiệt 
Đới   (VN) 
46 Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm nhựa và vật tư ngành nhựa.  

 
 
 

(210) 4-2011-01994 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhựa Nhiệt 
Đới    (VN) 
46 Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm nhựa và vật tư ngành nhựa.  
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(210) 4-2011-01995 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhựa Nhiệt 
Đới    (VN) 
46 Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm nhựa và vật tư ngành nhựa.  

 
 

(210) 4-2011-01996 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhựa Nhiệt 
Đới    (VN) 
46 Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm nhựa và vật tư ngành nhựa.  

 
 

(210) 4-2011-01997 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhựa Nhiệt 
Đới    (VN) 
46 Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm nhựa và vật tư ngành nhựa.  

 
 

(210) 4-2011-01998 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đường 
Quảng Ngãi  (VN) 
Số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, đồ uống không chứa cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây 

không có cồn.  
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(210) 4-2011-01999 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Triệu 
Gia Phát   (VN) 
Tổ 10 Đà Sơn, phường Hoà Khánh Nam, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén.  

 
 

(210) 4-2011-02000 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ điện lạnh - 
thương mại Hoà Bình  (VN) 
112 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng để cắt, thái nhỏ, xắt và chặt thực phẩm; máy giặt; máy ép hoa quả 

dùng điện, sử dụng trong gia đình; máy xay sinh tố, máy làm sữa đậu nành.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể gồm: tông đơ để cắt tóc: dao cạo 
râu, dao cạo mặt, kéo cắt tóc, kìm cắt móng. 

 
Nhóm 09: Ti vi; đầu đọc đĩa hình ảnh và âm thanh, máy vi tính, máy chụp ảnh, máy 
quay phim máy nghe nhạc; máy ghi âm; máy fax, máy sao chụp tài liệu (máy 
photocopy), máy chấm công, máy quét hình (máy scan); điện thoại. 

 
Nhóm 10: Thiết bị để xoa bóp (máy mát-xa); ghế mát-xa, thiết bị để xoa bóp thẩm mỹ. 

 
Nhóm 11: Máy sấy khô đồ giặt dùng điện; máy sấy tóc; tủ lạnh: tủ đông lạnh; tủ ướp 
lạnh; máy điều hòa nhiệt độ; máy đun nước nóng để tắm (sử dụng điện hoặc gaz); máy 
làm nóng, lạnh nước uống (sử dụng diện); bình đun nước nóng dùng điện, bếp gaz, nồi 
cơm điện; lò nướng sử dụng điện, máy luộc trứng dùng điện, quạt phun hơi nước dùng 
điện; lò nướng bánh dùng điện, máy ướp lạnh dùng cho các quầy lạnh trong siêu thị (sử 
dụng điện), thiết bị lọc không khí; máy sấy khô tay dùng điện; lò vi sóng (thiết bị nấu 
ăn); máy tiệt trùng. 

 
Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng, cụ thể là: máy nghiền giấy, máy rô-nê-ô (máy để sao các 
bản viết tay hoặc đánh máy bằng giấy nến); giấy viết, bút, bìa hồ sơ, thước kẻ.  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng dùng điện; lược chải đầu dùng điện.  

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai có gas và không có gas, nước rau quả các loại (đồ 
uống), nước ép trái cây các loại; nước tinh khiết, nước khoáng.  
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Nhóm 35: Mua bán đại lý ký gửi các loại hàng hóa sau: máy dùng để cắt - thái nhỏ - xắt 
và chặt thực phẩm, máy giặt, máy ép hoa quả dùng điện, máy xay sinh tố, máy làm sữa 
đậu nành; tông đơ để cắt tóc, dao cạo râu, dao cạo mặt, kéo cắt tóc, kìm cắt móng (dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công); ti vi, đầu đọc đĩa hình ảnh và âm thanh, máy vi tính, máy 
chụp ảnh, máy quay phim, máy nghe nhạc, máy ghi âm, máy fax, máy sao chụp tài liệu 
(máy photocopy), máy chấm công, máy quét hình (máy scan), điện thoại, thiết bị để xoa 
bóp (máy mát-xa), ghế mát-xa, thiết bị để xoa bóp thẩm mỹ, máy sấy khô đồ giặt dùng 
điện, máy sấy tóc, tủ lạnh, tủ đông lạnh, tủ ướp lạnh máy điều hòa nhiệt độ, máy đun 
nước nóng để tắm (sử dụng điện hoặc gaz), máy làm nóng lạnh nước uống (sử dụng 
điện) bình đun nước nóng dùng điện, bếp gaz, nồi cơm điện, lò nướng sử dụng điện, máy 
luộc trứng dùng điện, quạt phun hơi nước đùng điện, lò nướng bánh dùng điện, máy ướp 
lạnh dùng cho các quầy lạnh trong siêu thị, thiết bị lọc không khí, máy sấy tóc dùng 
điện, lò vi sóng, máy khử trùng cho rau quả, máy nghiền giấy; máy rô-nê-ô.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính như đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất 
động sản); dịch vụ ngân hàng, dịch vụ môi giới bất động sản, môi giới bất động sản 
thông qua sàn giao dịch bất động sản (nơi niêm yết các giao dịch về mua bán bất động 
sản); mua bán nhà, căn hộ, dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán; 
bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa: máy dùng để cắt thái nhỏ xắt và chặt thực phẩm, máy giặt, 
máy ép hoa quả dùng điện, máy xay sinh tố, máy làm sữa đậu nành, tông đơ để cắt tóc, ti 
vi, đầu đọc đĩa hình ảnh và âm thanh, máy vi tính, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy 
nghe nhạc máy ghi âm, máy fax, máy sao chụp tài liệu (máy photocopy), máy chấm 
công, máy quét hình (máy scan), điện thoại, thiết bị để xoa bóp (máy massage), thiết bị 
để xoa bóp thẩm mỹ, máy sấy khô đồ giặt dùng điện, máy sấy tóc, tủ lạnh, tủ đông lạnh, 
tủ ướp lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, máy đun nước nóng để tắm (sử dụng điện hoặc gaz), 
máy làm nóng lạnh nước uống (sử dụng điện, bình đun nước nóng dùng điện, bếp gaz, 
nồi cơm điện, lò nướng sử dụng điện, máy luộc trứng dùng điện, quạt phun hơi nước 
dùng điện, lò nướng bánh dùng điện máy ướp lạnh dùng cho các quầy lạnh trong siêu 
thị, thiết bị lọc không khí, máy sấy tóc dùng điện, lò vi sóng, máy khử trùng cho rau quả, 
máy nghiền giấy, máy rô-nê-ô (máy để sao các bản viêt tay hoặc đánh máy bằng giấy 
nến).  

 
 

(210) 4-2011-02001 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện lạnh - 
thương mại Hoà Bình   (VN) 
112 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng để cắt, thái nhỏ, xắt và chặt thực phẩm; máy giặt; máy ép hoa quả 

dùng điện, sử dụng trong gia đình; máy xay sinh tố, máy làm sữa đậu nành.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
976 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể gồm: tông đơ để cắt tóc: dao cạo 
râu, dao cạo mặt, kéo cắt tóc, kìm cắt móng.  

 
Nhóm 09: Ti vi; đầu đọc đĩa hình ảnh và âm thanh, máy vi tính, máy chụp ảnh, máy 
quay phim máy nghe nhạc; máy ghi âm; máy fax, máy sao chụp tài liệu (máy 
photocopy), máy chấm công, máy quét hình (máy scan); điện thoại.  

 
Nhóm 10: Thiết bị để xoa bóp (máy mát-xa); ghế mát-xa, thiết bị để xoa bóp thẩm mỹ.   

 
Nhóm 11: Máy sấy khô đồ giặt dùng điện; máy sấy tóc; tủ lạnh; tủ đông lạnh; tủ ướp 
lạnh; máy điều hòa nhiệt độ; máy đun nước nóng để tắm (sử dụng điện hoặc gaz); máy 
làm nóng, lạnh nước uống (sử dụng điện); bình đun nước nóng dùng điện, bếp gaz, nồi 
cơm điện; lò nướng sử dụng điện, máy luộc trứng dùng điện, quạt phun hơi nước dùng 
điện; lò nướng bánh dùng điện, máy ướp lạnh dùng cho các quầy lạnh trong siêu thị (sử 
dụng điện), thiết bị lọc không khí; máy sấy khô tay dùng điện; lò vi sóng (thiết bị nấu 
ăn); máy tiệt trùng.  

 
Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng, cụ thể là: máy nghiền giấy, máy rô-nê-ô (máy để sao các 
bản viết tay hoặc đánh máy bằng giấy nến); giấy viết, bút, bìa hồ sơ, thước kẻ.    

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng dùng điện; lược chải đầu dùng điện.   

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai có gas và không có gas, nước rau quả các loại (đồ 
uống), nước ép trái cây các loại; nước tinh khiết, nước khoáng.   

 
Nhóm 35: Mua bán - đại lý ký gửi các loại hàng hóa sau: máy dùng để cắt - thái nhỏ - 
xắt và chặt thực phẩm, máy giặt, máy ép hoa quả dùng điện, máy xay sinh tố, máy làm 
sữa đậu nành; tông đơ để cắt tóc, dao cạo râu, dao cạo mặt, kéo cắt tóc, kìm cắt móng 
(dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); ti vi, đầu đọc đĩa hình ảnh và âm thanh, máy vi 
tính, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy nghe nhạc, máy ghi âm, máy fax, máy sao 
chụp tài liệu (máy photocopy), máy chấm công, máy quét hình (máy scan), điện thoại, 
thiết bị để xoa bóp (máy mát-xa); ghế mát-xa, thiết bị để xoa bóp thẩm mỹ, máy sấy khô 
đồ giặt dùng điện, máy sấy tóc, tủ lạnh, tủ đông lạnh, tủ ướp lạnh máy điều hòa nhiệt độ, 
máy đun nước nóng để tắm (sử dụng điện hoặc gaz), máy làm nóng lạnh nước uống (sử 
dụng điện) bình đun nước nóng dùng điện, bếp gaz, nồi cơm điện, lò nướng sử dụng 
điện, máy luộc trứng dùng điện, quạt phun hơi nước đùng điện, lò nướng bánh dùng 
điện, máy ướp lạnh dùng cho các quầy lạnh trong siêu thị, thiết bị lọc không khí, máy 
sấy tóc dùng điện, lò vi sóng, máy khử trùng cho rau quả, máy nghiền giấy; máy rô-nê-ô.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính như đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất 
động sản); dịch vụ ngân hàng, dịch vụ môi giới bất động sản, môi giới bất động sản 
thông qua sàn giao dịch bất động sản (nơi niêm yết các giao dịch về mua bán bất động 
sản); mua bán nhà, căn hộ, dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán; 
bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa: máy dùng để cắt thái nhỏ xắt và chặt thực phẩm, máy giặt, 
máy ép hoa quả dùng điện, máy xay sinh tố, máy làm sữa đậu nành, tông đơ để cắt tóc, ti 
vi, đầu đọc đĩa hình ảnh và âm thanh, máy vi tính, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy 
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nghe nhạc máy ghi âm, máy fax, máy sao chụp tài liệu (máy photocopy), máy chấm 
công, máy quét hình (máy scan), điện thoại, thiết bị để xoa bóp (máy massage), thiết bị 
để xoa bóp thẩm mỹ, máy sấy khô đồ giặt dùng điện, máy sấy tóc, tủ lạnh, tủ đông lạnh, 
tủ ướp lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, máy đun nước nóng để tắm (sử dụng điện hoặc gaz), 
máy làm nóng lạnh nước uống (sử dụng điện, bình đun nước nóng dùng điện, bếp gaz, 
nồi cơm điện, lò nướng sử dụng điện,máy luộc trứng dùng điện, quạt phun hơi nước 
dùng điện, lò nướng bánh dùng điện máy ướp lạnh dùng cho các quầy lạnh trong siêu 
thị, thiết bị lọc không khí, máy sấy tóc dùng điện, lò vi sóng, máy khử trùng cho rau quả, 
máy nghiền giấy, máy rô-nê-ô (máy để sao các bản viết tay hoặc đánh máy bằng giấy 
nến).  

 
 

(210) 4-2011-02002 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ điện lạnh - 
thương mại Hoà Bình   (VN) 
112 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng để cắt, thái nhỏ, xắt và chặt thực phẩm; máy giặt; máy ép hoa quả 

dùng điện, sử dụng trong gia đình; máy xay sinh tố, máy làm sữa đậu nành.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể gồm: tông đơ để cắt tóc: dao cạo 
râu, dao cạo mặt, kéo cắt tóc, kìm cắt móng.  

 
Nhóm 09: Ti vi; đầu đọc đĩa hình ảnh và âm thanh, máy vi tính, máy chụp ảnh, máy 
quay phim máy nghe nhạc; máy ghi âm; máy fax, máy sao chụp tài liệu (máy 
photocopy), máy chấm công, máy quét hình (máy scan); điện thoại.   

 
Nhóm 10: Thiết bị để xoa bóp (máy mát-xa); ghế mát-xa, thiết bị để xoa bóp thẩm mỹ.  

 
Nhóm 11: Máy sấy khô đồ giặt dùng điện; máy sấy tóc; tủ lạnh: tủ đông lạnh; tủ ướp 
lạnh; máy điều hòa nhiệt độ; máy đun nước nóng để tắm (sử dụng điện hoặc gaz); máy 
làm nóng, lạnh nước uống (sử dụng diện); bình đun nước nóng dùng điện, bếp gaz, nồi 
cơm điện; lò nướng sử dụng điện, máy luộc trứng dùng điện, quạt phun hơi nước dùng 
điện; lò nướng bánh dùng điện, máy ướp lạnh dùng cho các quầy lạnh trong siêu thị (sử 
dụng điện), thiết bị lọc không khí; máy sấy khô tay dùng điện; lò vi sóng (thiết bị nấu 
ăn); máy tiệt trùng.  

 
Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng, cụ thể là: máy nghiền giấy, máy rô-nê-ô (máy để sao các 
bản viết tay hoặc đánh máy bằng giấy nến); giấy viết, bút, bìa hồ sơ, thước kẻ.   

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng dùng điện; lược chải đầu dùng điện.   

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai có gas và không có gas, nước rau quả các loại, nước ép 
trái cây các loại; nước tinh khiết, nước khoáng.    
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Nhóm 35: Mua bán - đại lý ký gửi các loại hàng hóa sau: máy dùng để cắt - thái nhỏ - 
xắt và chặt thực phẩm, máy giặt, máy ép hoa quả dùng điện, máy xay sinh tố, máy làm 
sữa đậu nành; tông đơ để cắt tóc, dao cạo râu, dao cạo mặt, kéo cắt tóc, kìm cắt móng 
(dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); ti vi, đầu đọc đĩa hình ảnh và âm thanh, máy vi 
tính, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy nghe nhạc, máy ghi âm, máy fax, máy sao 
chụp tài liệu (máy photocopy), máy chấm công, máy quét hình (máy scan), điện thoại, 
thiết bị để xoa bóp (máy mát-xa); ghế mát-xa, thiết bị để xoa bóp thẩm mỹ, máy sấy khô 
đồ giặt dùng điện, máy sấy tóc, tủ lạnh, tủ đông lạnh, tủ ướp lạnh máy điều hòa nhiệt độ, 
máy đun nước nóng để tắm (sử dụng điện hoặc gaz), máy làm nóng lạnh nước uống (sử 
dụng điện) bình đun nước nóng dùng điện, bếp gaz, nồi cơm điện, lò nướng sử dụng 
điện, máy luộc trứng dùng điện, quạt phun hơi nước đùng điện, lò nướng bánh dùng 
điện, máy ướp lạnh dùng cho các quầy lạnh trong siêu thị, thiết bị lọc không khí, máy 
sấy tóc dùng điện, lò vi sóng, máy khử trùng cho rau quả, máy nghiền giấy; máy rô-nê-ô.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính như đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất 
động sản); dịch vụ ngân hàng, dịch vụ môi giới bất động sản, môi giới bất động sản 
thông qua sàn giao dịch bất động sản (nơi niêm yết các giao dịch về mua bán bất động 
sản); mua bán nhà, căn hộ, dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán; 
bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa: máy dùng để cắt thái nhỏ xắt và chặt thực phẩm, máy giặt, 
máy ép hoa quả dùng điện, máy xay sinh tố, máy làm sữa đậu nành, tông đơ để cắt tóc, ti 
vi, đầu đọc đĩa hình ảnh và âm thanh, máy vi tính, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy 
nghe nhạc máy ghi âm, máy fax, máy sao chụp tài liệu (máy photocopy), máy chấm 
công, máy quét hình (máy scan), điện thoại, thiết bị để xoa bóp (máy massage), thiết bị 
để xoa bóp thẩm mỹ, máy sấy khô đồ giặt dùng điện, máy sấy tóc, tủ lạnh, tủ đông lạnh, 
tủ ướp lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, máy đun nước nóng để tắm (sử dụng điện hoặc gaz), 
máy làm nóng lạnh nước uống (sử dụng điện, bình đun nước nóng dùng điện, bếp gaz, 
nồi cơm điện, lò nướng sử dụng điện,máy luộc trứng dùng điện, quạt phun hơi nước 
dùng điện, lò nướng bánh dùng điện máy ướp lạnh dùng cho các quầy lạnh trong siêu 
thị, thiết bị lọc không khí, máy sấy tóc dùng điện, lò vi sóng, máy khử trùng cho rau quả, 
máy nghiền giấy, máy rô-nê-ô (máy để sao các bản viết tay hoặc đánh máy bằng giấy 
nến).  

 
 

(210) 4-2011-02003 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Đỏ bóc đô, vàng nhũ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tinh hoa Quà Việt 
Nam   (VN) 
524 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.  
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Nhóm 35: Mua bán yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2011-02004 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Đỏ bóc đô, vàng nhũ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tinh hoa Quà Việt 
Nam    (VN) 
524 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.   
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2011-02005 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Đỏ bóc đô, vàng nhũ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tinh hoa Quà Việt 
Nam    (VN) 
524 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.    
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.  
 

 

(210) 4-2011-02006 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Đỏ bóc đô, vàng nhũ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tinh hoa Quà Việt 
Nam    (VN) 
524 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.    
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.  
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(210) 4-2011-02007 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Đỏ bóc đô, vàng nhũ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tinh hoa Quà Việt 
Nam     (VN) 
524 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.     
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02010 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.24; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần lâm sản 

Nghệ An  (VN) 
Số 43, đường Quang Trung, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02014 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Tân Đặng ánh  (VN) 
Số 36 ngách 25, ngõ Thổ Quan, Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2011-02015 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Bảo Minh   (VN) 
68 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-02016 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.1 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật y 

tế Nhật Bản  (VN) 
Phòng 1, tầng 1, khu tập thể Lý Nam Đế, 
số 63, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp (còn gọi là mát-xa); máy xông khí dung dùng để xông mũi 

họng; huyết áp kế; que thử dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chuẩn 
đoán dùng trong ngành y. 

 
 

(210) 4-2011-02017 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật y 

tế Nhật Bản   (VN) 
Phòng 1, tầng 1, khu tập thể Lý Nam Đế, 
số 63, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp dùng để mát xa; thiết bị điều trị bằng nhiệt (nhiệt trị liệu); 

thiết bị điều trị bằng điện ion (ion trị liệu); dụng cụ châm cứu bằng điện; đai giảm béo; 
thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán dùng trong 
ngành y. 
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(210) 4-2011-02018 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 3.7.16 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật y 

tế Nhật Bản   (VN) 
Phòng 1, tầng 1, khu tập thể Lý Nam Đế, 
số 63, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp dùng để mát xa; thiết bị điều trị bằng nhiệt (nhiệt trị liệu); 

thiết bị điều trị bằng điện ion (ion trị liệu); dụng cụ châm cứu bằng điện; đai giảm béo; 
thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán dùng trong 
ngành y. 

 
 

(210) 4-2011-02019 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.6; A26.11.13; 1.15.24 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật y 

tế Nhật Bản    (VN) 
Phòng 1, tầng 1, khu tập thể Lý Nam Đế, 
số 63, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp dùng để mát xa; máy xông khí dung dùng để xông mũi họng; 

huyết áp kế; que thử dùng cho ngành y, thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán dùng 
trong ngành y. 

 
 

(210) 4-2011-02020 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A2.1.23; A2.3.23; 4.5.3; 2.1.8 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật y 

tế Nhật Bản    (VN) 
Phòng 1, tầng 1, khu tập thể Lý Nam Đế, 
số 63, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp (còn gọi là mát xa); máy xông khí dung dùng để xông mũi 
họng; huyết áp kế; que thử dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán 
dùng trong ngành y. 

 
 

(210) 4-2011-02022 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dinh dưỡng quốc tế GREEN 
FARM  (VN) 
Số 35/172 tổ 8 phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật: thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; mua bán nguyên vật liệu thức 
ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 

 
(210) 

 
4-2011-02026 

 
(220) 

 
29.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02027 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-02028 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02029 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02030 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02031 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02032 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02033 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02034 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02035 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.5.25; A5.11.2; 
3.4.7 

(591) Da cam, vàng, nâu, xanh lá cây, xanh 
dương, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02036 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.11.2; 3.4.7; 19.7.1; 25.1.25; 26.1.2 
(591) Da cam, vàng, nâu, xanh lá cây, xanh 

dương đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  

(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02037 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.13.4; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02038 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.3.9; A5.3.15; 26.1.1; 2.9.25; 2.9.23 
(591) Xanh sẫm, xanh lá cây, xanh nhạt, da 

cam, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm O.P.M   (VN) 
139 Nguyễn Du, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02039 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 24.15.21; 26.11.3 
(591) Xanh sẫm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần DADISON Hoa 

KỲ   (VN) 
Nhà số 33, ngõ 53, phố Nguyễn Khoái, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
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thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-02040 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1; 5.13.4; 5.3.20; 5.7.3 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương nhạt, xanh 

đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-02041 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Vàng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

xanh đen, trắng, vàng đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-02042 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần ô tô xe máy 
REBELUSA   (VN) 
27 lô AA19, đường số 4, khu dân cư 
Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy. 

 
 
 

(210) 4-2011-02043 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A17.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Việt Nam Thịnh Vượng - 
VPBank  (VN) 
81 - 83 - 83B - 85 Hàm Nghi, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Tín dụng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02044 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; 26.13.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Prieure 
Vietnam   (VN) 
Số nhà 107A, tổ 5, ngõ 562 đường Láng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ quần áo, túi sách, giày dép, trang sức bạc.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
990 

(210) 4-2011-02045 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10 
(731) ATHLETA S.A.   (JP) 

1-4 -10 Higashikomagata, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi nhỏ bằng da; ví nhỏ dẹt gập lại được (để trong túi quần hoặc 

túi áo), túi thể thao; túi đi dạo; túi du lịch; túi đeo lưng (ba lô); túi mang vác; cặp tài liệu; 
túi để đi mua hàng; cặp sách dùng cho học sinh; túi hình quả bóng bằng da; túi dùng cho 
đi biển; va li nhỏ; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi xách tay dùng cho 
phụ nữ; ví đựng tiền; hộp đựng chìa khóa bằng da; ví đựng danh thiếp bằng da; ô (dù) và 
các bộ phận của chúng.  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo len dài tay; quần dài; áo sơ mi; áo phông; áo sơ 
mi mặc lót bên trong thấm mồ hôi; áo vét (quần áo), áo cộc tay; quần áo ngủ; quần áo lót 
mặc bên trong; quần áo bơi; quần đùi; bít tất ngắn cổ và bít tất dài cổ; khăn choàng bằng 
lông thú (dùng cho trang phục); khăn choàng quấn vai, quấn đầu của phụ nữ (dùng cho 
trang phục); khăn quàng cổ của phụ nữ (dùng cho trang phục); găng tay và găng hở ngón 
(dùng cho trang phục); ca vát; mũ che tai (dùng cho trang phục); bao che tai (dùng cho 
trang phục); đồ đội đầu (dùng cho trang phục); bộ quần áo thường phục để luyện tập thể 
thao; dây nịt móc bít tất (dây chun ngắn để kéo giữ bít tất) (dùng cho trang phục); dây 
đeo quần (dùng cho trang phục); thắt lưng bằng da (dùng cho trang phục); dải băng buộc 
đầu (trang phục); khăn hoa lớn in hoa sặc sỡ quàng cổ (trang phục); đồ đi chân (dùng 
cho trang phục); dép xăng đan; áo sơ mi thể thao (trang phục); bộ đồng phục dùng cho 
bóng đá (quần áo); áo ngoài có mũ trùm đầu (ở vùng Bắc cực); bộ đồng phục phục thể 
thao (quần áo); áo gió; tất dài (dùng cho trang phục); cổ tay áo (quần áo); giày dùng để 
chơi bóng đá (đồ đi chân); quần áo thể thao; giày ống dùng cho thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-02046 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) ATHLETA S.A.   (JP) 

1-4 -10 Higashikomagata, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi nhỏ bằng da; ví nhỏ dẹt gập lại được (để trong túi quần hoặc 

túi áo); túi thể thao; túi đi dạo; túi du lịch; túi đeo lưng (ba lô); túi mang vác; cặp tài liệu; 
túi để đi mua hàng; cặp sách dùng cho học sinh; túi hình quả bóng bằng da; túi dùng cho 
đi biển; va li nhỏ; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi xách tay dùng cho 
phụ nữ; ví đựng tiền; hộp đựng chìa khóa bằng da; ví đựng danh thiếp bằng da; ô (dù) và 
các bộ phận của chúng.  
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Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo len dài tay; quần dài; áo sơ mi; áo phông; áo sơ 
mi mặc lót bên trong thấm mồ hôi; áo vét (quần áo), áo cộc tay; quần áo ngủ; quần áo lót 
mặc bên trong; quần áo bơi; quần đùi; bít tất ngắn cổ và bít tất dài cổ; khăn choàng bằng 
lông thú (dùng cho trang phục); khăn choàng quấn vai, quấn đầu của phụ nữ (dùng cho 
trang phục); khăn quàng cổ của phụ nữ (dùng cho trang phục); găng tay và găng hở ngón 
(dùng cho trang phục); ca vát; mũ che tai (dùng cho trang phục); bao che tai (dùng cho 
trang phục); đồ đội đầu (dùng cho trang phục); bộ quần áo thường phục để luyện tập thể 
thao; dây nịt móc bít tất (dây chun ngắn để kéo giữ bít tất) (dùng cho trang phục); dây 
đeo quần (dùng cho trang phục); thắt lưng bằng da (dùng cho trang phục); dải băng buộc 
đầu (trang phục); khăn hoa lớn in hoa sặc sỡ quàng cổ (trang phục); đồ đi chân (dùng 
cho trang phục); dép xăng đan; áo sơ mi thể thao (trang phục); bộ đồng phục dùng cho 
bóng đá (quần áo); áo ngoài có mũ trùm đầu (ở vùng Bắc cực); bộ đồng phục phục thể 
thao (quần áo); áo gió; tất dài (dùng cho trang phục); cổ tay áo (quần áo); giày dùng để 
chơi bóng đá (đồ đi chân); quần áo thể thao; giày ống dùng cho thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-02047 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.9; A26.4.6 
(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt. 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm 

cho trẻ sơ sinh; cao dán (dùng trong ngành y); vật liệu dùng để băng bó (dùng trong 
ngành y); vật liệu để hàn răng (dùng trong ngành y); sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt 
động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-02048 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.9; A26.4.6; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt. 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh; cao dán (dùng trong ngành y); vật liệu dùng để băng bó (dùng trong 
ngành y); vật liệu để hàn răng (dùng trong ngành y); sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt 
động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-02049 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) DR. RECELLA CO., LTD.   (JP) 
7-17, Higashinakajima 1-chome, 
Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và mỹ phẩm dùng khi tắm; xà phòng và chất tẩy vết bẩn trên quần 

áo; nước hoa có mùi thơm ngát và mùi hương trầm; hương trầm và nước hoa; kem đánh 
răng; móng (tay, chân) giả; lông mi giả.  

 
 

(210) 4-2011-02050 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.17.5 
(731) DR. RECELLA CO., LTD.    (JP) 

7-17, Higashinakajima 1-chome, 
Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và mỹ phẩm dùng khi tắm; xà phòng và chất tẩy vết bẩn trên quần 

áo; nước hoa có mùi thơm ngát và mùi hương trầm; hương trầm và nước hoa; kem đánh 
răng; móng (tay, chân) giả; lông mi giả.  

 
 

(210) 4-2011-02053 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm. 
(731) TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai 
Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, 
Samutprakarn, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vécni, chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm, 
thuốc cắn màu.  

 
 

(210) 4-2011-02054 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm. 
(731) TOA PAlNT (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai 
Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, 
Samutprakarn, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vécni, chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, 

thuốc cắn màu.  
 
 

(210) 4-2011-02055 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Phạm Văn Hiền   (VN) 
Đội 13, xóm Trường Thọ, thôn Điện An, 
xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê giải khát.  

 
 

(210) 4-2011-02056 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc điệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2011-02057 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2011-02058 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng  
(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2011-02060 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.2; 26.11.3 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xây dựng Nguyễn Ngọc  
(VN) 
241 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn xăng dầu; bán buôn xe ô tô và xe có động cơ; buôn bán xe mô tô, 

xe máy; buôn bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe mô tô, xe máy; xây dựng công trình dân 
dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ 
tầng kỹ thuật; phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng (dịch vụ xây dựng).  
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Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng đường bộ, đại lý bán vé máy bay, vận tải hàng hóa 
bằng xe ô tô tải, đại lý du lịch, dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn thức uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức 
uống phục vụ lưu động (do nhà hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ kinh doanh khách sạn.  

 
 
 

(210) 4-2011-02061 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển giáo dục SSG   (VN) 
Phòng 714, tòa nhà Bảo Việt, số 8 phố 
Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo học sinh/sinh viên ở các bậc học: mầm non và tiểu học; trung học cơ 

sở và trung học phổ thông; trung cấp chuyên nghiệp; dự bị đại học, cao đẳng và đại học; 
sau đại học; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến giáo dục. 

 
 
 

(210) 4-2011-02062 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển giáo dục SSG   (VN) 
Phòng 714, tòa nhà Bảo Việt, số 8 phố 
Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo học sinh/sinh viên ở các bậc học: trung học cơ sở và trung học phổ 

thông; trung cấp chuyên nghiệp; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến giáo dục. 
 
 
 

(210) 4-2011-02063 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển giáo dục SSG    (VN) 
Phòng 714, tòa nhà Bảo Việt, số 8 phố 
Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo học sinh/sinh viên ở các bậc học: Mầm non và tiểu học; trung học cơ 

sở; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến giáo dục. 
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(210) 4-2011-02064 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) GLORIOUS SUN LICENSING (L) 
LIMITED   (MY) 
Lot 2 & 3, Level 3, Wisma Lazenda, 
Jalan Kemajuan, 87000 Wilayah 
Persekutuan Labuan, East Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ chụp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim; thiết bị và dụng 

cụ quang học; kính đeo mắt; thấu kính đeo mắt; gọng kính; kính râm; kính chống chói 
mắt; kính bảo hộ; kính bảo hộ cho thể thao; kính bảo hộ chống bụi; kính râm đi tuyết; 
bao kính; kính dùng khi lái xe; kính kẹp mũi (không gọng); các bộ phận của các vật 
dụng này.  

 
 
 

(210) 4-2011-02065 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.1; A1.5.23; 1.17.25; A1.17.16 
(591) Xanh lá, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Độc Đáo   (VN) 

76 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, quần áo.  

 
 
 

(210) 4-2011-02066 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.3.1; A5.5.21 
(591) Cam, xanh lá, đen, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Chi Chi  

(VN) 
451/25/24 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2011-02067 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Tân 

Việt Nhật   (VN) 
240 Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-02069 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.14; 26.13.1; A8.1.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, 

trắng, đỏ. 
(731) Perfetti Van Melle S.p.A.   (IT) 

Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (Ml) - 
Italy  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 

kẹo ca cao; kẹo dẻo; kẹo cứng; kẹo ca-ra-men; kẹo bạc hà; kẹo hình giọt nước; kẹo gôm 
hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; bánh ngọt; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam 
thảo; kẹo có mùi thơm.  

 
 

(210) 4-2011-02071 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SHERATON LNTERNATIONAL, INC.  
(US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn ở cạnh đường 

cho khách có ô tô; dịch vụ khách sạn nhỏ cho người lái xe ô tô; dịch vụ khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ cung cấp tiện nghi phòng họp và phòng tổ chức sự kiện, không bao gồm cung 
cấp thiết bị âm thanh và hình ảnh; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu; dịch vụ phòng 
ngồi chơi công cộng ở khách sạn và câu lạc bộ; dịch vụ phòng pha rượu với nước hoa 
quả; dịch vụ tiệm cà phê và dịch vụ pha rượu với nước hoa quả; dịch vụ cung cấp đồ ăn 
và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong khách sạn để 
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hướng dẫn, mở cửa và giúp khách hàng chuyển hành lý và thư từ; dịch vụ cung cấp tiện 
nghi cho phòng họp và phòng lễ nghi, không bao gồm cung cấp thiết bị âm thanh và hình 
ảnh; cung cấp tiện nghi cho hội nghị và triển lãm, không bao gồm cung cấp thiết bị âm 
thanh và hình ảnh; dịch vụ quản lý của khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống và 
quán rượu.  

 
 

(210) 4-2011-02073 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.4; A26.4.6; 26.3.3 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe gắn máy; tàu thủy; máy bay; động cơ dùng cho phương tiện giao 

thông trên bộ; cơ cấu nối ghép dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  
 
 

(210) 4-2011-02074 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.4.6 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; công trình không bằng kim loại; cấu kiện xây 

dựng bằng bê tông; xi măng.  
 
 

(210) 4-2011-02075 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.4.6 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 23: Sợi dệt. 
 

Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; túi ngủ (dạng tấm phủ); đồ vải dùng để 
trải giường; khăn lau bằng vải dệt; vải len.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (thuộc trang phục quần áo); mũ (nón); thắt lưng (thuộc 
trang phục quần áo); cà vạt; găng tay (thuộc trang phục quần áo).  

 
 
 

(210) 4-2011-02076 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.4.6 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; sản phẩm làm từ sữa; trứng (thực 

phẩm); thịt; cá (không còn sống).  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; ca cao; kem lạnh.  
 
 
 

(210) 4-2011-02077 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.4.6 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây (đồ uống); nước khoáng (đồ 

uống không chứa cồn).  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu (không chứa dược chất).  
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(210) 4-2011-02078 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.4.6 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa trong lĩnh vực hóa học dùng trong công nghiệp 

nông nghiệp- khoa học, chất tẩy rửa, dầu mỡ công nghiệp, nhiên liệu, thuốc thú ý, thuốc 
bảo vệ thực vật, sản phẩm vệ sinh, kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, hàng ngũ 
kim, máy và máy công cụ, động cơ, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ 
khoa học, đồ điện, đồ điện tử, hàng kim khí điện máy, thiết bị viễn thông, thiết bị bảo hộ 
lao động và an toàn, thiết bị chiếu sáng-sưởi nóng-làm lạnh-nấu nướng-thông gió, trang 
thiết bị vệ sinh, xe cộ-phương tiện giao thông trên bộ, phương tiện giao thông dưới nước, 
vũ khí, kim loại quí, đồ trang sức, dụng cụ âm nhạc, văn phòng phẩm, các sản phẩm 
bằng giấy, cao su, bán thành phẩm bằng chất dẻo, đồ da và giả da, túi sách, ba lô, gương, 
khung ảnh, đồ cắm trại, chăn, ga, gối, đệm, sản phẩm bằng lau hoặc sậy hoặc cói hoặc 
liễu hoặc sừng hoặc ngà voi hoặc hổ phách hoặc xà cừ hoặc bọt biển, đồ chứa đựng dùng 
trong gia đình hoặc bếp nóc, bàn chải, đồ lau dọn, đồ dùng bằng thủy tinh hoặc sành sứ, 
dụng cụ nhà bếp, dây buộc, lưới, vải bạt, vật liệu để nhồi, vật liệu sợi dệt, thảm chiếu, vật 
liệu trải sàn, giấy dán tường, đồ nội thất, đồ mĩ nghệ, đồ dùng gia đình, sợi để dệt, phụ 
liệu ngành may, đồ chơi trẻ em, trò chơi trẻ em, lương thực, thực phẩm, rau- củ-quả, gia 
vị, nước chấm, cà phê, trà, bánh kẹo, đồ uống có cồn và không cồn, sản phẩm nông 
nghiệp; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ xuất 
nhập khẩu; dịch vụ phân phát hàng mẫu; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
 

(210) 4-2011-02079 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.4.6 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ 

bảo hiểm; dịch vụ cho thuê căn hộ.  
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(210) 4-2011-02080 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.4.6 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng công trình; dịch vụ khai thác 

mỏ; dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
duy tu và sửa chữa công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-02081 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.4.6 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ lưu kho 

hàng hóa; dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ đóng gói hàng hóa.  
 
 
(210) 

 
4-2011-02082 

 
(220) 

 
30.01.2011 

  (441) 25.04.2011 
(531) 26.3.4; 26.3.3; A26.4.6 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thiết kế công 

nghiệp; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ quản lý chất lượng.  
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(210) 4-2011-02083 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.4.6 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 

dịch vụ cung cấp chỗ ở cho động vật; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ ở 
khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-02084 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; 10.3.7; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bóng đèn 
phích nước Rạng Đông  (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Ba-lát, tăc te dùng cho đèn huỳnh quang và đèn huỳnh quang com-pắc.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng, cụ thể là máng đèn, chao chụp đèn, đèn 
bàn.  

 
Nhóm 21: Phích đựng nước nóng. 

 
 

(210) 4-2011-02085 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; 10.3.7; A5.5.20 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần bóng đèn 
phích nước Rạng Đông    (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Ba-lát, tăc te dùng cho đèn huỳnh quang và đèn huỳnh quang com-pắc.   
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng, cụ thể là máng đèn, chao chụp đèn, đèn 
bàn.   
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Nhóm 21: Phích đựng nước nóng. 
 
 
 

(210) 4-2011-02087 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh nước biển. 
(731) ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.  

(TW) 
18f, no.258, lian cheng rd., Chung ho 
city, Taipei, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nhớ máy vi tính và mô đun bộ nhớ máy vi tính; thẻ nhớ; bộ nhớ nhanh của 

máy vi tính; mô đun bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động; mô đun bộ nhớ truy cập ngẫu 
nhiên; bộ nhớ dạng đĩa của máy vi tính.  

 
 
 

(210) 4-2011-02090 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.13.1 
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; lò vi sóng (thiết bị nấu ăn); tủ lạnh.  

 
 
 

(210) 4-2011-02093 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 

thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ.   
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(210) 4-2011-02095 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) NIKE INTERNATIONAL LTD.   (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, OR 
97005-6453, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và mũ nón, khăn đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-02096 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) NIKE INTERNATIONAL LTD.   (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, OR 
97005-6453, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và mũ nón, khăn đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-02097 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) NIKE INTERNATIONAL LTD.   (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, OR 
97005-6453, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và mũ nón, khăn đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-02099 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) WORLDWIDE FRANCHISE 
SYSTEMS, INC.   (US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ 

ở tạm thời.  
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(210) 4-2011-02100 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.   (US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp (không phải là mua bán) các trang thiết bị vui chơi 

giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ karaoke; dịch vụ câu lạc bộ 
khiêu vũ (phòng nhảy disco); dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí).   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ 
ở tạm thời. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02102 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.23; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Giới  (VN) 
26/4 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); cà phê sữa; hương liệu cà phê; 

đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02103 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất).  
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(210) 4-2011-02105 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ANA BIO 
RESEARCH & DEVELOPMENT  (VN)
A1, lô 4, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích ý tế; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02106 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ANA BIO 
RESEARCH & DEVELOPMENT  
(VN) 
A1, lô 4, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích ý tế; thực phấm bổ 
sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02107 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ANA BIO 
RESEARCH & DEVELOPMENT  
(VN) 
A1, lô 4, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phấm bổ 
sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02108 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-02109 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02110 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02111 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02112 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02113 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02114 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02115 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02116 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) 1. DIRK VERHAEGHE   (BE) 
Boekweithofstraat 10, B-9120 Haasdonk, 
Belgium  
2. GREET DAMME   (BE) 
Boekweithofstraat 10, B-9120 Haasdonk, 
Belgium  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm chữa bệnh tim mạch, thuốc thú y vá chế phẩm thú y chữa bệnh 

tim mạch; chế phẩm và sản phẩm vi lượng đồng cân; thực phẩm ăn kiêng dùng trong 
ngành y hoặc cho mục đích dinh dưỡng y tế; chất dinh dưỡng cho người ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung, thực phẩm cô đặc, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế hoặc mục đích dinh dưỡng y tế; en-zim, đường, vi-ta-min, chế phẩm 
vi-ta-min, chất khoáng và sản phẩm chứa chất khoáng dùng cho mục đích y tế; thảo dược 
và nước uống thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng cho mục đích y tế hoặc 
mục đích thú y; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích thẩm mỹ y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02117 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Trắng, nâu, đen, xanh. 
(731) Cao Thanh Hải  (VN) 

11 ngõ 4, phố An Hoà, Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
1010 

(210) 4-2011-02118 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.2; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh nước biển đậm.
(731) NOK CORPORATION   (JP) 

12-15, Shiba Daimon 1 - Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); 

vật liệu để gắn kín (không bằng kim loại); đệm lót (không bằng kim loại); vòng để bịt 
kín (không bằng kim loại); đệm nối kín (gioăng, không bằng kim loại); miếng đệm dùng 
cho ống dẫn (không bằng kim loại); bao bì không thấm nước (không bằng kim loại); 
vòng chống rò rỉ nước (không bằng kim loại); cao su; cao su ( thô hoặc bán thành phẩm); 
cao su tổng hợp. 

 
 

(210) 4-2011-02119 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY  

(US) 
1145 17th Street, N.W., Washington, 
D.C. 20036, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phát chương 

trình truyền hình cáp; dịch vụ phát chương trình truyền hình đến những đối tượng khán 
giả nhất định; dịch vụ phát thanh và truyền hình thông qua mạng Internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; giải trí; sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất phim: 
dịch vụ trò chơi và các hoạt động giải trí cho trẻ em được cung cấp trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2011-02120 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E-11, Ind. Area, Panipat- 132 103 (India) 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
1011 

(210) 4-2011-02121 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E-11, Ind. Area, Panipat- 132 103 (India) 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-02122 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.9; 26.1.5 
(591) Xanh lá, xám. 
(731) Công ty TNHH Tâm Tiến Đạt  

(VN) 
181 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo.  

 
 

(210) 4-2011-02127 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4 
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình plasma, máy thu hình tinh thể lỏng (máy thu hình LCD), hệ 

thống thiết bị nghe nhìn (video), cụ thể là máy thu hình màn hình mỏng, đầu đọc đĩa 
video kỹ thuật số hoặc máy ghi đĩa video kỹ thuật số, tất cả đều có màn hình phẳng.  

 
 

(210) 4-2011-02129 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là, 
chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo dưỡng vải 
(chất làm mềm và dưỡng sợi vải), chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng trong gia 
đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải), xà phòng. 

 
 

(210) 4-2011-02130 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc mặt không chứa thuốc, cụ thể là, gel dùng cho mặt, 

mặt nạ dùng cho mặt, kem dùng cho mặt, kem dùng cho mặt thể sữa, kem làm ẩm dùng 
cho mặt, nước thơm dùng cho mặt, chế phẩm chống mụn trứng cá, chế phẩm làm se khít 
lỗ chân lông dùng cho mặt, nước rửa mặt.  

 
Nhóm 05: Các sản phẩm chăm sóc mặt có chứa thuốc, cụ thể là gel dùng cho mặt, mặt 
nạ dùng cho mặt, kem dùng cho mặt, kem dùng cho mặt thể sữa, kem làm ẩm dùng cho 
mặt, nước thơm dùng cho mặt, chế phẩm chống mụn trứng cá, chế phẩm làm se khít lỗ 
chân lông dùng cho mặt, nước rửa mặt.  

 
 

(210) 4-2011-02131 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc; dầu thơm dùng cho môi, son bóng dùng cho môi 

và phấn dùng cho môi . 
 
 

(210) 4-2011-02132 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  
(JP) 
300 Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref. 432-
8611, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; bánh xe ô tô; thanh chắn va 
đập dùng cho ô tô; tấm làm lệch dòng khí động (khung xe) dùng cho ô tô; chắn bùn 
dùng cho ô tô; lưới thông gió là bộ phận của động cơ thân xe; tấm lưới bảo vệ dùng cho 
« tô; bảo vệ dạng ống dùng cho ô tô; bậc thang dùng cho ô tô; thang lên đằng sau dùng 
cho ô tô; cái chắn bảo vệ bên dưới dùng cho ô tô; cái chắn bình xăng dùng cho ô tô; cái 
chắn bùn dùng cho ô tô; ống xả khí thải dùng cho ô tô; lò xo giảm sóc dùng cho xe cộ; 
lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định bánh lái dùng cho xe ô tô; má phanh dùng cho xe 
cộ; phanh đã dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; cái chụp bánh xe ô tô; vỏ 
bọc bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho ô tô; bệ đỡ hàng trên nóc dùng cho ô tô; giá 
đỡ hàng trên nóc dùng cho ô tô; hộp để hàng trên nóc dùng cho ô tô; bánh lái dùng cho 
xe cộ; bọc bánh lái dùng cho xe cộ; nút nhấn còi dùng cho xe cộ; cơ cấu truyền động 
dùng cho ô tô; núm tay cầm điều khiển dịch chuyển dùng cho xe cộ; cần đẩy cài khớp 
dùng cho xe cộ; cái chống chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc bánh xe ô tô dự phòng; thanh an 
toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí ở giữa phía sau bên dưới dùng cho ô tô; đường ở 
trang trí phía bên dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía sau dùng cho ô tô; thanh chống 
dùng cho ô tô; tay đòn bên dùng cho ô tô bệ máy dùng cho ô tô; kết cấu che nắng dùng 
cho ô tô; vỏ gương dùng cho ô tô; nắp khớp ly hợp dùng cho xe cộ trên mặt đất; đĩa ly 
hợp dùng cho xe cộ trên mặt đất; ghế ngồi dùng cho xe cộ; đai an toàn dùng cho người 
ngồi ghế dùng cho xe cộ; xe mô tô; động cơ dùng cho xe mô tô; lốp dùng cho xe mô tô; 
bánh xe mô tô; gương chiếu hậu dùng cho xe mô tô; tấm chắn gió xe cộ; vành chắn cụm 
đồng hồ dùng cho xe mô tô; giá lắp biển số dùng cho xe mô tô; nắp che động cơ dùng 
cho xe mô tô; vỏ bình xăng dùng cho xe mô tô; miếng đệm bình xăng dùng cho xe mô 
tô; vỏ yên xe dùng cho xe mô tô; cái bọc tay nắm dùng cho xe mô tô; tấm che chân dùng 
cho xe mô tô; tấm phủ ngoài xe đạp; giá đỡ phía sau dùng cho xe mô tô; giỏ phía trước 
dùng cho xe mô tô; hộp đằng sau dùng cho xe mô tô; chân chống bên dùng cho xe mô 
tô; khớp ly hợp dùng cho xe mô tô; cơ cấu truyền động dùng cho xe mô tô; biển chỉ báo 
hướng dùng cho xe mô tô; bình xăng dùng cho xe mô tô; tay lái dùng cho xe mô tô; 
phanh dùng cho xe mô tô; đòn lắc dùng cho xe mô tô; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe 
lăn dùng cho người tàn tật; tầu, xuồng. 

 
 

(210) 4-2011-02133 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) PFIZER A.G.   (CH) 
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, 
Switzerland  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm để điều trị các bệnh và các rối loạn tim mạch.  

 
 

(210) 4-2011-02134 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ACHAL ANIL BAKERI   (IN) 
Plot No 415, Bodakdev, Ahmedabad - 
380054, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; bình đun nước nóng, dùng điện (bình nóng lạnh).  
 
 

(210) 4-2011-02135 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.2.3; A16.1.5; A26.3.6; 16.1.4 
(591) Ghi, đỏ. 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; bộ điều biến (giải điều biến) dùng cho đường truyền dẫn 
nối tiếp đa năng (mođem USB); thẻ (cạc) dữ liệu; cổng kết nối dùng để kết nối mạng; bộ 
điều biến (giải điều biến- mođem); thiết bị đầu cuối kết nối mạng truyền thông dùng 
trong gia đình dùng để truy cập mạng toàn cầu, gọi điện thoại, xem video và chơi trò 
chơi; thiết bị đầu cuối dùng để truy cập đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) 
băng thông rộng; bộ định tuyến; mođun truyền dữ liệu; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số dùng 
cho cá nhân (PDA); điện thoại dùng để đàm thoại từ xa với các điện thoại khác, thiết bị 
lữu trữ và xem ảnh kỹ thuật số, thiết bị đàm thoại truyền hình từ xa, thiết bị đàm thoại 
truyền hình qua mạng, thiết bị điều khiển thông minh dùng trong đàm thoại truyền hình, 
pin điện, bộ sạc điện dùng cho pin, chuột dùng cho máy vi tính, tai nghe, phần mềm 
được ghi sẵn dùng trong lĩnh vực truyền thông, ống phóng thanh (micrô). 

 
 

(210) 4-2011-02136 (220) 08.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A16.1.5; 16.1.4 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; bộ điều biến (giải điều biến) dùng cho đường truyền dẫn 

nối tiếp đa năng (mođem USB); thẻ (cạc) dữ liệu; cổng kết nối dùng để kết nối mạng; bộ 
điều biến (giải điều biến- mođem); thiết bị đầu cuối kết nối mạng truyền thông dùng 
trong gia đình dùng để truy cập mạng toàn cầu, gọi điện thoại, xem viđeô và chơi trò 
chơi; thiết bị đầu cuối dùng để truy cập đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) 
băng thông rộng; bộ định tuyến; mođun truyền dữ liệu; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số dùng 
cho cá nhân (PDA); phần mềm được ghi sẵn dùng trong lĩnh vực truyền thông; thiết bị 
mạng truyền thông; máy tính xách tay dạng nhỏ (netbook).  
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(210) 4-2011-02137 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thúy Hồng  
(VN) 
Sạp E177, lầu 1, trung tâm thương mại - 
dịch vụ An Đông, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc cụ thể là quần; áo; giày vải; tất (vớ); mũ (nón).  

 
 

(210) 4-2011-02138 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) LIMITED LIABILITY COMPANY 
"INCOMINVEST"  (RU) 
The Russian Federation 115114 
Moscow, Derbenevskaya street, 1, bldg. 
5  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốt ca; rượu đắng.  

 
 

(210) 4-2011-02139 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) LIMITED LIABILITY COMPANY 
"INCOMINVEST"  (RU) 
The Russian Federation 115114 
Moscow, Derbenevskaya street, 1, bldg.5

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốt ca; rượu đắng.  

 
 

(210) 4-2011-02140 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển du lịch Sao Việt  
(VN) 
Toà nhà VMT, lô A1F, cụm Tiểu thủ 
công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02141 (220) 09.01.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Việt 
TÚ  (VN) 
42/C19 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy lọc dầu; máy tách dầu.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02142 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm thế 
giới Vi ta min   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ nhỏ (trẻ sơ sinh).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02146 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
Thương Phú   (VN) 
22B, đường Lam Sơn, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển 

lãm nhằm mục đích thương mại; dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ làm tài chính; dịch vụ cho thuê văn phòng; môi giới bất động sản.  
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(210) 4-2011-02147 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong 
thể thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước 
uống rau quả và nước ép rau quả. 

 
 

(210) 4-2011-02148 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.   (TW) 
No. 21, Chung Shan Road, Min Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; dầu gội dầu; dầu xả dưỡng tóc; dầu tắm; chất 
giặt tẩy; dung dịch để giặt rửa; dầu gội đầu dùng cho vật nuôi cảnh (không dùng cho 
mục đích y tế).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm làm mọc tóc dùng cho y tế; dược phẩm 
để điều trị hói đầu và chăm sóc tóc và da đầu; dược phẩm kháng khuẩn dùng cho người; 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng với mục đích y tế; chế phẩm khử trùng dùng cho mục 
đích vệ sinh môi trường.  

 
 
(210) 

 
4-2011-02149 

 
(220) 

 
09.02.2011 

  (441) 25.04.2011 
(531) 2.9.1; 25.1.6; 5.9.17 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 
(731) KABUSHIKI KAISHA ITALIAN 

TOMATO   (JP) 
No. 12-4, Higashi Shinagawa 4-Chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; chè xanh; ca cao; đồ uống sô cô la; đường; bột sắn; bột cọ sagu; 
bánh mỳ; bánh xốp; bánh bích quy; bánh quy giòn; bánh ngọt; bánh gạo; bánh quy giòn 
làm từ gạo; bánh ngọt Nhật; thạch hoa quả; bánh mứt kẹo; kẹo; kẹo sô cô la; kem lạnh; 
kem có thể ăn được (kem lạnh); mù tạt; giấm; nước xốt (trừ nước xốt dùng cho xà lách).  

 
Nhóm 43: Quán ăn; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; nhà hàng ăn. 

 
 
 

(210) 4-2011-02150 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 26.15.1; A1.1.12; 1.15.9; 21.3.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, nhạt 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

mua sắm Nắng Mặt Trời   (VN) 
Số 31, ngõ 83, đường Nguyễn Khang, tổ 
46, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm hàng du lịch, túi xách, đồ kìm hoàn giả, máy chế biến 

công nghiệp thực phẩm, đồ uống, thiết bị cơ điện gia dụng, bộ điện thoại, thiết bị truyền 
dẫn dùng cho phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình, máy thu dùng cho phát sóng vô 
tuyến, màn hình, máy chiếu, thiết bị dùng cho tập luyện thể chất, khung và gọng kính, 
kính bảo hộ, đồng hồ đeo tay và đồng hồ cá nhân.  

 
 
 

(210) 4-2011-02151 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vĩnh Đại   (VN) 
20 Công Chúa Ngọc Hân, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 10: Máy mát xa bằng ozone dùng cho mặt; máy mát xa bằng ozone dùng cho toàn 

thân.  
 

Nhóm 11: Máy khử mùi không khí bằng khí ozone; máy làm sạch không khí bằng khí 
ozone; thiết bị làm sạch nước bằng khí ozone.  
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(210) 4-2011-02152 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần L & A   (VN) 
19M Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tuyển dụng lao động; tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh; tư vấn 

quản lý lao động (quản lý nhân sự); khảo sát thị trường; cung ứng lao động (cung ứng 
nhân sự). 

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề (quản lý, bán hàng quản trị nhân sự).  

 
 
 

(210) 4-2011-02153 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh snack (bánh ăn liền); bột canh (hạt nêm); tương 

ớt; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 
 
 

(210) 4-2011-02156 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.3.2; 21.1.15 
(591) Ghi đậm, ghi nhạt, cam, vàng, xanh 

dương, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt. 

(731) Công ty TNHH VINATISSUE   (VN)
Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh 
Yên, Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy nhắc việc; tập giấy viết; giấy nến; giấy bạc; giấy can.  
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(210) 4-2011-02161 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02162 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02163 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02164 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02165 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02166 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02167 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SAVI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02168 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) TUTUANNA CO., LTD.   (JP) 
2-3-1, Tennojicho-Kita, Abeno-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; bít tất ngắn cổ; tất dài; ghệt mắt cá (phủ mặt trên của 

giày và phần mắt cá chân); xà cạp (quần legging); quần áo bó sát người; dép lê (đi trong 
nhà); mũ; túi bọc chân cho ấm (không được làm nóng bằng điện); quần áo mặc trong 
bằng vải lanh; tạp dề (quần áo).  

 
 

(210) 4-2011-02169 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.12; A5.5.20; 26.4.9; A25.7.8 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, tím, da 

cam, ghi đậm, ghi nhạt. 
(731) GOVERNMENT OF SINGAPORE  

(SG) 
1 North Buona Vista Drive, MOE 
Building, Singapore 138675  

(540) 

   
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cấp phép, cụ thể, phát triển và cung cấp các tiêu chuẩn giáo dục trong 

trường mầm non (cụ thể, các trung tâm chăm sóc trẻ và các trường mẫu giáo) cho mục 
đích cấp phép; dịch vụ cấp phép, cụ thể, đánh giá các trường mầm non (cụ thể, các trung 
tâm chăm sóc trẻ và các trường mẫu giáo) để xác định liệu các trường mầm non (cụ thể, 
các trung tâm chăm sóc trẻ và các trường mẫu giáo) có đáp ứng được tiêu chuẩn thành 
lập.  
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(210) 4-2011-02170 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SODIREX Việt Nam  (VN) 
86 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức. 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02173 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ROCK PAINT CO., LTD.   (JP) 
1-47, Himejima 3-chome, 
Nishiyodogawa-ku, Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc-ni; sơn dầu; sơn chống gỉ; dung môi cho sơn; sơn màu; sơn bóng; 

sơn lót; sơn nhũ.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02174 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ROCK PAINT CO., LTD.   (JP) 
1-47, Himejima 3-chome, 
Nishiyodogawa-ku, Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc-ni; sơn dầu; sơn chống gỉ; dung môi cho sơn; sơn màu; sơn bóng; 

sơn lót; sơn nhũ.  
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(210) 4-2011-02176 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 25.5.2; A2.1.23; 
A2.3.23; A5.3.13 

(591) Xanh, vàng, trắng. 
(731) Công Ty TNHH Hiệp Phong   (VN)

Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú 
(tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-02178 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(300) 1399440 13.12.2010 AU 

(731) CONOCOPHILLIPS COMPANY   (US) 
600 North Dairy Ashford, MA-1135, 
Houston TEXAS 77079-1175, USA  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Các chất hóa dầu và các hóa chất đặc thù được chế xuất từ dầu mỏ, nhựa tổng 

hợp và chất xúc tác; các hóa chất dùng trong công nghiệp dầu mỏ, bao gồm, chất phụ gia 
giúp đẩy mạnh dòng chảy và/hoặc việc vận chuyển của các dòng hi-đrô các-bon bên 
trong đường ống; các chế phẩm tiết kiệm nhiên liệu, bao gồm, các chế phẩm làm sạch 
vòi phun, làm sạch bộ chế hòa khí, và chế phẩm làm giàu octan, hóa chất điều hòa và 
hóa chất hàn dùng cho bộ truyền lực tự động, và dùng cho máy đánh bùn; chất phụ gia 
làm sạch cho ga, dầu và nhiên liệu; chất chống đông; chất lỏng dùng cho phanh; chất 
lỏng dùng cho thiết bị lái trợ lực, chất phụ gia nhiên liệu để làm giảm tiếng ồn của động 
cơ đốt trong; chế phẩm hóa học dùng cho động cơ khử các-bon.  

 
Nhóm 04: Nhiên liệu, dầu và dầu nhờn, bao gồm, xăng dầu, dầu bôi trơn cho động cơ; 
nhiên liệu cho động cơ đốt trong, bao gồm, xăng dầu và dầu đi-ê-den; nhiên liệu cho 
phương tiện bay; các hỗn hợp nhiên liệu dạng hơi, bao gồm, khí ga tự nhiên, khí e-tan, 
khi prô-ban, khí bu-tan; dầu nhờn, bao gồm, dầu dùng cho bánh răng, dầu dùng cho bộ 
truyền lực, dầu công nghiệp và dầu dùng cho đường ray; dầu công nghiệp tổng hợp. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản trị chương trình trúng thưởng khuyến mại để những người tham 
gia được mua hàng hóa và dịch vụ giá rẻ hoặc miễn phí thông qua việc sử dụng thẻ tín 
dụng, thẻ ghi nợ và thẻ tiền mặt; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu.  
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; bao gồm, dịch vụ huy động tài chính; dịch vụ ngân hàng; 
dịch vụ quản lý thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ tiền mặt; phát hành thẻ tín dụng, thẻ ghi 
nợ và thẻ tiền mặt; phát hành séc du lịch. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành, tiếp nhiên liệu và lau rửa các phương tiện giao thông tự 
động, máy bay, và các phương tiện bay bằng động cơ khác tại các trạm dịch vụ và các 
sân bay.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển, lưu kho, đóng thùng và phân phối dầu, dầu nhờn, xăng, dầu 
xăng, nhiên liệu, chất bôi trơn bằng đường ống hoặc xe tải.  

 
Nhóm 40: Chế xuất dầu thô, khí ga tự nhiên, dầu mỏ, dầu mỏ dạng đặc, khí ga thiên 
nhiên hóa lỏng, và các nhiên liệu hi-đrô các-bon thể rắn, lỏng và khí; dịch vụ công 
nghiệp chế xuất dầu và ga, bao gồm sản xuất và điều chế hi-đrô các-bon; dịch vụ chế 
xuất dầu, bao gồm, lọc dầu; xử lý hoạt động của các giếng dầu, bao gồm xử lý các giếng 
dầu và khí ga. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thăm dò dầu thô, khí ga tự nhiên, dầu mỏ và dầu mỏ dạng đặc; dịch 
vụ tư vấn và nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực thăm dò, chế xuất và khai thác dầu thô, 
khí ga tự nhiên, dầu mỏ, và dầu đặc. 

 
 

(210) 4-2011-02179 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(300) 85/104,409 10.08.2010 US 

(731) THE ORIGINAL BROOKLYN WATER 
BAGEL CO., INC.   (US) 
14451 South Military Trail, Delray 
Beach, Florida 33484, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh vòng (bánh mỳ); bánh mỳ kẹp nhân; bánh nướng xốp.  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai và nước (đồ uống).  
 

Nhóm 43: Các dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-02180 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) GRAND PIERIS LTD   (VG) 
Akara Bldg. 24 De Castro Street, 
Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola 
British Virgin Islands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; tiệm ăn nhỏ; quán cà phê; quán cà-phê 
tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán rượu (quầy bar); dịch vụ cửa hàng bán thức ăn 
mang đi (do nhà hàng thực hiện) ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-02182 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02183 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.12; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Nhiên   (VN) 
19 đường 17B, khu phố 2, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ (nón); dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); cà 

vạt.  
 
 

(210) 4-2011-02184 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) DISCOVER FINANCIAL SERVICES  
(US) 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, 
Illinois 60015, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính cụ thể là ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ 

và các dịch vụ giao dịch tại điểm bán hàng; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến các 
biện pháp an ninh cho việc mã hóa các thông tin tài chính và các dữ liệu liên quan; dịch 
vụ xác nhận các giao dịch tài chính cho người mua và thương nhân.  
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(210) 4-2011-02186 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.2 
(731) DINERS CLUB INTERNATIONAL 

LTD   (US) 
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, 
Illinois 60015, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính cụ thể là ngân hàng, dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ 

và các dịch vụ giao dịch tại điểm bán hàng; dịch vụ tu vấn tài chính liên quan đến các 
biện pháp an ninh cho việc mã hóa các thông tin tài chính và các dữ liệu liên quan; dịch 
vụ xác nhận các giao dịch tài chính cho người mua và thương nhân.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02187 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Nhũ đồng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, xã Bình Thắng, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy mát xa, dụng cụ y tế, dụng cụ thể thao; mua bán hàng 

mỹ phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02191 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân  (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-02192 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02193 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.15.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Việt 
Hoa  (VN) 
Xóm 4, Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy rửa bát, máy ép nước hoa quả, máy trộn để làm bánh ngọt và 

các bộ phận và phụ kiện của chúng.  
 

Nhóm 11: Máy hút mùi thức ăn, bếp gas, lò nướng gas, bình đun nước nóng thuộc nhóm 
này, lò nướng được lắp cố định vào bệ bếp, ấm đun nước thuộc nhóm này. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02195 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(731) CELULOSA ARAUCO Y 

CONSTITUCION S.A   (CL) 
Avda . El Golf 150, 14th Floor, Las 
Condes, Santiago, Chile  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhãm 01: Xenlul«. 
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(210) 4-2011-02196 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) CELSIUS PROPERLY B.V.,   (CH) 
Amsterdam (NL), Schafthausen Branch, 
Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ loài có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm.  

 
 
 

(210) 4-2011-02197 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A17.2.2; 24.9.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh ngọc, xanh lá cây, 

vàng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Bảo Trân   (VN) 
Quầy số 2, cửa tây chợ Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, đá quý và nữ trang.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nữ trang.  
 
 
 

(210) 4-2011-02198 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Trắng, đen, xanh ngọc. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Bảo Trân   (VN) 
Quầy số 2, cửa tây chợ Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, đá quý và nữ trang.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nữ trang. 
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(210) 4-2011-02200 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - 
Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02201 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, nâu. 
(731) WHOLE EARTH SWEETENER 

COMPANY LLC   (US) 
33 North Dearborn, Chicago, Illinois, 
United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 30: Chất pha cho ngọt tự nhiên, chất thay thế đường; chất pha cho ngọt dùng trong 

việc làm ngọt thức ăn và đồ uống, bao gồm chủ yếu là chất pha cho ngọt tự nhiên; chất 
pha cho ngọt tự nhiên với chiết xuất thảo mộc; chất pha cho ngọt tự nhiên với đường 
rượu; chất pha cho ngọt tự nhiên với chiết xuất từ cỏ ngọt stevia.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02202 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SONG UY   (VN) 
92/17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2011-02203 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Bảo Minh   (VN) 
68 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02204 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH Sinh hoá Công 
nghệ Mới  (VN) 
Thôn An Bình, xã Hồng Quang, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho nhà vệ sinh, sàn nhà.  
 
 
 

(210) 4-2011-02205 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; A24.15.11; A24.15.13; 24.15.3
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nõn chuối, da 

cam, đỏ, trắng, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH Sinh hóa Công 

nghệ Mới   (VN) 
Thôn An Bình, xã Hồng Quang, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho nhà vệ sinh, sàn nhà.  
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(210) 4-2011-02206 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH Sinh hóa Công 
nghệ Mới   (VN) 
Thôn An Bình, xã Hồng Quang, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đại lý hàng tiêu dùng: bánh, kẹo, đường, sữa, xà phòng, bàn 

chải, máy cạo râu, rượu, nước khoáng, bút bi, bia, nước ngọt, dầu ăn, dầu gội.  
 
 
 

(210) 4-2011-02207 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02208 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02209 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02210 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02211 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02212 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Bắc  (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02213 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02214 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A7.1.12; 7.1.5 
(731) Ngô Hữu Hậu  (VN) 

Số 403B, C22, tổ 20, phường Quỳnh Lôi, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu (bar). 
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(210) 4-2011-02215 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
quốc tế Nhật Bản   (VN) 
Số nhà 136, tập thể Viện Khoa Học 
Nông Nghiệp Việt Nam, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ rầy. 

 
 
(210) 

 
4-2011-02216 

 
(220) 

 
10.02.2011 

  (441) 25.04.2011 
(731) ANGOSTURA INTERNATIONAL 

LIMITED   (CA) 
c/o C. Paul W. Smith, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, P.O.Box 7289, Stn. "A", 
Saint John, N.B. E2L 4S6, Canada  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn, rượu rum. 

 
 

(210) 4-2011-02220 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ARCADIA GROUP BRANDS 
LIMITED   (GB) 
Colegrave House, 70 Berners Street, 
London, W1T 3NL, United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm mỹ phẩm, đồ ăn, đồ uống, sô-cô-la, đồ ngọt, kẹo, 

nước ngọt, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, quần áo, đồ đi chân, hàng kệt kim, 
phụ kiện tóc, phụ kiện thời trang, túi, trang phục phụ nữ, nữ trang, nữ trang giả, dụng cụ 
viết, văn phòng phẩm, sách, kính, đồ đeo mắt, bán hàng của các nhà cung cấp tại một cơ 
sở bán lẻ các mặt hàng mỹ phẩm, đồ ăn, đồ uống, sô- cô la, đồ ngọt, kẹo, nước ngọt, đồ 
uống không có cồn, đồ uống có cồn, quần áo, đồ đi chân, hàng dệt kim, phụ kiện tóc, 
phụ kiện thời trang, túi, trang phục phụ nữ, nữ trang nữ trang giả, dụng cụ viết, văn 
phòng phẩm, sách, kính, đồ đeo mắt để giúp cho khách hàng dễ dàng xem và mua hàng; 
bán hàng của các nhà cung cấp, có mô tả hoặc hình ảnh của các sản phẩm mỹ phẩm, đồ 
ăn, đồ uống, sô-cô-la, đồ ngọt, kẹo, nước ngọt, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, 
quần áo, đồ đi chân, hàng dệt kim, phụ kiện tóc, phụ kiện thời trang, túi, trang phục phụ 
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nữ, nữ trang, nữ trang giả, dụng cụ viết, văn phòng phẩm, sách, kính, đồ đeo mắt trong 
catalogue để khách hàng dễ dàng xem và mua hàng bằng cách đặt hàng qua e-mail; bán 
hàng của các nhà cung cấp, có mô tả hoặc hình ảnh của các sản phẩm mỹ phẩm, đồ ăn, 
đồ uống, sô-cô-la, đồ ngọt, kẹo, nước ngọt, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, quần 
áo, đồ đi chân, hàng dệt kim, phụ kiện tóc, phụ kiện thời trang, túi, trang phục phụ nữ, 
nữ trang, nữ trang giả, dụng cụ viết, văn phòng phẩm, sách, kính, đồ đeo mắt trên một 
trang web để khách hàng dễ dàng xem và mua hàng thông qua các phương tiện viễn 
thông; cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ khách hàng liên quan tới các dịch vụ trên; 
trang trí quầy kinh của cửa hàng; sắp xếp trưng bày quầy kính cửa hàng; quản lý kinh 
doanh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02221 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ARCADIA GROUP BRANDS 
LIMITED   (GB) 
Colegrave House, 70 Berners Street, 
London, W1T 3NL, United Kingdom  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; ủng; giày; dép đi trong nhà; dép; giày thể thao; bít tất ngắn 

cổ; bít tất dệt kim; bít tất chân dài; mũ nón; mũ; mũ lưỡi trai; mũ bê rê; khăn choàng cổ 
(của phụ nữ), khăn choàng khăn khoác ngoài mũ che tai; găng tay (trang phục); găng tay 
hở ngón (trang phục); thắt lưng phụ kiện của quần áo); tạp dề.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02222 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.9 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Thành Lợi  

(VN) 
468, ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 21: Cốc (ly) làm đá; cặp lồng (cà mÌn); cối (dùng để giã); nồi lẩu (không dùng 

điện); chậu (thau); phin cà phê- bằng inox (không dùng điện).  
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(210) 4-2011-02223 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.4; A3.7.24; 4.3.20; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH NIPPON KODO 
Việt Nam  (VN) 
Lô đất J6, J7 khu công nghiệp Nomura - 
Hải Phòng, huyện An Dương, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương). 
 

Nhóm 04: Nến (thắp sáng). 
 

Nhóm 35: Mua bán nến, hương. 
 
 
 

(210) 4-2011-02224 (220) 10.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Bảo 
Minh  (VN) 
Lầu 12 (B5-B6) tòa nhà International 
Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê khoảng không gian quảng cáo.  

 
 
 

(210) 4-2011-02225 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Huy Linh  (VN) 
27 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-02230 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.13.25 
(731) Bảo tàng §¾k L¾k   (VN) 

Số 02 Y Ngông, phường Tân Tiến, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ về bảo tàng (giới thiệu, trưng bày các hiện vật bảo tàng); 

dàn dựng và tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa, giải trí, giáo dục; dịch vụ phòng 
trưng bày nghệ thuật; dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí.  

 
 
 

(210) 4-2011-02231 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nam DBB  
(VN) 
Phòng 416, số 187 Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Đệm ngực y tế; thuốc thử hóa học dùng cho y tế hoặc thú y; thuốc nước y tế; 

nước hãm (nước pha) y tế; cồn y tế; dầu y tế; bùn y tế; băng dính dùng cho y tế 
 

Nhóm 10: Hộp đựng dụng cụ y tế; đồ đựng đặc biệt dùng để đựng rác thải y tế; nạng cho 
người tàn tật; ống giác y tế; điện cực dùng cho y tế; mặt nạ dùng cho nhân viên y tế; thiết 
bị và dụng cụ y tế; thiết bị y tế dùng cho luyện tập thân thể. 

 
 
 

(210) 4-2011-02232 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SociÐtÐ des Hotels MÐridien  
(FR) 
TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, 
avenue du Maine, 14Ì Ðtage 75015 
PARIS - France  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ 

ở tạm thời. 
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(210) 4-2011-02233 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Trương Hồng Diệp   (VN) 
192A Trần Quang Khải, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02234 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(300) 2008803 13.08.2010 IN 

(731) BUHLER (INDlA) PVT. LTD  (IN) 
13-D, KIADB Industrial Area, Attibele, 
Bangalore - 562 107, Karnataka, India  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến hạt dùng làm thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02235 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(300) 2008804 13.08.2010 IN 

(731) BUHLER (INDIA) PVT. LTD.   (IN) 
13-D, KIADB Industrial Area, Attibele, 
Bangalore - 562 107, Karnataka, India  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến hạt dùng làm thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02236 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.7.25; 26.3.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Anh 
Anh  (VN) 
Số 384 (lầu 9 phòng 14 cao ốc H3) 
Hoàng Diệu, phường 06, quận 04, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Vải tơ nhân tạo; lụa; nhung; vải; thảm trang trí treo tường bằng vải; vải len. 
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Nhóm 25: Ca vát; quần áo may sẵn; giày; dép; khăn quàng cổ; váy. 
 

Nhóm 26: Huy hiệu để trang trí (khuy áo); ghim cài (phụ tùng của trang phục); cặp 
(trâm) cài tóc; đồ thêu; đồ ren tua kim tuyến. 

 
 

(210) 4-2011-02237 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) MICROPORT MEDICAL 
(SHANGHAI) CO., LTD  (CN) 
501 Newton Road, Z.J. Hi-Tech Park, 
Shanghai 201203, P. R. China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật (dùng cho ngành y); 

ống thông đường tiểu (ngành y); thiết bị luyện tập thân thể dùng cho mục đích y tế; thiết 
bị thử nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán dùng trong ngành y; dây dẫn 
hướng dùng trong ngành y; dụng cụ kéo (chân, tay) dùng trong ngành y; mô cấy dùng 
trong phẫu thuật (vật liệu nhân tạo); vật liệu để khâu vết thương.  

 
 

(210) 4-2011-02238 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) MICROPORT MEDICAL 
(SHANGHAI) CO., LTD.   (CN) 
501 Newton Road, Z.J. Hi-Tech Park, 
Shanghai 201203, P. R. China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật (dùng cho ngành y); 

ống thông đường tiểu (ngành y); thiết bị luyện tập thân thể dùng cho mục đích y tế; thiết 
bị thử nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán dùng trong ngành y; dây dẫn 
hướng dùng trong ngành y; dụng cụ kéo (chân, tay) dùng trong ngành y; mô cấy dùng 
trong phẫu thuật (vật liệu nhân tạo); vật liệu để khâu vết thương.  

 
 

(210) 4-2011-02239 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) MICROPORT MEDICAL 
(SHANGHAI) CO., LTD  (CN) 
501 Newton Road, Z.J. Hi-Tech Park, 
Shanghai 201203, P. R. China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật (dùng cho ngành y); 
ống thông đường tiểu (ngành y); thiết bị luyện tập thân thể dùng cho mục đích y tế; thiết 
bị thử nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán dùng trong ngành y; dây dẫn 
hướng dùng trong ngành y; dụng cụ kéo (chân, tay) dùng trong ngành y; mô cấy dùng 
trong phẫu thuật (vật liệu nhân tạo); vật liệu để khâu vết thương.  

 
 
 

(210) 4-2011-02240 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-02241 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-02242 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-02243 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02244 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02245 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02246 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-02251 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) MICROPORT MEDICAL 
(SHANGHAI) CO., LTD  (CN) 
501 Newton Road, Z.J. Hi-Tech Park, 
Shanghai 201203 , P. R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật (dùng cho ngành y); 

ống thông đường tiểu (ngành y); thiết bị luyện tập thân thể dùng cho mục đích y tế; thiết 
bị thử nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán dùng trong ngành y; dây dẫn 
hướng dùng trong ngành y; dụng cụ kéo (chân, tay) dùng trong ngành y; mô cấy dùng 
trong phẫu thuật (vật liệu nhân tạo); vật liệu để khâu vết thương.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02252 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SPIER WINES (PROPRIETARY) LTD  
(ZA) 
Annandale Road, Stellenbosch, 7600 
SOUTH AFRICA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02253 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SPIER WINES (PROPRIETARY) LTD  
(ZA) 
Annandale Road, Stellenbosch, 7600 
SOUTH AFRICA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu.  
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(210) 4-2011-02254 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A24.15.7; 24.15.1; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, xanh nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MUA NET  (VN)
Nhà B11, số 9A/233 đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; môi giới quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; cho thuê khoảng 

không gian quảng cáo; bán đấu giá; dán áp phích quảng cáo; phát hành các tài liệu 
quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương; 
mại hoặc quảng cáo; thông tin về thương mại; tuyển nhân viên; thăm dò dư luận; liên hệ 
với quần chúng; xuất bản những bài quảng cáo; quảng cáo bằng truyền hình.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02255 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh nước biển. 
(731) Huỳnh Thị Ba   (VN) 

Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02256 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) LBS LABORATORY LTD., PART  
(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-02257 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) TDS PHARM CORPORATION   (KR) 
437- 6, Pyeonggok-ri, Eumseong-eup, 
Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 
Korea.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-02258 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hằng 
Thông   (VN) 
146 Hàm Nghi, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy camera, đầu ghi hình kỹ thuật số, đầu karaoke.  

 
 

(210) 4-2011-02259 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.5.1; 26.5.3 
(591) Xanh, vàng đồng, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thành Nam  (VN) 
Tầng 18, tòa tháp văn phòng Crown, 
đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Tấm kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống kim 

loại; lá và tấm kim loại; ống thép; đai thép; tấm thép.  
 
 

(210) 4-2011-02260 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
1046 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-02261 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02262 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02263 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02264 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Đông   (VN) 
177 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02265 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Đông    (VN) 
177 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02267 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyễn Huân  (VN) 
64/60 đường Hòa Bình, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, cặp, vali, túi du lịch, túi xách tay.  

 
 

(210) 4-2011-02268 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.14; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lạc Tiên Đỏ  (VN)
125 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-02269 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ROHTO PHARMACEUTlCAL CO., 
LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt, chế phẩm để tẩy rửa (làm 

sạch, không dùng cho quá trình sản xuất hay dùng cho y tế), chế phẩm để đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm, nước xức tóc (mỹ phẩm): 
kem đánh răng.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú ý, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, cao dán (dùng trong ngành 
y), vật liệu dùng để băng bó (dùng trong ngành y); vật liệu để hàn răng (dùng trong 
ngành y), sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, chất diệt 
cá.  

 
 

(210) 4-2011-02270 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD  (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt, chế phẩm để tẩy rửa (làm sạch, 

không dùng cho quá trình sản xuất hay dùng cho y tế), chế phẩm để đánh bóng, tẩy dầu 
mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc (mỹ phẩm), kem 
đánh răng.  

 
 

(210) 4-2011-02271 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD  (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt, chế phẩm để tẩy rửa (làm 
sạch, không dùng cho quá trình sản xuất hay dùng cho y tế); chế phẩm để đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc (mỹ phẩm), 
kem đánh răng.  

 
 

(210) 4-2011-02275 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 
POSTEEL TOWER. 17F, 735-3, 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; chất 

làm sạch quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-02278 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh da trời, đen. 
(731) Công ty TNHH Trung tâm 

Thương mại Vinacapital   (VN) 
Đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 

bất động sản, định giá bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-02279 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.3.1; A25.7.21 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Mặt Trời Mọc  
(VN) 
123/24 Phan Anh, tổ 136, khu phố 12, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phụ tùng xe máy như: dây công tơ mét, cuộn đánh lửa (mô bin sườn), cuộn 
phát điện (mô bin lửa), bộ khởi động xe máy, rơ le khởi động, bộ vi mạch (IC).  

 
 

(210) 4-2011-02281 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.11.10 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng nhạt, đỏ, vàng 

nâu, vàng nâu nhạt, nâu, vàng xanh, 
trắng ngà, xanh dương. 

(731) Dương Kim Long   (VN) 
228 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Bạc pittông (bạc piston).  

 
 

(210) 4-2011-02282 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.7.25; 26.3.4 
(731) Dương Kim Long    (VN) 

228 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Bạc pittông (bạc piston).  

 
 

(210) 4-2011-02284 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây đậm. 
(731) PT SINAR SOSRO   (ID) 

Jalan Raya Bekasi Km. 28, Cakung-
Jakarta Timur, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bánh 

mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; kem lạnh; mật ong; nước mật đường; men; bột nở; muối ăn; 
mù tạc; giấm ăn; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; đá ăn; đồ uống được chế biến từ chè (trà) 
có hương vị trái cây; đồ uống được chế biến từ chè (trà); chè (trà) pha sẵn dùng ngay; 
chè (trà) ướp lạnh.  
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Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống có ga và đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây 
(không chứa cồn) và nước ép trái cây; si rô và các chế phẩm khác làm đồ uống; đồ uống 
không chứa cồn có hương vị trà và trái cây; nước uống không chứa cồn có hương vị trà 
và trái cây.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02285 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.2; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh lam đậm, trắng, xanh lá cây, vàng, 

xanh dương. 
(731) 1. SOEKIANTO SOSRODJOJO   (ID) 

Jl. Kintamani Raya/11, RT 002 RW 007, 
Kelurahan Kelapa Gading Barat, 
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 
- 14240, Indonesia  
2. SOEWITO SOSRODJJOJO   (ID) 
Jl. Kintamani I/42, RT 004 RW 007, 
Kelurahan Kelapa Gading Barat, 
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 
- 14240, Indonesia.  
3. SOEJANI SOSRODJOJO   (ID) 
Jl. Bangka XII/10, RT 002 RW 007, 
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan 
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 
Indonesia.  
4. KUNIARTI SOSRODJOJO   (ID) 
Jl. Kintamani I No. 39, RT 001 RW 007, 
Kelurahan Kelapa Gading Barat, 
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 
- 14240, Indonesia.  
5. SUKOWATI SOSRODJOJO   (ID) 
Jl. Tampak Siring Indah No. 41-43, RT 
006 RW 007, Kelurahan Kelapa Gading 
Barat, Kecamatan Kelapa Gading, 
Jakarta 14240, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống có ga và đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây 

(không chứa cồn) và nước ép trái cây; si rô và các chế phẩm khác dùng làm đồ uống; 
chất chiết xuất từ trái cây không chứa cồn.  
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(210) 4-2011-02286 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) P.T. GUNUNG SLAMAT   (ID) 
Jl. Mayjen Sutoyo No. 28, Slawi - Tegal, 
Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; bột mỳ và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh 

mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo thuộc nhóm này; kem lạnh; mật ong; nước mật đường; men; 
bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; chè (trà); đồ uống được 
chế biến từ chè (trà); chế phẩm làm đồ uống (được chế biến từ chè (trà)); chè (trà) nhài, 
không dùng cho mục đích y tế; trà xanh; trà đen; chè (trà) pha sẵn dùng ngay.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn khác; đồ uống 
không cồn chứa nước ép trái cây; đồ uống trái cây (không chứa cồn) và nước ép trái cây; 
chất chiết xuất từ trái cây không chứa cồn dùng để pha chế đồ uống; si rô và các chế 
phẩm khác làm đồ uống.  

 
 
 

(210) 4-2011-02287 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
IMEXPHARM  (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-02288 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
IMEXPHARM   (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-02289 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4; A26.4.6; 26.4.7; A5.3.13 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chuyển phát 

nhanh An Pha Nam   (VN) 
M31-K300 Cộng Hoà, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển: thư, hàng hoá và dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ thu 

gom, vận chuyển và giao hàng hoá, cụ thể là: tài liệu, các kiện hàng, các gói hàng nhỏ, 
thư từ, dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc vận chuyển và giao nhận, cụ thể là: 
tài liệu, các kiện hàng nhỏ, thư từ (đây là dịch vụ kèm theo dịch vụ vận chuyển liên quan 
đến việc theo dõi tự động bằng các phương tiện điện tử lộ trình của hàng hóa và các vật 
phẩm); dịch vụ tư vấn về giao nhận. 

 
 
 

(210) 4-2011-02290 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) PEMARA PTY LIMITED   (AU) 
278 Ferntree Gully Road, Notting Hill, 
Victoria, 3168, Australia  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in; dịch vụ in do khách hàng đặt; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên 

quan đến việc in; dịch vụ in bao gồm cả in nổi bằng khuôn mềm, in kỹ thuật số, in ôpxet.  
 
 
 

(210) 4-2011-02291 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ số 
Sáng Nghiệp   (VN) 
1/155 tổ 57, khu phố 8, Phan Huy ích, 
phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy trả lời tự động; bộ xử lý trung tâm, bộ nối (thiết bị xử lý dữ liệu - tin 

học); thiết bị quang báo; phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy phân phối vé, phiếu.  
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(210) 4-2011-02293 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) CAREL INDUSTRIES S.R.L.   (IT) 
Brugine (Padova), Via Dell'industria 11, 
35020, Italy  

(540) 

 (740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cực dò điện tử để đo đạc nhiệt độ và/hoặc độ ẩm và/hoặc áp lực; bảng điều 

khiển (điện/điện tử); thiết bị đo đạc để giám sát các công trình xây dựng và/hoặc nhà 
máy; bộ điều chỉnh điện và điện tử; cảm biến độ ẩm và/hoặc áp lực và/hoặc nhiệt độ; 
máy ghi nhiệt độ; bảng giao diện máy tính và/hoặc phần cứng máy tính và/hoặc phần 
mềm máy tính (ghi sẵn/có thể tải xuống được) để sử dụng trong quản lý và kiểm soát 
làm lạnh và/hoặc điều hoà không khí và/hoặc độ ẩm; khí cụ ổn ẩm (máy đo và điều 
chỉnh độ ẩm); bộ điều chỉnh tốc độ quạt; van tiết lưu điện tử; tất cả những sản phẩm nêu 
trên là phụ tùng thiết bị và phụ kiện dùng cho máy móc/thiết bị làm ẩm, điều hoà không 
khí và làm lạnh; bộ điều khiển được lập trình cho hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều 
hoà/làm lạnh không khí bao gồm cả linh kiện và phụ tùng của chúng, cụ thể là, bảng 
điều khiển (bảng giao diện sử dụng), bảng kết nối (thông tin liên lạc), bảng điều tiết (mở 
rộng), bảng điều khiển (giao diện) máy làm ẩm, bảng đầu vào/đầu ra, thẻ điện tử để đưa 
lên và tải xuống phần mềm cho bộ điều khiển được lập trình. 

 
Nhóm 11: Thiết bị làm nóng, tạo hơi nước, làm lạnh, sấy khô, thông gió, máy giữ độ ẩm, 
máy hút ẩm, máy làm ẩm, máy khuyếch tán hơi nước. 

 
Nhóm 42: Phân tích, nghiên cứu, lập kế hoạch phân tích,nghiên cứu, phát triển và thiết 
kế, phát triển và tư vấn trong lĩnh vực phần cứng và phần cứng và phần mềm của các 
thiết bị điều hành, điều tiết, kiểm soát, theo dõi, tối ưu hoá, bảo trì từ xa, giám sát máy 
móc và thiết bị dùng để làm nóng, làm ẩm, sấy khô, thông gió, điều hoà không khí, làm 
lạnh 

 
 

(210) 4-2011-02294 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) LEVI STRAUSS & CO  (US) 
1155 Battery Street, San Francisco, 
California 94111, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón, khăn trùm đầu.  
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(210) 4-2011-02299 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần MASSCOM 

Việt Nam   (VN) 
Số 19, ngõ 109 Cầu Giấy, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại. 

 
 

(210) 4-2011-02302 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC  
(US) 
3131 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, 
NV 89109 United States of America  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; thực hiện các chuyến du lịch; tiến hành các 

chuyến du lịch hoặc người đi cùng (hướng dẫn) cho các chuyến du lịch; hãng du lịch 
(không bao gồm dịch vụ liên lạc chỗ ở tạm thời); dịch vụ vận tải.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) các phương tiện sử dụng cho sòng 
bạc; dịch vụ trò chơi đánh bạc và dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao và 
vòng thi đấu gôn; tổ chức các buổi khiêu vũ, buổi biểu diễn và buổi trình diễn trực tiếp; 
tổ chức triển lãm văn hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ 
(giữ chỗ) chỗ ở tạm thời, dịch vụ đặt chỗ (giữ chỗ) ở khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch 
vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống, 
quán rượu và phòng ngồi chơi công cộng ở khách sạn và câu lạc bộ; cung cấp (không 
phải mua bán) tiện nghi cho hội nghị, không bao gồm cung cấp thiết bị âm thanh và hình 
ảnh. 

 
 

(210) 4-2011-02303 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC  
(US) 
3131 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, 
NV 89109 United States of America  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; thực hiện các chuyến du lịch; tiến hành các 
chuyến du lịch hoặc người đi cùng (hướng dẫn) cho các chuyến du lịch; hãng du lịch 
(không bao gồm dịch vụ liên lạc chỗ ở tạm thời); dịch vụ vận tải.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) các phương tiện sử dụng cho sòng 
bạc; dịch vụ trò chơi đánh bạc và dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao và 
vòng thi đấu gôn; tổ chức các buổi khiêu vũ, buổi biểu diễn và buổi trình diễn trực tiếp; 
tổ chức triển lãm văn hóa.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ 
(giữ chỗ) chỗ ở tạm thời, dịch vụ đặt chỗ (giữ chỗ) ở khách sạn và khu nghĩ dưỡng; dịch 
vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống, 
quán rượu và phòng ngồi chơi công cộng ở khách sạn và câu lạc bộ; cung cấp (không 
phải mua bán) tiện nghi cho hội nghị, không bao gồm cung cấp thiết bị âm thanh và hình 
ảnh.  

 
 

(210) 4-2011-02304 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) AMOS PROFESSIONAL 
CORPORATION   (KR) 
114, Nonhuyn-Dong, Gangnam-Ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước dầu gội; dầu dưỡng tóc; kem dưỡng tóc; thuốc nhuộm tóc; 

chất làm trung hòa cho tóc uốn bền nếp.  
 
 

(210) 4-2011-02306 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Sài Gòn Việt Anh   (VN) 
Số 475 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy hút khói dùng cho nhà bếp; bếp ga; thiết bị vệ sinh gồm: bồn cầu vệ sinh 

bằng sứ, bồn rửa mặt bằng sứ (lavabo), vòi nước không bằng kim loại, bồn tắm. 
 
 

(210) 4-2011-02307 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Sài Gòn Việt Anh    (VN) 
Số 475 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hút khói dùng cho nhà bếp; bếp ga; thiết bị vệ sinh gồm: bồn 
cầu vệ sinh bằng sứ, bồn rửa mặt bằng sứ (lavabo), vòi nước không bằng kim loại, bồn 
tắm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02310 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.2 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; bộ điều biến (giải điều biến) dùng cho đường truyền dẫn 

nối tiếp đa năng (mođem USB); thẻ (cạc) dữ liệu; bộ điều biến (giải điều biến) không 
dây (mođem wireless); cổng kết nối dùng để kết nối mạng; điện thoại truyền hình; bộ 
điều biến (giải điều biến - mođem); máy vi tính; bộ thu tín hiệu truyền hình (bộ giải mã); 
thiết bị đầu cuối kết nối mạng truyền thông dùng trong gia đình để truy cập mạng toàn 
cầu, gọi điện thoại, xem viđeô và chơi trò chơi; đầu đọc kỹ thuật số; thiết bị đầu cuối 
dùng để truy cập đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) băng thông rộng; bộ 
định tuyến; thiết bị sách điện tử; mođun truyền dữ liệu; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số dùng 
cho cá nhân (PDA); điện thoại dùng để đàm thoại từ xa với các điện thoại khác; thiết bị 
lưu trữ và xem ảnh kỹ thuật số; thiết bị đàm thoại truyền hình từ xa; thiết bị đàm thoại 
truyền hình qua mạng; thiết bị điều khiển thông minh dùng trong đàm thoại truyền hình; 
pin điện; bộ sạc điện dùng cho pin; chuột dùng cho máy vi tính; tai nghe; phần mềm 
được ghi sẵn dùng trong lĩnh vực truyền thông; ống phóng thanh (micrô).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02311 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-02312 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Biển Việt   (VN)
90/293A đường số 1, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu 

diễn (cho mục đích giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao); dịch vụ tổ chức các sự kiện 
văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức hội nghị, 
hội thảo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02313 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Biển Việt  
(VN) 
90/293A đường số 1, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu 

diễn (cho mục đích giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao); dịch vụ tổ chức các sự kiện 
văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức hội nghị, 
hội thảo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02314 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
Trương Nguyên Lợi  (VN) 
14/5A Bùi Công Trừng, ấp 2, xã Nhị 
Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Quặng kim loại. 
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(210) 4-2011-02315 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 18.5.1; A18.5.3 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH thương mại 
dịch vụ và lữ hành quốc tế 
PHL   (VN) 
P223 D2 tập thể Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển (vận tải) trên không; vận tải; tổ chức cuộc du lịch; đặt chỗ cho 

vận chuyển hành khách; môi giới vận chuyển (hàng hoá) bằng cách thuê tàu, máy bay 
hoặc xe lửa; môi giới vận tải.  

 
 
 

(210) 4-2011-02316 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH Dược thảo Phúc 
Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 
 

(210) 4-2011-02317 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH Dược thảo Phúc 
Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
1060 

(210) 4-2011-02318 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(731) SENYANG ELECTRONIC SCIENCE & 

TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., 
LTD.   (CN) 
No. 4 Marine Lives Industrial Park 
Hengnan Road, Gushu Xixiang Baoan, 
Shenzhen, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính; điện thoại di động; thiết bị truyền 

hình; máy quay đĩa hình kỹ thuật số (DVD); máy quay điã; thiết bị giải trí được lắp để sử 
dụng với màn hình hoặc màn hình chiếu ngoài; pin ganvanic (pin hoá học); bộ nạp pin; 
thiết bị dạy học nghe nhìn; thiết bị liên lạc.  

 
 

(210) 4-2011-02319 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.9; 26.4.3; 26.4.9 
(731) FIONA CHEN   (TW) 

No. 8, Lane 24, Jinq Hsiu Tung Road, 
Yuanlin Town, Changhwa Hsien, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vòng đeo cổ (đồ trang sức); vòng đeo tay (đồ trang sức); đồng 

hồ; đồng hồ đeo đeo tay; đồng hồ có nhạc; đá quý; kẹp cà vạt; hộp đựng đồ trang sức; 
huy chương làm bằng kim loại quý; vòng đeo chìa khoá làm bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 16: Truyện tranh; sổ nhật ký; sách truyện; lịch; sách dạy vẽ; tập giấy vẽ; danh 
thiếp; bưu thiếp; hộp đựng bút chì; sách học thông qua các tình huống.  

 
Nhóm 18: Ví; cặp học sinh; hòm đựng hành lý; túi xách; ô; túi địu trẻ em; ví đựng tiền; 
hộp đựng đồ mỹ phẩm làm bằng da hoặc giả da; vòng đeo chìa khoá làm bằng da; túi 
đựng giầy.   

 
Nhóm 21: Cốc; bát đựng canh; đũa; đĩa lót (loại đĩa nhỏ, nông lòng, dùng để đặt chén); 
đĩa (đựng thức ăn); ấm pha trà; tách (loại cốc nhỏ, dùng để uống trà hoặc cà phê); ca 
(cốc); hộp đựng kẹo; đồ trang trí làm bằng thuỷ tinh, không dùng cho cây thông Nô-en.  

 
Nhóm 25: Giày ống (loại giày cao cổ); giày; khăn quàng cổ; mũ; bít tất ngắn; găng tay 
(trang phục quần áo); bộ đồ pi-gia-ma (bộ đồ ngủ); áo khoác; quần áo trẻ em; quần áo 
phụ nữ; quần áo nam giới.  

 
Nhóm 28: Bộ đồ chơi xếp hình (xếp khối hình); quần áo đồ chơi dùng cho búp bê; búp 
bê; bộ đồ chơi xếp tranh; đồ chơi phát nhạc; đồ chơi nhồi bông; gấu bông; đồ chơi; bài 
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lá; bít tất giáng sinh (dùng để treo hoặc đựng quà nô-en, không thuộc trang phục quần 
áo).  

 
Nhóm 35: Đại lý xuất khẩu và nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến; dịch vụ đặt 
hàng qua mạng (mua bán trực tuyến); dịch vụ bán lẻ các loại hàng hoá, cụ thể là, quần 
áo, văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học, sách và tạp chí, đồ trang sức, giày ống và giày, ví, 
đồ chơi, dụng cụ làm bếp và dao kéo.  

 
 

(210) 4-2011-02320 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; 25.12.1; 26.1.2; 7.1.16 
(591) Xanh dương sẫm, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

vận tải Nhật Hải Đăng   (VN) 
81 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải; dịch vụ giao nhận hàng 
hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ vận tải biển; dịch vụ cho thuê tàu thuyền.  

 
 

(210) 4-2011-02322 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-02323 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-02324 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02325 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02326 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dệt DAEWON Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải các loại như: vải bông, vải lanh, vải sợi, vải len, vải tuyn.  
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(210) 4-2011-02327 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02328 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02329 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02330 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-02331 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GAP Việt Nam  
(VN) 
Phòng 205 B5A, ngõ 10, phố Hoàng 
Ngọc Phách, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón các loại. 
 
 
 

(210) 4-2011-02332 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 25.1.25 (540) 

  

(731) Hồng Phi Linh  (VN) 
31/33/8 tổ 28, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao hoặc tiêu khiển cho mọi người; dịch vụ tổ 

chức và điều hành hội họp, biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích văn hóa, giáo dục.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, lưu trú ngắn ngày; dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

(210) 4-2011-02333 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SUMORA Hà 
Thành   (VN) 
1E tập thể Quân Y, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy, bộ chuyển nguồn điện, ổn áp điện. 
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(210) 4-2011-02334 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SUMORA Hà 
Thành   (VN) 
1E tập thể Quân Y, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn dầu nhờn, nến, bấc. 
 

Nhóm 09: ắc quy bộ chuyển nguồn điện, ổn áp điện. 
 
 

(210) 4-2011-02335 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.5.3; A2.5.23 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại dịch vụ rau 
an toàn Hoàng Yến   (VN) 
Số 91B, ấp 5, xã Phước Vân, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả tươi.  

 
 

(210) 4-2011-02336 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Đường Minh  (VN) 
Số 16, ngõ Yên Thế, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nhà bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, đồ gỗ văn phòng, đồ gỗ mỹ thuật. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ cho thuê căn hộ nhà 
ở, quản lý tài chính, chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Thi công trang trí nội ngoại thất, xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, 
cấp thoát nước, giám sát điều hành công việc xây dựng công trình. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn kiến trúc, bản vẽ (kiểu dáng) công nghiệp; 
trắc địa địa chất, dịch vụ vẽ đồ họa, lập kế hoạch đô thị hóa. 
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(210) 4-2011-02340 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7; A1.1.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương sẫm, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Thu Thảo  (VN) 
Tổ 2, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước rửa chén; nước xả vải; nước lau sàn nhà; dung dịch tẩy rửa hoặc 

làm sạch bồn cầu; sữa tắm. 
 
 

(210) 4-2011-02343 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 25.12.1; 3.7.13; 3.7.21 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh da trời, đen, 

trắng, đỏ, hồng. 
(731) Công ty TNHH Vương Việt Anh  

(VN) 
Phòng 101 D154, phố Phương Liệt, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và vật nuôi; thức ăn cho chim. 

 
 

(210) 4-2011-02345 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) BASF SE  (DE) 
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu dùng để chống và diệt loài gây hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt 

cỏ; thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2011-02347 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Trịnh Thanh Kiên  (VN) 
A13-03 tòa nhà Mỹ Kim, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng cầu đường; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình 
công cộng; giám sát thi công công trình xây dựng; phá dỡ, san lấp, chuẩn bị mặt bằng 
xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết kế công trình dân dụng; thiết kế công trình 
công nghiệp; kiểm tra và chứng nhận kiểm định chất lượng công trình xây dựng. 

 
 
 

(210) 4-2011-02348 (220) 14.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kiên Trung  
(VN) 
92 Tô Hiệu, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sắt, thép. 

 
 
 

(210) 4-2011-02349 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu Thuận Phát   (VN) 
Tổ 7 Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa dùng trong xây dựng. 

 
 
 

(210) 4-2011-02350 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-02351 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân    (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02352 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân    (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2011-02354 

 
(220) 

 
15.02.2011 

  (441) 25.04.2011 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Kim Xuân   (VN) 
236, đường 28, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2011-02356 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; đại diện theo 

ủy quyền của khách hàng; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp 
luật. 
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(210) 4-2011-02357 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phong và Gia 
Đình   (VN) 
Số 3, P121, Nguyễn An Ninh, Tương 
Mai, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Air transport vận chuyển (vận tải) trên không. 

 
 

(210) 4-2011-02358 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Việt Gia  (VN) 
27/4B Trần Xuân Soạn, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá.  

 
 

(210) 4-2011-02360 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ mỹ phẩm 
Mỹ Ngọc   (VN) 
79/1 Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem tắm trắng da; kem (mỹ 

phẩm) chống nhăn da; kem rửa mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn.  
 
 

(210) 4-2011-02361 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Tân Đại Quang  
(VN) 
1/49 Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem tắm trắng da; kem 

(mỹ phẩm) chống nhăn da; kem rửa mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa tàn nhang.  
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(210) 4-2011-02363 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Liễu  (VN) 
35 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-02364 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Nguyễn Ngọc Minh   (VN) 
Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ hộ lý; dịch vụ tâm lý 

học; dịch vụ cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ tư vấn về y tế qua điện thoại.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ tư vấn tình cảm; dịch vụ tư vấn hôn nhân; 
dịch vụ tư vấn gia đình và tư vấn các vấn đề xã hội.  

 
 

(210) 4-2011-02365 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cân điện tử 
Đông Đô  (VN) 
Số 31 ngõ 64 đường Vũ Trọng Phụng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy cân; cân đứng; cân cầu đường; cái cân; cân thư tín; quả cân; thiết bị và 

dụng cụ để cân; thước (thiết bị đo lường). 
 
 

(210) 4-2011-02367 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ISURVEY A/S   (NO) 
Billingstadsletta 25, NO-1396 
Billingstad, Norway  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt các công trình dưới nước; lắp đặt tàu thủy và bến bãi ngoài khơi; tháo 
và lắp mỏ neo; lắp đặt thiết bị nâng; dịch vụ hỗ trợ xây dựng các công trình trên biển cụ 
thể là, đào và lắp đặt đường ống và cáp; lắp đặt khuôn.  

 
 

(210) 4-2011-02369 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) MORESCO Corporation   (JP) 
5-3, Minatojima-Minamimachi 5-
Chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Tác nhân hóa học (hóa chất) để giải phóng khuôn đúc sử dụng với máy đúc 

khuôn.  
 

Nhóm 04: Chất (dầu và mỡ) để giải phóng khuôn sử dụng cho máy đúc khuôn; dầu và 
mỡ công nghiệp; chất bôi trơn pit tông để sử dụng cho máy đúc khuôn; chất bôi trơn pit 
tông; chất bôi trơn. 

 
 

(210) 4-2011-02372 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) MORESCO Corporation   (JP) 
5-3, Minatojima-Minamimachi 5-
Chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Tác nhân hóa học (hóa chất) để giải phóng khuôn đúc dùng cho máy đúc 

khuôn.  
 

Nhóm 04: Hợp chất (dầu và mỡ) để giải phóng khuôn đúc dùng cho máy đúc khuôn; dầu 
và mỡ công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-02373 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) MORESCO CORPORATION   (JP) 
5-3, Minatojima-Minamimachi 5-
Chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn pit tông để sử dụng cho máy đúc khuôn; chất bôi trơn pit tông; 
chất bôi trơn. 

 
 

(210) 4-2011-02374 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) MORESCO CORPORATION   (JP) 
5-3, Minatojima-Minamimachi 5-
Chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bơm chân không; dầu và mỡ công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-02375 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD   (JP) 
1-6-21, Sogawa Toyama City, Toyama 
Prefecture 930-8583, JAPAN  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-02376 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.2; 1.15.23 
(731) NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD    (JP) 
1-6-21, Sogawa Toyama City, Toyama 
Prefecture 930-8583, JAPAN   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02377 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.2 
(731) NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD   (JP) 
1-6-21, Sogawa Toyama City, Toyama 
Prefecture 930-8583, JAPAN   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-02378 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD    (JP) 
1-6-21, Sogawa Toyama City, Toyama 
Prefecture 930-8583, JAPAN  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-02379 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; A25.7.21; 24.7.1; A24.7.23 
(591) Trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trung Việt 
NDT  (VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, xã Bình Thắng, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đường sữa và các loại sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế 

biến từ ngũ cốc, bột tinh bột, buôn bán thực phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-02380 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.15; 3.1.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu ánh Sáng Mặt 
Trời Đỏ  (VN) 
117 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn bôi trơn động cơ. 
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(210) 4-2011-02381 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A24.17.12 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, đỏ, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
công nghệ Tuấn Hùng   (VN) 
40A, tổ 42 Đê La Thành, Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng: bể bơi, bể sục, phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt, đài phun 

nước, thế giới công viên nước, hệ thống điện nước; sửa chữa: bể bơi, bể sục, phòng xông 
hơi khô, phòng xông hơi ướt, đài phun nước, thế giới công viên nước, hệ thống điện 
nước; lắp đặt: thiết bị bể bơi, bể sục, phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt, đài phun 
nước, thế giới công viên nước, thiết bị sân chơi trẻ em, hệ thống điện nước.  

 
 

(210) 4-2011-02382 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn 
thương mại dịch vụ Trí Đức  
(VN) 
1626 đường Vĩnh Lộc, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính - kế toán); hoạt động hành 

chính hỗ trợ văn phòng: photo, chuẩn bị tài liệu.  
 
 

(210) 4-2011-02383 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương sẫm, trắng. 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Đăng 
Trường   (VN) 
209 đường số 5, khu phố 3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo qui định của pháp luật; đại diện theo 

ủy quyền của khách hàng; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo qui định của pháp 
luật.  
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(210) 4-2011-02385 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 1.5.1 
(591) Đen, nâu, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
nhà và đô thị VNCOM  (VN) 
15/1 đường 5, phường Bình Trưng Tây, 
quận 02, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm, bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-02386 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Xanh dương sẫm, xám đậm, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô xe máy 
Hoàng Bội Bội  (VN) 
283 Nguyễn Văn Tăng, phường Long 
Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn ô tô, xe máy, phụ tùng của xe ô tô, phụ tùng của xe máy.  
 
 

(210) 4-2011-02388 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Nguyễn Thanh Hương  (VN) 
106 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm xỉa răng, tăm gỗ, tăm tre, que nhựa có gắn bông ở hai đầu dùng để vệ 
sinh (tăm bông).  

 
 

(210) 4-2011-02389 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
1076 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-02390 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02391 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02392 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02393 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02394 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Đông   (VN) 
177 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02395 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tây Nguyên   (VN) 
Số 67 đường Trần Hưng Đạo, phường Tự 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 
L¨k  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02396 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tây Nguyên    (VN) 
Số 67 đường Trần Hưng Đạo, phường Tự 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 
L¨k   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02397 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02398 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Hồng sẫm, xanh sẫm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Xuân   (VN) 
Thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh dùng cho phụ nữ.  
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(210) 4-2011-02399 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 9.9.1 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Hùng   (VN) 

Số 111, đường Nguyễn Trung Trực, 
phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt).  

 
 
 

(210) 4-2011-02400 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.3; 2.1.1; 25.12.1; 2.1.13 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, xám, đỏ, 

đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ thương mại V.F.S   (VN) 
Số 93, Huỳnh Văn Gấm, phường 2, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 
 

(210) 4-2011-02404 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Đen, vàng, đỏ, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Nam Việt  
(VN) 
188/94 Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
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(210) 4-2011-02407 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) CARGILL, INCORPORATED   (US) 

15407 McGinty Road West, Wayzata, 
Minnesota 55391, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mỳ và các chế phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh làm từ bột nhão 

và bánh kẹo.  
 
 
 

(210) 4-2011-02408 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đỏ gạch. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Thống Nhất T.N  (VN) 
Số 33B đường Phan Chu Trinh, phường 
Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình điện từ 35Kv trở xuống; 

xây dựng công trình công nghiệp; lắp đặt đường ống công nghiệp; lắp đặt công trình viễn 
thông và cáp quang.  

 
 
 

(210) 4-2011-02410 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Đất Việt   (VN) 
511 cao ốc Thịnh Vượng - Intresco, số 
531 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên mạng internet; thông tin về kinh doanh; 

điều hành kinh doanh cho khách sạn; hãng thông tin thương mại; giới thiệu sản phẩm.   
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm; nhà trọ; khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; 
quán cà phê.  
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(210) 4-2011-02411 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.5.16; A5.1.5; A3.9.24; 1.15.15; 
24.15.2; 1.15.23 

(591) Đỏ, đen, trắng, da cam, xanh nhạt, xanh 
sẫm, xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Trung Tâm Nghiên Cứu Nuôi - 
Trồng Thân Thiện Môi Trường  
(VN) 
Số 24, tổ 75, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu công nghệ sinh học liên quan đến xử lý môi trường.  
 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản, trồng cây, cụ thể là: cây rau, cây hoa và cây ăn quả.  
 
 

(210) 4-2011-02412 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trí Tuệ Xanh  
(VN) 
Số 106B - F4 Láng Hạ, ngõ 171, phố 
Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, đầu tư, môi giới bất động sản; hoạt động ngân hàng, 

dịch vụ tài khoản và tiết kiệm, dịch vụ tư vấn về bất động sàn, đầu tư vốn để xây dựng cơ 
sở hạ tầng, công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-02413 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.3.3; A25.7.21; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại dịch vụ Rồng Việt  
(VN) 
60 cư xá Phan Xích Long, đường Phan 
Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
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(210) 4-2011-02415 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật xây 
dựng E-Power   (VN) 
Phòng 1505, nhà HH1, khu đô thị mới 
Yên Hoà Constrexim, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ tường bằng kim loại; lớp phủ 

tường bằng kim loại; lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở; tấm kim loại 
dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại.   

 
Nhóm 19: Lớp phủ không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; khung cửa, không bằng 
kim loại; lớp phủ mặt ngoài, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; kính cách âm, 
cách điện, cách nhiệt dùng trong xây dựng; kính tấm, dùng cho xây dựng; cửa chớp, 
không bằng kim loại.   

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; dịch vụ 
ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các 
dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2011-02416 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển. (540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật xây 
dựng E-Power   (VN) 
Phòng 1505, nhà HH1, khu đô thị mới 
Yên Hoà Constrexim, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; máng thoát nước bằng kim loại dùng cho 

mái nhà; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; máng nước mưa bằng kim loại dưới mái 
nhà; tấm lợp mái bằng kim loại; tấm kim loại dùng cho xây dựng. 

 
Nhóm 19: Kính xây dựng; tấm lợp mái, không bằng kim loại; rãnh máng dùng cho mái 
nhà, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà, không bằng kim loại; kính cách âm, 
cách nhiệt, cách điện dùng trong xây dựng; kính tấm, dùng cho xây dựng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; dịch vụ 
ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các 
dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật. 
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(210) 4-2011-02417 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.1; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Việt Dũng  (VN)
P203, B11, tập thể Mai Động, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Nến, bấc dùng để thắp sáng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02419 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)   (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và các bộ phận cấu trúc của nó cụ thể là: thân xe, phanh xe, động cơ 

xe, cửa xe, bánh xe, tay lái của xe ô tô. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02420 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) NIPPON ZOKI PHARMACEUTICAL 
CO., LTD.   (JP) 
1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Cao dán (dùng trong ngành y); thuốc giảm đau; chế phẩm sinh học dùng cho 

mục đích y tế; kẹo dùng trong ngành y; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; chất 
huyết sinh dùng trong ngành y; dược phẩm; thuốc cao dán dùng trong ngành y; chế 
phẩm vitamin. 
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(210) 4-2011-02421 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.5.3; 26.5.1; 26.5.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thành Nam  (VN) 
Tầng 18, tòa tháp văn phòng Crown, 
đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Tấm kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống kim 
loại; lá và tấm kim loại; ống thép; đai thép; tấm thép.  

 
 

(210) 4-2011-02424 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại - xuất 
nhập khẩu Ngân Diệp  (VN) 
33 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-02425 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại - xuất 
nhập khẩu Ngân Diệp  (VN) 
33 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-02426 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Hồng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Phúc Hồng 
Phát  (VN) 
809/15 Trần Hưng Đạo, phường 01, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước.  
 

Nhóm 31: Các loại giống thủy sản cụ thể là: tôm giống, cá giống; thức ăn thủy hải sản.  
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(210) 4-2011-02428 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần Robot Tosy  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là: đĩa bay (đồ chơi), trò chơi trong nhà, cái vòng (trò chơi 

ném vòng), con quay (đồ chơi), thiết bị trò chơi không dùng với màn hình và màn chiếu 
ngoài. 

 
 
 

(210) 4-2011-02430 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mỹ Viện  (VN)
399/16/15 Lý Thái Tổ, phường 09, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội. 

 
 
 

(210) 4-2011-02431 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mỹ Viện  (VN)
399/16/15 Lý Thái Tổ, phường 09, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rữa mặt, dầu gội.  

 
 
 

(210) 4-2011-02433 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Phong   (VN) 
22 quốc lộ 80, khóm Hòa An, phường 2, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-02434 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Phong  (VN) 
22 quốc lộ 80, khóm Hòa An, phường 2, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-02435 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Phong   (VN) 
22 quốc lộ 80, khóm Hòa An, phường 2, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-02436 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.23; 26.3.1 
(591) Đỏ đậm, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH K.A.L.H.U  (VN) 
77 Tố Hữu, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm ngành y tế; mua bán thiết bị 

máy văn phòng, vật tư thiết bị phục vụ ngành giáo dục. 
 
 

(210) 4-2011-02437 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 24.15.21; 26.13.25; 26.3.1; 
26.15.25 

(591) Xanh, xanh đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Phúc  
(VN) 
Lô số 4 cụm công nghiệp Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 10: ống thủy tinh đựng thuốc tiêm y tế và dược phẩm; lọ thủy tinh đựng thuốc 

tiêm và dược phẩm; dụng cụ thủy tinh thí nghiệm, xét nghiệm trong ngành y được; bơm 
kim tiêm; dây truyền dịch y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu ống thủy tinh trung tính, ống và lọ thủy tinh, hạt 
nhựa, màng PVC, màng nhôm; mua bán trang thiết bị, dụng cụ trong lĩnh vực dược y tế.  
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(210) 4-2011-02438 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3; 15.7.1; 5.7.3; A3.4.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, nâu, 

trắng, đen. 
(731) Cơ sở Hải Châu   (VN) 

117H/21 Hoài Thanh, phường 14, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thịt nai khô; thịt trâu khô; mực khô; cá khô; tôm khô. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02439 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 6.1.2; A1.1.10; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thương mại dịch 
vụ vận tải Đồng Tâm  (VN) 
6B1/3 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải hành khách. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02450 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH thực nghiệp 
Tân Hải Lạng Sơn   (VN) 
Khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, 
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bút bi; bút chì; bút màu; bút dạ kim; bút máy; thước kẻ để vẽ.  
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(210) 4-2011-02451 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A7.1.11; A6.19.16; A6.19.15 
(591) Trắng, vàng, cam, đen, nâu, hồng, xanh 

da trời, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Sơn Bạch 

Tuyết   (VN) 
414 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu.  

 
 

(210) 4-2011-02452 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.5 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

nông sản Hồng Ân   (VN) 
E6, khu phố 3, phường An Phú Đông, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc; bột ngô; hạt điều (dạng kẹo); cà phê; trà (chè).  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ quả tươi; hoa tươi; cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạo, bột ngũ cốc, bột ngô, hạt điều (dạng kẹo), cà phê, trà (chè), trái 
cây tươi, rau củ quả tươi, hoa tươi, cây giống, thực phẩm chế biến, thuỷ hải sản, nông 
lâm sản nguyên liệu, động vật, vải, hàng may mặc, giày dép, đồ dùng gia đình, máy móc 
thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, phân bón; xuất nhập khẩu hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2011-02453 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Hoa Nhài   (VN) 
Phòng 2.2.1 lầu 2, tòa nhà E-town 1, 364 
Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
1089 

(210) 4-2011-02454 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) GLAXOSMITHKLINE TRADING 
SERVICES LIMITED   (IE) 
6900 Cork Airport Business Park, 
Kinsale Road, Cork, Ireland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất, thuốc, chế phẩm thuốc. 

 
 

(210) 4-2011-02455 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.6; 7.1.16 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Truyền  (VN) 
Xóm 19A, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ tranh tụng, dịch vụ đại diện khách hàng trong 

các vụ việc pháp lý. 
 
 

(210) 4-2011-02456 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, nâu đỏ, xanh sẫm, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phần mềm và 

công nghệ á Châu   (VN) 
Số 10 ngõ 128, phố Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, điện thoại, máy vi tính, bộ xử lý, thiết bị ngoại vi máy 

tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy tính và các thiết bị ngoại vi máy tính, linh kiện máy tính; mua 
bán phần mềm tin học; mua bán các thiết bị điện, điện tử-tin học, thiết bị văn phòng máy 
photocopy, máy in laze, thiết bị viễn thông, điện thoại, máy bộ đàm.  
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(210) 4-2011-02457 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02458 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02459 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02460 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02461 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần sữa An Pha  
(VN) 
65 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02462 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02463 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần DIANA   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02464 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty luật hợp danh Niềm 
Tin Việt   (VN) 
Số 42 Tô Hiến Thành, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng, dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ trọng 

tài, nghiên cứu pháp luật.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02465 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty luật hợp danh Niềm 
Tin Việt   (VN) 
Số 42 Tô Hiến Thành, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng, dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ trọng 

tài, nghiên cứu pháp luật.  
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(210) 4-2011-02466 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty luật hợp danh Niềm 
Tin Việt    (VN) 
Số 42 Tô Hiến Thành, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng, dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ trọng 

tài, nghiên cứu pháp luật.  
 
 
 

(210) 4-2011-02467 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 
 

(210) 4-2011-02468 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.4.13 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Phương Nam  (VN) 
Phòng 209, nhà số 232, đường 3 - 2, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực không dùng cho mục đích y tế; nước khoáng (đồ uống), 

nước uống có ga không chứa cồn (đồ uống), nước ép hoa quả, bia.  
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(210) 4-2011-02469 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.1.1; 4.3.3 
(591) Đỏ cờ, xanh da trời, vàng tươi. 
(731) Công ty TNHH vật tư Đăk 

Nông   (VN) 
123 quốc lộ 14, phường Nghĩa Thành, thị 
xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xăng dầu và chất bôi trơn động cơ. 

 
 

(210) 4-2011-02473 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

may mặc Nguyên Toàn   (VN) 
Khu công nghiệp Châu Sơn, thị xã Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ (nón); cà vạt (thuộc về trang phục quần áo); khăn 

quàng cổ (thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần áo).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vải may mặc, quần áo, hàng may mặc, phụ kiện dùng cho 
nghành may, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, khăn quàng cổ, ca vát; dịch vụ đại lý 
quần áo, hàng may mặc; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu hàng hoá; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường.  

 
 

(210) 4-2011-02474 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.2.7; 26.4.2 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

may mặc Nguyên Toàn   (VN) 
Khu công nghiệp Châu Sơn, thị xã Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ (nón); cà vạt (thuộc về trang phục quần áo); khăn 

quàng cổ (thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần áo).  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vải may mặc, quần áo, hàng may mặc, phụ kiện dùng cho 
ngành may, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng, khăn quàng cổ, ca vát; dịch vụ đại lý quần 
áo, hàng may mặc; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu hàng hoá; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
 

(210) 4-2011-02475 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) SURFERS PARADISE CLOTHING CO.  

(AU) 
Suite 5 Entrance A London Court, Perth 
WA 6000 Western Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay cỡ lớn (thường dùng đựng đồ khi mua sắm); ba lô; cặp đựng tài 

liệu; túi xách tay; ô; túi du lịch; túi đựng hành lý; ví; túi nhỏ để đựng tiền; túi làm bằng 
da hoặc da giả; túi thể thao, trừ loại túi có hình dáng thích hợp với việc đựng những dụng 
cụ thể thao đặc biệt.  

 
 

(210) 4-2011-02476 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH Triều Nhật  (VN) 
286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo, bánh trung thu. 

 
 

(210) 4-2011-02477 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.7.6; A26.11.12 
(731) YUEQIONG SARAH ELECTRIC 

TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
LiuZhai Village, LiuShi Town, YueQing 
City, ZheJiang Province P.R.CHINA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Cái thu lôi (chống sét); dây cầu chì; thiết bị bảo vệ khỏi hiện tượng nổ do điện 

áp cao; vật liệu để làm đường dây dẫn điện (dây thép, dây cáp dùng làm dây lõi chịu lực 
căng cho dây dẫn điện); chip (mạch tích hợp); đèn tín hiệu (đèn bão); pin mặt trời; còi 
báo động cháy; mặt nạ hô hấp (không dùng cho hô hấp nhân tạo); mỏ hàn bằng điện.  
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(210) 4-2011-02479 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quận 10  (VN) 
334-336 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2011-02480 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quận 10  (VN) 
334-336 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-02481 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quận 10   (VN) 
334-336 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-02482 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quận 10   (VN) 
334-336 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-02483 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh tím than, xanh da trời, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Đại Dương 
Xanh  (VN) 
202C Sư Vạn Hạnh, phường 09, quận 05, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá phi lê đông lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-02484 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) FUJI XEROX KABUSHIKI KAISHA 
(FUJI XEROX CO., LTD.)   (JP) 
9-7-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy in dùng cho máy vi tính; máy phô tô copy dạng sao chụp, tĩnh điện hoặc 

nhiệt. 
 
 

(210) 4-2011-02487 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02488 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-02489 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần ANVY   (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02490 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần ANVY   (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02491 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần ANVY   (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2011-02492 

 
(220) 

 
16.02.2011 

  (441) 25.04.2011 
(731) Công ty cổ phần ANVY   (VN) 

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-02493 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.2; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, da cam, nâu sẫm. 
(731) PT PANATRADE CARAKA   (ID) 

Jl. Daan Mogot No. 151 Rt. 004 Rw. 05, 
Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, 
Indonesia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán giày thể thao; dịch vụ bán dụng cụ thể thao; dịch vụ bán đồ thể 

thao; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ xử lý hành chính đơn đặt hàng.  
 

 

(210) 4-2011-02494 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.7.25 
(591) Cam, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiệu Hoa  (VN) 
9/7A đường Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-02495 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chinfon   (VN) 
229/20 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-02498 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH KIM OANH  (VN) 
ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 20: Nệm mút (mouse), nệm lò xo. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02499 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH Kim Oanh  (VN) 
ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút (mouse), nệm lò xo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02500 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02502 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Thái 
Quốc Tế  (VN) 
Tầng 5, trung tâm thương mại Tràng 
Tiền, 24 Hai Bà Trưng, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Cái lọc cà phê không dùng điện; bộ đồ uống cà phê; bình cà phê không dùng 

điện; bình pha cà phê không dùng điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay; cốc để uống; 
bình để uống, đĩa đựng đồ; bình (hũ); cốc; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa.  
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(210) 4-2011-02503 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) TUNG YUAN COGWHEEL CO., LTD.  
(TW) 
No. 158, liu fen rd., yung feng tsun, Wai 
pu hsiang, Taichung hsien 438, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ sử dụng trong điều khiển tự động của cửa chớp cuốn (ngoài loại dùng 

cho xe cộ mặt đất); động cơ của cửa cuốn điện; máy phát điện; động cơ, ngoài loại dùng 
cho xe cộ mặt đất; tua bin dùng cho máy phát năng lượng, van quay (bộ phận của động 
cơ).   

 
 
 

(210) 4-2011-02504 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) B. BRAUN MELSUNGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT   (DE) 
Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, 
Federal Republic of Germany  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị tái xử lý màng thẩm tách (thiết bị y tế), ống truyền huyết thanh (thiết 
bị y tế), máy thẩm tách (thiết bị y tế), kim để tiêm hoặc truyền (thiết bị y tế). 

 
 
 

(210) 4-2011-02510 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại Bảy Bình  (VN) 
331/3 đại lộ 3, phường Phước Long A, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khí công nghiệp như: O2, CO2, N2, Argon; mua bán ga, thiết bị van 

công nghiệp; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán xăng dầu.  
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(210) 4-2011-02511 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
truyền thông BMTS   (VN) 
Phòng 904 - 17T4 khu đô thị mới Trung 
Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  

 
 

(210) 4-2011-02512 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, xanh đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Giao nhận 
Konet   (VN) 
Tầng 4, 63 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Môi giới thương mại; bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 

nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả 
da trong các cửa hàng chuyên doanh; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; cho thuê xe có động cơ; đại lý bán vé máy bay, 
hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, hoạt động của đại lý vận tải hàng hóa; dịch vụ 
kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho; đại lý vận tải hàng hóa hàng không; dịch vụ 
chuyển phát; dịch vụ bốc xếp hàng hóa (không hoạt động tại trụ sở); đại lý vận tải hàng 
hóa đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; đại lý vận tải hàng hóa bằng 
đường sắt.  

 
 

(210) 4-2011-02513 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng cam, chàm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Lộc Vừng Đỏ  (VN) 
27 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe, cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2011-02515 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hạnh Kim  (VN) 
ấp Thọ Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: xi măng, gạch đá các loại; cấu kiện bê 

tông đúc sẵn.  
 
 

(210) 4-2011-02516 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Hiếu  (VN) 
Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dich vụ đào tạo, xuất bản báo chí (báo giấy và báo điện tử), xuất bản sách.  

 
 

(210) 4-2011-02517 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần Đầu Tư 
Thương Mại & XNK Toàn Cầu  
(VN) 
450 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; các chế phẩm và các chất tất cả 

dùng để giặt; các chế phẩm xử lý lần cuối vải thành phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-02520 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Trại Việt   (VN) 
181/51 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương. 
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(210) 4-2011-02521 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Hà Minh Motor  
(VN) 
Số 34, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Ôtô các loại; động cơ ôtô; xe gắn máy; động cơ xe gắn máy.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02522 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Hà Minh Motor  
(VN) 
Số 34, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Ôtô các loại; động cơ ôtô; xe gắn máy; động cơ xe gắn máy.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02523 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A1.1.10; 26.11.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển sản xuất Vũ Gia Phát  
(VN) 
18 ngõ 622 Hà Huy Tập, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều, máy cắt và gặt cỏ, máy phát điện, máy phát điện 

dinamô, thiết bị nâng máy phát điện khẩn cấp. 
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(210) 4-2011-02524 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.4; A26.4.6 
(591) Xanh dương, cam, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần sinh học và 

y học Tái Tạo   (VN) 
Toà nhà FPT Cầu Giấy, lô B2, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, đường Phạm Hùng, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-02526 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.3.3; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược  - thiết bị y tế Hoàng 
Long  (VN) 
Số 19 A, tổ 56, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc nước y tế; thuốc uống dùng trong ngành y; thuốc sắc dùng 

trong ngành dược.  
 
 

(210) 4-2011-02528 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(591) Xanh lá cây. (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ tư vấn 
đầu tư Thiên Phúc  (VN) 
102 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; mua bán, cho thuê bất động sản. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
1106 

(210) 4-2011-02529 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư VINA 
REAL   (VN) 
217 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hoà  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà ở, văn phòng; môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

 

(210) 4-2011-02530 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Trắng, vàng cam, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư VINA 
REAL    (VN) 
217 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hoà   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất.    
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà ở, văn phòng; môi giới bất động sản.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

 

(210) 4-2011-02531 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-02532 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Đại 
Hoàn Phương   (VN) 
67 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dân dụng.  

 
 

(210) 4-2011-02533 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02534 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02535 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02536 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dược Đức   (VN) 
Số nhà 368B, đường Trần Cung, xã Cổ 
Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02539 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.24; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, 

vàng, da cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư VIF  

(VN) 
Số 87, ngõ 12, phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi; cây; hoa tươi; hạt (hạt giống); cây khô dùng để trang trí.  
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(210) 4-2011-02540 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.24; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, đỏ, vàng, da cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư VIF  

(VN) 
Số 87, ngõ 12, phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi; cây; hoa tươi; hạt (hạt giống); cây khô dùng để trang trí.  

 
 

(210) 4-2011-02541 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) MANPOWER INC.   (US) 
100 Manpower Place, Milwaukee, 
Wisconsin, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ văn phòng tuyển 

dụng lao động; dịch vụ văn phòng tuyển dụng lao động cố định và tạm thời; dịch vụ liên 
quan đến tuyển dụng, cụ thể là sắp xếp việc làm, phát triển nghề, tuyển dụng lao động và 
cung cấp thông tin chung tuyển dụng lao động chung cho người khác; dịch vụ quản lý 
nhân sự; quản lý nguồn nhân lực; chương trình cung ứng và quản lý hợp đồng hợp đồng 
lao động; dịch vụ tư vấn và quản lý nhân sự; cung cấp công cụ kiểm tra và đánh giá trình 
độ nhân viên qua trang web hay mạng thông tin toàn cầu; dịch vụ tư vấn việc làm; dịch 
vụ tư vấn quản lý nghề nghiệp; dịch vụ hỗ trợ việc làm; tư vấn kinh doanh chuyên 
nghiệp; dịch vụ kế toán và kiểm toán kinh doanh nội bộ cho người khác; dịch vụ điều tra 
kinh doanh thương mại; dịch vụ tư vấn và thông tin thương mại; tư vấn tổ chức kinh 
doanh thương mại; tư vấn về thuế và xác lập bản khai thuế.  

 
 

(210) 4-2011-02542 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần in Khánh Hội  
(VN) 
27 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Tập vở. 
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(210) 4-2011-02544 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.11.3; 2.9.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH Phố Xưa   (VN) 

30 đường số 4, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn (cho thuê 

chỗ ở tạm thời).  
 
 

(210) 4-2011-02545 (220) 17.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xi măng Holcim Việt Nam   (VN)
81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông. 

 
 

(210) 4-2011-02547 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Chu Việt Anh  (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2011-02548 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Chu Việt Anh   (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trung, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2011-02549 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Chu Việt Anh   (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trung, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 
 

(210) 4-2011-02550 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Chu Việt Anh  (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công Nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  

 
 
 

(210) 4-2011-02551 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10 
(591) Vàng nâu, vàng ngả xanh, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sáng Tạo Nhật - 
Việt  (VN) 
Số 34 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Trang sức cho quần áo, vật trang trí cho quần áo, khóa kéo, phecmotuya. 

 
 
 

(210) 4-2011-02552 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Thu Hằng   (VN) 
Số nhà 17 ngách 95, ngõ 62 Ngọc Hà, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm làm bằng kim loại bao gồm: khóa, tay nắm cửa, bản lề, chốt, 

chân lan can. 
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(210) 4-2011-02553 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần máy phát 
điện Việt Nhật  (VN) 
P202, số 172 phố Trần Bình, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy sản xuất điện, máy nông nghiệp, máy phát điện xoay 

chiều, máy phát điện khẩn cấp. 
 

Nhóm 40: Cho thuê máy phát điện. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02554 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Viện Hóa Học Công Nghiệp 
Việt Nam  (VN) 
Cầu Diễn, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp và nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 

dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, cụ thể là phân bón. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02555 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 16.3.1; A16.3.5; A2.3.16; 2.3.7 
(591) Vàng đồng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương Mại - 
dịch vụ quảng cáo Toàn Việt  
(VN) 
12/24 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ tuyển dụng nhân viên; dịch vụ cung ứng (hỗ trợ kinh 

doanh).  
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(210) 4-2011-02556 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1; A3.13.4 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Như Thủy   (VN) 
Số 14/15 Bàu Bàng, phường 13, quậnTân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong, sữa ong chúa.  

 
 

(210) 4-2011-02558 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.6; 5.3.20 
(731) WORLDWIDE FRANCHISE 

SYSTEMS, LNC.   (US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604 USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ 

ở tạm thời.   
 
 

(210) 4-2011-02559 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển Du Lịch Sao Việt  
(VN) 
Tòa nhà VMT, lô A1F, cụm tiểu thủ 
Công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở, quản lý tòa nhà, cho thuê căn hộ, hãng bất động sản, quản lý 

tài sản, bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê nông trại, quản lý bất động sản, 
cho thuê văn phòng. 

 
Nhóm 43: Khách sạn, khu nghỉ dưỡng. 
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(210) 4-2011-02560 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 3.1.1 
(591) Xanh, đen, đỏ. 
(731) Công ty xi măng Hoàng 

Thạch  (VN) 
Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 
 

(210) 4-2011-02561 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 5.7.3; 25.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Hùng Phát  (VN) 
312 Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 1, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Đánh bóng gạo; xay xát thóc, lúa. 

 
 

(210) 4-2011-02562 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.9.19 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Vạn 

Thái  (VN) 
52 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại đậu đã xử lý như đậu đen; sữa đậu nành; đậu hũ (tàu hủ làm từ đậu 

nành); món ăn giống như pho mát được làm từ sữa đậu nành đông cục để lạnh; món ăn 
giống như pho mát được làm từ sữa đậu nành đông cục đã sấy khô; đậu chế biến dạng 
bột nhão được dùng như món ăn phụ. 
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(210) 4-2011-02563 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.9.1; 1.15.11 
(591) Vàng, xanh, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại tổng hợp Thái Dương  (VN) 
10 Hồ Văn Long, phường 2, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: En zim (Enzym) xử lý ô nhiễm môi trường và mùi hôi thối; men tự nhiên dùng 

để xử lý chất gây ô nhiễm, xử lý môi trường nước nuôi cá.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02564 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Mạnh Cường  (VN) 
53 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02565 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa cây 
Trung Bộ (Việt Nam)  (VN) 
D2-3, Khu công nghiệp Đại Đăng, thị xã 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa.  
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(210) 4-2011-02566 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa cây 
Trung Bộ (Việt Nam)   (VN) 
D2-3, Khu công nghiệp Đại Đăng, thị xã 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.   
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa.  
 
 

(210) 4-2011-02567 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Cam, vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư hạ 
tầng và công trình kiến trúc 
Hà Nội  (VN) 
Số 76/4 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý toà nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất 

động sản); hãng bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; đánh giá tài chính (bảo hiểm; 
ngân hàng; bất động sản); môi giới bất động sản; cho thuê tài sản cố định; cho thuê văn 
phòng (bất động sản); đầu tư vốn.  

 
Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; phá các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thang máy; cho thuê xe ủi 
đất.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; kiến trúc; kiểm định 
(đo lường); thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết 
kế xây dựng và điều hành máy móc các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, 
hóa chất. 

 
 

(210) 4-2011-02568 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm   (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-02570 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.4.13; 3.4.7 
(591) Trắng, xanh lục, đỏ đậm, đỏ nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông dược 
Trường Sinh   (VN) 
Số 59 phố Hàng Bạc, phường Hoàn 
Kiếm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ dưỡng dùng cho 

mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng.  
 
 
 

(210) 4-2011-02571 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02572 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Long An IDICO  (VN) 
Đường số 01, khu dân cư trung tâm 
phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: gạch ống tuynel sử dụng trong xây 

dựng.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
1118 

(210) 4-2011-02574 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A11.1.6; A11.3.9; A11.3.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

HAN CO   (VN) 
ấp 5, tỉnh lộ 9, xã Bình Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán đồ thực phẩm chế biến và các loại bánh mứt kẹo.  
 

Nhóm 43: Quán ăn nhanh; quán ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-02579 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.   (TW) 

No. 21, Chung Shan Road, Min Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp các biện pháp đẩy mạnh bán hàng; quản lý kinh doanh 

khách sạn; tổ chức triển lãm với mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ siêu thị; 
cung cấp các hàng hóa, cụ thể là đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ 
uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và 
phụ kiện của chúng; dịch vụ khu thương mại tản bộ cung cấp các sản phẩm, cụ thể là, đồ 
chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, 
đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và phụ kiện của chúng; dịch vụ bán lẻ qua 
mạng các sản phẩm, cụ thể là, đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ ăn, đồ uống, 
dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, xe đạp và phụ kiện 
của chúng; các dịch vụ bán lẻ các sản phẩm, cụ thể là, đồ chơi, quần áo, đồ đội đầu, đồ 
đi chân, đồ ăn, đồ uống, dụng cụ thể thao, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, mỹ 
phẩm, xe đạp và phụ kiện của chúng. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp dịch vụ giải trí; cung cấp thông 
tin liên quan đến dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp vé cho các sự kiện giải trí, các sự kiện 
thể thao và triển lãm; tổ chức các chương trình biểu diễn, sân khấu trực tiếp, cho thuê 
thiết bị biểu diễn sân khấu trực tiếp; cho thuê các thiết bị thể thao, ngoại trừ phương tiện 
vận chuyển.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và quán ăn, khách sạn, nhà nghỉ, cho thuê phòng hội thảo. 
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(210) 4-2011-02580 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; A18.5.3; 1.15.3; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và vật 
tư viễn thông Tây Phương  
(VN) 
06 Lê Vĩnh Huy, phường Hoà Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bao gồm; điện tử viễn thông: máy chủ, thiết bị trung tâm dữ liệu, 

thiết bị truyền hình Internet, thiết bị cắt lọc sét, phụ kiện quang, thiết bị chuyên dùng 
trong sân bay: xe nâng hàng, xe kéo đẩy máy bay, xe buýt, xe nâng container, xe thang 
hành khách, xe băng chuyền, xe nạp điện máy bay, xe nạp nhiên liệu máy bay, ống lồng 
dẫn khách vào máy bay, thiết bị an ninh hàng không: máy soi chiếu hàng hoá hành lý, 
cổng từ, máy đò kim loại cầm tay, hệ thống điều hoà không khí: điều hoà giải nhiệt nước 
cho hệ thống công nghệ thông tin, điều hoà giải nhiệt gió cho hệ thống công nghệ thông 
tin, hệ thống lưu điện UPS máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2011-02581 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED   (IN) 
21/4, Bhagat Singh Marg, New Delhi- 
110 001 (India)  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-02584 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02585 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02586 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-02587 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02588 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02589 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Đông   (VN) 
177 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02590 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A3.9.24; A5.5.21; 26.2.7; 20.7.1 
(591) Xanh, trắng đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Minh Tâm   (VN) 
1A/10 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo may sẵn.  
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(210) 4-2011-02591 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; 7.15.6 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại An Hoàng   (VN) 
36 Tân Hải, phường 13, qnận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: tôn lợp nhà, xà gồ hộp, xà gồ C, ống thép, 

cửa sắt.  
 

Nhóm 35: Mua bán: tôn, sắt, thép, vật liệu xây dựng, máy móc văn phòng, máy vi tính, 
điện tử, điện lạnh, hàng trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-02593 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA  (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 17: ống mềm phi kim loại; ống nhựa mềm cách nhiệt, ống nhựa mềm cách điện 
và cách âm; các phụ kiện cho ống nhựa mềm cụ thể là tê, cút, đầu nối bằng nhựa mềm.  

 
Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, ống nhựa cứng dùng cấp nước, 
ống nhựa cứng dùng thoát nước, các phụ kiện cho ống nhựa cứng như tê, cút, đầu nôi 
bằng nhựa cứng. 

 
 

(210) 4-2011-02594 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) HAWON PHARMACEUTICAL 
CORPORATION.   (KR) 
543-3, Kakok-Ri, Jinwee-Myun, 
Pyungtaek-City, Kyunggi-Do, Korea.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-02595 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) HAWON PHARMACEUTICAL 
CORPORATION.   (KR) 
543-3, Kakok-Ri, Jinwee-Myun, 
Pyungtaek-City, Kyunggi-Do, Korea.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02596 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Lê Kim Hương   (VN) 
12 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hoá như: đồ chơi, đồ dệt may, đồ gia dụng, đồ 

kim khí, đồ bày để thờ cúng, đồ nội thất, vật liệu xây dựng, hoá mỹ phẩm, đồ lưu niệm, 
đồ dùng học tập thiết bị giáo dục, sách, báo, tạp chí, văn hoá phẩm, thiết bị điện lạnh, 
thiết bị điện gia dụng, lương thực, thực phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay, móng chân; dịch vụ bấm lỗ 
tai cho người và vật nuôi cảnh.  

 
 

(210) 4-2011-02598 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH SUMORA Hà 
Thành  (VN) 
1E tập thể Quân Y, phường phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy, nạp điện ắc quy, bộ chuyển nguồn điện, ổn áp điện. 

 
 

(210) 4-2011-02599 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH SUMORA Hà 
Thành   (VN) 
1E tập thể Quân Y, phường phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp chất bôi trơn, dầu nhờn, nến, bấc. 
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(210) 4-2011-02601 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Văn Tiến   (VN) 
Số 6/49 Đồng Tháp Mười, phường Trần 
Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 

(210) 4-2011-02608 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Trần Hoàng Hải  (VN) 
Nghĩa Trung, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ may mặc, hàng thời trang, túi xách, giầy, dép. 

 
 
 

(210) 4-2011-02609 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Bùi Tuấn Việt   (VN) 
Số 2 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo nhảy, quần áo thể thao.  

 
 
 

(210) 4-2011-02610 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Bùi Tuấn Việt    (VN) 
Số 2 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo nhảy, quần áo thể thao.  
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(210) 4-2011-02613 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; 25.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre   (VN)
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến được làm từ thịt; thực phẩm chế biến được làm từ cá, 

tôm, cua, mực, nghêu; nem (chả giò) há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ tôm, thịt); 
xíu mại (thực phẩm chế biến được làm từ thịt); giò chả; chạo tôm; lạp xưởng.  

 
 

(210) 4-2011-02614 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nõn chuối. 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre   (VN)
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); nước uống tinh chế từ trà; bánh ngọt; kẹo; bánh mặn.  

 
 

(210) 4-2011-02622 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Toàn Phú 
Hưng  (VN) 
168/17 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-02624 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH Ngọc Nghi   (VN) 
32 Nguyễn Hữu Thoại, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Màn sáo làm bằng gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán màn sáo làm bằng gỗ.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02625 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02626 (220) 18.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bình An  (VN) 
Số 404/1D ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh 
An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  
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(210) 4-2011-02635 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nguyên phụ liệu Đức 
Phát   (VN) 
Số 21A-13, tập thể Mai Động, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 23: Chỉ; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ len; 

sợi và chỉ đã xe. 
 

Nhóm 35: Mua bàn: chỉ, sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ để khâu; sợi và 
chỉ len và chỉ đã xe, nhân bằng vải. 

 
 

(210) 4-2011-02636 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; 26.4.3; 25.12.1; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nhật Thảo  (VN) 
44/19/8/35 Đông Hưng Thuận 06, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm bình nước nóng.  

 
 

(210) 4-2011-02637 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.7.3; 5.7.1; 5.7.2; 26.1.1; 26.7.5 
(591) Xanh dương đậm, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bình Thành  
(VN) 
21/2 Trần Hưng Đạo, khóm Mỹ Quới, 
phường Mỹ Quý, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán lúa giống; mua bán phân bón. 
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(210) 4-2011-02638 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Vàng tươi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Kim Ngọc  (VN) 
Số 68 Tôn Đức Thắng, khóm Long 
Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã 
Tân Châu, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe mô tô.  

 
 

(210) 4-2011-02639 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Vàng tươi. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phúc Lộc  (VN) 
Số 10 Trần Hưng Đạo, khóm Long 
Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã 
Tân Châu, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe mô tô, xe đạp điện; mua bán phụ tùng xe môtô, xe đạp điện; mua 

bán nông sản; mua bán gỗ; mua bán thuốc lá nguyên liệu, hàng trang trí nội thất, mủ cao 
su, phân bón; mua bán lương thực. 

 
 

(210) 4-2011-02640 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) PEACOCK'S STORES LIMITED   (GB) 
Capital Link, Windsor Road, Cardiff, 
CF24 5NG, United Kingdom  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo khoác ngoài, áo choàng ngoài, quần áo đan, áo mặc ngoài chui 

đầu, áo sơ mi, áo choàng, áo đầm, váy, quần dài, áo vét, áo nịt len, quần áo lót, quần gin, 
bộ quần áo, áo dệt kim cộc tay, áo sơ mi mặc khi chơi môn pôlô, áo sơ mi thể thao, áo 
len dài tay, quần soóc, cà vạt, áo len chui đầu, áo len đan, áo khoác bằng vải bông mềm, 
khăn quàng cổ, khăn choàng, găng tay (trang phục), găng tay hở ngón, thắt lưng (trang 
phục), quần áo bơi, quần áo lót đàn bà, bộ pijama, quần áo ngu, dải băng buộc đầu (quần 
áo), cổ tay áo, bít tất, quần áo lót và bít tất dệt kim; giậy dép, giầy dép đi hàng ngày, 
giầy dép dùng trong các buổi lễ, giầy cao su, giầy thể thao, giầy da; dép lê; xăng đan; 
giầy ống; mũ nón, mũ nón dùng hàng ngày, mũ nón dùng trong các buổi lễ và mũ nón 
dùng trong thể dục, thể thao. 
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(210) 4-2011-02642 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Công  (VN) 
Khu phố 5, thị trấn Di Linh, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 07: Máy sạc cỏ dùng trong nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-02643 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.1.1; 26.1.1; A5.1.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Gia Hiệp Phú  (VN) 
127/54 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng dùng bằng năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2011-02644 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.4 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, nâu. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Công Thắng  (VN) 
Số 57 đường số 6, khu phố Phước Lai, 
phường Long Trường, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Gas nhiên liệu, gas để thắp sáng, xăng (gasolin), khí đông đặc (nhiên liệu), 

gas được làm đông đặc (nhiên liệu). 
 

Nhóm 11: Bộ ngưng tụ gas (không phải là bộ phận cửa máy), phụ tùng điều chỉnh và an 
toàn cho thiết bị dùng gas, bình ngưng khí gas (không là bộ phận máy), máy phát khí gas 
(thiết bị), thiết bị lọc khí gas. 

 
 

(210) 4-2011-02648 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Gia 
Thương  (VN) 
435B Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội. 
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(210) 4-2011-02649 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Gia 
Thương   (VN) 
435B Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội. 

 
 

(210) 4-2011-02650 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Gia 
Thương   (VN) 
435B Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội. 

 
 

(210) 4-2011-02651 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Gia 
Thương   (VN) 
435B Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội. 

 
 
 

(210) 4-2011-02652 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Gia 
Thương   (VN) 
435B Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội. 
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(210) 4-2011-02654 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 25.5.2; 26.4.3 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, xanh vàng, đỏ, 

vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Minh Thạnh  
(VN) 
395/10E, khóm Tây Khánh 4, phường 
Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; xây dựng các công 

trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông đường bộ; trang trí nội ngoại thất và thi 
công kiến trúc cảnh quan công trình.  

 
 

(210) 4-2011-02655 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1; A7.1.12; 7.1.24; 26.4.3 
(591) Xanh dương, xanh, đỏ, đen, vàng nhạt. 
(731) Công Ty TNHH tư vấn và đầu 

tư xây dựng Như Khương   (VN)
184/7, quốc lộ 91, khóm Trà Sư, thị trấn 
Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn kỹ thuật xây dựng; tư vấn giám sát xây dựng; xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-02657 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.1.5; 26.1.1; A1.1.10; 7.11.10 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tặng  (VN) 
73A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông.  
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(210) 4-2011-02658 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.7.23; A26.11.9; 7.5.10; 2.7.25 
(591) Đỏ, cam, xanh nõn chuối, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Niên giám 
điện thoại và trang vàng 1 
Việt Nam  (VN) 
809 đường Giăi Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ và triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quan hệ công chúng; dịch vụ cho 
thuê phương tiện quảng cáo phát hành các tài liệu quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-02659 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.7.25; 4.5.2; 4.5.3; A10.3.11 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần niên giám 
điện thoại và trang vàng 1 
Việt Nam  (VN) 
809 đường Giăi Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ và triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quan hệ công chúng, dịch vụ cho 
thuê phương tiện quảng cáo phát hành các tài liệu quang cáo. 

 
 

(210) 4-2011-02660 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.5.1; 26.15.11; 26.15.15; 26.15.9 
(591) Xám, xanh dương đậm, vàng đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
sản xuất vật liệu Hoàng Bình  
(VN) 
31/104/443 đường Nguyễn Trãi, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
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Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-02661 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1 (540) 

 

(731) Trần Mạnh Thắng  (VN) 
Số 3, ngõ 300 Ngô Gia Tự, tổ 7, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ cắt may quần áo; thợ may, dịch vụ thêu thùa; dịch vụ in ảnh chụp, 

dịch vụ tráng rửa phim nhiếp ảnh; dịch vụ cắt may da lông thú theo yêu cầu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch, dịch 
vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2011-02662 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tường Vi  (VN) 
88 Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục.  

 
 

(210) 4-2011-02663 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
giao nhận quốc tế Niềm Tin  
(VN) 
77/25 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2011-02665 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phong Cách 
Đường Phố   (VN) 
486 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán giày dép thời trang; mua bán túi sách; 

mua bán nón; mua bán dây nịt; mua bán trang sức: nhẫn, dây chuyền, bông tai, dây đeo 
tay. 

 
 

(210) 4-2011-02666 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
Danh  (VN) 
867 Giải Phóng, Giáp Bát, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; bộ đồ cửa bằng kim loại; đồ sắt dùng cho cửa; đồ 

sắt dùng cho cửa sổ; khung cửa sổ bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại dùng cho cửa sổ.  
 
 

(210) 4-2011-02670 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dệt DAEWON Việt Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ vải các loại: vải bông, vải lanh, vải sợi, vải len, vải tuyn, vải 

dệt kim, vải không dệt; quần, áo, giầy, dép, túi, cặp, mũ nón đồ đội đầu; buôn bán thuốc 
tẩy, thuốc nhuộm, nguyên liệu sản xuất sợi dệt vải như: bông, hóa chất; sợi dệt, sợi vải 
dệt (vật liệu sợi dệt dạng thô); dây, dây thừng, lưới, lều, vải bạt, vải dầu, buồm; vật liệu 
để đệm lót và để nhồi (trừ loại bằng cao su hoặc bằng chất dẻo); tơ dệt dạng thô; vải 
tráng lớp cao su.  
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(210) 4-2011-02671 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dệt DAEWON Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải các loại như: vải bông, vải lanh, vải sợi, vải len, vải dệt kim.  

 
 

(210) 4-2011-02673 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dệt DAEWON Việt Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ vải các loại: vải bông, vải lanh, vải sợi, vải len, vải tuyn, vải 

dệt kim, vải không dệt; quần, áo, giầy, dép, túi, cặp, mũ nón đồ đội đầu; buôn bán thuốc 
tẩy, thuốc nhuộm, nguyên liệu sản xuất sợi dệt vải như: bông, hóa chất; sợi dệt, sợi vải 
dệt (vật liệu sợi dệt dạng thô); dây, dây thừng, lưới, lều, vải bạt, vải dầu, buồm; vật liệu 
để đệm lót và để nhồi (trừ loại bằng cao su hoặc bằng chất dẻo); tơ dệt dạng thô; vải 
tráng lớp cao su.  

 
 

(210) 4-2011-02674 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
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(210) 4-2011-02675 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) EATON CORPORATION   (US) 
1111 Superior Avenue, Cleverland, Ohio 
44114, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Tay cầm dùng cho dụng cụ thể thao; tay cầm dùng cho gậy đánh gôn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02676 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) EATON CORPORATION   (US) 
1111 Superior Avenue, Cleverland, Ohio 
44114, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Tay cầm dùng cho dụng cụ thể thao; tay cầm dùng cho gậy đánh gôn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02677 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.5 
(591) Đỏ. 
(731) KABSONS GAS EQUIPMENT 

PRIVATE LIMITED   (IN) 
7-1-48/2/2, Raja Sham Karan Road, 
Ameerpet, Hyderabad - 500 016, Andhra 
Pradesh, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); bình đựng gas làm bằng 

kim loại; bình làm bằng kim loại dùng để đựng nhiên liệu lỏng.  
 

Nhóm 11: Phụ tùng an toàn và để điều chỉnh (dùng cho thiết bị gas); nồi hơi đốt bằng 
gas; đèn đốt chạy bằng gas; phụ tùng an toàn và để điều chỉnh (dùng cho đường ống dẫn 
gas); bếp gas; đèn gas.  
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(210) 4-2011-02679 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH Dinh dưỡng 
Toàn Cầu   (VN) 
44-46 đường 21A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02681 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Nhà hàng Lạc Cảnh  (VN) 
Số 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ thức ăn đồ uống cung cấp bởi nhà hàng; dịch vụ cung cấp (thức ăn) 

đặc sản bò nướng bởi nhà hàng. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02682 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Nhà hàng Lạc Cảnh   (VN) 
Số 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ thức ăn đồ uống cung cấp bởi nhà hàng; dịch vụ cung cấp (thức ăn) 

đặc sản bò nướng bởi nhà hàng. 
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(210) 4-2011-02683 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty dược phẩm và 
thương mại Phương Đông - 
(TNHH)  (VN) 
Phố Và, xã Hạp Lĩnh, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02686 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.11.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Nam Thịnh  
(VN) 
Số 39/20 đường số  43, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời; bồn tắm; vòi sen; 

vòi nước; chậu rửa chén (gắn cố định).  
 

Nhóm 35: Mua, bán: bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời, bồn tắm, 
vòi sen, vòi nước, chậu rửa chén.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02687 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.5; 1.15.15; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khánh Hương  (VN) 
Nhà số 299 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ga, bếp nấu ăn sử dụng ga, máy hút khói, máy khử mùi (sử dụng 

bằng điện), bình tắm nóng lạnh (hoạt động bằng ga), bình tắm nóng lạnh (hoạt động 
bằng điện).  
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(210) 4-2011-02688 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.1.8; A5.5.22; 2.9.1; 5.3.19 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu, xanh dương, tím, 

hồng, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Trần Thị Cẩm Tú  (VN) 

Số 125B Pasteur, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ (dùng để trang trí) làm bằng gáo dừa, vỏ dừa, gỗ dừa, 

gỗ bạch đàn, tre. 
 
 

(210) 4-2011-02691 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Sáng Ban 

Mai  (VN) 
Lô B_11A2_CN, đường NA5, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Tổ máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2011-02692 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.7.21; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Sáng Ban 

Mai   (VN) 
Lô B_11A2_CN, đường NA5, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Tổ máy phát điện.  
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(210) 4-2011-02700 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ    (VN) 
ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-02701 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ    (VN) 
ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-02702 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ    (VN) 
ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-02703 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Trung Văn  

(VN) 
135/15 đường 28, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện cụ thể là: máy biến áp, máy phát điện, động cơ điện.  
 
 

(210) 4-2011-02704 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh 
Đông Dương  (VN) 
610 khu phố 6, hương lộ 2, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy: vành xe, gắp xe (bộ phận đỡ đĩa xích).  

 
 

(210) 4-2011-02705 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh 
Đông Dương  (VN) 
610 khu phố 6, hương lộ 2, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy: vành xe, gắp xe (bộ phận đỡ đĩa xích).  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy: dây xích, vành xe, gắp xe (bộ phận đỡ đĩa 
xích).  

 
 

(210) 4-2011-02706 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) DOW AGROSCIENCES LLC.   (US) 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xông dạng kết cấu để kiểm soát mối xông gỗ khô và những côn trùng 

đục khoét gỗ. 
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(210) 4-2011-02707 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 1.17.11; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Phủ  

(VN) 
Tổ 5, ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân 
Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì.  

 
 
 

(210) 4-2011-02708 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
S.PHARM  (VN) 
45-47 Hai Bà Trưng, phường 1, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-02720 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4 
(731) KCC CORPORATION   (KR) 

1301-4, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 20: phụ kiện cửa sổ không bằng kim loại; bản lề không bằng kim loại; phụ kiện 

cửa không bằng kim loại; tay nắm cửa không bằng kim loại; bản lề sàn nhà không bằng 
kim loại; bản lề bằng nhựa dùng cho nhà cao ốc.  
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(210) 4-2011-02721 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4 
(731) KCC CORPORATION   (KR) 

1301-4, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 27: Tấm phủ sàn; tấm phủ sàn bằng nhựa vi-nyl; thảm dày trải sàn (trừ loại làm 

bằng hàng dệt); bãi cỏ nhân tạo.  
 
 
 

(210) 4-2011-02726 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xám.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo Toàn Việt  
(VN) 
12/24 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo truyền hình.  
 

Nhóm 40: Gia công phim điện ảnh.  
 
 
 

(210) 4-2011-02727 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Thái Việt 
HÀ  (VN) 
83/56/5 liên khu 4-5, khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng để chữa bệnh cho thủy hải sản; chế phẩm hóa học 

dùng để chữa bệnh cho thủy hải sản; chế phẩm vi sinh dùng để chữa bệnh cho thủy hải 
sản; chế phẩm enzym dùng để chữa bệnh trong ngành thủy hải sản. 
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(210) 4-2011-02728 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần 

VINACOMMODITIES  (VN) 
434 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 

GROUP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu ăn.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02729 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.2.7; 20.5.15 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang ME 
MO  (VN) 
195D khu phố 1 Nam Hòa, phường 
Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02740 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
mỹ phẩm Thảo Dược    (VN) 
423/32F Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-02741 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
mỹ phẩm Thảo Dược    (VN) 
423/32F Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02742 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.9.1; 26.4.3 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hùng   (VN) 
23 Hàng Thùng, Lý Thái Tổ, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép nam nữ. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02743 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Thanh 
Phượng  (VN) 
247/17/14A Thạch Lam, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, nồi cơm điện, nồi hấp điện, nồi áp suất điện, bếp gas, bình đun 

nước dùng điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bàn là điện, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay thịt, máy 
đánh trứng, quạt điện, nồi cơm điện, nồi hấp điện, nồi áp suất điện, bếp gas, bình đun 
nước điện, chảo chống dính, nồi i-nox, bếp gas, bếp điện, lò nương, lò vi sóng.  
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(210) 4-2011-02744 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, da cam. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Lan  (VN) 
Số 6 E2b tập thể 8/3 Quỳnh Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 
 

(210) 4-2011-02747 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.21; 26.1.2; A26.11.13 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, ghi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Truyền  (VN) 
Số nhà C99, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh làm từ ngô, gạo và dừa sấy.  

 
 

(210) 4-2011-02748 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.1; A26.11.12 
(591) Đỏ tươi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hảo   (VN) 
33 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Hòa, 
thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 35: Hãng thông tin thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-02749 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.9; 21.1.15 
(591) Đỏ đun 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hảo   (VN) 
33 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Hòa, 
thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng (hỗ trợ kinh doanh); thông tin thương mại và tư vấn tiêu 

dùng. 
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(210) 4-2011-02760 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dược Trung ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02761 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hòa Anh   (VN) 
Thôn 1A, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; công tắc điện; phao chỉ báo áp lực dùng cho van 

(phao nước); bút thử điện; hộp cầu dao điện. 
 

Nhóm 11: Xi phông dùng cho thiết bị vệ sinh; ống dẫn nước dùng cho nhà vệ sinh (thiết 
bị vệ sinh); vòi hoa sen; quạt điện; máng đèn điện (bộ phận của đèn); đèn điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02762 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Trần Thị Nhung   (VN) 

Phan Chi, Kim Anh, huyện Kim Thành, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-02763 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Da cam, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thiên 

An   (VN) 
Số 304 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 19: Cửa sổ; cửa đi; khung cửa; vách ngăn (tất cả không bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2011-02764 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 24.1.1; 3.1.1; 24.15.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH R.O.M.A.N.S  (VN) 
Số 29, Đông Khê, phường Đông Khê, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da. 

 
 

(210) 4-2011-02765 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH R.O.M.A.N.S   (VN) 
Số 29, Đông Khê, phường Đông Khê, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da. 

 
 

(210) 4-2011-02768 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 
 

(210) 4-2011-02769 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 

(210) 4-2011-02780 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và thiết bị y tế Hà Nội  (VN) 
Số 33, ngõ 190/19, đường Hoàng Mai, tổ 
19, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai.  

 
 
 

(210) 4-2011-02781 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.5.1; A1.1.8; 1.1.17; A17.5.21 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc. 
(731) Phạm Huy Ngọc  (VN) 

Số 37, C170 Trại Chuối, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi cờ.  
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(210) 4-2011-02782 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mực in Đông 
Dương  (VN) 
71 ngõ 35 Nguyễn Như Đổ, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in (các loại mực dùng cho máy in vi tính, máy photocopy, máy in dân 

dụng và công nghiệp); mực in dùng cho máy sao chụp; hộp mực in đã có mực dùng cho 
máy in và máy sao chụp; mực in dạng nhão; hợp phần mực in. 

 
 

(210) 4-2011-02784 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED  (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  

 
 

(210) 4-2011-02785 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED   (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  

 
 

(210) 4-2011-02786 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED  (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y. 
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(210) 4-2011-02787 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) ALTICOR INC.   (US) 
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng ẩm và mỹ phẩm dạng lỏng chăm sóc da và mặt.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02788 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần Trung Sơn  
(VN) 
88 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế (bệnh viện, trạm xá).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02800 (220) 22.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20; 15.7.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, xanh 

đen, tím, trắng, đen. 
(731) Phạm Đình Phong   (VN) 

412 đường Xuyên á, tổ 1, khu phố 2, 
phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 20: Mắc áo (không bằng kim loại). 
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(210) 4-2011-02804 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Sen Vàng  (VN) 
86A Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hoà A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-02807 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Long 
Việt   (VN) 
Thôn Nghe, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; vận chuyển hành khách; hãng du lịch (trừ việc giừ chỗ 

khách sạn nhà trọ); người đi cùng (hướng dẫn) khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi.  
 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí, dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ giải 
trí; tổ chức và điều khiển hội nghị. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà trọ; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà 
hàng ăn uống; cho thuê phòng họp.  

 
 
 

(210) 4-2011-02809 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Hoàng Minh Tuấn   (VN) 
Số 10, ngách 45/91, ngõ 91 Nguyễn Chí 
Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-

MARK Châu á (IP-MARK ASIA, 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn về tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tư 

vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn về tài chính); dịch vụ đầu tư vốn, 
dịch vụ hãng bất động sản.  

 
Nhóm 39: Du lịch; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; cho thuê kho bãi, cho 
thuê xe cộ; phân phối năng lượng.  
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(210) 4-2011-02810 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 5.3.20; 25.1.25; A5.3.13 
(591) Trắng, đen, ghi xám. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Trung Thuỷ  (VN) 
60/62 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đầu 

tư vốn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ; 
dịch vụ kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn phòng và khu thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-02811 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.13; 5.3.20; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, ghi xám. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Trung Thuỷ   (VN) 
60/62 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đầu 

tư vốn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ; 
dịch vụ kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn phòng và khu thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-02812 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển Thế Giới Mới  
(VN) 
Phòng 805a, lầu 8, Centec Tower, 72-74 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư cho việc xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu 

dân cư; cho thuê nhà xưởng, nhà ở, văn phòng; kinh doanh (mua bán) nhà ở, kinh doanh 
(mua bán) bất động sản. 
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Nhóm 37: Lắp đặt trang thiết bị hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống điều hòa không 
khí; trang trí nội ngoại thất; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thương mại, công ích; san lấp mặt bằng; dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng. 

 
 
 

(210) 4-2011-02813 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(591) Trắng, xanh. 
(731) MR. THAT CHAOWANASATIER (TH) 

No. 2 Supalaipark 2 Floor 1, Room 3/2 
Soi.Phaholyothin 21, Ladyao, Jatujak, 
BKK. 10900 Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động.  

 
 
 

(210) 4-2011-02814 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(591) Trắng, xanh. 
(731) MR.THAT CHAOWANASATIER  (TH) 

No. 2 Supalaipark 2 Floor 1, Room 3/2 
Soi.Phaholyothin 21, Ladyao, Jatujak 
BKK. 10900 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay.  

 
 
 

(210) 4-2011-02815 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.2; 24.15.21 
(591) Xanh cô ban, xanh nõn chuối. 

(540) 

 

(731) Công ty cp báo cáo đánh giá 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 25, phòng 2508, tòa nhà 57 Láng 
Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại.  
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(210) 4-2011-02817 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.1.8; 2.1.20 
(731) GIFTWENTY SDN. BHD.   (MY) 

No. A8, Jalan Kuang Bulan, Taman 
Kepong, 52100 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, túi nhỏ (túi), ví, tất cả được làm bằng da hoặc giả da; cặp tài liệu; túi 

đeo vai, tất cả các sản phẩm này thuộc nhóm 18.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; thắt lưng (quần áo); dây đeo (quần áo); áo 
may ô; quần áo lót; quần áo lót mặc bên trong, tất cả các sản phẩm này thuộc nhóm 25.  

 
 

(210) 4-2011-02818 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Trịnh Ngọc Bích  (VN) 
Khối phố 3, phường An Xuân, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2011-02819 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và sản xuất Thái 
Hưng Thịnh   (VN) 
Số 39 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa.  
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(210) 4-2011-02820 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.11.1; 7.11.10 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn thiết kế D-R-B   (VN) 
228 Lê Thành Phương, phường 8, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, giám sát thi công. 
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-02821 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ E.V.L  
(VN) 
242 Tôn Thất Hiệp, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất xét nghiệm.  

 
 

(210) 4-2011-02822 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Trường Giang  (VN) 
17H-17K Dương Đình Nghệ, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Đệm nóng bằng điện dùng trong nghành y; thiết bị điều trị (bằng điện) 

galvanic, thiết bị để xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; máy xoa bóp đặt trên giường; đệm 
(túi) ngăn ngừa cơn đau trên cơ thể người bệnh, thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; kim 
châm cứu; thiết bị châm cứu sử dụng điện. 

 
Nhóm 11: Cái đệm (sưởi nóng) dùng điện, không dùng trong ngành y; chăn mÒn điện 
không dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 27: Chiếu (tấm lót); thảm dầy trải sàn.  

 
Nhóm 44: Phòng chữa bệnh; nhà dưỡng bệnh, xoa bóp; vật lý trị liệu; nhà điều dưỡng.  
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(210) 4-2011-02823 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện máy 
R.E.E  (VN) 
364 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện tổng, tủ điện phân phối, tủ điện điều khiển. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí, hệ thống điều hoà trung tâm; hệ thống thông gió, 
quạt thông gió. 

 
 

(210) 4-2011-02824 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.9; 26.3.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện máy 
R.E.E  (VN) 
364 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện tổng, tủ điện phân phối, tủ điện điều khiển. 
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí, hệ thống điều hoà trung tâm; hệ thống thông gió, 
quạt thông gió. 

 
 

(210) 4-2011-02825 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện máy 
R.E.E   (VN) 
364 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện tổng, tủ điện phân phối, tủ điện điều khiển.  
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí, hệ thống điều hoà trung tâm; hệ thống thông gió, 
quạt thông gió. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
1158 

(210) 4-2011-02826 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại dịch vụ xây 
dựng thiết bị y tế Thái An  
(VN) 
53 đường số 5, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hò Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Máy hô hấp dùng cho thở nhân tạo; hộp dụng cụ dùng cho nhà phẫu thuật và 

bác sĩ; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chỉnh hình, dụng cụ chỉnh hình; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; máy đo huyết áp.  

 
Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc bằng sáp, thạch cao hoặc chất dẻo (dùng cho mục 
đích trang trí); tre; đồ gỗ mỹ thuật; hộp bao bì bằng chất dẻo; ống hút để uống.  

 
Nhóm 21: Đôi đũa; cốc; dụng cụ nhà bếp; khay tròn có nhiều ô (dùng cho mục đích gia 
dụng); bộ bát đĩa; bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa.  

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản; cho 
thuê tài sản cố định; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; xây dựng cảng, bến tàu; dịch vụ ngăn cách 
(nhiệt, điện, âm) trong xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; trạm phục vụ 
xe cô nạp nhiên liệu và bảo dưỡng; dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02827 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(591) Đỏ, trắng, đen. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí Mắt 
Việt  (VN) 
Số 9 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê.  
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(210) 4-2011-02828 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Thành Nam  (VN) 
Xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa nhiệt miệng, siro bổ phế, thuốc hoạt huyết dưỡng não. 

 
 

(210) 4-2011-02829 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Thành Nam   (VN) 
Xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Cốm vi sinh. 

 
 

(210) 4-2011-02830 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 25.7.25; A26.11.12 
(591) Xanh tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-02833 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.11.3; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LIDA PIPE Việt 
Nam (LIDA PIPE (VIETNAM) 
CO.LTD)  (VN) 
192, Nguyễn Văn Tuôi, khu phố 6, TT 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 06: ống thép dùng trong xây dựng và công nghiệp.  
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(210) 4-2011-02835 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thế Bảo  (VN) 
28/4 Tam Bình, khu phố 8, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện cảm ứng, công tắc điện hẹn giờ, công tắc điện báo trộm, công 

tắc cảm ứng quang điện, công tắc điều khiển từ xa. 
 
 

(210) 4-2011-02836 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.4; 26.7.25 
(591) Vàng, đen, xanh lá, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ dịch vụ quảng cáo 
Điểm Vàng   (VN) 
454/11 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy tính; bộ xử lý trung tâm, chương trình máy tính ghi 

sẵn; phần mềm máy vi tính; chương trình hỗ trợ trò chơi trên máy vi tính; máy tính xách 
tay. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; dịch vụ soạn thảo 
những bài quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; phát hành các tài liệu quảng cáo; thăm dò dư 
luận. 

 
 

(210) 4-2011-02838 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 18.1.21 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cao su Miền 

Trung  (VN) 
Số 18/23, ngõ 82, phố Chùa Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; săm lốp xe máy; săm lốp xe đạp. 
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(210) 4-2011-02839 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cao su 

Hoàng Gia  (VN) 
Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hoá  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Cao su cứng ebonit; nhựa mủ (cao su); cao su lỏng; cao su tổng hợp; cao su 

(thô hoặc bán thành phẩm). 
 
 

(210) 4-2011-02840 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tiếp vận Bình 

Minh  (VN) 
Tầng 4, toà nhà số 18/23, ngõ 82, Chùa 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường sắt; vận tải bằng ô tô; dịch vụ chuyên chở hàng hoá.  

 
 
(210) 

 
4-2011-02841 

 
(220) 

 
23.02.2011 

  (441) 25.04.2011 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

bất động sản Hoàng Gia  (VN) 
Tầng 2, toà nhà số 18/23, ngõ 82, Chùa 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; cho thuê bất động sản; 

quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng hạ tầng; xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông; tư 
vấn và giám sát xây dựng.  
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Nhóm 42: Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; thiết kế (trang trí) nội 
thất.  

 
 

(210) 4-2011-02842 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế), chế 

phẩm dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng 
để bôi lên da), sản phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược 
chất), nước hoa cô-lô-nhơ (cologne), tinh dầu; chất khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân) và chất chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm 
sóc da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc, thuốc màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược 
chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ 
phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế 
phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông 
(không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời (mỹ phẩm) và chế 
phẩm chống nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem 
mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không 
chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ 
phẩm), tăm bông (dùng cho mỹ phẩm); khăn tay mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được 
tẩm nước thơm mỹ phẩm (dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn 
giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 
 
 

(210) 4-2011-02843 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
1163 

(210) 4-2011-02844 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02846 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 4.3.3; 4.3.9; 4.3.7 
(591) Đen, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ  (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02847 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25 
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ  (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 
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(210) 4-2011-02848 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xám, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 

Sinh  (VN) 
Lô A1, khu công nghiệp Cầu Tràm, xã 
Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long 
An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm (đã qua chế biến); thịt gia súc (đã qua chế biến). 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn cụ thể như: nước khoáng, nước ép rau quả, nước giải khát.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02849 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.21; A24.15.7; 25.12.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, nâu, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hải Hưng Thịnh  
(VN) 
28/14/17 đường TA19, tổ 8, khu phố 2, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê 

và cà phê cô đặc; cà phê nhân tạo (các chất thay thế cà phê); cà phê trộn chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê; đồ uồng, thực phẩm. dịch vụ hỗ trợ quảng bá kinh doanh; 
nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận nhằm mục đích thương mại.  
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(210) 4-2011-02856 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ NTN GALORE   (VN) 
93/27 đường Bờ Bao Tân Thắng, phường 
Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (trang phục).  

 
 

(210) 4-2011-02857 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ sặc, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Nghệ Minh 
Châu  (VN) 
787 Trương Định, phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các máy móc phục vụ cho việc khai thác, xử lý làm sạch nguồn 

nước ngầm, nước mặt, nước thải sinh hoạt, nước thải y tế, nước thải công nghiệp; buôn 
bán thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại; buôn bán thiết bị nhà vệ sinh 
công cộng tự động; buôn bán men vi sinh phục vụ cho việc làm sạch môi trường; buôn 
bán máy móc thiết bị y tế trang bị cho kiểm soát nhiễm khuẩn: máy rửa khử khuẩn, máy 
sấy khô tự động, máy khử trùng đóng gói, máy cấp khí siêu sạch; buôn bán thiết bị âm 
thanh, phát thanh truyền hình.  

 
 

(210) 4-2011-02858 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Da cam, xanh đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư kinh 
doanh và Phát triển hạ tầng 
khu công nghiệp Phúc Hà  
(VN) 
Tầng 8, toà nhà HH3, khu đô thị Mỹ 
Đình - Sông Đà, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà ở; kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn cho việc xây 

dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và đô thị.  
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Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; giao thông; 
thuỷ lợi; xây dựng công trình đường dây điện và trạm biến áp 35KV; dịch vụ hoàn thiện 
công trình xây dựng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02859 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, nâu đất, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Hà Châu OSC  
(VN) 
Số 15 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua, bán: vật liệu xây dựng; vật tư, thiết bị máy móc ngành xây 
dựng; thiết bị máy móc công nghiệp; nguyên vật liệu sản xuất ngành công nghiệp và 
thiết bị ngành xây dựng; thiết bị máy móc ngành xây dựng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; hạ 
tầng đô thị; khu công nghiệp. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02860 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; giày thể thao; quần áo; quần áo thể dục; giầy 

bóng đá; quần áo may sẵn; giày thể thao. 
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác: 
máy để luyện tập thể dục); cái bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); thiết bị tập thể dục; 
dụng cụ rèn luyện hình thể; cái vợt (raket); dụng cụ rèn luyện cơ bắp. 
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(210) 4-2011-02861 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SINENSIX & CO    (GB) 
HBC12, 83 Gordon Street, Huntly, AB54 
8 FG, Scotland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-02862 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SINENSIX & CO    (GB) 
HBC12, 83 Gordon Street, Huntly, AB54 
8 FG, Scotland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-02863 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SINENSIX & CO    (GB) 
HBC12, 83 Gordon Street, Huntly, AB54 
8 FG, Scotland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-02864 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) SINENSIX & CO    (GB) 
HBC12, 83 Gordon Street, Huntly, AB54 
8 FG, Scotland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-02865 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A25.3.3; A5.5.22 
(591) Đen, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Vân   (VN) 
L22 cư xá Phú Lâm, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2011-02867 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.10; 3.7.21; 3.7.16; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 
Phúc Lộc  (VN) 
Xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 19: Sản phẩm xi măng pooclăng hỗn hợp PCB-30.  

 
 

(210) 4-2011-02868 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH trục cao su 
Việt Roll   (VN) 
Lô MB2-2+3, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 07: Dây cua roa (dây truyền động) dùng trong máy móc.  

 
 

(210) 4-2011-02869 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.9.1; 1.15.24 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH Vinh Huy Phát  

(VN) 
Quốc lộ 61, ấp Minh Hưng, xã Minh 
Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 29: Mực khô, cá khô, tôm khô, thịt bò khô, thịt nai khô, thịt trâu khô. 
 
 

(210) 4-2011-02870 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, nước rửa vệ sinh cá 

nhân không chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2011-02871 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Nội   (VN) 
170 đường La Thành, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02872 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần y tế SIGMA 
Việt Nam   (VN) 
Lô 13 khu tập thể Hồ Kẻ Khế, Đội Cấn, 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-02873 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T   (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02874 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Trung Thành  (VN) 
Số nhà 4B, khu tập thể Thương Binh 
27/7, đường Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu; đại lý kinh doanh (mua bán) xăng, dầu.  

 
 

(210) 4-2011-02877 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) CJ O SHOPPING CO., LTD.   (KR) 
2724, Bangbaedong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo xuất bản phẩm; dịch vụ làm mô hình dùng cho quảng cáo 

hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ phân phát các tờ quảng cáo và thông báo quảng 
cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo và cho thuê tư liệu quảng cáo; dịch vụ cho 
thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ lập kế hoạch quảng 
cáo; dịch vụ bán lẻ, cụ thể là:  mỹ phẩm, đồ dùng mỹ phẩm, xà phòng và chất tẩy rửa, 
dụng cụ cầm tay, đồ điện tử gia dụng, thiết bị điện tử thiết bị điện, máy vi tính, máy 
chụp ảnh, kính râm, thiết bị viễn thông, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi, thiết bị nấu 
nướng, thiết bị làm lạnh, thiết bị cung cấp nước, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ đo thời 
gian và dụng cụ đo thời gian, ấn phẩm in, văn phòng phẩm, da và da giả, túi, ô, lọng, đồ 
gỗ, dụng cụ dùng trong gia đình hay nhà bếp, đồ chứa, vật dụng để làm sạch, đồ sứ và đồ 
làm bằng đất nung, lều trại, đồ dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, sách, thảm, chiếu và 
tấm lót, trò chơi và đồ chơi, vật dụng thể dục và thể thao, thực phẩm, bánh mỳ, bánh kẹo, 
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chè (trà), nước uống và đồ uống có cồn; dịch vụ bán buôn, cụ thể là: mỹ phẩm, đồ dùng 
mỹ phẩm, xà phòng và chất tẩy rửa, dụng cụ cầm tay, đồ điện tử gia dụng, thiết bị điện 
tử, thiết bị điện, máy vi tính, máy chụp ảnh, kính râm, thiết bị viễn thông, thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị sưởi, thiết bị nấu nướng, thiết bị làm lạnh, thiết bị cung cấp nước, đồ trang 
sức, đá quý, đồng hồ đo thời gian và dụng cụ đo thời gian, ấn phẩm in, văn phòng phẩm, 
da và da giả, túi, ô, lọng, đồ gỗ, dụng cụ dùng trong gia đình hay nhà bếp, đồ chứa, vật 
dụng để Iàm sạch, đồ sứ và đồ làm bằng đất nung, lều trại, đồ dệt, quần áo, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, sách, thảm, chiếu và tấm lót, trò chơi và đồ chơi, vật dụng thể dục và thể 
thao, thực phẩm, bánh mỳ, bánh kẹo, chè (trà), nước uống và đồ uống có cồn; dịch vụ 
trung gian thương mại (không bao gồm môi giới thương mại); dịch vụ xúc tiến việc bán 
hàng (vì lợi ích của người khác).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất các chương trình biểu diễn trên truyền hình; dịch vụ sản xuất 
chương trình truyền hình; dịch vụ cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải 
xuống được; dịch vụ tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật; dịch vụ tổ chức các khoá học 
qua mạng; thông tin về giải trí; dịch vụ sắp xếp các buổi biểu diễn thời trang (không 
nhằm mục đích quảng cáo). 

 
 

(210) 4-2011-02878 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) CJ O SHOPPING CO., LTD.    (KR) 
2724, Bangbaedong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo xuất bản phẩm; dịch vụ làm mô hình dùng cho quảng cáo 

hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ phân phát các tờ quảng cáo và thông báo quảng 
cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo và cho thuê tư liệu quảng cáo; dịch vụ cho 
thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ lập kế hoạch quảng 
cáo; dịch vụ bán lẻ, cụ thể là:  mỹ phẩm, đồ dùng mỹ phẩm, xà phòng và chất tẩy rửa, 
dụng cụ cầm tay, đồ điện tử gia dụng, thiết bị điện tử thiết bị điện, máy vi tính, máy 
chụp ảnh, kính râm, thiết bị viễn thông, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi, thiết bị nấu 
nướng, thiết bị làm lạnh, thiết bị cung cấp nước, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ đo thời 
gian và dụng cụ đo thời gian, ấn phẩm in, văn phòng phẩm, da và da giả, túi, ô, lọng, đồ 
gỗ, dụng cụ dùng trong gia đình hay nhà bếp, đồ chứa, vật dụng để làm sạch, đồ sứ và đồ 
làm bằng đất nung, lều trại, đồ dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, sách, thảm, chiếu và 
tấm lót, trò chơi và đồ chơi, vật dụng thể dục và thể thao, thực phẩm, bánh mỳ, bánh kẹo, 
chè (trà), nước uống và đồ uống có cồn; dịch vụ bán buôn, cụ thể là: mỹ phẩm, đồ dùng 
mỹ phẩm, xà phòng và chất tẩy rửa, dụng cụ cầm tay, đồ điện tử gia dụng, thiết bị điện 
tử, thiết bị điện, máy vi tính, máy chụp ảnh, kính râm, thiết bị viễn thông, thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị sưởi, thiết bị nấu nướng, thiết bị làm lạnh, thiết bị cung cấp nước, đồ trang 
sức, đá quý, đồng hồ đo thời gian và dụng cụ đo thời gian, ấn phẩm in, văn phòng phẩm, 
da và da giả, túi, ô, lọng, đồ gỗ, dụng cụ dùng trong gia đình hay nhà bếp, đồ chứa, vật 
dụng để Iàm sạch, đồ sứ và đồ làm bằng đất nung, lều trại, đồ dệt, quần áo, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, sách, thảm, chiếu và tấm lót, trò chơi và đồ chơi, vật dụng thể dục và thể 
thao, thực phẩm, bánh mỳ, bánh kẹo, chè (trà), nước uống và đồ uống có cồn; dịch vụ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 277 tập a (04.2011) 

 

 
1172 

trung gian thương mại (không bao gồm môi giới thương mại); dịch vụ xúc tiến việc bán 
hàng (vì lợi ích của người khác).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất các chương trình biểu diễn trên truyền hình; dịch vụ sản xuất 
chương trình truyền hình; dịch vụ cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải 
xuống được; dịch vụ tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật; dịch vụ tổ chức các khoá học 
qua mạng; thông tin về giải trí; dịch vụ sắp xếp các buổi biểu diễn thời trang (không 
nhằm mục đích quảng cáo). 

 
 

 
 

(210) 4-2011-02879 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 6.1.2 
(591) Nâu vàng, trắng, xanh da trời, đen. 
(731) Công ty cổ phần du lịch Hoa 

Anh Đào   (VN) 
G4-22/1 trung tâm thương mại, phường 
7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê, môi giới: bất động sản; mua bán và cho thuê căn hộ (bất 

động sản).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; khu du lịch nghỉ dưỡng, 
(resort), dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu (quán bar).  

 
 

(210) 4-2011-02880 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần SU MI VI NA  

(VN) 
101/50A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ (đều bằng gỗ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế, giường, tủ, ghế sofa.  
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(210) 4-2011-02884 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.13.25; 21.1.15 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại thiết kế 
đồ họa in bao bì và sản xuất 
Lí Tưởng   (VN) 
449/99/19 Trường Chinh, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ in danh thiếp.  

 
 
 

(210) 4-2011-02886 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 
Giang   (VN) 
ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xua đuổi côn trùng; thuốc diệt côn trùng; hương (nhang) xua đuổi muỗi 

và côn trùng; thuốc xịt diệt muỗi và côn trùng.  
 
 
 

(210) 4-2011-02888 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Chén Vàng   (VN) 
206 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ.  
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(210) 4-2011-02889 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A26.11.12; A6.19.9; A6.19.11 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 
(731) Trần Văn Quyết   (VN) 

Số 31, ngách 173/68/41, Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; đại lý bán vé máy bay, dịch 

vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê xe ô tô. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-02890 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02891 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) GUANG-DING BIOTECH CO.   (TW) 
1f, no. 47, yi xin 2nd rd., Qian zhen 
district, Kaohsiung city 806, Tai wan 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem dùng cho mặt và toàn thân; mặt nạ mỹ phẩm 

làm đẹp; tinh dầu dùng cho mục đích làm đẹp (mỹ phẩm); mỹ phẩm dạng lỏng.  
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(210) 4-2011-02892 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  
(VN) 
1/2/5 Giang Văn Minh, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy phát điện.  
 

Nhóm 12: Xe nâng; ô tô và xe có động cơ khác; xe gắn máy; xe cộ. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe nâng, ô tô và xe có động cơ khác, xe gắn máy, xe cộ, máy nén 
khí, máy phát điện; mua bán các bộ phận của xe máy, xe cộ, máy nén khí và máy phát 
điện; mua bán vải, quần áo; mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hóa chất công 
nghiệp, vật tư nông nghiệp; mua bán vật liệu xây dựng, kim khí điện máy; quảng cáo.  

 
 
 

(210) 4-2011-02893 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  
(VN) 
1/2/5 Giang Văn Minh, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe nâng.  

 
 
 

(210) 4-2011-02894 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  
(VN) 
1/2/5 Giang Văn Minh, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí.   
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(210) 4-2011-02895 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  
(VN) 
1/2/5 Giang Văn Minh, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.   

 
 
 

(210) 4-2011-02896 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 26.5.1; 26.15.15; 26.4.3 
(591) Trắng, xám, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Phượng Hoàng  
(VN) 
240 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, vòi nước nhựa; mua bán ống nước nhựa và phụ kiện, 

hàng trang trí nội thất.  
 
 
 

(210) 4-2011-02897 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng 

cho cá nhân. 
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(210) 4-2011-02898 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Aluking 
Quốc Tế (Aluking 
International, JSC).   (VN) 
Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm ốp trần bằng kim loại; tấm ốp tường 

bằng kim loại; khung nhôm; cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm ốp trần phi kim loại; tấm ốp tường phi 
kim loại; cửa nhựa; cửa phi kim loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02899 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Song Thịnh  
(VN) 
Số 14 ngõ 111, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm ốp trần bằng kim loại; tấm ốp tường 

bằng kim loại; khung nhôm; cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm ốp trần phi kim loại; tấm ốp tường phi 
kim loại; cửa nhựa; cửa phi kim loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02900 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Nguyễn Cao Vương   (VN) 
29 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương trầm (nhang thắp).  
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(210) 4-2011-02901 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.5.20; 1.3.1; A1.3.20 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, tím, đen, xanh 

lam, xanh lơ, da cam, hồng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thanh Hải  (VN) 
Thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ sơ sinh; mua bán đồ dùng cho mẹ; mua bán thời trang trẻ em; 

mua bán đồ chơi cho bé; mua bán thời trang cho mẹ.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02903 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.4.4; 19.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Ân 
Nam  (VN) 
36/26 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh chất lỏng; tủ ướp lạnh; tủ lạnh.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02905 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 7.15.22; 7.15.1 
(591) xanh lam, đỏ, trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch ngói 
Cầu Họ  (VN) 
Thôn 13, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch; ngói xây dựng không bằng kim 

loại.  
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(210) 4-2011-02907 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 
(540) 

 

(731) Hợp tác xã sơn mài Hợp Lộc  
(VN) 
Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 

Nhóm 16: Tã lót trẻ sơ sinh dùng một lần và các sản phẩm giấy vệ sinh khác.  
 
 

(210) 4-2011-02909 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.7.16; 7.11.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Viễn thông Đà Nẵng (VNPT Đà 
Nẵng)  (VN) 
38 Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình. 

 
 
(210) 

 
4-2011-02910 

 
(220) 

 
24.02.2011 

  (441) 25.04.2011 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Âu 

MỸ  (VN) 
13 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2011-02911 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Âu 
MỸ  (VN) 
13 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người. 
 
 
 

(210) 4-2011-02912 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quận 10  (VN) 
334-336 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 

(210) 4-2011-02913 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quận 10   (VN) 
334-336 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 

(210) 4-2011-02914 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.4 
(591) Vàng, đen, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
giấy dán tường Tầm Nhìn Mới  
(VN) 
453 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán giấy dán tường và phủ sàn; mua bán 

gạch lát sàn, ốp tường; mua bán đồ trang trí nội thất.  
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(210) 4-2011-02915 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 17.2.25 
(591) Đỏ, đỏ gạch, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Long Thọ  
(VN) 
Số 423, Bùi Thị Xuân, phường Thủy 
Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch lát. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02916 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Thế Giới Việt  (VN) 
108 đường Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Các dịch vụ thông tin truyền thông (cụ thể là vô tuyến truyền hình và vô tuyến 

truyền hình cáp truyền thông tin qua mạng máy tính).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng truyền thông.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-02917 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 2.3.1; 2.3.7 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
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(210) 4-2011-02918 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1; 2.3.1; 2.3.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN    (VN)
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 

(210) 4-2011-02919 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần OSEVEN    (VN)
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước suối (đồ uống); nước (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2011-02920 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN    (VN)
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 

(210) 4-2011-02921 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần OSEVEN    (VN)
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
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(210) 4-2011-02922 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN    (VN)
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 

(210) 4-2011-02929 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.11; 3.7.16; 3.7.10 
(591) Xanh da trời, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Niệm Phước Thành  
(VN) 
26 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-02933 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Phú Nhuận   (VN) 
314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 
1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, nước giải khát; quán rượu.  

 
 

(210) 4-2011-02934 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Phú Nhuận   (VN) 
314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 
1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, nước giải khát; quán rượu.  
 
 

(210) 4-2011-02935 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Phú Nhuận   (VN) 
314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 
1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, nước giải khát; quán rượu.  

 
 

(210) 4-2011-02937 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
thiết bị văn phòng Thanh Hà  
(VN) 
38D1 Nguyễn Thị Thập, khu phố 2, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị văn phòng, máy vi tính và linh kiện máy vi tính, máy 

truyền dữ liệu (máy fax), văn phòng phẩm, hàng kim khí điện máy, hàng điện tử, điện 
lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-02938 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Đại Thành  (VN) 
456-458 Hai Bà Trưng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn chiếu sáng các loại. 
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(210) 4-2011-02939 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Đại Thành   (VN) 
456-458 Hai Bà Trưng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo mang tính chất thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-02941 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

  
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Âu Thị Thuý Nga  (VN) 
Số 11, ngõ 80/14/31, phố Hoa Lâm, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 
 

(210) 4-2011-02942 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-02947 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 18.3.21 
(591) Đỏ cờ, đỏ đun, xanh lá cây, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
cơ khí Thanh Đan   (VN) 
Tổ 48 A, Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán sơn nhà, sơn tàu biển; mua bán: xăng dầu, vật liệu xây dựng. 
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(210) 4-2011-02957 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.24; 7.1.5; 6.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phương Anh Phát  (VN) 
Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống tinh khiết. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-02958 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-02959 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA    (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-02971 (220) 24.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(731) Công ty TNHH phát triển bất 
động sản Vina   (VN) 
28 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm 

thời. 
 
 
 

(210) 4-2011-02990 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 18.5.1; A18.5.3; 26.13.1 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch - 
thương mại Tân Đông Dương  
(VN) 
45 Trương Định, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, tổ chức chuyến đi bằng tàu thủy trên biển, lữ hành, đại lý vé 

máy bay, vận chuyển hàng hóa - hành khách.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (đánh golf).   
 

Nhóm 43: Đặt chỗ ở khách sạn, dịch vụ khách sạn (khách sạn nổi), nhà hàng ăn uống.  
 
 
 

(210) 4-2011-02991 (220) 25.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 2.9.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Phương Vũ  (VN) 
Lô A5 P.305C/C-1A-1B Nguyễn Đình 
Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-03089 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, ghi. 

(540) 

 

(731) Tổng công ty thuốc lá Việt 
Nam   (VN) 
25 A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Đường; bánh kẹo; kẹo; kẹo cao su, không dùng trong ngành y. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-04699 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.04.2011 

(531) 3.2.7; ; 26.4.3; 25.12.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
đầu tư sản xuất Hương Giang  
(VN) 
434 Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực không dùng cho mục đích y tế; nước giải khát; nước uống 

có ga không cồn.  
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU XÉT NGHIỆM NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

   
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2007-02005 19451 27.04.2009 18.03.2011     G01B  
1-2008-00530 19277 25.03.2009 04.03.2011     E04D 1/34 
1-2008-02110 19530 27.04.2009 07.03.2011     H02B 11/24 
1-2008-02274 19347 25.03.2009 07.03.2011     F16D 65/54 
1-2008-02310 19352 25.03.2009 18.03.2011     F01L 13/00 
1-2008-02472 19813 25.05.2009 25.02.2011     C21D 9/56 
1-2008-02764 19862 25.05.2009 22.03.2011     B60L 15/20 
1-2008-02908 20069 25.06.2009 22.03.2011     F02B 47/08 
1-2009-01728 25127 27.02.2011 09.03.2011     B29C 33/00 
1-2009-02079 23225 26.07.2010 07.03.2011     B21B 31/07 
1-2009-02352 22972 25.06.2010 09.03.2011     F04B 9/125 
1-2009-02815 22386 25.03.2010 11.03.2011     A43B 13/41 
1-2010-00331 23563 25.08.2010 28.02.2011     A61K 51/00 
1-2010-00483 23359 26.07.2010 07.03.2011     C07C 41/30 
1-2010-00519 24360 25.11.2010 25.02.2011     A01N 43/32 
1-2010-00609 24111 25.10.2010 08.03.2011     C07C 59/72 
1-2010-00626 24113 25.10.2010 28.02.2011     C12N 1/14 
1-2010-00634 23804 27.09.2010 17.03.2011     A63B 53/14 
1-2010-00647 24918 27.01.2011 16.03.2011     H04W 72/04 
1-2010-00674 23393 26.07.2010 03.03.2011     B42D 15/00 
1-2010-00676 24919 27.01.2011 08.03.2011     A01N 43/653 
1-2010-00702 24569 27.12.2010 14.03.2011     C12N 15/82 
1-2010-00722 24118 25.10.2010 14.03.2011     C10G 5/06 
1-2010-00730 23403 26.07.2010 17.03.2011     H01L 41/09 
1-2010-00733 23406 26.07.2010 01.03.2011     A61K 8/02 
1-2010-00797 23826 27.09.2010 14.03.2011     C23C 16/44 
1-2010-00798 23827 27.09.2010 14.03.2011     C23C 16/448 
1-2010-00806 24574 27.12.2010 02.03.2011     A63B 21/055 
1-2010-00807 25143 27.02.2011 02.03.2011     A63B 21/055 
1-2010-00808 24575 27.12.2010 02.03.2011     A63B 21/00 
1-2010-00809 24576 27.12.2010 02.03.2011     A63B 21/068 
1-2010-00810 24372 25.11.2010 02.03.2011     A63B 21/002 
1-2010-00811 23829 27.09.2010 07.03.2011     C11D 3/38 
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1-2010-00812 23419 26.07.2010 07.03.2011     C11D 3/386 
1-2010-00813 23830 27.09.2010 07.03.2011     C11D 3/38 
1-2010-00824 24577 27.12.2010 23.03.2011     C08G 18/72 
1-2010-00826 24373 25.11.2010 03.03.2011     C07D 493/08 
1-2010-00838 24130 25.10.2010 04.03.2011     B29C 65/16 
1-2010-00846 23429 26.07.2010 03.03.2011     B65D 17/34 
1-2010-00858 23833 27.09.2010 07.03.2011     F15B 15/28 
1-2010-00866 24376 25.11.2010 16.03.2011     G10L 19/14 
1-2010-00872 23433 26.07.2010 14.03.2011     A61K 9/16 
1-2010-00877 23434 26.07.2010 24.03.2011     A01M 17/00 
1-2010-00880 23607 25.08.2010 18.03.2011     B65H 23/18 
1-2010-00895 24582 27.12.2010 07.03.2011     B01D 61/14 
1-2010-00897 23439 26.07.2010 07.03.2011     D04B 15/58 
1-2010-00900 23440 26.07.2010 11.03.2011     H04Q 7/38 
1-2010-00921 23442 26.07.2010 11.03.2011     H04Q 7/38 
1-2010-00922 23443 26.07.2010 14.03.2011     C07D 417/14 
1-2010-00923 23444 26.07.2010 15.03.2011     C11D 3/34 
1-2010-00925 23843 27.09.2010 07.03.2011     C07D 401/04 
1-2010-00926 24379 25.11.2010 18.03.2011     C07D 239/22 
1-2010-00930 23446 26.07.2010 02.03.2011     A47F 7/28 
1-2010-00936 23450 26.07.2010 18.03.2011     B65D 5/38 
1-2010-00939 23846 27.09.2010 18.03.2011     A01N 43/90 
1-2010-00940 23609 25.08.2010 28.02.2011     C07K 14/325 
1-2010-00948 23848 27.09.2010 18.03.2011     C12Q 1/68 
1-2010-00953 23610 25.08.2010 07.03.2011     G02B 6/00 
1-2010-00956 23453 26.07.2010 11.03.2011     C07D 255/04 
1-2010-00958 24589 27.12.2010 18.03.2011     G11B 7/13 
1-2010-00969 24382 25.11.2010 09.03.2011     B65D 77/00 
1-2010-00970 24145 25.10.2010 24.03.2011     C07C 29/147 
1-2010-00971 24592 27.12.2010 08.03.2011     A61F 13/15 
1-2010-00981 23174 25.06.2010 21.03.2011     C07D 401/10 
1-2010-00990 23855 27.09.2010 22.03.2011     C07K 16/00 
1-2010-01024 24154 25.10.2010 03.03.2011     C08L 69/00 
1-2010-01025 24928 27.01.2011 01.03.2011     A01N 47/36 
1-2010-01027 23615 25.08.2010 24.03.2011     A01N 43/40 
1-2010-01028 23858 27.09.2010 24.03.2011     C07D 209/54 
1-2010-01036 24155 25.10.2010 07.03.2011     C12N 7/04 
1-2010-01040 23616 25.08.2010 07.03.2011     C12N 15/09 
1-2010-01047 24602 27.12.2010 24.03.2011     A61K 31/00 
1-2010-01059 24158 25.10.2010 07.03.2011     C07D 411/04 
1-2010-01066 23861 27.09.2010 10.03.2011     B66B 23/12 
1-2010-01098 23480 26.07.2010 10.03.2011     G01C 21/00 
1-2010-01102 24161 25.10.2010 21.03.2011     B65D 81/20 
1-2010-01114 25148 27.02.2011 24.03.2011     C07K 5/10 
1-2010-01123 24932 27.01.2011 21.03.2011     H01B 3/40 
1-2010-01124 23876 27.09.2010 21.03.2011     C07D 473/32 
1-2010-01136 24609 27.12.2010 21.03.2011     C07D 207/06 
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1-2010-01153 23632 25.08.2010 18.03.2011     E21B 37/00 
1-2010-01155 24612 27.12.2010 24.03.2011     B65D 17/50 
1-2010-01193 24403 25.11.2010 21.03.2011     C07D 487/04 
1-2010-01195 24172 25.10.2010 21.03.2011     C07D 207/06 
1-2010-01201 23887 27.09.2010 16.03.2011     A61M 37/00 
1-2010-01203 23889 27.09.2010 23.03.2011     F17D 5/00 
1-2010-01225 23642 25.08.2010 21.03.2011     C07D 211/94 
1-2010-01237 25153 27.02.2011 21.03.2011     C07K 16/46 
1-2010-01238 24176 25.10.2010 21.03.2011     C07D 207/09 
1-2010-01241 23896 27.09.2010 21.03.2011     C07D 495/04 
1-2010-01266 23646 25.08.2010 21.03.2011     B23K 35/26 
1-2010-01267 23494 26.07.2010 21.03.2011     A61K 9/16 
1-2010-01270 23902 27.09.2010 25.02.2011     C08L 23/28 
1-2010-01275 24183 25.10.2010 22.03.2011     A23C 9/14 
1-2010-01288 24184 25.10.2010 18.03.2011     C14C 3/12 
1-2010-01289 23905 27.09.2010 10.03.2011     C07C 311/21 
1-2010-01291 24624 27.12.2010 23.03.2011     G02C 7/04 
1-2010-01298 24626 27.12.2010 01.03.2011     A01N 47/36 
1-2010-01304 25154 27.02.2011 21.03.2011     A61K 47/48 
1-2010-01316 24628 27.12.2010 18.03.2011     C07D 401/04 
1-2010-01317 24415 25.11.2010 18.03.2011     C07D 401/04 
1-2010-01333 24190 25.10.2010 01.03.2011     C09B 62/503 
1-2010-01346 23914 27.09.2010 01.03.2011     A61M 39/12 
1-2010-01358 24942 27.01.2011 21.03.2011     C07D 401/12 
1-2010-01370 25156 27.02.2011 25.02.2011     C03C 17/34 
1-2010-01405 24195 25.10.2010 23.03.2011     B65D 5/74 
1-2010-01443 24951 27.01.2011 23.03.2011     A23F 5/38 
1-2010-01447 23938 27.09.2010 16.03.2011     H04J 11/00 
1-2010-01481 24214 25.10.2010 23.03.2011     A23F 5/24 
1-2010-01481 24214 25.10.2010 23.03.2011     A23F 5/24 
1-2010-01566 23679 25.08.2010 24.03.2011     E04F 15/02 
1-2010-01820 24451 25.11.2010 15.03.2011     C07D 213/81 
1-2010-01868 24262 25.10.2010 08.03.2011     H04L 1/00 
1-2010-01918 25002 27.01.2011 18.03.2011     C07D 413/12 
1-2010-01968 24284 25.10.2010 22.03.2011     H04W 28/06 
1-2010-02153 25224 27.02.2011 22.03.2011     F02D 35/00 
1-2010-02460 24822 27.12.2010 01.03.2011     F24F 3/052 
1-2010-02560 24842 27.12.2010 01.03.2011     E01F 7/04 
1-2010-02741 25081 27.01.2011 23.03.2011     B21B 45/02 
1-2010-02801 25090 27.01.2011 07.03.2011     E01C 7/35 
2-2008-00047 01373 25.09.2009 01.03.2011     G06F  
2-2008-00048 01374 25.09.2009 01.03.2011     G06F  
2-2008-00053 01377 25.09.2009 01.03.2011     G06F 3/02 
2-2008-00162 01454 25.12.2009 23.03.2011     A23F 5/00 
2-2009-00028 01580 25.08.2010 21.03.2011     F24C 15/20 
2-2009-00095 1641  27.12.2010 07.03.2011     F24H 1/18 
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Phần vi 
  
 

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

 

a-  Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế và kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1465/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2007-01561  (220) Ngày nộp đơn 31.07.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Glaxosmithkline llc  (us) 
One Franklin Plaza, 200 North 16th Street, Philadelphia, Pennsylvania 19102, USA 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1466/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-03314  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2010 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác:  
Nội dung mới:  

Takahisa aoyama. (jp) 
c/o Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Japan 571-8501 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2006-01765  (220) Ngày nộp đơn 26.10.2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận  Hoàn Kiếm,  
TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2007-02184  (220) Ngày nộp đơn 19.10.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận  Hoàn Kiếm,  
TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-01257  (220) Ngày nộp đơn 26.05.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận  Hoàn Kiếm,  Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-01839  (220) Ngày nộp đơn 21.07.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-03121  (220) Ngày nộp đơn 23.12.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-00172  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-00676  (220) Ngày nộp đơn 07.04.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-01593  (220) Ngày nộp đơn 27.07.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01773  (220) Ngày nộp đơn 12.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01824  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01837  (220) Ngày nộp đơn 19.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1467/ TB-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01838  (220) Ngày nộp đơn 19.07.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates co., ltd.) 
Phòng 308 – 310, Tầng 3 tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1416/ TB-SHTT, ngày 14.03.2011  
(210)  Số đơn: 3-2010-01633  (220) Ngày nộp đơn 17.12.2010 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả kiểu dáng công nghiệp sau đây vào Danh sách các tác giả 
khác:  
Nội dung mới:  

Tao nmn sun   (cn) 
5-4-409, 19#, Lu Chang Jie Tou Tiao, Beijing, 10050 China 

_______________________ 
 

 

b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 488/ TB-SHTT, ngày 25.01.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-16423  (220) Ngày nộp đơn 05.12.2005 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu và đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

- công ty tnhh sở hữu trí tuệ gia việt 
B405 – 78 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1184/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-16452  (220) Ngày nộp đơn 06.12.2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt (viet ip co., ltd) 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1185/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-06266  (220) Ngày nộp đơn 12.04.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành 
Nội dung mới:  
29 Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1186/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-06267  (220) Ngày nộp đơn 12.04.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành 
Nội dung mới:  
29 Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1187/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-18465  (220) Ngày nộp đơn 17.09.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1188/ TB-SHTT, ngày 12.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-16142  (220) Ngày nộp đơn 17.08.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm /dịch vụ:  
Nội dung mới:  
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; súp 
rau; khoai tây nghiền. 
Nhóm 30: Mì sợi bao gồm cả mì ăn liền; bột yến mạch dùng làm thức ăn cho người, bao 
gồm cả bột kiều mạch; bún; cơm. 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1189/ TB-SHTT, ngày 12.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-16141  (220) Ngày nộp đơn 17.08.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ:  
Nội dung mới:  
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; súp 
rau; khoai tây nghiền. 
Nhóm 30: Mì sợi bao gồm cả mì ăn liền; bột yến mạch dùng làm thức ăn cho người, bao 
gồm cả bột kiều mạch; bún; cơm. 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1190/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-07528  (220) Ngày nộp đơn 02.05.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành 
Nội dung mới:  
Phòng 1208 toà nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1191/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-15849  (220) Ngày nộp đơn 14.08.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1192/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-16268  (220) Ngày nộp đơn 20.08.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành 
Nội dung mới:  
Phòng 1811khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính , phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1193/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-10924  (220) Ngày nộp đơn 14.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành 
Nội dung mới:  
Lầu 5, toà nhà Petro Vietnam Tower, số 1-05 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1194/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-09041  (220) Ngày nộp đơn 12.06.2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh nam việt và liên danh (vipco) 
68 Ngô Thì Nhậm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1195/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-04065  (220) Ngày nộp đơn 09.03.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh nam việt và liên danh (vipco) 
68 Ngô Thì Nhậm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1196/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-12363  (220) Ngày nộp đơn 03.07.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh nam việt và liên danh (vipco) 
68 Ngô Thì Nhậm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1197/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-12364  (220) Ngày nộp đơn 03.07.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh nam việt và liên danh (vipco) 
68 Ngô Thì Nhậm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1198/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-12365  (220) Ngày nộp đơn 03.07.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh nam việt và liên danh (vipco) 
68 Ngô Thì Nhậm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1199/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-12285  (220) Ngày nộp đơn 21.09.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành 
Nội dung mới:  
Lô 32 khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1200/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-15682  (220) Ngày nộp đơn 21.11.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành 
Nội dung mới:  
Lô 8, B29 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai , TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1200/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-15683  (220) Ngày nộp đơn 21.11.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành 
Nội dung mới:  
Lô 8, B29 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai , TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1200/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-07326  (220) Ngày nộp đơn 12.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành 
Nội dung mới:  
Lô 8, B29 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai , TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1200/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-18428  (220) Ngày nộp đơn 30.10.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành 
Nội dung mới:  
Lô 8, B29 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai , TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1200/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-16148  (220) Ngày nộp đơn 17.08.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành 
Nội dung mới:  
Lô 8, B29 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai , TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1201/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-10327  (220) Ngày nộp đơn 03.07.2006 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1202/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-12037  (220) Ngày nộp đơn 16.09.2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ havip 
P904 nhà H1-3, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1203/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-16047  (220) Ngày nộp đơn 22.09.2006 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sản xuất – thương mại chỉ may thiên long 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1204/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-06284  (220) Ngày nộp đơn 24.04.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
134/1/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1205/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-09782  (220) Ngày nộp đơn 23.06.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
134/1/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1206/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19000  (220) Ngày nộp đơn 24.09.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  và tư vấn đầu tư  ipic 
P102- 29B1 tập thể Dầu Khí , ngõ 133 Thái Thịnh,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1207/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19001  (220) Ngày nộp đơn 24.09.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  và tư vấn đầu tư  ipic 
P102- 29B1 tập thể Dầu Khí , ngõ 133 Thái Thịnh,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1208/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19002  (220) Ngày nộp đơn 24.09.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  và tư vấn đầu tư  ipic 
P102- 29B1 tập thể Dầu Khí , ngõ 133 Thái Thịnh,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1209/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19004  (220) Ngày nộp đơn 24.09.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  và tư vấn đầu tư  ipic 
P102- 29B1 tập thể Dầu Khí , ngõ 133 Thái Thịnh,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1210/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-10349  (220) Ngày nộp đơn 05.06.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  và tư vấn đầu tư  ipic 
P102- 29B1 tập thể Dầu Khí , ngõ 133 Thái Thịnh,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1211/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11388  (220) Ngày nộp đơn 20.06.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  và tư vấn đầu tư  ipic 
P102- 29B1 tập thể Dầu Khí , ngõ 133 Thái Thịnh,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1212/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-13745  (220) Ngày nộp đơn 20.07.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  và tư vấn đầu tư  ipic 
P102- 29B1 tập thể Dầu Khí , ngõ 133 Thái Thịnh,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1213/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19003  (220) Ngày nộp đơn 24.09.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  và tư vấn đầu tư  ipic 
P102- 29B1 tập thể Dầu Khí , ngõ 133 Thái Thịnh,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1214/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19287  (220) Ngày nộp đơn 26.09.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  và tư vấn đầu tư  ipic 
P102- 29B1 tập thể Dầu Khí , ngõ 133 Thái Thịnh,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1215/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19288  (220) Ngày nộp đơn 26.09.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  và tư vấn đầu tư  ipic 
P102- 29B1 tập thể Dầu Khí , ngõ 133 Thái Thịnh,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1216/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19289  (220) Ngày nộp đơn 26.09.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  và tư vấn đầu tư  ipic 
P102- 29B1 tập thể Dầu Khí , ngõ 133 Thái Thịnh,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa,  
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1217/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2004-10050  (220) Ngày nộp đơn 23.09.2004 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty sở hữu trí tuệ  thảo thọ quyến (invenco) 
29 Trương Hán Siêu, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1218/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2004-12287  (220) Ngày nộp đơn 08.11.2004 

Mục sửa đổi:Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ trí hải 
31-32 Nguyễn Hữu Thọ,  phường Phước Trung, thị xã Bà Rỵa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1219/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-00465  (220) Ngày nộp đơn 05.01.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1220/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-22620  (220) Ngày nộp đơn 25.12.2006 

Mục sửa đổi:Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh thương mại  nam thanh 
35 đường 3/2,  phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1221/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-03049  (220) Ngày nộp đơn 13.02.2007 

Mục sửa đổi:Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh thương mại  nam thanh 
35 đường 3/2,  phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1222/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-14470  (220) Ngày nộp đơn 28109.2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh nam việt và liên danh  (vipco) 
68 Ngô Thì Nhậm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1223/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-15900  (220) Ngày nộp đơn 24.11.2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh nam việt và liên danh  (vipco) 
68 Ngô Thì Nhậm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1224/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-09446  (220) Ngày nộp đơn 19.06.2006 
         Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
         Nhà II công viên phần mềm Quang Trung,  phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Hồ Chí Minh 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1225/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-21308  (220) Ngày nộp đơn 06.12.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
364 (Unit 6.7C – Toà nhà Etown 2) Cộng Hoà,  phường 13, quận Tân Bình, 
 TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1226/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-04425  (220) Ngày nộp đơn 16.03.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn và đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới:  

- 86/70 Ông ích Khiêm,  phường 14, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

- công ty tnhh một thànhviển trường luật 
B20/10 Lương Đình Của, phường Bình An, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1227/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-16289  (220) Ngày nộp đơn 27.09.2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới:  

 công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1228/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-12800  (220) Ngày nộp đơn 09.07.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
69A Nguyễn Văn Săng,  phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1229/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19187  (220) Ngày nộp đơn 25.09.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1230/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-13423  (220) Ngày nộp đơn 17.07.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần công nghệ số 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1231/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-13424  (220) Ngày nộp đơn 17.07.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần công nghệ số 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1232/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-06789  (220) Ngày nộp đơn 04.05.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh w.i.n.p.a.s 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1233/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-09609  (220) Ngày nộp đơn 02.08.2005 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới:  

     Xe động cơ đường bộ, cụ thể là xe ô tô, động cơ xe, phần cấu trúc thân xe, miếng dán ghi tên 
hoặc thương hiệu xe, giá đỡ hàng đặt trên nóc xe, vỏ bọc bánh xe dự phòng, vỏ trùm cho xe, tấm 
cản côn trùng cho xe, bậc lên xuống dùng cho xe, cái chắn bùn dùng cho xe, nắp đậy moóc xe, 
bọc đệm xe tải và lớp lót đệm xe tải. 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1234/ TB-SHTT, ngày 12.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-09603  (220) Ngày nộp đơn 20.06.2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới:  

 công ty sở hữu trí tuệ thảo thọ quyến (invenco) 
29 Trương Hán Siêu, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1286/ TB-SHTT, ngày 14.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-13420  (220) Ngày nộp đơn 16.08.2006 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới:  

           Từ  “pin đã được nạp đầy” thành “bộ phận cảm ứng dùng cho thiết bị cân”. 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1495/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-12407  (220) Ngày nộp đơn 22.09.2005 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

Rexona cool white 
 

- Danh mục sản phẩm: Loại bỏ “thuốc đánh răng”, “nước súc miệng không chứa dược chất” 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1496/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-20962  (220) Ngày nộp đơn 17.10.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới:  

 công ty tnhh tư vấn dịch vụ á đông 
215 (lầu 1) Lê Thánh Tông, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1499/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-15468  (220) Ngày nộp đơn 09.08.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm nata – hoa linh 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1499/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-15469  (220) Ngày nộp đơn 09.08.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm nata – hoa linh 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1499/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-18606  (220) Ngày nộp đơn 19.09.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm nata – hoa linh 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1499/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-20767  (220) Ngày nộp đơn 16.10.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm nata – hoa linh 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1499/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-21466  (220) Ngày nộp đơn 24.10.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm nata – hoa linh 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1500/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-20961  (220) Ngày nộp đơn 17.10.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới:  

 công ty tnhh tư vấn dịch vụ á đông 
215 (lầu 1) Lê Thánh Tông, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1501/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-03180  (220) Ngày nộp đơn 15.02.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần tập đoàn hoa sen 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1501/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-03181  (220) Ngày nộp đơn 15.02.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần tập đoàn hoa sen 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1501/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-13760  (220) Ngày nộp đơn 20.07.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần tập đoàn hoa sen 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1501/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-13761  (220) Ngày nộp đơn 20.07.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần tập đoàn hoa sen 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1501/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-13762  (220) Ngày nộp đơn 20.07.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần tập đoàn hoa sen 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1502/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-10729  (220) Ngày nộp đơn 11.06.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1503/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-15927  (220) Ngày nộp đơn 15.08.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1504/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-22305  (220) Ngày nộp đơn 02.11.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: Màu sắc nhãn hiệu sửa thành xanh da trời, trắng (như mẫu dưới đây): 

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1506/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-19126  (220) Ngày nộp đơn 08.11.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần kỹ thuật môI trường và xây dựng – ceen 
Số 305 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1507/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-08881  (220) Ngày nộp đơn 18.05.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thực phẩm thuận phát 
10-12 Hậu Giang, phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1508/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01442  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu dệt may 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1509/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01443  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu dệt may 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1510/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-14234  (220) Ngày nộp đơn 25.10.2005 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần dược phẩm sanofi – synthelabo việt nam 
10 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1511/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05868  (220) Ngày nộp đơn 17.04.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
94 đường số 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1512/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-22563  (220) Ngày nộp đơn 25.12.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1513/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-16248  (220) Ngày nộp đơn 20.08.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1514/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-14203  (220) Ngày nộp đơn 25.10.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 61 Đông Các, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1515/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-16200  (220) Ngày nộp đơn 20.08.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, Singapore 119958 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1516/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-07681  (220) Ngày nộp đơn 18.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1517/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-23966  (220) Ngày nộp đơn 22.11.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1518/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-14868  (220) Ngày nộp đơn 07.11.2005 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

Lux uplifting firm 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1519/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-09419  (220) Ngày nộp đơn 28.07.2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1520/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-09421  (220) Ngày nộp đơn 28.07.2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1522/ TB-SHTT, ngày 19.03.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-10728  (220) Ngày nộp đơn 11.06.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 

 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2169/ TB-SHTT, ngày 22.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-22947  (220) Ngày nộp đơn 28.12.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần bún cá miền tây  
Số 51 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh      
                                                                                                                                                                    

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2212/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-09547  (220) Ngày nộp đơn 20.06.2006 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Seiko holdings kabushiki kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation)                           
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2213/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-06830  (220) Ngày nộp đơn 08.06.2005 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới: 
Loại bỏ toàn bộ nhóm 09 ra khỏi danh mục sản phẩm.                                                                               

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2214/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-23263  (220) Ngày nộp đơn 14.11.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

phiaton 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2215/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-09480  (220) Ngày nộp đơn 25.05.2007 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh deloitte việt nam                                                                                              
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2215/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-09481  (220) Ngày nộp đơn 25.05.2007 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh deloitte việt nam                                                                                               
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2215/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-09482  (220) Ngày nộp đơn 25.05.2007 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh deloitte việt nam                                                                                               
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2216/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-09802  (220) Ngày nộp đơn 23.06.2006 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Seiko holdings kabushiki kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation)                           
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2217/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-00788  (220) Ngày nộp đơn 11.01.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty sở hữu trí tuệ thảo thọ quyến 
29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội                                                                                                     

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2218/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-03463  (220) Ngày nộp đơn 31.03.2005 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2219/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-03463  (220) Ngày nộp đơn 31.03.2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên sở hữu trí tuệ vcci (vcci-ip) 
33 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội                                                         

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2220/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05028  (220) Ngày nộp đơn 05.04.2006 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng lâm đồng                               
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2221/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-04205  (220) Ngày nộp đơn 23.03.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Swcc showa holdings co., ltd. 
1-18, Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan                                                                               

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2222/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11441  (220) Ngày nộp đơn 21.06.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh quảng c¸o-s¶n xuÊt-th−¬ng m¹i-x©y dùng-xuÊt 
nhập khẩu kinh doanh lan ky dương 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2223/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11440  (220) Ngày nộp đơn 21.06.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh quảng c¸o-s¶n xuÊt-th−¬ng m¹i-x©y dùng-xuÊt 
nhập khẩu kinh doanh lan ky dương 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2224/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-02504  (220) Ngày nộp đơn 05.02.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh quảng c¸o-s¶n xuÊt-th−¬ng m¹i-x©y dùng-xuÊt 
nhập khẩu kinh doanh lan ky dương 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2225/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-01228  (220) Ngày nộp đơn 16.01.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2226/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-00347  (220) Ngày nộp đơn 07.01.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2227/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-02505  (220) Ngày nộp đơn 05.02.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
722 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2228/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01784  (220) Ngày nộp đơn 25.01.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
722 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2229/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-12962  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2230/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-08123  (220) Ngày nộp đơn 26.05.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Seiko Instru Kabushiki Kaisha also trading as Seiko Instruments Inc. 8, Nakase 1– chome, 
Mihama-ku Chiba-shi, Chiba, Japan 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2231/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-16840  (220) Ngày nộp đơn 27.08.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần đất quảng 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2232/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-10409  (220) Ngày nộp đơn 06.06.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng thăng long 
Căn 1001, toà nhà 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2233/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-21048  (220) Ngày nộp đơn 1810.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần hansol việt nam 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2234/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-01859  (220) Ngày nộp đơn 10.02.2006 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Seiko holdings kabushiki kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation)                           
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2235/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-19144  (220) Ngày nộp đơn 08.11.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
722 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2236/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-19145  (220) Ngày nộp đơn 08.11.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
722 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2237/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-00787  (220) Ngày nộp đơn 11.01.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty sở hữu trí tuệ thảo thọ quyến 
29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội                                                                                                     

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2238/ TB-SHTT, ngày 24.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-16767  (220) Ngày nộp đơn 05.10.2006 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần ông già ika                                                                                                      
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2291/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-11643  (220) Ngày nộp đơn 24.07.2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt (viet ip co., ltd) 
117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2293/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-07088  (220) Ngày nộp đơn 23.04.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2294/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-07087  (220) Ngày nộp đơn 23.04.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2295/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-07086  (220) Ngày nộp đơn 23.04.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2296/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-20460  (220) Ngày nộp đơn 11.10.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2297/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-20461  (220) Ngày nộp đơn 11.10.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2298/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-20462  (220) Ngày nộp đơn 11.10.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2299/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-20464  (220) Ngày nộp đơn 11.10.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2300/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-20463  (220) Ngày nộp đơn 11.10.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2301/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-18507  (220) Ngày nộp đơn 18.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2302/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-18505  (220) Ngày nộp đơn 18.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2303/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-18506  (220) Ngày nộp đơn 18.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2304/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-18503  (220) Ngày nộp đơn 18.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2305/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-18504  (220) Ngày nộp đơn 18.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2306/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-18502  (220) Ngày nộp đơn 18.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
89 (tầng 4) Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2307/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19448  (220) Ngày nộp đơn 28.09.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sản xuất-thương mại tân nghệ nam 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2308/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-11384  (220) Ngày nộp đơn 20.07.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần duy hoàng 07 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2309/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-15168  (220) Ngày nộp đơn 06.08.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần duy hoàng 07 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2310/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-21067  (220) Ngày nộp đơn 18.10.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần duy hoàng 07 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2311/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-11383  (220) Ngày nộp đơn 20.07.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần duy hoàng 07 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2312/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-16588  (220) Ngày nộp đơn 23.08.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần duy hoàng 07 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2313/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-16589  (220) Ngày nộp đơn 23.08.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần duy hoàng 07 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2314/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-22260  (220) Ngày nộp đơn 02.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty TNHH XÂY DỰNG Và THƯƠNG MẠI KHANG CÁT 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2315/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-23084  (220) Ngày nộp đơn 13.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty TNHH XÂY DỰNG Và THƯƠNG MẠI KHANG CÁT 
_______________________ 

 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2316/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-17603  (220) Ngày nộp đơn 26.12.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B7/27A Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2317/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-17604  (220) Ngày nộp đơn 26.12.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B7/27A Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2318/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-17605  (220) Ngày nộp đơn 26.12.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B7/27A Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2319/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-17606  (220) Ngày nộp đơn 26.12.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B7/27A Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2320/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-03604  (220) Ngày nộp đơn 02.03.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 01 đường Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2321/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-04688  (220) Ngày nộp đơn 21.03.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 01 đường Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2322/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25389  (220) Ngày nộp đơn 11.12.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 33 đường 55A, khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2323/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24240  (220) Ngày nộp đơn 27.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 33 đường 55A, khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2324/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-10011  (220) Ngày nộp đơn 09.08.2005 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm tipharco 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2324/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05384  (220) Ngày nộp đơn 10.04.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm tipharco 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2324/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05880  (220) Ngày nộp đơn 17.04.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm tipharco 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2324/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-08360  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm tipharco 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2324/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-12681  (220) Ngày nộp đơn 04.08.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm tipharco 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2324/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-00260  (220) Ngày nộp đơn 04.01.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm tipharco 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2324/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01163  (220) Ngày nộp đơn 16.01.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm tipharco 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2325/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-19049  (220) Ngày nộp đơn 07.11.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Lô A2, khu công nghiệp Phúc Điển, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2326/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-01440  (220) Ngày nộp đơn 26.01.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm tv.pharm 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2327/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-19028  (220) Ngày nộp đơn 06.11.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
18B Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2328/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2004-10241  (220) Ngày nộp đơn 28.09.2004 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần quốc tế sơn hà 
Lô số 2 CN1 cụm công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2328/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-04027  (220) Ngày nộp đơn 09.03.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần quốc tế sơn hà 
Lô số 2 CN1 cụm công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2328/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-20482  (220) Ngày nộp đơn 11.10.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần quốc tế sơn hà 
Lô số 2 CN1 cụm công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2329/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25128  (220) Ngày nộp đơn 07.12.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2330/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-26429  (220) Ngày nộp đơn 24.12.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2331/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24304  (220) Ngày nộp đơn 28.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Hồng Thái 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2332/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-15494  (220) Ngày nộp đơn 16.11.2005 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn và đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm opv 
Đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty tnhh tư vấn phạm Anh Nguyên (anphamco co., ltd) 
51 C1 đô thị Đại Kim, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-01249  (220) Ngày nộp đơn 23.01.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-01293  (220) Ngày nộp đơn 24.01.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-03832  (220) Ngày nộp đơn 17.03.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-06545  (220) Ngày nộp đơn 26.04.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-06920  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-06921  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-06922  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-06923  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-07026  (220) Ngày nộp đơn 08.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-09161  (220) Ngày nộp đơn 14.06.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-20585  (220) Ngày nộp đơn 24.11.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2333/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-20586  (220) Ngày nộp đơn 24.11.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2334/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-19502  (220) Ngày nộp đơn 13.11.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số nhà 46, ngõ 281, tổ 48A,  phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2334/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-19963  (220) Ngày nộp đơn 17.11.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số nhà 46, ngõ 281, tổ 48A,  phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2334/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-04627  (220) Ngày nộp đơn 20.03.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số nhà 46, ngõ 281, tổ 48A,  phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2334/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-04628  (220) Ngày nộp đơn 20.03.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số nhà 46, ngõ 281, tổ 48A,  phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2334/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-04629  (220) Ngày nộp đơn 20.03.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số nhà 46, ngõ 281, tổ 48A,  phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2334/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-10480  (220) Ngày nộp đơn 07.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số nhà 46, ngõ 281, tổ 48A,  phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2334/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-10481  (220) Ngày nộp đơn 07.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số nhà 46, ngõ 281, tổ 48A,  phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2334/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-10482  (220) Ngày nộp đơn 07.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số nhà 46, ngõ 281, tổ 48A,  phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2334/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-10967  (220) Ngày nộp đơn 14.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số nhà 46, ngõ 281, tổ 48A,  phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2334/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25023  (220) Ngày nộp đơn 06.12.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số nhà 46, ngõ 281, tổ 48A,  phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2335/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-09620  (220) Ngày nộp đơn 28.05.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới: 
Nhóm 18: Túi xách đa năng cụ thể là: túi sắc, túi đeo vai, túi xách tay, túi du lịch, túi 
đựng giày, ví. 
Nhóm 25: Đồ đi chân của đàn ông, phụ nữ và trẻ em cụ thể là: giày, giày cao cổ, giày bệt, 
giày đi bộ, giày dùng để chạy bộ, giày dùng cho tập điền kinh, xăng đan (dép quai hậu), 
dép lê; quần áo bằng da lộn của đàn ông và phụ nữ cụ thể là: áo vét. 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồ đi chân, các sản phẩm bảo 
dưỡng đồ đi chân, đồ da và túi dành cho đàn ông và đàn bà. 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2336/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-09621  (220) Ngày nộp đơn 28.05.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới: 
Nhóm 18: Túi xách đa năng cụ thể là: túi sắc, túi đeo vai, túi xách tay, túi du lịch, túi 
đựng giày, ví. 
Nhóm 25: Đồ đi chân của đàn ông, phụ nữ và trẻ em cụ thể là: giày, giày cao cổ, giày bệt, 
giày đi bộ, giày dùng để chạy bộ, giày dùng cho tập điền kinh, xăng đan (dép quai hậu), 
dép lê; quần áo bằng da lộn của đàn ông và phụ nữ cụ thể là: áo vét. 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồ đi chân, các sản phẩm bảo 
dưỡng đồ đi chân, đồ da và túi dành cho đàn ông và đàn bà. 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2337/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-15488  (220) Ngày nộp đơn 09.08.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần hà nội sài  Gòn 
Số 64, Vân Hồ 3,  phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01729  (220) Ngày nộp đơn 24.01.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-07140  (220) Ngày nộp đơn 23.04.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11866  (220) Ngày nộp đơn 26.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11960  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11961  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11962  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11963  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11964  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11965  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11966  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11967  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11968  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-11969  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-14880  (220) Ngày nộp đơn 01.08.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 



Công báo sở hữu công nghiệp số 277 Tập A (04.2011) 
 

1232 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-17980  (220) Ngày nộp đơn 11.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-17981  (220) Ngày nộp đơn 11.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-17982  (220) Ngày nộp đơn 11.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
3 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-17983  (220) Ngày nộp đơn 11.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19829  (220) Ngày nộp đơn 03.10.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2338/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-22246  (220) Ngày nộp đơn 02.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230A Lê Văn Sỹ,  phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2339/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-01298  (220) Ngày nộp đơn 24.01.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần gốm sứ  đồng tâm 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2339/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-02473  (220) Ngày nộp đơn 23.02.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần gốm sứ  đồng tâm 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2339/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-02474  (220) Ngày nộp đơn 23.02.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần gốm sứ  đồng tâm 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2340/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-09165  (220) Ngày nộp đơn 22.05.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B18 – 19 Khu B Hoàng Cầu,  phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2340/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-09166  (220) Ngày nộp đơn 22.05.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B18 – 19 Khu B Hoàng Cầu,  phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2340/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-17765  (220) Ngày nộp đơn 07.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B18 – 19 Khu B Hoàng Cầu,  phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2340/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-17766  (220) Ngày nộp đơn 07.09.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B18 – 19 Khu B Hoàng Cầu,  phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2341/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-04128  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần SPM 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2342/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-01287  (220) Ngày nộp đơn 17.01.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 40C, phố Hàm Long,  phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2343/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-01288  (220) Ngày nộp đơn 17.01.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 40C, phố Hàm Long,  phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2344/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-15078  (220) Ngày nộp đơn 09.11.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B18 – 19 Khu B Hoàng Cầu,  phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2344/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-07109  (220) Ngày nộp đơn 09.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B18 – 19 Khu B Hoàng Cầu,  phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2344/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-18882  (220) Ngày nộp đơn 03.11.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B18 – 19 Khu B Hoàng Cầu,  phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2344/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-18883  (220) Ngày nộp đơn 03.11.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B18 – 19 Khu B Hoàng Cầu,  phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2344/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-20205  (220) Ngày nộp đơn 21.11.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B18 – 19 Khu B Hoàng Cầu,  phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2345/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-07620  (220) Ngày nộp đơn 17.05.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần du lịch và thương mại vinpearl (vinpearl jsc) 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2346/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-07621  (220) Ngày nộp đơn 17.05.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần du lịch và thương mại vinpearl (vinpearl jsc) 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2347/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-06763  (220) Ngày nộp đơn 03.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
134/1/5B Tô Hiến Thành,  phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 



Công báo sở hữu công nghiệp số 277 Tập A (04.2011) 
 

1236 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2347/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-22825  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
134/1/5B Tô Hiến Thành,  phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2347/ TB-SHTT, ngày 29.04.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-22826  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
134/1/5B Tô Hiến Thành,  phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2526/ TB-SHTT, ngày 15.05.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-06283  (220) Ngày nộp đơn 12.04.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 10A, ngõ Vĩnh Xuân, đội 1, thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 
TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2528/ TB-SHTT, ngày 15.05.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25107  (220) Ngày nộp đơn 07.12.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

Tigerlily 
_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2598/ TB-SHTT, ngày 16.05.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-02480  (220) Ngày nộp đơn 02.02.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần công nghệ sinh học – dược phẩm ica 
Lô 10, đường số 5-vsip, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore,  huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2599/ TB-SHTT, ngày 16.05.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-14680  (220) Ngày nộp đơn 02.11.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

727 âu Cơ, phường Tân thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2781/ TB-SHTT, ngày 28.05.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-06649  (220) Ngày nộp đơn 06.06.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
139 Cecil Street #04-02 Cecil  House Singapore 069539 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2782/ TB-SHTT, ngày 28.05.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-12384  (220) Ngày nộp đơn 03.07.2007 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Sanofi-aventis deutschland gmbh 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2783/ TB-SHTT, ngày 28.05.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-12383  (220) Ngày nộp đơn 03.07.2007 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Sanofi-aventis deutschland gmbh 
_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2784/ TB-SHTT, ngày 28.05.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-11003  (220) Ngày nộp đơn 26.08.2005 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2785/ TB-SHTT, ngày 28.05.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-02903  (220) Ngày nộp đơn 12.02.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3476/ TB-SHTT, ngày 09.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-18229  (220) Ngày nộp đơn 14.09.2007 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh domus medica (domus medica) 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3509/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-04903  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sao trung nam 
161-163 Bình Long, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3510/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-22565  (220) Ngày nộp đơn 07.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sao trung nam 
161-163 Bình Long, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3511/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-01439  (220) Ngày nộp đơn 26.01.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm tv . pharm 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3512/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24063  (220) Ngày nộp đơn 23.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Palazzo Torre Delta, quartiere La Sguancia, 6912 PAZZALLO (SWITZERLAND) 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3513/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-26623  (220) Ngày nộp đơn 26.12.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
451 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3514/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-26624  (220) Ngày nộp đơn 26.12.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
451 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3515/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-16249  (220) Ngày nộp đơn 27.09.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần đình quốc 
451 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3516/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-05309  (220) Ngày nộp đơn 29.03.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần đình quốc 
451 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3517/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-16260  (220) Ngày nộp đơn 27.09.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần đình quốc 
451 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3518/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-21984  (220) Ngày nộp đơn 15.12.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm opv 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3519/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-21985  (220) Ngày nộp đơn 15.12.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm opv 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3520/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-11385  (220) Ngày nộp đơn 20.07.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần duy hoàng 07 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3521/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-17607  (220) Ngày nộp đơn 26.12.2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B7/27A Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3522/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-11643  (220) Ngày nộp đơn 24.07.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần cà phê mê trang 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3523/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-02703  (220) Ngày nộp đơn 07.02.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3524/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-18064  (220) Ngày nộp đơn 25.10.2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh (vision & associates) 
Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49  Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3525/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-09325  (220) Ngày nộp đơn 15.06.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Wrangyer beverage (2008) co., ltd. 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3526/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-09326  (220) Ngày nộp đơn 15.06.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Wrangyer beverage (2008) co., ltd. 
_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3527/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05641  (220) Ngày nộp đơn : 12.04.2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  al nguyên 
Số 201, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3528/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05642  (220) Ngày nộp đơn : 12.04.2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  al nguyên 
Số 201, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3529/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-07627  (220) Ngày nộp đơn 03.05.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sao phương đông 
_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3530/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-07100  (220) Ngày nộp đơn 09.05.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn và đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần saga 
- Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3531/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-22586  (220) Ngày nộp đơn 25.12.2006 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3532/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24786  (220) Ngày nộp đơn : 04.12.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  al nguyên 
Số 201, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3533/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24787  (220) Ngày nộp đơn : 04.12.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  al nguyên 
Số 201, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3534/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-08448  (220) Ngày nộp đơn 14.05.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3535/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-10100  (220) Ngày nộp đơn 04.06.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
14 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3536/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-07269  (220) Ngày nộp đơn 11.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
284/9 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3537/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-03746  (220) Ngày nộp đơn : 27.02.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế g4 việt nam 
Phòng 604 nhà N5A, đường Hoàng Đạo Thuý, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24480  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24481  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24482  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24483  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24484  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24485  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24486  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24487  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24488  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-24489  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25262  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25263  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25264  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25265  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25266  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25267  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25268  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-25269  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-26782  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-26783  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-26784  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-26785  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-26786  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-26787  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-26788  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-00348  (220) Ngày nộp đơn 07.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-00349  (220) Ngày nộp đơn 07.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-01300  (220) Ngày nộp đơn 17.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-01301  (220) Ngày nộp đơn 17.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-01302  (220) Ngày nộp đơn 17.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-01303  (220) Ngày nộp đơn 17.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-01304  (220) Ngày nộp đơn 17.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-01305  (220) Ngày nộp đơn 17.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3538/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008-01306  (220) Ngày nộp đơn 17.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm me di sun 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3539/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-20388  (220) Ngày nộp đơn 23.11.2006 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3540/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-06220  (220) Ngày nộp đơn 11.04.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
84 Xuân Thuỷ, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3542/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-09146  (220) Ngày nộp đơn 22.05.2007 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn mai linh 
_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3543/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05664  (220) Ngày nộp đơn 13.04.2006 

Mục sửa đổi: Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn mai linh 
_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3544/ TB-SHTT, ngày 14.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-16304  (220) Ngày nộp đơn 21.08.2007 

Mục sửa đổi: Tên  và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần xi măng hảI vân 
65 Nguyễn văn cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3866/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-22563  (220) Ngày nộp đơn : 25.12.2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn phương bắc và đồng sự (pbc partners co., ltd.) 
Số 19-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05080  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05081  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05082  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05083  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05085  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05086  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05087  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05088  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05089  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-19580  (220) Ngày nộp đơn 14.11.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-19581  (220) Ngày nộp đơn 14.11.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-21408  (220) Ngày nộp đơn 07.12.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-21409  (220) Ngày nộp đơn 07.12.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01460  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01461  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01462  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01463  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01464  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01465  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01466  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01467  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01468  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01469  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01962  (220) Ngày nộp đơn 14.06.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01963  (220) Ngày nộp đơn 14.06.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01964  (220) Ngày nộp đơn 14.06.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-23960  (220) Ngày nộp đơn 22.11.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3870/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-23961  (220) Ngày nộp đơn 22.11.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3871/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-19262  (220) Ngày nộp đơn 26.09.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ al nguyên 
Số 201 phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố  Hà Nội 
- Tên người nộp đơn: 

Tổng công ty cổ phần khoáng sản hà nam 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3872/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-05084  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3873/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-22167  (220) Ngày nộp đơn 19.12.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3874/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-22168  (220) Ngày nộp đơn 19.12.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

-  Công ty tnhh sở hữu trí tuệ và công nghệ thủ đô 
P1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố  Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn: 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3875/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-19347  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Toà nhà DETECH, 15B Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3875/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-13427  (220) Ngày nộp đơn 17.07.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Toà nhà DETECH, 15B Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3875/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-13428  (220) Ngày nộp đơn 17.07.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Toà nhà DETECH, 15B Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3876/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006-02048  (220) Ngày nộp đơn 15.02.2006 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần ô tô tmt 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3877/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01126  (220) Ngày nộp đơn 16.01.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3878/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-03100  (220) Ngày nộp đơn 14.02.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3879/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-08844  (220) Ngày nộp đơn 18.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3880/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-08845  (220) Ngày nộp đơn 18.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3881/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-08846  (220) Ngày nộp đơn 18.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3882/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-08843  (220) Ngày nộp đơn 18.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3883/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-08842  (220) Ngày nộp đơn 18.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3884/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-07204  (220) Ngày nộp đơn 24.04.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3885/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-05407  (220) Ngày nộp đơn 30.03.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3886/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01128  (220) Ngày nộp đơn 16.01.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3887/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007-01127  (220) Ngày nộp đơn 16.01.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3888/ TB-SHTT, ngày 31.07.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005-14884  (220) Ngày nộp đơn 07.11.2005 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1762/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-23566  (220) Ngày nộp đơn 03.11.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1763/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-22705  (220) Ngày nộp đơn 28.10.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành :  
Nội dung mới: 
Nhân mỹ, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội                                         

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1764/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-01653  (220) Ngày nộp đơn 07.02.2006 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/ dịch vụ sửa thành :  
Nội dung mới: 
Nhóm 25: Quần áo chơi gôn, đồ đội đầu chơi gôn, đồ đi chân chơi gôn được bán ở nơi 
nào bán dụng cụ chơi gôn, quần áo và trang phục dùng cho chơi gôn. 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; găng tay dùng cho chơi gôn; đồ trang trí cho cây thông 
n«-en. 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1765/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-18360  (220) Ngày nộp đơn 31.08.2010 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành :  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh ip max 

Phòng 501, toà nhà Thành Đông, số 132-138 Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1766/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15760  (220) Ngày nộp đơn 26.07.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành :  
Nội dung mới: 
Tầng 12A, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội                                         

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1766/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-20960  (220) Ngày nộp đơn 05.10.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành :  
Nội dung mới: 
Tầng 12A, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội                                         

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1766/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-20961  (220) Ngày nộp đơn 05.10.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành :  
Nội dung mới: 
Tầng 12A, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội                                         

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1766/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-20962  (220) Ngày nộp đơn 05.10.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành :  
Nội dung mới: 
Tầng 12A, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội                                         

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1767/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22487  (220) Ngày nộp đơn 20.10.2009 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành :  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần nội thất phân phối 
28-30 đường 9A, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh   
                                      

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2017/ TB-SHTT, ngày 08.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-20626  (220) Ngày nộp đơn 30.09.2010 

Mục sửa đổi:  Chủ đơn được sửa thành :  
Nội dung mới: 

Tổng Công ty công nghiệp mỏ việt bắc - vinacomin 
Số 01 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội     
                                    

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2018/ TB-SHTT, ngày 08.04.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-20627  (220) Ngày nộp đơn 30.09.2010 

Mục sửa đổi:  Chủ đơn được sửa thành :  
Nội dung mới: 

Tổng Công ty công nghiệp mỏ việt bắc - vinacomin 
Số 01 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội    
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chuyển giao đơn 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1415/ TB-SHTT, ngày 14.03.2011 
(210)  Số đơn: 1-2009-02373  (220) Ngày nộp đơn: 05.11.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Bp corporation north america inc. (us) 
 

4101 Winfield Road, Warrenville, IL 60555, United States of America 
Bên  được chuyển giao :  
 

Hydrogen energy international limited  (gb) 
Building One, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY, England 
 
 
 
 

 
    

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1790/ TB-SHTT, ngày 31.03.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-08283  (220) Ngày nộp đơn: 29.04.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty sản xuất thương mại xuất nhập khẩu tây nam 
 

253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh thương mại và dịch vụ tâm nhân đức 
65/2 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 
 
 
 

 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1983/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-11026  (220) Ngày nộp đơn: 03.06.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

o.p.v. international, inc. 
 

20 Beacon Street, Chestnut Hill, Massachusetts 02467, U.S.A. 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần dược phẩm opv 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1985/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-03306  (220) Ngày nộp đơn: 02.03.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Dkt international 
 

1701 K Street, NW, Suite 900, Washington DC 20006, U.S.A. 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh delphi 
Số 86, tập thể trường công nhân xây dựng, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
 
 
 
 

 
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1986/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-04262  (220) Ngày nộp đơn: 13.03.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Dkt international 
 

1701 K Street, NW, Suite 900, Washington DC 20006, U.S.A. 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh delphi 
Số 86, tập thể trường công nhân xây dựng, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
 
 
 
 

 
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1987/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-27704  (220) Ngày nộp đơn: 21.12.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Nguyễn thị hồng anh 
 

136/1D/18 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Nguyễn thị kiều ngân 
76/1 Nguyễn Bảo, phường6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1988/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-12009  (220) Ngày nộp đơn: 03.06.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần lincon & brothers 

Phòng 201, nhà A12, KTT Đồng Xa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần lincon invest 
Số 18, ngõ 97 tổ 13 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
 

 
 

 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1989/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-22362  (220) Ngày nộp đơn: 19.10.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần điện tử viễn thông hoàng lê 

1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Nguyễn thành truing 
Số 69, tổ 50 phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Lê hoài  đức 
Số 95, phố  Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
Hồ đức tuấn 
341/37 Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Trần hảI anh 
Tổ 11, phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 
 
 
 
 

 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1997/ TB-SHTT, ngày 07.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-00664  (220) Ngày nộp đơn: 13.01.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

đặng hữu biên 

Số 123S Thuỵ Khuê,  quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Văn phòng công chứng thăng long 
 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2115/ TB-SHTT, ngày 15.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-24261  (220) Ngày nộp đơn: 10.11.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần tân ngọc ánh 

93 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao,  quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh một thành viên trương anh 
 31/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao,  quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2117/ TB-SHTT, ngày 15.04.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-00663  (220) Ngày nộp đơn: 13.01.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

đặng hữu biên 

Số 123S Thuỵ Khuê,  quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
 

Văn phòng công chứng thăng long 
 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
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